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Mở đầu


Sự cần thiết nghiên cứu đề tài


Thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế và khu vực, Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của ASEAN, tham gia AFTA, APEC, ASEM và đang đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiện tại, WTO đang chuẩn bị cho Vòng đàm phán thiên niên kỷ với mục tiêu đẩy mạnh tự do hoá thương mại trên toàn thế giới. Tuy nhiên, tự do hoá thương mại là một quá trình lâu dài, gắn chặt với quá trình đàm phán để cắt giảm thuế quan và hàng rào phi quan thuế. Các nước, đặc biệt là các nước công nghiệp phát triển, một mặt luôn đi đầu trong việc đòi hỏi phải đàm phán để mở cửa thị trường và thúc đẩy tự do hoá thương mại, mặt khác lại luôn đưa ra các biện pháp tinh vi hơn và các rào cản phức tạp hơn nhằm bảo hộ sản xuất trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp do tính chất nhạy cảm của lĩnh vực này đối với kinh tế, xã hội của các quốc gia.


Các nước thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vẫn tiếp tục khẳng định những nỗ lực thiết lập một hệ thống thương mại về nông sản công bằng và theo hướng thị trường và đã thực hiện nhiều chính sách cải thiện về tiếp cận thị trường, giảm trợ cấp xuất khẩu và giảm các hỗ trợ trong nước gây ảnh hưởng xấu đến thương mại hàng nông sản, thực hiện thuế quan hoá các rào cản phi thuế quan và cắt giảm dần thuế quan theo lộ trình đã cam kết tại Hiệp định Nông nghiệp của WTO. Tuy nhiên, nhiều biện pháp bảo hộ mới lại được áp dụng đối với hàng nông sản theo các Hiệp định có liên quan như Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Hiệp định về kiểm dịch động thực vật, Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng và các quy định quản lý thương mại liên quan đến môi trường, lao động…Các nước hoặc các khối nước còn có các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật cho các mặt hàng cụ thể cũng như các quy định về thủ tục hải quan và nhiều quy định quản lý khác. 


ở nước ta, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khoá IX) đã xác định phải chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm gia nhập WTO vào năm 2005. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chúng ta phải mở cửa thị trường, tiến hành tự do hoá nhiều hoạt động kinh tế, từng bước tự do hoá thương mại, giảm dần mức thuế suất, mở cửa thị trường hàng nông sản nhiều hơn, các chính sách trợ cấp hoặc hỗ trợ cho nông dân không phù hợp với quy định của WTO cũng dần phải loại bỏ. Khi đó, Việt Nam vẫn phải xây dựng và hoàn thiện một số hàng rào phi thuế quan để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và bảo hộ sản xuất trong nước.


Có thể nói, một trong những vấn đề khó khăn nhất khi đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam hiện nay là lĩnh vực nông nghiệp và yêu cầu mở cửa thị trường nông sản trong nước. WTO và các nước thành viên khi đàm phán đều yêu cầu Việt Nam giảm thuế nhập khẩu nông sản xuống rất thấp, dỡ bỏ hàng rào bảo hộ cho nông sản trong nước. Trong khi chúng ta lại là nước đang phát triển, tỷ lệ dân cư phải dựa vào sản xuất nông nghiệp còn cao, nền nông nghiệp của Việt Nam không chỉ đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề ổn định xã hội. 


Việc thực hiện các cam kết của WTO theo hướng cắt giảm thuế, loại bỏ hàng rào phi thuế và cắt giảm các khoản trợ cấp cho nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến thương mại và cung cầu một số ngành hàng nông sản của Việt Nam, tạo cơ hội cho hàng hoá từ bên ngoài, đặc biệt là các nước xuất khẩu nông sản lớn thâm nhập thị trường Việt Nam với giá rẻ hơn, gây sức ép cạnh tranh lên các ngành hàng nội địa và có thể tác động tới các vấn đề xã hội như công ăn việc làm, nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập… Vì vậy, một chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất nông nghiệp trong nước vẫn rất cần thiết. 


Điều quan trọng là các hình thức bảo hộ đó được xây dựng phù hợp với các qui định của WTO và thông lệ quốc tế, không tạo ra những trở ngại cho quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam. Muốn vậy, cần phải có sự nghiên cứu toàn diện về các biện pháp phi thuế quan phù hợp với các qui định của WTO để xây dựng được rào cản hữu hiệu bảo hộ sản xuất trong nước, phù hợp với chủ trương của Đảng về bảo hộ có sự lựa chọn, có thời hạn, có điều kiện và phù hợp với các thông lệ quốc tế.


Là một vấn đề cấp thiết nhưng hiện nay mới chỉ có một số công trình nghiên cứu về vấn đề này như:


1. Bảo hộ hợp lý sản xuất và mậu dịch nông sản trong quá trình Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế (Đại học Ngoại thương).


2. Nghiên cứu những vấn đề môi trường trong các hiệp định của Tổ chức thương mại thế giới, Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ… và giải pháp đối với Việt Nam.


3. Cơ sở khoa học áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đối với hàng nhập khẩu vào Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế (Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Thương mại).


4. Hệ thống rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế, những giải pháp để vượt rào cản của các doanh nghiệp Việt Nam (Đại học Thương mại).


5. Cơ sở khoa học định hướng các biện pháp phi thuế để bảo hộ sản xuất hàng hoá ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế thương mại thế giới (Vụ Kế hoạch thống kê, Bộ Thương mại).


6. Nghiên cứu các rào cản trong thương mại quốc tế và đề xuất các giải pháp đối với Việt Nam (Viện Nghiên cứu thương mại, Bộ Thương mại).


Ngoài ra, còn có một số chuyên đề nghiên cứu, bài báo đăng trên các tạp chí và một số tham luận tại Hội thảo khoa học về các biện pháp phi thuế, về bảo hộ sản xuất trong nước…Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu về các rào cản phi thuế quan trong thương mại hàng nông sản để làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống hàng rào phi thuế quan nhằm bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam trong tiến trình hội nhập.


ở nước ngoài, phần lớn các nước tham gia GATT/WTO đều có sự đầu tư và nghiên cứu xây dựng rào cản cho họ. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu và các quy định của các khối nước hoặc của từng nước còn chưa được phân tích một cách có hệ thống để rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.


Từ những lý do nêu trên, Bộ Thương mại đã cho phép chúng tôi nghiên cứu triển khai đề tài cấp Bộ với tiêu đề: “ Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế”.


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài


- Tổng hợp và khái quát các biện pháp phi thuế quan theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế để bảo hộ hàng nông sản.


- Đánh giá thực trạng các biện pháp phi thuế quan được áp dụng để bảo hộ hàng nông sản Việt Nam hiện nay.


- Đề xuất định hướng xây dựng, hoàn thiện và áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của Việt Nam cho phù hợp với quy định của WTO và thông lệ quốc tế.


Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài


-  Đối tượng nghiên cứu là các biện pháp phi thuế quan trong thương mại để bảo hộ hàng nông sản Việt Nam theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế.


- Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào nghiên cứu việc áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số hàng nông sản.


- Phạm vi về không gian, thời gian là các biện pháp phi thuế quan được áp dụng ở Việt Nam trong giai đoạn 1996 đến nayvà đề xuất các biện pháp cho thời kỳ đến năm 2010.


Phương pháp nghiên cứu


Để thực hiện đề tài, ngoài các phương pháp chung được áp dụng cho lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, một số phương pháp cụ thể được tiến hành là: 


  - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh


  - Khảo sát thực tế


  - Phương pháp chuyên gia, hội thảo


Nội dung nghiên cứu:


Đề tài được kết cấu thành 3 chương (ngoài phần mở đầu, kết luận), nội dung nghiên cứu cụ thể của từng chương như sau:


Chương 1


tổng quát các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế


Trong các sách giáo khoa và sách tham khảo về kinh tế quốc tế, hay thương mại quốc tế đã có nhiều tác giả phân tích và đề cập trực tiếp tới vấn đề bảo hộ như là sự cần thiết phải bảo hộ, ngành nào phải bảo hộ, thời hạn bảo hộ nên kéo dài bao lâu, bảo hộ đến mức nào là hợp lý, sử dụng các chính sách và biện pháp nào để bảo hộ ngành hàng cần phải bảo hộ, các phương pháp và chỉ số đánh giá mức độ bảo hộ…Khi nghiên cứu cụ thể về chính sách kinh tế nói chung và chính sách thương mại nói riêng, người ta cũng đi sâu nghiên cứu và phân tích để xem xét hiện đã và sẽ sử dụng biện pháp nào để bảo hộ và mức độ ra sao? Tuy nhiên, trong hầu hết các văn bản chính sách cụ thể đều không ghi rõ mục đích của chính sách ấy là nhằm bảo hộ. Nhiều công trình nghiên cứu những vấn đề chung về tự do hoá thương mại và bảo hộ mậu dịch cũng có những quan điểm khác nhau. Trường phái ủng hộ tự do hoá thương mại thì đề cập đến "cái gọi là chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch" và đều thống nhất cho rằng cần phải bãi bỏ hoặc là giảm bảo hộ. Trường phái ngược lại thì phê phán kịch liệt vấn đề tự do hoá thương mại và cho rằng tự do hoá thương mại chỉ là mưu đồ của một số nước giàu có. Rõ ràng là, tự do hoá thương mại hay bảo hộ cũng còn có nhiều quan điểm trái ngược nhau, nhưng tự do hoá thương mại là xu thế chung không thể đảo ngược được và nó sẽ mang lại lợi ích cho những ai biết khai thác tốt quá trình này.


Trường phái ủng hộ bảo hộ cũng lại có những quan điểm khác nhau về mức độ bảo hộ hợp lý và sử dụng biện pháp nào để bảo hộ. Một phần rất ít quan điểm ủng hộ bảo hộ bằng các biện pháp phi thuế quan, còn lại đa phần là ủng hộ sử dụng các biện pháp thuế quan. Sử dụng các biện pháp thuế quan có ưu điểm vượt trội so với các biện pháp phi thuế quan ở chỗ nó làm tăng thêm nguồn thu cho Chính phủ và nó dễ đo lường, dễ dự báo và minh bạch. Các biện pháp phi thuế quan thì ngược lại, nó làm tăng chi tiêu của Chính phủ cho việc thực hiện các biện pháp phi thuế quan, đồng thời nó lại khó dự báo và thiếu minh bạch. Tuy nhiên, nhiều nước không ủng hộ sử dụng các biện pháp phi thuế quan lại là những nước thường áp dụng các biện pháp phi thuế quan hết sức tinh vi. Họ không đề cập tới mục tiêu bảo hộ nhưng thực chất lại sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ, và nói chung các biện pháp phi thuế quan được sử dụng đều được đặt ra với mục tiêu nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh cho con người, bảo vệ động thực vật và bảo vệ môi trường sinh thái chứ không đề cập tới mục đích bảo hộ.


Ngay trong các văn kiện của WTO cũng không có tài liệu nào đề cập một cách trực tiếp tới các biện pháp bảo hộ, mà chỉ đề cập tới việc cắt giảm thuế quan và các biện pháp phi thuế quan nhằm tự do hoá thương mại. Chỉ duy nhất có Hiệp định Nông nghiệp là có đề cập tới cam kết về trợ cấp, bảo hộ nhưng lại không có bất cứ điều khoản nào về bảo hộ và cũng không có định nghĩa về bảo hộ.


Đề tài này không nhằm vào mục tiêu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của bảo hộ nói chung mà chỉ tập trung vào giải quyết những vấn đề cơ sở khoa học của việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản Việt Nam cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, đề tài cũng không đi sâu vào giải quyết vấn đề vì sao chúng ta lại phải bảo hộ hàng nông sản, vì sao lại bảo hộ mặt hàng này mà không bảo hộ mặt hàng khác. Chúng tôi ủng hộ trường phái tự do hoá thương mại nhưng cũng thống nhất quan điểm rằng phải bảo hộ có thời hạn, có lựa chọn và có điều kiện; hàng nông sản của Việt Nam còn cần phải sử dụng các biện pháp để bảo hộ vì nó liên quan đến việc làm và thu nhập của gần 80% dân số sống ở nông thôn và dựa vào nông nghiệp. Bên cạnh việc sử dụng các hàng rào thuế quan là chủ yếu thì phải nghiên cứu các biện pháp phi thuế để bảo hộ. Trong thương mại quốc tế, chúng ta cũng không cần thiết phải viện dẫn lý do phải bảo hộ hoặc biện pháp này nhằm mục tiêu bảo hộ mà chỉ đề cập tới các biện pháp phi thuế quan phù hợp với thông lệ quốc tế, các biện pháp được áp dụng là nhằm vào mục đích bảo vệ sức khoẻ con người, bảo vệ động thực vật và bảo vệ môi trường. Nhưng để minh chứng hay viện dẫn lý do áp dụng các biện pháp phi thuế quan mà cho là phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế thì buộc phải tổng quan và làm rõ những biện pháp phi thuế quan theo quy định của WTO có liên quan đến hàng nông sản. Với cách đặt vấn đề như vậy, đề tài tập trung vào tổng quan các biện pháp phi thuế quan theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế có thể sử dụng để bảo hộ hàng nông sản.

1. Tổng quan Hiệp định Nông nghiệp của WTO về các biện pháp bảo hộ hàng nông sản


1.1. Các cam kết về mở cửa thị trường 


Nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng và gây ra nhiều tranh cãi trong Vòng đàm phán Uruguay. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tồn tại 3 quan điểm của 3 nhóm nước gồm nhóm các nước xuất khẩu, nhóm các nước nhập khẩu và nhóm trung gian là những nước tự túc được lương thực và tuỳ theo từng hoàn cảnh có thể trở thành nước xuất khẩu hoặc nhập khẩu đối với một loại nông sản nhất định. Hầu hết các nước đang phát triển đều thuộc nhóm nước nhập khẩu nông sản hoặc nhóm thứ ba là những nước tự túc được lương thực và tham gia xuất khẩu một vài mặt hàng nông sản nhất định. Nhưng có điểm cần lưu ý là mặc dù ít nước đang phát triển có thể là những nước xuất khẩu chính tất cả các nhóm hàng nông sản chủ yếu, những mặt hàng nông sản có thế mạnh của từng nước đang phát triển được xuất khẩu đều là những mặt hàng có tính sống còn đối với nền kinh tế.


Những vấn đề chính đặt ra đối với lĩnh vực nông nghiệp trong Vòng đàm phán Uruguay gồm:


- Sự mất cân đối lớn giữa cung và cầu đối với các sản phẩm nông nghiệp cộng với sự chênh lệch lớn về giá cả giữa thị trường thế giới và trong nước;


- Chủ nghĩa bảo hộ thông qua các chính sách hỗ trợ nội địa và trợ cấp xuất khẩu và những tác động tiêu cực của nó đối với các nước đang phát triển;


- Sự thiếu hiệu quả của GATT và phản ứng của các nước phát triển đối với việc mở cửa thị trường nông nghiệp;


- Gánh nặng tài chính ngày càng tăng đối với các nước phát triển trong các chính sách hỗ trợ nông nghiệp khiến các nước này muốn thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán nông nghiệp.


Các cam kết về mở cửa thị trường trong Hiệp định Nông nghiệp của WTO tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực cam kết chính: tiếp cận thị trường, hỗ trợ trong nước và trợ cấp xuất khẩu.


* Tiếp cận thị trường: 


Cũng như trong các lĩnh vực khác, trong nông nghiệp, tiếp cận thị trường là mức độ một nước cho phép hàng nhập khẩu bên ngoài thâm nhập vào thị trường của mình. Trong thương mại hàng nông sản, ngoài thuế quan, các biện pháp phi quan thuế thường được sử dụng để điều tiết việc nhập khẩu nông sản. Các điều khoản của tiếp cận thị trường trong Hiệp định Nông nghiệp nhằm điều tiết và hạn chế các cản trở đối với thương mại trong nông nghiệp. Do đó các biện pháp mở cửa thị trường trong Hiệp định Nông nghiệp tập trung vào hai vấn đề chính là cắt giảm thuế/ thuế quan hoá các rào cản phi thuế quan và cam kết mở cửa thị trường tối thiểu.


+ Giảm thuế và thuế quan hoá các rào cản phi thuế quan

 Tất cả các hàng rào thuế quan sẽ bị ràng buộc và sau đó giảm dần theo các cam kết trong Hiệp định Nông nghiệp. Các nước không được phép tăng mức thuế trần. Các nước phát triển sẽ phải cắt giảm thuế 36% và các nước đang phát triển phải cắt giảm trung bình 24% trong 10 năm. Mức cắt giảm này không tính theo giá trị thương mại trung bình. Có nghĩa là có những hạng mục được cắt giảm nhiều hơn, miễn là bảo đảm tổng số cắt giảm sẽ là 36% hoặc 24%. Tuy nhiên, Hiệp định cũng quy định mỗi dòng thuế phải cắt giảm ít nhất 15% đối với các nước phát triển, 10% đối với các nước đang phát triển và tiến trình cắt giảm phải được tiến hành đều đặn theo từng năm.


Tất cả các biện pháp phi quan thuế phải được chuyển thành thuế (thuế hoá). Mức thuế quan tương ứng của các biện pháp phi quan thuế được lấy mức cơ sở là năm 1986-1988. Hiệp định chung quy định hai ngoại lệ đối với quá trình thuế hóa, đó là: l) trong những hoàn cảnh nhất định, nước được sử dụng quyền tự vệ; và 2) các nước được hưởng các ưu đãi đặc biệt trong một số mặt hàng nông sản nhất định.


Các nước đang phát triển, đặc biệt là những nước có tiềm năng về xuất khẩu nông sản, có điều kiện mở rộng thị trường. Do tác động của quá trình thuế hóa và cắt giảm thuế quan, các nước đang phát triển sẽ có điều kiện thâm nhập nhiều hơn vào thị trường các nước phát triển. Đồng thời, việc loại bỏ các biện pháp phi quan thuế sẽ khiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp công khai, minh bạch và có tính dự đoán cao hơn.


Tuy nhiên, kết quả của quá trình mở cửa trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều hạn chế, đặc biệt đối với các nước đang phát triển:


Thứ nhất, cho dù hàng rào bảo hộ nông nghiệp đã trở nên rõ ràng và công khai hơn thông qua quá trình thuế hóa các biện pháp phi quan thuế nhưng mức bảo hộ bằng thuế trong nông nghiệp vẫn còn rất cao ở những nước phát triển.


Thứ hai, trong quá trình cắt giảm thuế, do quy định mức cắt giảm chung chỉ là 36% và mặc dù mức cắt giảm tối thiểu với một dòng thuế được quy định là 15%, các nước phát triển thường giữ mức thuế cao đối với các sản phẩm nhạy cảm trong khi lại cắt giảm rất mạnh ở những sản phẩm khác để bảo đảm tổng số mức cắt giảm vẫn là 36%. Nói cách khác, chỉ cắt giảm thuế mạnh đối với những mặt hàng vốn có thuế ban đầu thấp và cắt giảm thấp với mặt hàng vốn có thuế ban đầu cao, miễn là bảo đảm mức cắt giảm trung bình là 36%. Biện pháp này đã khiến thuế trong một số hàng nông sản tăng lên nhanh chóng vào cuối Vòng đàm phán Uruguay, đặc biệt đối với hàng chế biến xuất khẩu từ các nước đang phát triển sang các nước phát triển.


+ Các cam kết mở cửa thị trường tối thiểu


Trong trường hợp không có nhu cầu nhập khẩu đối với một số sản phẩm nhất định, các nước phát triển vẫn phải tạo cơ hội mở cửa thị trường tối thiểu cho những sản phẩm đó là 3% so với sức tiêu thụ nội địa trong thời kỳ cơ sở 1986-1988. Tỷ lệ 3% này bắt đầu thực hiện từ năm 1995 và nâng lên 5% vào năm 2000. Tỷ lệ này là l% đối với các nước đang phát triển và sẽ tăng lên 4% và năm 2004. Những tỷ lệ thấp hơn (đưa ra trong các chương trình hành động quốc gia nhưng nhìn chung không quá 32% tỷ lệ thuế ràng buộc) đánh vào hàng nhập khẩu trong phạm vi giới hạn hạn ngạch và tỷ lệ cao hơn đánh vào hàng nhập khẩu vượt quá giới hạn hạn ngạch. 


Do kết quả của các cam kết mở cửa thị trường tối thiểu, các nước phải nhập khẩu một số lượng khiêm tốn nhất những hàng hóa hạn chế chặt chẽ nhất. Bên cạnh các sản phẩm về thịt, các cam kết này cũng bao gồm cả những sản phẩm về sữa, và các loại rau, và hoa quả tươi. Điều chú ý ở đây là việc bảo đảm mở cửa thị trường tối thiểu không yêu cầu các nước phải nhập khẩu một khối lượng hàng nhất định mà chỉ yêu cầu phải tạo cơ hội cho tiếp cận thị trường.


* Hỗ trợ trong nước:


Tại Phụ lục 2 của Hiệp định Nông nghiệp đã phân các biện pháp hỗ trợ trong nước có yêu cầu được miễn trừ cam kết cắt giảm cần phải thoả mãn các yêu cầu cơ bản là các biện pháp đó không có tác động bóp méo thương mại và ảnh hưởng đến sản xuất. Khi đàm phán về dỡ bỏ hàng rào bảo hộ thì người ta quy các loại hỗ trợ này về 3 dạng hỗ trợ, đó là: hỗ trợ dạng hộp hổ phách, hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và hỗ trợ dạng hộp xanh da trời.


+ Các biện pháp trong ''hộp hổ phách” gồm trợ giá và các thanh toán trực tiếp - là những biện pháp có ảnh hưởng tới thương mại hàng nông sản và phải cắt giảm. Các nước phát triển phải cắt giảm đều 20% mức trợ cấp so với Tổng lượng hỗ trợ tính gộp (AMS) của giai đoạn cơ sở trong vòng 6 năm và các nước đang phát triển là 13,3% trong vòng 10 năm. Nếu lượng hỗ trợ tổng cộng AMS của năm 1986 cao hơn mức trung bình trong giai đoạn 1986 - 1988, các nước được phép sử dụng mức năm 1986.


Giới hạn các biện pháp hỗ trợ (de minimis) cho phép các nước duy trì ở mức độ nhất định lượng hỗ trợ hàng năm tính bằng tiền của các biện pháp hỗ trợ trong nước (lượng hỗ trợ tổng cộng AMS). Các nước phát triển được phép duy trì cao nhất là 5% mức hỗ trợ sản xuất đối với các sản phẩm cụ thể cũng như đối với tổng lượng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trong nước. Các nước đang phát triển được duy trì tối đa là 10%.


+ Các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và xanh da trời gồm những chính sách hỗ trợ chung cho ngành nông nghiệp, không hoặc rất ít bóp méo giá trị thương mại và được coi là các biện pháp bảo hộ phù hợp (sẽ được phân tích kỹ hơn trong phần sau).


* Trợ cấp xuất khẩu 

Những khoản chi của Chính phủ hoặc những khoản đóng góp tài chính của các Chính phủ cho các nhà sản xuất hay xuất khẩu để họ xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ được gọi là trợ cấp xuất khẩu. Theo Hiệp định Nông nghiệp, các nước phát triển phải giảm 21% trợ cấp (tính theo lượng trợ cấp) và 36% (tính theo giá trị) trong vòng 6 năm, các nước đang phát triển là 14% (theo lượng) và 24% (theo giá trị) trong vòng 9 năm. Thời kỳ cơ sở của cắt giảm trợ cấp xuất khẩu được tính từ 1986 - 1990. Trong quá trình cắt giảm, các nước có thể linh hoạt tuỳ theo sự biến động của thị trường vào thời điểm từ 2 đến 5 năm đầu, cho phép các nước có thể tiếp tục trợ cấp xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra thì mức trợ cấp trong năm tiếp theo phải bị cắt giảm tiếp để bảo đảm mức cắt giảm tổng cộng trong toàn bộ quá trình không bị ảnh hưởng.


Các cam kết cắt giảm được thực hiện theo nhóm sản phẩm chứ không theo từng sản phẩm cụ thể. Các nước không được phép bổ sung thêm các hình thức trợ cấp mới cũng như không được tăng trợ cấp so với các loại hình và số lượng trợ cấp trong thời kỳ cơ sở, trừ những trợ cấp được miễn trừ công bố trong lịch trình cắt giảm của nước đó.


Quá trình cắt giảm trợ cấp xuất khẩu hàng nông sản của các nước phát triển sẽ có tác động khác nhau lên các nhóm nước đang phát triển. Đối với những nước đang phát triển, trợ cấp xuất khẩu sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh của họ trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Chính sách trợ cấp xuất khẩu là hệ quả của chính sách hỗ trợ trong nước cho nông dân. Giá nông sản trong nước trở nên cao hơn nhiều so với giá trên thị trường thế giới và do đó, để xuất khẩu được thì Chính phủ các nước phát triển buộc phải trợ cấp cho nông dân nước họ. 


Nói cách khác, bản chất của trợ cấp xuất khẩu chính là bán phá giá nông sản. Nếu trong lĩnh vực công nghiệp, trợ cấp cho phép các nước xuất khẩu với giá thấp hơn giá trong nước thì bị coi là bán phá giá và bị cấm theo WTO thì ngược lại, trong Hiệp định Nông nghiệp, do Hoa Kỳ và EU là các nước xuất khẩu nông sản lớn nên họ không đề cập đến thuật ngữ bán phá giá mà dùng các cụm từ khác để thay thế, ví dụ trợ cấp xuất khẩu hoặc cạnh tranh xuất khẩu. Nhưng bản chất của vấn đề không thay đổi và việc cắt giảm chúng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nước đang phát triển tăng tính cạnh tranh trong xuất khẩu nông sản.


Tuy nhiên, trong thời gian đầu của quá trình cắt giảm trợ cấp xuất khẩu, những kết quả khả quan đối với các nước đang phát triển như trên đã nói sẽ rất hạn chế vì các nước phát triển đều có những biện pháp khôn khéo để vẫn bảo đảm sự hỗ trợ đối với xuất khẩu nhưng một mặt vẫn thực hiện các cam kết cắt giảm trợ cấp xuất khẩu. Ví dụ, các nước phát triển biến các biện pháp trợ cấp xuất khẩu thành các thanh toán thiếu hụt liên quan đến sản lượng (output-related deficiency payments) và những biện pháp này nằm trong các biện pháp của ''hộp xanh''. 


Đạo luật Nông nghiệp Hoa Kỳ năm 1996 đã chuyển các Quỹ trợ cấp xuất khẩu thành các Quỹ xúc tiến thị trường, mở rộng chương trình Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu trong đó tín dụng thương mại được phát triển để tài trợ cho việc buôn bán các nông sản xuất khẩu của Hoa Kỳ ở những nước thu nhập trung bình hoặc thấp. Các trợ cấp này được coi là nằm trong ''hộp xanh'' và được phép theo Hiệp định Nông nghiệp. Cuối cùng, cũng tương tự như trong hỗ trợ nội địa, do việc cắt giảm là tính theo nhóm mặt hàng và không theo từng mặt hàng cụ thể nên các nước có điều kiện duy trì trợ cấp cho những mặt hàng quan trọng đến cuối thời kỳ cắt giảm. Điều này càng khiến các nước đang phát triển trong giai đoạn đầu của việc thực hiện Hiệp định Nông nghiệp khó có thể cạnh tranh một cách bình đẳng với hàng nông sản vẫn tiếp tục được trợ cấp của các nước phát triển.


Đối với nhóm nước đang phát triển thứ hai, những nước nhập khẩu nông sản, đặc biệt là lương thực sẽ chịu tác động tiêu cực nếu những trợ cấp xuất khẩu của các nước phát triển bị cắt giảm. Việc cắt giảm trợ cấp sẽ dẫn đến mức độ suy giảm nhất định của sản lượng lương thực ở những nước phát triển xuất khẩu lương thực. Chương trình viện trợ lương thực thực chất là chương trình xuất khẩu lượng dư thừa lương thực sang những nước đang phát triển cần lương thực. Thêm vào đó, giá lương thực trên thế giới sẽ tăng do lượng cung giảm (tất nhiên điểm này sẽ kích thích các nước đang phát triển xuất khẩu lương thực phát triển xuất khẩu mạnh hơn) có ảnh hưởng tiêu cực đến các nước đang phát triển phải nhập khẩu lương thực. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực này chỉ là tạm thời vì sự thiếu hụt lương thực trước mắt sẽ buộc những nước này phải cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp để phát triển sản xuất lương thực, bảo đảm an toàn lương thực. Do đó, về lâu dài tác động tích cực sẽ là bao trùm và giúp những nước này không bị phụ thuộc vào viện trợ lương thực từ những nước phát triển


Cùng với quá trình đàm phán, các thảo luận về trợ cấp xuất khẩu và cạnh tranh xuất khẩu đã thu hẹp các nguyên tắc rộng thành các vấn đề cụ thể hơn. 


Trong điều 20 của Hiệp định Nông nghiệp, các nước đã cam kết tiếp tục đàm phán về cắt giảm nhanh chóng và đáng kể hỗ trợ và bảo hộ để tạo nên quá trình cải cách cơ bản và liên tục, việc đàm phán sẽ bắt đầu 1 năm trước khi kết thúc thời gian thực hiện các cam kết trước đó. 


Tháng 11 năm 2001, Hội nghị Bộ trưởng tại Doha đã đặt ra một nhiệm vụ thiết lập các mục tiêu một cách rõ ràng hơn, các mục tiêu này được xây dựng trên cơ sở những kết quả cần đạt được và thời hạn để đạt được những kết quả đó. Một bản dự thảo “phương thức” sửa đổi được đưa ra để đàm phán trong tháng 3 năm 2003 và được sử dụng để làm cơ sở cho các đàm phán về mặt kỹ thuật. 


Trong giai đoạn 2002 - 2003, đàm phán về nông nghiệp tập trung vào 6 chủ đề: thuế quan; hạn ngạch thuế quan; quản lý hạn ngạch thuế quan; các biện pháp tự vệ đặc biệt; các doanh nghiệp thương mại Nhà nước và các vấn đề khác và chuẩn bị cho mục tiêu để thảo luận trong các cuộc đàm phán tiếp theo với 5 nhóm vấn đề: trợ cấp và tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh và bảo hiểm, trợ cấp thực phẩm; doanh nghiệp thương mại Nhà nước và hạn ngạch thuế quan. Đến 1/8/2004 “khung khổ” này mới được thông qua. 


Giai đoạn tiếp theo nhằm đạt được thỏa thuận trong “mục tiêu” đầy đủ và mục tiêu này sẽ là cơ sở để đưa ra hiệp định cuối cùng về việc cải cách các quy định và cam kết của các nước. Tuyên bố Doha yêu cầu các nước phải đệ trình các cam kết cụ thể thích hợp dựa trên các “mục tiêu” được đặt ra trong Hội nghị Bộ trưởng Cancun, theo đó:


- Trợ cấp và cạnh tranh xuất khẩu:

Khung khổ đã chỉ rõ tất cả các hình thức trợ cấp xuất khẩu sẽ bị loại trừ, kể cả hỗ trợ của Chính phủ trong tín dụng xuất khẩu, trợ cấp thực phẩm và độc quyền xuất khẩu của Chính phủ. Các cuộc đàm phán cũng phát triển các quy tắc nhằm điều chỉnh tất cả các biện pháp có ảnh hưởng tới xuất khẩu tương tự như trợ cấp. Cụ thể như tất các các loại tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng hoặc chương trình bảo hiểm xuất khẩu, hoạt động thương mại được ưu đãi của các doanh nghiệp thương mại Nhà nước cũng được coi là hình thức trợ cấp (“hình thức sử dụng quyền lực độc quyền trong tương lai” sẽ được thảo luận sau) và những hoạt động viện trợ lương thực không phù hợp với các quy tắc chung. 


Quá trình cắt giảm sẽ được thực hiện từng phần hàng năm và thực hiện cắt giảm song song tất cả các hình thức trợ cấp, mặc dù các cắt giảm chi tiết sẽ được thảo luận sau. Một số nước được phép cắt giảm chậm hơn sao cho phù hợp với “những bước cải cách bên trong” của thành viên đó. 


Đối xử đặc biệt và khác biệt: 


Các nước đang phát triển vẫn được hưởng thời kỳ ân hạn. Quá trình cắt giảm có thể kéo dài hơn. Các nước này vẫn có thể hỗ trợ vận tải và marketing (Điều 9.4 Hiệp định Nông nghiệp) “trong một giai đoạn hợp lý và sẽ được thảo luận sau”, ngoại trừ thời hạn phải kết thúc một số trợ cấp chính. Trong thời gian đó, khi các thành viên giải quyết các vấn đề về tín dụng và bảo hiểm phải tránh làm tổn hại đến lợi ích của các nước kém phát triển và các nước nhập khẩu thực phẩm ròng. Các nước cũng dành ưu tiên cho hệ thống thương mại Nhà nước của các nước nghèo hơn khi các doanh nghiệp này đóng vai trò ổn định giá tiêu dùng và an ninh lương thực cho nước đó. 


Bảo lãnh, bảo hiểm và tín dụng xuất khẩu:


Các hình thức tín dụng và bảo hiểm dài hơn 180 ngày sẽ bị loại bỏ, giai đoạn này sẽ tập trung vào các chương trình 180 ngày hoặc ít hơn. Các chủ đề được đề cập trong bản tư vấn kỹ thuật bao gồm: mục tiêu và cách thức tiếp cận cơ bản; hình thức hỗ trợ; các hình thức tín dụng và bảo hiểm được đưa ra trong các quy tắc, thời hạn và điều kiện như tỉ lệ thanh toán tiền mặt tối thiểu, trả lãi suất, điều kiện trả lãi, tỉ lệ bảo hiểm bắt buộc, chia sẻ rủi ro, các chương trình tín dụng tự có, rủi ro về tỉ giá, thời hạn có hiệu lực được đưa ra đối với tín dụng xuất khẩu. Trong thảo luận, các đoàn đàm phán cũng đồng ý về những việc được thực hiện trong bản dự thảo “Harbinson” và cần phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện bản dự thảo này. 


Doanh nghiệp thương mại Nhà nước:


Tất cả các bên tham gia đều đồng ý cần phải tìm ra những quy tắc nhằm chắc chắn không có trợ cấp cho các doanh nghiệp thương mại Nhà nước. Những vấn đề được đề cập bao gồm: phương pháp cơ bản tiếp cận với các quy tắc; định nghĩa các thực thể được đề cập; cụ thể hóa các yếu tố làm méo mó thương mại (trợ cấp, tài chính Chính phủ và các thành phần khác); làm thế nào để loại trừ chúng (nhìn chung các thành viên đồng ý rằng điều này đồng nghĩa với việc loại bỏ trợ cấp xuất khẩu); minh bạch hoá và đối xử đặc biệt với các nước đang phát triển. 


Tiếp cận thị trường:


Đây là vấn đề khó khăn nhất do tất cả các nước đều có các rào cản đối với tiếp cận thị trường, trong khi chỉ có một số nước sử dụng trợ cấp xuất khẩu hoặc hỗ trợ trong nước. Hầu hết các Chính phủ phải chịu sức ép bảo vệ người nông dân của mình trong khi rất nhiều nước xuất khẩu lại mong muốn các thị trường khác phải mở cửa hơn nữa. 


Khuôn khổ cam kết của các thành viên là “cải thiện đáng kể tiếp cận thị trường cho tất cả các sản phẩm”: Các điểm chủ chốt trong quá trình đàm phán là: kiểu công thức giảm thuế, vấn đề các sản phẩm nhạy cảm và việc xác định các sản phẩm đặc biệt nào được sử dụng “các biện pháp tự vệ đặc biệt”, tiếp cận thị trường cho sản phẩm nhiệt đới và các sản phẩm được gieo trồng để thay thế cho các sản phẩm gây nghiện. Thảo luận cũng đề cập đến vấn đề làm thế nào để đánh đổi giữa trợ cấp của các nước phát triển và tăng cường tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển. 


Khuôn khổ tháng 8/2004 chưa đưa ra công thức giảm thuế mà chỉ đưa ra nền tảng cho những lần đàm phán tiếp theo. Nó cũng chỉ ra rằng công thức phải tính đến các cấu trúc thuế của các nước (ví dụ một số nước có mức thuế rất khác nhau giữa các sản phẩm, một số khác lại có mức thuế chung), và nó cũng chỉ ra quy tắc chủ chốt cho công thức mở rộng thương mại hơn nữa.  


Số lượng sản phẩm nhạy cảm mỗi Chính phủ lựa chọn sẽ được đàm phán. Thậm chí đối với những sản phẩm đó, cũng cần phải có sự “cải thiện hơn nữa” trong tiếp cận thị trường, điều đó có thể được thực hiện thông qua việc áp dụng hoặc mở rộng hạn ngạch thuế quan. 


Các nước đang phát triển sẽ được phép linh hoạt hơn trong quản lý các sản phẩm có tầm quan trọng đặc biệt đối với an ninh lương thực, sinh kế và phát triển nông thôn. Bao nhiêu sản phẩm, cách thức lựa chọn như thế nào, và những sản phẩm này được xử lý như thế nào sẽ được đàm phán tiếp. 


- Về các sản phẩm nhạy cảm: các thành viên có thể tự đề xuất số dòng thuế được xem là nhạy cảm của mình để tiếp tục đàm phán.


 - Về đối xử với các sản phẩm nhạy cảm: tăng cường đáng kể tiếp cận thị trường các sản phẩm này thông qua phương thức kết hợp mở rộng hạn ngạch thuế quan và cắt giảm thuế đối với từng sản phẩm. Các nguyên tắc mở rộng lượng hạn ngạch thuế quan sẽ được đàm phán sau.


 - Về các nhiệm vụ đàm phán khác bao gồm những linh hoạt cần thiết cho việc cắt giảm hay loại bỏ thuế trong hạn ngạch, cơ chế quản lý hạn ngạch thuế quan, vấn đề thuế quan leo thang, đơn giản hoá thuế quan và tự vệ đặc biệt (SSG) sẽ tiếp tục được đàm phán.


 - Về đối xử đặc biệt và khác biệt (S&D): các thành viên đang phát triển được cam kết cắt giảm thuế và mở rộng hạn ngạch thuế quan ít hơn, có linh hoạt trong việc đề xuất các sản phẩm nhạy cảm (hay là các sản phẩm đặc biệt) căn cứ vào các nhu cầu về an ninh lương thực, an sinh và phát triển nông thôn; cơ chế tự vệ đặc biệt (SSM) dành cho các nước đang phát triển sẽ được đàm phán để thiết lập; vấn đề xoá bỏ các ưu đãi do cam kết WTO cũng sẽ được giải quyết.   


 - Đối với các thành viên kém phát triển (LDC): được hưởng tất cả các đối xử S&D dành cho các nước đang phát triển và không phải cam kết cắt giảm/ tự do hoá; khuyến khích các nước khác miễn thuế và miễn hạn ngạch cho các thành viên này.


 - Đối với các thành viên mới gia nhập: quan tâm của các nước này sẽ được giải quyết thông qua các quy định linh hoạt cụ thể.


1.2. Các biện pháp bảo hộ phù hợp


Theo Hiệp định Nông nghiệp, các biện pháp hỗ trợ trong nước thuộc dạng hộp xanh lá cây và hộp xanh da trời được coi là các biện pháp bảo hộ phù hợp. Ngoài ra, các nước cũng có thể sử dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để bảo hộ một số loại nông sản.


* Các biện pháp trong ''hộp xanh lá cây'' (green box) là những chính sách không hoặc rất ít làm bóp méo giá trị thương mại các mặt hàng nông sản. Các chính sách này tất cả các nước đang được tự do áp dụng để hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, không phải cam kết cắt giảm.


Nhóm này bao gồm:


+ Các dịch vụ chung (nghiên cứu khoa học, đào tạo, khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, cơ sở hạ tầng ngành nông nghiệp).


+ Dự trữ công cộng (quốc gia) vì mục đích an ninh lương thực.


+ Trợ cấp lương thực thực phẩm.


+ Trợ cấp thu nhập cho người có mức thu nhập dưới mức tối thiểu do Nhà nước quy định.


+ Chương trình an toàn và bảo hiểm thu nhập.


+ Giảm nhẹ thiên tai.


+ Trợ cấp về chuyển dịch cơ cấu thông qua chương trình trợ giúp người sản xuất.


+ Trợ cấp về chuyển dịch cơ cấu thông qua chương trình chuyển đất sản xuất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác.


+ Trợ cấp về chuyển dịch cơ cấu thông qua hỗ trợ đầu tư.


+ Chương trình môi trường.


+ Chương trình trợ giúp vùng.


+ Các chương trình khác.


* Các biện pháp trong ''hộp xanh da trời'' (blue box) hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất thông qua các chương trình hạn chế sản xuất: chủ yếu được các nước phát triển đang dư thừa hàng nông sản như EU, Nhật Bản, Canađa,… áp dụng cũng thuộc diện miễn trừ cam kết.


Ngoài ra các nước đang phát triển được phép áp dụng (miễn trừ cam kết) các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích sản xuất theo chương trình gọi là  “Chương trình phát triển”, gồm:


+ Trợ cấp đầu tư


+ Trợ cấp đầu vào cho người nghèo có thu nhập thấp hoặc nông dân ở vùng khó khăn.


+ Trợ cấp để nông dân chuyển từ việc trồng cây thuốc phiện sang trồng cây khác hoặc chăn nuôi.


 Các biện pháp trong ''hộp xanh da trời'' được tạo ra để hợp pháp hóa những chi phí trực tiếp cho nông dân của EU và Hoa Kỳ. Mặc dù những biện pháp hộp xanh da trời không bị cắt giảm và phải tuân thủ Điều khoản hạn chế hợp lý (Due Restraint Clause) quy định các chi phí hỗ trợ đối với một sản phẩm nhất định không được vượt quá số lượng vào thời điểm năm 1992, các biện pháp hộp xanh khiến EU không cần phải tiến hành cải cách các chính sách nông nghiệp chung của mình. Riêng đối với Hoa Kỳ, những thanh toán cho sự thiếu hụt của nông dân để bù đắp lại sự chênh lệch giữa giá thị trường và giá được nhận đã được chuyển thành các thanh toán hợp đồng linh hoạt với sản xuất (production flexibility contract payments) và vì vậy những biện pháp này thuộc ''hộp xanh”. Đối với các nước đang phát triển, về mặt lý thuyết cũng có thể áp dụng các biện pháp hộp xanh, tuy nhiên họ ít khi chọn giải pháp này vì để thực hiện nó cần có chi phí rất lớn. Ngoài ra, các hình thức hỗ trợ nội địa của các nước đang phát triển, ví dụ trợ cấp đầu tư và đầu vào cho các nông dân có thu nhập thấp, mặc dù được phép, nhưng lại bị ràng buộc ở mức trần và không được vượt quá mức hỗ trợ năm 1992. Cuối cùng, tương tự như trong mở cửa thị trường, các nước phát triển vẫn có thể duy trì hỗ trợ nội địa đối với các hàng nông sản thiết yếu. Do việc cắt giảm tổng lượng hỗ trợ không dựa trên từng sản phẩm nông sản cụ thể nên các nước vẫn có thể duy trì sự hỗ trợ trong nước với một số loại nông sản trong khi hoàn toàn loại bỏ sự hỗ trợ với các loại khác để bảo đảm mức cắt giảm vẫn đúng như cam kết. EU duy trì hỗ trợ nội địa đối với đường, thịt bò và rau quả trong khi giảm đáng kể hỗ trợ nội địa đối với ngũ cốc và hạt có dầu.


Hỗ trợ trong nước:


Tất cả các nước phát triển sẽ giảm hơn nữa các trợ cấp làm méo mó thương mại. Cách thức để thực hiện được mục tiêu đó sẽ bao gồm cả việc cắt giảm mức trần “mức cam kết” và cắt giảm trong hai thành phần - hộp mầu hổ phách và hỗ trợ tối thiểu. 


Tất cả các cam kết cắt giảm và thuế đỉnh sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, mức trần trong giai đoạn áp dụng sẽ ở mức thấp đối với các trợ cấp làm méo mó thương mại. Các nước phải cắt giảm hỗ trợ hộp mầu hổ phách, hỗ trợ tối thiểu và cắt giảm giới hạn trong hộp mầu xanh da trời. Sau đó nếu mức hỗ trợ vẫn cao hơn mức thuế chung, các nước này sẽ phải tiếp tục cắt giảm hơn nữa tại ít nhất là ba thành phần nhằm làm cho các thành phần này phù hợp với mức trần được đặt ra trong cắt giảm chung. 


Các nước đang phát triển sẽ phải cắt giảm ít hơn trong thời gian dài hơn, và các nước này sẽ được phép miễn trừ theo Điều 6 của Hiệp định Nông nghiệp (các nước này có thể hỗ trợ đầu tư, trợ cấp đầu vào thông qua các chương trình phát triển và hội nhập; thực hiện hỗ trợ trong nước nhằm giúp người dân từ bỏ việc trồng các loại cây gây nghiện). 


Đối với mức trợ cấp chung (hộp mầu hổ phách, cắt giảm tối thiểu và hộp mầu xanh da trời) áp dụng công thức cắt giảm bậc thang, có nghĩa là mức hỗ trợ cao (ở những bước cao hơn) sẽ phải cắt giảm nhiều hơn. Sẽ có những giới hạn cụ thể đối với các sản phẩm nhằm tránh sự chuyển đổi giữa các sản phẩm. Hiện nay các nước phát triển đã chấp nhận mức hỗ trợ tối thiểu trong hộp hổ phách. Đối với những hỗ trợ chung được xác định là 5% tổng giá trị sản phẩm nông sản. Đối với những hỗ trợ cho sản phẩm cụ thể, mức này được xác định là 5% giá trị sản phẩm đó. Các nước đang phát triển được phép hỗ trợ đến 10%. Khung khổ tháng 8/2004 cũng nêu rõ mức tối thiểu sẽ phải giảm xuống với một mức sẽ được đàm phán, các nước đang phát triển sẽ được đối xử đặc biệt nếu các nước này “phân bổ các hỗ trợ tối thiểu về sinh kế và tài nguyên cho nông dân nghèo”. Hỗ trợ hộp mầu xanh da trời, hiện nay là không giới hạn, trong thời gian tới sẽ được quy định không quá 5% của tổng giá trị sản phẩm nông sản trong khoảng thời gian sẽ được đàm phán sau. 


Định nghĩa của hộp mầu xanh da trời sẽ được thay đổi bao gồm cả trả tiền trực tiếp mà không cần sản xuất, việc chi trả sẽ dựa trên một số tiêu chí cố định (liên quan đến diện tích, năng suất, số lượng gia súc, hoặc mức sản xuất trong quá khứ). Nhưng các tiêu chuẩn mới sẽ được đàm phán nhằm bảo đảm chắc chắn hộp mầu xanh da trời sẽ là công cụ ít làm méo mó thương mại hơn hộp mầu hổ phách. 


Tiêu chuẩn để xác định hỗ trợ như “hộp xanh lá cây” sẽ được xem xét và phân loại để đảm bảo hỗ trợ không làm méo mó thương mại, hoặc làm méo mó ở mức thấp nhất. Cùng lúc đó, các vận dụng sẽ vẫn giữ nguyên khái niệm cơ bản, các quy tắc và hiệu quả của hộp mầu xanh lá cây, ngoài ra còn tính cả đến các mối quan tâm phi thương mại như bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn. 


Nhìn chung, các điều khoản về giảm dần và xoá bỏ hỗ trợ trong nước đối với sản xuất nông nghiệp sẽ tạo điều kiện tăng tính cạnh tranh của hàng nông sản của các nước đang phát triển. Do mức hỗ trợ nội địa giảm, hàng nông sản của các nước phát triển phải cạnh tranh một cách bình đẳng hơn với hàng nông sản của các nước đang phát triển. 


* Các trường hợp ngoại lệ (quyền tự vệ và các ưu đãi đặc biệt trong nông nghiệp)


Tự vệ là trường hợp hạn chế bất thường, có tính chất tạm thời đối với nhập khẩu nhằm giải quyết tình huống đặc biệt như nhập khẩu quá mức. Nhìn chung, các biện pháp tự vệ được điều chỉnh bằng Hiệp định về tự vệ nhưng đối với nông sản, các biện pháp tự vệ còn có những điều khoản cơ sở khác - Điều 5 của Hiệp định Nông nghiệp. Điều khoản về tự vệ đặc biệt trong nông nghiệp khác với tự vệ thông thường. Mức thuế tự vệ cao có thể được áp dụng một cách tự động khi khối lượng nhập khẩu vượt qua một mức nào đó, hoặc nếu giá cả giảm xuống quá mức nào đó và không cần phải chứng minh những tổn thương mà nó gây ra đối với ngành sản xuất trong nước. 


WTO hiện nay vẫn giữ nguyên quyền sử dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt đối với nông sản. Những biện pháp tự vệ đặc biệt đối với nông sản chỉ có thể sử dụng đối với những sản phẩm bị đánh thuế có khối lượng nhỏ hơn 20% tổng sản phẩm nông nghiệp (được định nghĩa trong các dòng thuế). Nhưng chúng không được sử dụng trong mức hạn ngạch thuế quan và chỉ có thể sử dụng nếu Chính phủ giữ quyền tiến hành các biện pháp tự vệ trong các cam kết của mình về nông nghiệp theo lộ trình đã cam kết. Trên thực tế biện pháp tự vệ đặc biệt trong nông nghiệp chỉ được sử dụng trong một số ít trường hợp. 


Theo thống kê của Ban thư ký WTO, từ 1995 đến 1999 có 10 quốc gia thông báo áp dụng SSG. Có thể thấy, bên cạnh việc giành được quy chế SSG, việc áp dụng quy chế này cũng là một thách thức đối với năng lực kỹ thuật của các nước đang phát triển. Bởi để thực thi SSG, điều kiện tiên quyết là phải có hệ thống thống kê có khả năng cập nhật và cung cấp nhanh chóng, chính xác số liệu nhập khẩu, thông tin về giá...


  Hiện có 39 thành viên WTO được quyền áp dụng SSG (EU được tính là 1 thành viên). Tại Vòng Uruguay, đa số các nước đang phát triển không thuế hoá mà chỉ cam kết ràng buộc thuế trần (ceiling binding) do đó không được quyền áp dụng tự vệ đặc biệt. Chỉ có 21 nước đang phát triển đưa 1923 dòng thuế vào diện áp dụng tự vệ đặc biệt (trên tổng số 6072 dòng, chiếm khoảng 30% tổng số các dòng thuế thuộc diện này). Đây là một bất lợi đối với các nước đang phát triển. Trong khi các nước phát triển như Hoa Kỳ, EU... được quyền áp dụng tự vệ đặc biệt thì rất nhiều nước đang phát triển có kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp rất dễ bị tổn thương trước các biến động thị trường, lại không được tiếp cận quyền này. Còn tự vệ lại dường như là một công cụ quá “xa xỉ” đối với các nước đang phát triển do hạn chế về kỹ thuật, tài chính và hệ thống pháp lý.


 Trong quá trình đàm phán trong WTO hiện nay, tương lai của SSG, vốn được xác lập như một công cụ quá độ trong quá trình cải cách cơ chế nông nghiệp của WTO, vẫn chưa rõ ràng. Một số nước yêu cầu loại bỏ trong khi một số nước yêu cầu duy trì với những điều chỉnh về diện các nước và mặt hàng áp dụng SSG. Nhìn chung, SSG phù hợp với quyền lợi của những nước có tỷ lệ nhập khẩu nông sản trên mức tiêu dùng cao (dùng SSG số lượng để kiểm soát lượng nhập khẩu nhằm bảo vệ thị phần của nhà sản xuất trong nước); những nước duy trì hỗ trợ trong nước ở mức cao (dùng SSG giá để duy trì giá hàng nông sản ở mức tương ứng để trợ giúp nông dân). Bên cạnh đó, để thực thi SSG, như trên đã nói, cần có một cơ sở hạ tầng thông tin, thống kê tốt, lực lượng hải quan cửa khẩu đủ năng lực kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ. Do đó, có thể thấy SSG là công cụ hữu hiệu của các nước công nghiệp phát triển, giúp các nước này phản ứng nhanh, hiệu quả để bảo vệ nhà sản xuất trong nước trước những đột biến của thị trường nông sản thế giới.


 Trong số 16 nước thành viên mới gia nhập, chỉ có 3 nước được phép duy trì SSG là Panama (6 sản phẩm), Bungari (21 sản phẩm) và Đài Loan (32 sản phẩm). Đây là các nước đàm phán gia nhập từ khi Vòng Uruguay đang diễn ra và ngoại trừ Đài Loan vì lý do chính trị, đều gia nhập ngay sau khi WTO được thành lập. Những nước đàm phán gia nhập thời gian gần đây, kể cả Trung Quốc, đều không được hưởng quy chế SSG.


 1.3. Các ngoại lệ được phép


* An ninh lương thực:


An ninh lương thực là sự bảo đảm bình ổn việc cung cấp đầy đủ lương thực cho tất cả mọi người ở mọi nơi và trong mọi lúc nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng để sống và làm việc có năng suất và có hiệu quả. An ninh lương thực phải đảm bảo bốn mục tiêu cơ bản là tính sẵn sàng - đảm bảo đủ lương thực để cung cấp; tính ổn định - đảm bảo phân phối tốt lương thực thoả mãn các yêu cầu đúng số lượng, đúng chất lượng, đúng nơi, đúng lúc; tính tiếp cận - đảm bảo mọi người có khả năng mua lương thực và cuối cùng là tính vệ sinh - đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn sức khoẻ dinh dưỡng. Bảo đảm an ninh lương thực còn là bảo đảm chiến lược phát triển nhân lực quốc gia, động lực phát triển nhiều ngành nghề đa dạng. Không những thế, an ninh lương thực còn đảm bảo sự ổn định chính trị xã hội của đất nước.


Để đảm bảo an ninh lương thực, nhiều Chính phủ áp dụng các chương trình quốc gia dự trữ lương thực, thực phẩm (lúa gạo, ngô…). Bên cạnh đó, còn có các chương trình dự trữ các mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất nông nghiệp như giống cây, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật…hay quan trọng đối với phát triển các ngành nghề khác như bông…Các biện pháp hạn chế xuất khẩu như kiểm soát xuất khẩu lương thực để duy trì sự ổn định cung cầu trên thị trường nội địa với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực cũng được coi như các ngoại lệ được phép trong bảo hộ nông sản.

* Bảo vệ nguồn gen:


Việc phổ biến các giống cây có năng suất cao đã làm giảm mức độ đa dạng gen trong các loại cây trồng chủ chốt. Một loại cây trồng được đưa vào môi trường mới đòi hỏi lai cấy hàng nghìn gen mới. Khi được trồng trên diện rộng, nó có tác động sinh thái đáng kể đối với hệ động thực vật bản địa, bao gồm cả các côn trùng có lợi. Vì vậy, những quan ngại về “việc ô nhiễm gen”  đã làm nảy sinh yêu cầu bảo vệ nguồn gen trước nguy cơ xâm hại của các giống ngoại lai nhập khẩu. Nhiều nước đã bày tỏ những lo ngại như việc cấy ghép gen ngẫu nhiên, tính bất ổn định của gen, và sự đột biến gen do lai cấy gen… Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học để phân tích, dự báo và phòng ngừa rủi ro, cộng với việc theo dõi vào kiểm soát chặt chẽ cần phải được tiếp tục để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng sinh thái tiêu cực của các loài cây trồng biến đổi gen. Mặc dù không nằm trong các điều khoản của Hiệp định Nông nghiệp, các lý do bảo hộ được đưa ra xuất phát từ yêu cầu này thường được coi là hợp lý.


1.4. Các ưu đãi đối với thành viên đang phát triển


Ngay trong lời mở đầu của Hiệp định nông nghiệp, các thành viên của WTO đã ghi nhận rằng : Các cam kết trong chương trình cải cách cần phải đạt được một sự bình đẳng giữa tất cả các thành viên, có xem xét đến các yếu tố phi thương mại, kể cả an ninh lương thực và nhu cầu bảo vệ môi trường, có xem xét đến thoả thuận rằng đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các nước đang phát triển là yếu tố không thể tách rời trong đàm phán, và có tính đến các hậu quả tiêu cực có thể của việc thực hiện chương trình cải cách đối với các nước kém phát triển và các nước đang phát triển nhập khẩu lương thực.


Theo thoả thuận chung, các nước đang phát triển và chậm phát triển sẽ được hưởng một số ưu đãi sau:


- Cam kết về hỗ trợ trong nước ( Điều 6)


Theo Hiệp định rà soát giữa kỳ, các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ, dù là trực tiếp hay gián tiếp, nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp và nông thôn là bộ phận không tách rời trong chương trình phát triển cuả các nước đang phát triển, do đó trợ cấp đầu tư-  là những trợ cấp nói chung thường có tại các nước đang phát triển; trợ cấp đầu vào của nông nghiệp - là những trợ cấp thường được cấp cho những người sản xuất có thu nhập thấp và thiếu nguồn lực tại các nước Thành viên đang phát triển; và hỗ trợ nhằm khuyến khích việc từ bỏ trồng cây thốc phiện, sẽ được miễn trừ khỏi các cam kết cắt giảm hỗ trợ trong nước.


Hỗ trợ trong nước không cho một sản phẩm cụ thể nào không đưa vào tính toán Tổng AMS hiện hành của thành viên đó nếu hỗ trợ đó không vượt quá 10% trị giá tổng sản lượng nông nghiệp (các nước phát triển là 5%).


- Cam kết về trợ cấp xuất khẩu (Điều 9)


      Chi tiêu ngân sách cho trợ cấp xuất khẩu và số lượng nông sản được hưởng trợ cấp vào cuối giai đoạn thực hiện không vượt quá 76% và 86% các mức tương ứng trong giai đoạn cơ sở 1986 - 1990 ( Các nước phát triển tỷ lệ phần trăm tương ứng là 64% và 79%).


- Đối xử đặc biệt và khác biệt (Điều 15)


       Thành viên các nước đang phát triển được linh hoạt trong việc thực hiện cam kết cắt giảm trong một giai đoạn là 10 năm. Thành viên các nước kém phát triển sẽ không phải thực hiện cắt giảm.


- Tiếp tục quá trình cải cách ( Điều 20)


Các thành viên nhất trí rằng các cuộc đàm phán nhằm tiếp tục quá trình cải cách có tính đến yếu tố phi thương mại, đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các Thành viên đang phát triển.


Như vậy, theo khuôn khổ của Hiệp định nông nghiệp các nước đang phát triển được các ưu đãi về hỗ trợ trong nước, trợ cấp xuất khẩu, và một số đối xử đặc biệt và khác biệt. Việt Nam là một nước đang phát triển ở vào trình độ thấp, lại là một nước đang thực thi cải cách và chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, vì vậy chúng ta phải vận dụng một cách tốt nhất các quy định cho phép đối với các nước đang phát triển và đang chuyển đổi trong việc xây dựng các hàng rào phi thuế nhằm bảo hộ một số nông sản chủ yếu.

2. Các biện pháp phi thuế quan khác trong khuôn khổ WTO có liên quan đến bảo hộ hàng nông sản


2.1. Hiệp định về kiểm dịch động thực vật (SPS)


Các nước thường yêu cầu các sản phẩm nhập khẩu tuân thủ những tiêu chuẩn bắt buộc nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Những tiêu chuẩn này được thông qua để bảo vệ người tiêu dùng. Các tiêu chuẩn cũng được thiết lập để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Nhiều nông sản nhập khẩu, đặc biệt là hoa quả và rau tươi, thịt, sản phẩm thịt và các thực phẩm khác có thể phải đáp ứng những quy định về vệ sinh dịch tễ cũng như những tiêu chuẩn sản xuất khác. Hơn nữa, nhiều nước đã hạn chế việc xuất khẩu những sản phẩm này nếu chúng không đáp ứng được những yêu cầu về chất lượng đưa ra trong các quy định về tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia. 


Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) chỉ rõ những nguyên tắc và quy định mà các nước thành viên phải áp dụng trong việc quản lý các sản phẩm nhập khẩu. Hiệp định định nghĩa những biện pháp vệ sinh dịch tễ là những biện pháp nhằm bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người, động vật và thực vật khỏi những: 


- Nguy cơ của việc thâm nhập và lan truyền các loại côn trùng, bệnh tật; 


- Nguy cơ có trong các hoạt động của các chất phân huỷ chất độc hại thực phẩm và những đồ ăn uống khác; 


- Bệnh truyền nhiễm qua động vật, cây trồng hoặc những sản phẩm từ những động vật, cây trồng này. 


Hiệp định SPS yêu cầu các nước thành viên phải:


- Sử dụng những tiêu chuẩn, hướng dẫn hoặc khuyến nghị quốc tế làm cơ sở cho các quy định về SPS của họ; 


- Tham gia tích cực vào hoạt động của các tổ chức quốc tế đặc biệt là Đạo luật về Thực phẩm; Hiệp định bảo vệ thực vật quốc tế, nhằm đẩy mạnh việc hoà hợp hoá các quy định SPS trên thế giới; 


- Tạo điều kiện cho các đối tác ở những nước khác có cơ hội để đóng góp ý kiến vào dự thảo các tiêu chuẩn này nếu chúng không căn cứ trên các quy định tiêu chuẩn quốc tế hoặc khi các tiêu chuẩn quốc tế được coi là không phù hợp; 


- Chấp nhận những biện pháp SPS của các nước xuất khẩu nếu những tiêu chuẩn này đạt mức độ tương tự như mức độ của các nước nhập khẩu. 


Hiệp định quy định các nước kém phát triển nhất có thể hoãn việc thực hiện các điều khoản về nhập khẩu trong vòng 5 năm, các nước đang phát triển khác có thể hoãn thực hiện các điều khoản này đến cuối năm 1996, trừ phần liên quan tới đánh giá rủi ro và minh bạch hóa. 


Hiệp định SPS cũng quy định việc hỗ trợ kỹ thuật giữa các thành viên, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển để củng cố hệ thống an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch động thực vật. Hiệp định khuyến khích các nước có sự linh hoạt, nếu có thể, trong việc áp dụng các quy định vệ sinh dịch tễ có ảnh hưởng tới các sản phẩm thuộc lợi ích của các nước đang phát triển. Hiệp định cũng cho phép Uỷ ban, trong một số trường hợp cụ thể, đưa ra các ngoại lệ đặc biệt giới hạn về thời gian đối với các nước đang phát triển trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình (Điều 9, 10 và 14). 


Trong khung khổ đàm phán tháng 8/2004, các nước đã thoả thuận:



- Đồng ý kéo dài thời hạn chuẩn bị cho các nước đang phát triển để các nước này có thể thích ứng với những biện pháp mới của các nước khác;


- Thảo luận về vấn đề xác định thời hạn hợp lý giữa thời điểm công bố một biện pháp SPS mới của một nước và thời điểm triển khai biện pháp đó trong thực tế;


- áp dụng nguyên tắc tương đương, theo đó các Chính phủ phải chấp nhận rằng các biện pháp mà các Chính phủ áp dụng phải tương đương với những biện pháp riêng của họ;


- Khuyến khích các nước đang phát triển tham gia vào quá trình xây dựng các quy chuẩn SPS quốc tế.


2.2. Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)


Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đã xác định về các quy định chung, các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về sự phù hợp, quy định về thông tin và trợ giúp, các thể chế tham vấn và giải quyết tranh chấp. Hiệp định TBT cho phép sử dụng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm các yêu cầu về bao bì, mã hiệu, nhãn hiệu và các thủ tục đánh giá sự phù hợp với các quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật không tạo ra các trở ngại không cần thiết cho thương mại quốc tế. Tại Điều 1 của Hiệp định đã quy định tất cả các sản phẩm, kể cả các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp đều là đối tượng của các quy định của Hiệp định này.


Hiệp định TBT thừa nhận rằng các nước có quyền áp dụng những quy định kỹ thuật hoặc những tiêu chuẩn sản phẩm bắt buộc (gồm cả những tiêu chuẩn về đóng gói và nhãn mác để bảo đảm chất lượng hàng xuất khẩu, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người, động vật, thực vật, bảo vệ môi trường hoặc để ngăn ngừa các hoạt động gian lận ở mức độ mà nước đó cho là phù hợp và phải bảo đảm rằng các biện pháp này không được tiến hành với các cách thức có thể gây ra phân biệt đối xử một cách tuỳ tiện hoặc không thể biện minh được giữa các nước trong điều kiện giống nhau, hoặc tạo ra các hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế. 


Hiệp định cũng khuyến khích các nước tham khảo và sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế để soạn thảo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc công nhận hợp chuẩn. Để bảo đảm rằng những tiêu chuẩn kỹ thuật không gây trở ngại đối với thương mại và không tạo ra sự phân biệt đối xử thì phải căn cứ trên các tiêu chuẩn quốc tế. Vì vậy Hiệp định TBT buộc các nước phải có nghĩa vụ sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế làm cơ sở cho các tiêu chuẩn kỹ thuật của họ, trừ trường hợp những cơ quan có thẩm quyền đánh giá các tiêu chuẩn quốc tế là không hiệu quả hoặc không phù hợp với điều kiện khí hậu, địa lý hoặc các lý do kỹ thuật khác. Hơn nữa, để hoà hợp các quy định kỹ thuật trên cơ sở quốc tế, Hiệp định kêu gọi các thành viên WTO tham gia tích cực vào Tổ chức Tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế khác. 


Đối với một số sản phẩm phải áp dụng các tiêu chuẩn bắt buộc, các cấp có thẩm quyền có thể sẽ yêu cầu hàng nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trường nếu người sản xuất hoặc xuất khẩu có giấy chứng nhận bảo đảm của một tổ chức hoặc một phòng thí nghiệm đã được thừa nhận tại nước nhập khẩu rằng sản phẩm đó đã phù hợp với các tiêu chuẩn bắt buộc. Để bảo đảm cho người cung cấp nước ngoài không bị đặt vào tình thế bất lợi khi xin giấy xác nhận sự hợp chuẩn, Hiệp định TBT quy định: 


- Các thủ tục đánh giá sự hợp chuẩn không được phân biệt đối xử giữa những người cung cấp nước ngoài và cung cấp trong nước; 


- Bất cứ chi phí nào đánh vào người cung cấp nước ngoài đều phải công bằng so với các chi phí đối với hàng sản xuất trong nước; và việc chọn mẫu cho kiểm tra đánh giá không được gây ra những bất lợi cho người cung cấp nước ngoài. 


Hiệp định TBT bao gồm một số điều khoản về hỗ trợ kỹ thuật giữa các thành viên với nhau (đặc biệt là đối với các thành viên đang phát triển) trong việc chuẩn bị các quy định kỹ thuật, thành lập các cơ quan tiêu chuẩn hoá quốc gia và tham gia vào các tổ chức quốc tế (Điều II). Điều 12 ghi cụ thể và chi tiết hơn về đối xử với các nước đang phát triển. Ngoài một số điều khoản nhắc nhở chung về nhu cầu của các nước đang phát triển (đặc biệt là các nước kém phát triển nhất), có hai điểm đáng lưu ý: 


Thứ nhất, Hiệp định công nhận rằng các nước đang phát triển có thể chấp nhận các quy định, tiêu chuẩn, và các phương pháp xét nghiệm với mục đích bảo vệ các công nghệ, phương thức và quy trình sản xuất mang tính bản xứ và trong những trường hợp đó, họ không phải chấp thuận các tiêu chuẩn quốc tế không phù hợp với sự phát triển, nhu cầu về tài chính thương mại của mình. 


Thứ hai, Hiệp định cũng cho phép có những ngoại lệ đặc biệt, được giới hạn về thời gian, đối với các nước đang phát triển còn gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp định do nhu cầu phát triển và thương mại cũng như mức độ phát triển công nghệ của nước đó (Điều 4 và 12.8). 


2.3. Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng 


  Hiệp định về Trợ cấp và biện pháp đối kháng đưa ra định nghĩa về trợ cấp và phân loại trợ cấp thành 4 loại là (1) Có sự đóng góp tài chính của Chính phủ; (2) Chính phủ có chuyển trực tiếp các khoản vốn; (3) Các khoản phải thu của Chính phủ được bỏ qua và (4) Chính phủ cung cấp hàng hoá hay dịch vụ không phải là hạ tầng cơ sở chung, hoặc mua hàng. 


Ngoài ra, Hiệp định còn xác định mối quan hệ giữa các biện pháp đối kháng và các biện pháp khắc phục đối với mỗi loại trợ cấp, đưa ra cách đối xử khác biệt ưu đãi hơn đối với các thành viên đang phát triển, cũng như thời hạn quá độ đối với các thành viên đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch  tập trung sang kinh tế thị trường. Điều đặc biệt lưu ý trong Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng là ở chỗ chỉ có khoản trợ cấp nào mà gây tổn hại cho một ngành sản xuất của một thành viên khác mới là đối tượng điều chỉnh của Hiệp định. Điều 6 của Hiệp định quy định các trường hợp sau được coi là gây tổn hại nghiêm trọng: (1) tổng trị giá trợ cấp cho một sản phẩm vượt qua 5%; (2) trợ cấp để bù lỗ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; (3) trực tiếp xoá nợ hoặc cấp kinh phí để thanh toán nợ cho doanh nghiệp.


  Ngoài mức bảo hộ cao, sự bóp méo thương mại quốc tế trong nông nghiệp là kết quả của các loại trợ cấp mà chủ yếu là ở các nước phát triển. Những năm qua, trong khi GATT đã thành công trong việc xây dựng các quy định cho trợ cấp hàng công nghiệp thì tổ chức này lại thất bại trong việc đưa ra các quy định cho trợ cấp của Chính phủ đối với khu vực nông nghiệp. Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc xử lý các trợ cấp dành cho sản phẩm nông nghiệp sẽ tuân theo các nguyên tắc trong Hiệp định Nông nghiệp mặc dù các nguyên tắc này cũng bị chi phối bởi các quy định của Hiệp định về Trợ cấp và biện pháp đối kháng. Hiệp định cũng cho phép các nước thành viên được áp dụng thuế đối kháng. Các loại thuế đối kháng chỉ được áp dụng trên cơ sở điều tra đã được khởi tố và thực hiện phù hợp với các quy định của Hiệp định này và Hiệp định Nông nghiệp.


Cần chú ý rằng, trong khi Hiệp định về Trợ cấp và biện pháp đối kháng cho phép các nước đang phát triển sử dụng trợ cấp xuất khẩu trong giai đoạn quá độ thì việc áp dụng trợ cấp vẫn có thể bị nước nhập khẩu đánh thuế đối kháng nếu như chúng gây ra tổn hại cho nước nhập khẩu. 


 2.4. Các quy định quản lý thương mại liên quan đến môi trường


Trong khung khổ của WTO không có một hiệp định riêng nào về môi trường nhưng trong nhiều hiệp định của WTO lại chứa đựng nhiều điều khoản liên quan đến môi trường. Các chính sách môi trường ngày càng được quan tâm hơn trong tất cả các vòng đàm phán. 


Vấn đề thương mại và môi trường trong thương mại quốc tế được đề cập đến dưới hai góc độ và phân chia thành hai quan điểm. Thứ nhất, các nước phát triển lo ngại về sự suy thoái của môi trường do tình trạng phát triển nhanh của các quốc gia đang phát triển gây nên và do đó đã áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, trong đó có các biện pháp thương mại. Thứ hai, các nước đang phát triển lo ngại rằng tiến trình tự do hoá thương mại sẽ dẫn đến sự xâm nhập ồ ạt của những sản phẩm, hàng hoá có ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường.


Do có nhiều quan điểm khác nhau nên chương trình đàm phán về môi trường chỉ giới hạn trong những quy định hiện hành của WTO và những nghĩa vụ mang tính chất thương mại trong các Hiệp định Đa phương về Môi trường (MEAs). Khoảng 200 MEAs (ngoài khuôn khổ WTO) liên quan đến nhiều vấn đề môi trường khác nhau hiện đang có hiệu lực và khoảng 20 trong số các hiệp định này chứa đựng các điều khoản có thể ảnh hưởng tới trao đổi thương mại, ví dụ thông qua việc cấm buôn bán một số loại sản phẩm nào đó hay cho phép các nước hạn chế trao đổi trong một số tình huống nhất định.


Vấn đề bảo vệ môi trường cũng được đề cập trong Hiệp định Nông nghiệp. Điều 20 của Hiệp định Nông nghiệp cũng quy định các cuộc đàm phán về việc tiếp tục các chương trình cải cách cần phải tính đến các vấn đề phi thương mại, trong đó có vấn đề môi trường. Phụ lục 2 của Hiệp định Nông nghiệp liệt kê các loại biện pháp trợ cấp khác nhau không thuộc diện phải cam kết cắt giảm, trong đó có nhiều biện pháp trợ cấp liên quan tới môi trường. Trong số các biện pháp này phải kể đến biện pháp cung cấp tài chính trực tiếp cho nhà sản xuất và các chương trình hỗ trợ của Chính phủ trong lĩnh vực nghiên cứu và xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ các chương trình môi trường. 


Xu hướng vận dụng các biện pháp thương mại vì mục đích môi trường  ngày càng gia tăng có nguy cơ gây trở ngại cho hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển. Các biện pháp này thường bao gồm cấm hoặc hạn chế nhập khẩu vì mục đích bảo vệ con người, động thực vật, hoặc ngăn chặn sự suy kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hoặc nhằm thực hiện các hiệp định đa phương về môi trường. Mặc dù các biện pháp này có thể không vi phạm quy định của thương mại quốc tế nhưng việc vận dụng chúng lại tạo ra cản trở đáng kể đối với thương mại quốc tế. Hiện tượng này đã từng diễn ra phổ biến trong các tranh chấp thương mại của WTO, trong đó, nhiều vụ có liên quan tới việc lạm dụng các biện pháp thương mại vì mục đích môi trường.


3. Kinh nghiệm sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của một số nước


3.1. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của một số nước


3.1.1. Trung Quốc: 


Trong lộ trình trở thành thành viên WTO, Trung Quốc đã thực hiện các cam kết mở cửa thị trường theo quy định của WTO nhưng đồng thời đã xây dựng được một hệ thống các biện pháp phù hợp để bảo hộ ngành nông sản Trung Quốc.   


* Các cam kết mở cửa thị trường : 


Để thực hiện các yêu cầu về mở cửa thị trường theo quy định của WTO, Trung Quốc đã liên tục thực hiện cắt giảm các biện pháp phi quan thuế nhằm đáp ứng đòi hỏi của các thành viên. Tháng 8/1992, Trung Quốc bãi bỏ danh mục các mặt hàng thay thế nhập khẩu. Tháng 1/1994, Trung Quốc tuyên bố bãi bỏ một số biện pháp phi quan thuế như hạn ngạch, giấy phép nhập khẩu cho 283 chủng loại hàng hoá; tiếp đó đến tháng 5/1995, các biện pháp quản lý nhập khẩu cho 285 sản phẩm khác cũng đã được huỷ bỏ. Tại phiên họp Nhóm Công tác tháng 7/1997, Trung Quốc đưa ra đề nghị giai đoạn chuyển tiếp 8 năm kể từ ngày gia nhập WTO để thực hiện thuế quan hóa và huỷ bỏ một số biện pháp phi quan thuế. Trong giai đoạn chuyển tiếp này, Trung Quốc sẽ áp dụng hạn ngạch thuế quan nhưng sẽ tăng phần trăm khối lượng hàng hóa nhập khẩu hàng năm vào thị trường nội địa. Theo đó, Trung Quốc tăng 10% hàng năm giá trị hàng hóa nhập khẩu theo hệ thống hạn ngạch thuế quan mới để thay thế cho các biện pháp phi quan thuế trái với các quy định của WTO. Tuy nhiên, nhiều biện pháp phi quan thuế khác vẫn được duy trì để bảo hộ sản xuất trong nước như yêu cầu về giấy phép nhập khẩu và quy định về đấu thầu được áp dụng đối với các hàng hóa có hạn ngạch và hàng hóa không cần hạn ngạch. Các biện pháp phi quan thuế thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp này không liên quan tới các biện pháp về quyền tự vệ, chống bán phá giá và thuế đối kháng.


 * Chính sách hỗ trợ: 


Trung Quốc đã xem xét lại chính sách trợ cấp, bao gồm cả lãi suất Ngân hàng Nhà nước ở mức thấp. Kể từ năm 1994, Trung Quốc đã áp dụng biện pháp giảm trợ cấp xuất khẩu và bãi bỏ sự khác biệt về tỷ giá hối đoái, thực hiện chế độ một tỷ giá, và áp dụng chế độ hoàn thuế cho một số mặt hàng xuất khẩu. 


Đối với hạt có dầu và các sản phẩm có dầu, Chính phủ không còn hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất. Tuy nhiên, để khuyến khích nông dân chuyển từ trồng ngô sang hạt có dầu, Chính phủ đã trợ cấp để các nhà máy nghiền đỗ tương thu mua đỗ tương ở mức giá cao hơn thị trường. Trung Quốc cam kết sẽ hạn chế và giảm dần hình thức trợ cấp này. 


Để đảm bảo cung cấp đủ lương thực cho dân số cả nước ở mức giá hợp lý, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì chính sách thu mua và tạm trữ đối với lương thực: lúa mỳ, gạo, ngô. Chỉ tiêu dự trữ của Trung Quốc là 50% cho lúa mỳ, 30% gạo và 20% là các ngũ cốc khác nhằm đảm bảo cung cấp đủ lương thực từ 3-6 tháng. Chính phủ quy định hạn ngạch và giá thu mua trong hạn ngạch. Để duy trì các kho dự trữ lương thực hiện nay, hàng năm Chính phủ phải chi khoảng 85 tỷ NDT cho các tỉnh, chiếm 3% thu nhập từ thuế. 


Đường và thuốc lá là hai sản phẩm được thu mua ở mức giá cố định của Chính phủ, cao hơn giá thị trường quốc tế. Do Trung Quốc đang khuyến khích người nông dân chuyển sang trồng các loại nông sản khác nên mức trợ giá đang giảm xuống. 


* Trợ cấp xuất khẩu: 


Từ năm 1985, Trung Quốc áp dụng việc miễn và hoàn thuế cho hàng xuất khẩu. Tất cả các nguyên liệu thô, phụ tùng, dây chuyền sản xuất và nguyên liệu đóng gói được nhập khẩu để chế biến, hoặc sản xuất hàng xuất khẩu sẽ được miễn thuế quan và nếu đã nộp sẽ được hoàn thuế theo lượng thành phẩm được xuất khẩu. Tất cả các hàng nông sản xuất khẩu của Trung Quốc đều được giảm ít nhất là 5% thuế VAT. Đối với các hàng nông sản có thuế suất VAT là 10% thì được hoàn thuế 3% khi xuất khẩu. Đối với các hàng công nghiệp có thuế suất VAT 17% mà sử dụng nông sản làm nguyên liệu thô thì được hoàn 6% thuế. 


Trung Quốc đã bãi bỏ các hình thức trợ cấp xuất khẩu cho hàng nông sản khi trở thành thành viên chính thức của WTO. 


* Các biện pháp quản lý nhập khẩu:


- Thương mại Nhà nước: Trước đây, thương mại hàng nông sản của Trung Quốc chủ yếu do Nhà nước quản lý và thực hiện trực tiếp thông qua các doanh nghiệp thương mại quốc doanh và gián tiếp thông qua rào cản thuế quan cao, các rào cản phi thuế như yêu cầu về giấy phép, yêu cầu về vệ sinh dịch tễ (SPS), và các biện pháp kiểm soát thị trường trong nước. Gia nhập WTO, Trung Quốc đang dần thực hiện cam kết xây dựng cơ chế quản lý nhập khẩu chỉ bằng biện pháp thuế quan; tất cả các rào cản phi thuế không phù hợp với cam kết quốc tế sẽ bị dỡ bỏ. Các biện pháp khác như kiểm dịch và thuế trong nước phải được áp dụng phù hợp với các quy định của WTO trên cơ sở minh bạch và không phân biệt đối xử. 


Trước tháng 6/1999, Trung Quốc cũng duy trì chính sách thu mua, tạm trữ và hạn chế nhập khẩu bông nhằm điều tiết giá bông trong nước để phát triển ngành dệt may. Hiện nay, độc quyền thu mua của Nhà nước không còn và Chính phủ chỉ đề ra giá chỉ đạo và tùy theo cung cầu thị trường, người mua và bán đàm phán giá dựa trên giá chỉ đạo. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc thành lập thị trường giao dịch bông quốc gia, chỉ cho phép các doanh nghiệp trong nước được tham gia vào thị trường này. Thị trường này cũng là nơi mà Tổng công ty bông và đay có thể can thiệp vào thị trường khi cần thiết bằng việc bán bông dự trữ. Riêng đối với bông, Chính phủ tập trung khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sử dụng bông nội địa thay bông nhập khẩu. Bông nhập khẩu để sản xuất hàng tái xuất được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh sử dụng bông nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước. 


- Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu: Để hạn chế nhập khẩu hàng nông sản, Trung Quốc áp dụng các rào cản phi thuế quan như hạn chế quyền thương mại và các rào cản kỹ thuật. Tuy nhiên, Trung Quốc đang giảm dần các rào cản này theo những cam kết trong WTO như mở rộng dần quyền kinh doanh hàng nông sản đến khu vực tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài; xoá bỏ chế độ hạn ngạch nhập khẩu và minh bạch hoá các thủ tục về cấp phép phù hợp với WTO.


Theo cam kết WTO, Trung Quốc chấp nhận cho phép mọi thương nhân nhập khẩu hầu hết các sản phẩm vào bất cứ địa phận nào của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc giữ lại quyền quản lý Nhà nước nhất định đối với các loại ngũ cốc bao gồm: lúa mỳ, ngô, gạo; các loại dầu thực vật: dầu đậu tương, dầu cọ, dầu hạt cải; đường: đường mía và đường củ cải; thuốc lá và bông. Trung Quốc đã cam kết tự do hoá dịch vụ phân phối, cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được tham gia vào mọi dịch vụ phân phối và tiếp thị tất cả các loại hàng nông sản của họ, trừ thuốc lá. 


- Giấy phép nhập khẩu: Hầu hết giấy phép nhập khẩu do Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế Trung Quốc cấp trừ  một số giấy phép thuộc thẩm quyền của các Sở Ngoại thương và Hợp tác kinh tế các tỉnh. Đến năm 1999, số lượng các mặt hàng chịu quản lý bằng giấy phép nhập khẩu giảm xuống còn 35, trong đó đối với hàng nông sản có bông, ngũ cốc, dầu thực vật, đường và thuốc lá. Cũng từ năm 1999, các công ty nước ngoài do Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế Trung Quốc chỉ định, cũng được phép nhập khẩu các mặt hàng trên. Việc cấp phép hay chỉ định nhập khẩu dựa trên tiêu chí về giá trị xuất khẩu hàng năm. Trung Quốc cũng cam kết trong WTO áp dụng thủ tục cấp phép đơn giản và minh bạch. Sau khi Trung Quốc trở thành thành viên chính thức của WTO, hình thức quản lý nhập khẩu này đối với hàng nông sản được dỡ bỏ. 


- Hạn ngạch nhập khẩu: Trung Quốc cấm hoặc hạn chế việc nhập khẩu một số loại hàng hoá trong đó có thực phẩm, động thực vật không phù hợp với quy định kỹ thuật của Trung Quốc. Hai loại nông sản nằm trong danh sách chịu hạn ngạch nhập khẩu của Trung Quốc là đường và thuốc lá. Trung Quốc cam kết trong WTO thực hiện thủ tục phân bổ hạn ngạch đơn giản và minh bạch. Nếu hạn ngạch không được sử dụng hết trong một năm sẽ bị trừ sang năm tiếp theo hoặc được tái phân bổ. Từ đầu năm 2005, hạn ngạch nhập khẩu đã được bãi bỏ.


- Hạn ngạch thuế quan (TRQ): Trung Quốc, giống như nhiều thành viên của WTO, áp dụng hệ thống TRQ phù hợp với quy định của WTO đối với các mặt hàng nhạy cảm, cụ thể đối với hàng nông sản bao gồm lúa mỳ, ngô, gạo, bông và dầu đỗ tương, dầu cọ, dầu hạt cải, đường, len và bông. Theo hệ thống này, lượng nhập khẩu trong hạn ngạch sẽ được hưởng mức thuế suất tối thiểu và vượt quá mức hạn ngạch đó sẽ chịu mức thuế cao hơn. 


Từ 1/1/2000, Trung Quốc đã dỡ bỏ TRQ cho các loại dầu đậu tương, dầu hạt cải, dầu cọ và cho phép các cá nhân, các doanh nghiệp được tự do kinh doanh các sản phẩm này. Trung Quốc cũng cam kết đảm bảo tính minh bạch và thống nhất trong việc phân bổ hạn ngạch. Nếu không được sử dụng hết hạn ngạch thuế quan có thể được tái phân bổ cho đối tượng khác. Cam kết về TRQ của Trung Quốc tham khảo tại Phụ lục 1.


- Các biện pháp kiểm dịch: Tất cả nông sản nhập khẩu vào Trung Quốc đều phải qua giám định vệ sinh dịch tễ. Các nhà nhập khẩu phải xin giấy phép từ Cơ quan kiểm dịch và giám định Trung Quốc cho từng sản phẩm nhập khẩu và cho từng cảng nhập khẩu. Trung Quốc đã cam kết hoàn toàn tuân thủ các điều khoản trong Hiệp định của WTO về các Biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch, trong đó yêu cầu tất cả những đòi hỏi về nhập khẩu động, thực vật và bảo vệ sức khoẻ con người phải dựa trên cơ sở khoa học. Ngoài ra, thực phẩm nhập khẩu ví dụ như các loại lạc, hạt điều, hạt dẻ và đồ hộp phải được Cơ quan quản lý Nhà nước gắn chứng nhận đặc biệt bằng lase về an toàn sản phẩm. 


Điều chỉnh biện pháp quản lý nhập khẩu của Trung Quốc


		Nhóm biện pháp

		Sản phẩm điều chỉnh

		Kế hoạch bãi bỏ



		Chỉ định thương mại 

		Cao su tự nhiên, gỗ, gỗ dán

		Năm 2004



		Trợ cấp xuất khẩu 

		Cam kết sẽ xoá bỏ toàn bộ khi gia nhập

		Khi gia nhập WTO



		Quản lý giá

		Lúa mỳ, ngô, gạo, các loại dầu thực vật, đường, thuốc lá, dầu thô, dầu tinh chế, phân hoá học, bông

		Không bãi bỏ



		Kiểm soát giá

		Thuốc lá

		Không bãi bỏ



		Thương mại Nhà nước (nhập khẩu)

		Lúa mỳ, ngô, gạo, các loại dầu thực vật, đường, thuốc lá, dầu thô, dầu tinh chế, phân hoá học, bông

		Không bãi bỏ



		Thương mại Nhà nước (xuất khẩu)

		Chè, gạo, ngô, dầu nành, dầu thô, dầu tinh chế, tơ lụa, bông 

		Không bãi bỏ



		Hạn ngạch thuế quan

		Lúa mỳ, ngô, gạo, dầu nành, dầu cọ, dầu hạt cải, đường, len, bông, phân bón,

		Chỉ bãi bỏ đối với dầu thực vật





 Nguồn: GAO analysis of China's accession agreement and US trade statistics from the Department of Commerce.


- Yêu cầu về nhãn mác: Kể từ ngày 1/4/2001, Trung Quốc áp dụng những tiêu chuẩn mới về nhãn thực phẩm, yêu cầu tất cả các đồ hộp thực phẩm phải có nhãn viết bằng chữ Trung Quốc nêu rõ loại thực phẩm, tên, nhãn hiệu thương mại, tên và địa chỉ nhà sản xuất, nước sản xuất, thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng. 


- Những hạn chế khác: Trung Quốc đã đồng ý không áp dụng hoặc áp đặt những yêu cầu về xuất khẩu, tỷ lệ nội địa và những yêu cầu tương tự như là điều kiện để được chấp nhận cho nhập khẩu hoặc đầu tư vào sản xuất sản phẩm.


3.1.2 Thái Lan 


Lĩnh vực nông nghiệp của Thái Lan chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nông nghiệp chỉ chiếm trên 10% GDP, 20% thu nhập từ xuất khẩu và 6% kim ngạch nhập khẩu nhưng nông dân chiếm 50% dân số Thái Lan và là đối tượng quan tâm của nhiều chính sách quốc gia.


Mặc dù năng suất của nhiều ngành sản xuất nông sản tương đối thấp, Thái Lan vẫn là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhiều loại nông sản như gạo, sắn, cao su, dứa đóng hộp và là một trong số 10 nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhiều mặt hàng khác như thịt gà và đường. Tập trung vào các ngành xuất khẩu gia cầm và hải sản, Thái Lan trở thành thị trường nhiều tiềm năng đối với nhập khẩu nhiều loại nguyên liệu như phân bón, hoá chất, thức ăn gia súc. Bên cạnh đó, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh và sự phát triển đầy hứa hẹn của ngành du lịch đã đưa Thái Lan trở thành nước có nhu cầu nhập khẩu cao đối với các thực phẩm và đồ uống phương tây (sữa và sản phẩm sữa, thịt, trái cây, hạt dẻ, đậu và nhũ hương, khoai tây rán và rượu vang).


Nhìn chung, thuế nhập khẩu nhiều loại nông sản của Thái Lan thấp hơn mức thuế giới hạn của WTO. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là nước duy trì nhiều rào cản nhập khẩu, trong đó có hạn ngạch thuế quan, chế độ cấp giấy phép nhập khẩu và các rào cản kỹ thuật. 


* Chế độ cấp giấy phép nhập khẩu: 


Chính phủ Hoàng gia Thái Lan (RTG) duy trì kiểm soát nhập khẩu  bằng việc cấp phép không tự động đối với nhiều loại sản phẩm nhập khẩu (thịt, thức ăn gia súc, bao cói, đay và gai…) để bảo hộ sản xuất trong nước. RTG cũng kiểm soát chặt chẽ thực phẩm và thức ăn gia súc nhập khẩu thông qua các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và vệ sinh dịch tễ. Thái Lan cũng duy trì chế độ cấp giấy phép nhập khẩu thu phí đối với nhập khẩu thịt đỏ chưa chế biến, gia cầm và phủ tạng. Nhập khẩu thịt phải chịu mức phí cao hơn nhiều so với thịt nội địa và tạo ra rào cản thương mại đáng kể. Năm 1999, Quốc hội Thái Lan sửa đổi nhiều loại phí đối với kinh doanh và vận chuyển gia súc và sản phẩm thịt. Theo đó, Bộ Nông nghiệp Thái Lan sửa lại mức thu phí, bao gồm cả phí cấp phép nhập khẩu thịt và phế phẩm nghiền. Mức phí đối với nhập khẩu gia cầm tăng từ 5 lên 10 baht/kg, phí nhập khẩu phế phẩm nghiền tăng từ 5 lên 20 baht/kg và mức phí đối với nhập khẩu da tăng từ 1 lên 2 baht/kg. 


* Hạn ngạch thuế quan (TRQ)


Thái Lan áp dụng TRQs đối với 23 mặt hàng nông sản theo Hiệp định Nông nghiệp của WTO (danh mục các mặt hàng thuộc diện áp dụng TRQs tham khảo tại Phụ lục 2). Các mặt hàng này có thể chia làm 2 nhóm:


- Các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như gạo, dừa…mà lợi thế so sánh có thể vượt xa sự cần thiết phải bảo hộ nhập khẩu 


- Các mặt hàng sản xuất được trong nước nhưng cần thiết phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu cao của ngành chế biến như dầu thực vật, ngô…

Đối với những mặt hàng thuộc nhóm thứ hai, RTG cấp số lượng nhiều hơn mức hạn ngạch cam kết hoặc quy định mức thuế thấp hơn đối với hạn ngạch cam kết, nếu như sản xuất trong nước không đáp ứng được nhu cầu của ngành công nghiệp chế biến, đặc biệt là đối với ngành chế biến các sản phẩm xuất khẩu. Trong những thời kỳ mà sản xuất trong nước có thể đáp ứng được nhu cầu của công nghiệp chế biến, RTG có thể hạn chế lượng nhập khẩu bằng TRQs hoặc bằng thuế nhập khẩu theo mức cam kết với WTO. 


* Các biện pháp vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật


Nhìn chung, trước đây các biện pháp vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch thực vật của Thái Lan phù hợp với thông lệ quốc tế và không tạo ra những rào cản thương mại. RTG hiện đang tiến hành những chương trình cải thiện tiêu chuẩn an toàn thực phẩm phù hợp hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan (MOAC) đang thực hiện Chương trình nghiên cứu và áp dụng phương thức sản xuất nông nghiệp tốt (Good Agricultural Practice -GAP) nhằm nâng cao năng suất, đồng thời hợp lý hoá việc sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu và xây dựng Cục Tiêu chuẩn nông sản và thực phẩm quốc gia - National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (NBACFS) có trách nhiệm đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định, cấp giấy phép cho thực phẩm và nông sản khác. MOAC đã xác định tiêu chuẩn cho 14 nhóm nông sản bao gồm nhãn, phong lan, gạo thơm, nhãn, vải, cam và một số nông sản khác..


RTG cũng ban hành Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm 2004. Để tiến hành sự kiện này, trong tháng 3/2003, Nội các Thái Lan đã ban hành chỉ dẫn về chương trình khung đối với kiểm định và kiểm tra chất lượng nông sản thực phẩm, bao gồm:


- Tập trung vào an toàn cho người tiêu dùng cả trên thị trường nội địa và quốc tế trên cơ sở tương đương;


- Khuyến khích nông sản thực phẩm của Thái Lan đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;


- Xác định tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch thực vật (SPS) trên cơ sở khoa học nhằm bảo vệ người tiêu dùng và sản xuất nông nghiệp; 


- Xây dựng tiêu chuẩn tương đương về an toàn và kiểm tra an toàn thực phẩm giữa Thái Lan và cộng đồng quốc tế .


Ngoài ra, trước việc phải thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan và các rào cản thuế quan, RTG đã thắt chặt các biện pháp quản lý nhập khẩu nhằm tạo ra những hình thức hạn chế nhập khẩu mới. Những rào cản dưới hình thức này bao gồm:


- Các nhà sản xuất nội địa thường không bị đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu tương tự về tiêu chuẩn;


- Quy trình kiểm tra phức tạp đối với dư lượng hoá chất, chất màu và phụ gia thực phẩm gây ra nhiều phiền toái cho nhà xuất khẩu cũng như nhà nhập khẩu; Phương pháp thử mẫu hàng khác biệt ở Thái Lan và ở nước xuất khẩu; 


- RTG có thể thay đổi các quy định và tạo ra nhiều khó khăn cho các nhà xuất khẩu trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định luôn thay đổi và không có phương tiện thông báo thích hợp.


Dưới đây là những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật được sử dụng để quản lý nhập khẩu:


- Yêu cầu về Phương pháp sản xuất tốt  (Good Manufacturing Practice - GMP): Sau 2 năm, bắt đầu từ 24/7/2003, Thông tư số 193, B.E. 2543 (2000) của Bộ Y tế Thái Lan về “Phương pháp sản xuất và trang bị cho sản xuất thực phẩm và bảo quản thực phẩm" được áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất nội địa cũng như các nhà sản xuất nước ngoài đối với 54 loại nông sản. Các nhà sản xuất nội địa bắt buộc phải áp dụng các tiêu chuẩn GMP của Thái Lan và các thực phẩm nhập khẩu nằm trong danh mục này cũng phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về sản xuất và thiết bị sản xuất tương đương.


- Quy định về đăng ký và kiểm tra hàng nhập khẩu đối với thức ăn gia súc: Chính phủ Thái Lan đã ban hành quy định mới về nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu làm thức ăn gia súc trong năm 2002. MOAC đã tìm kiếm các phương thức để thắt chặt quyền kiểm soát việc lưu thông đối với thức ăn gia súc trong khi Thái Lan vẫn áp dụng phương thức truyền thống là kiểm soát nhập khẩu bằng giấy phép nhập khẩu. Ngoài ra, MOAC  chỉ cho phép nhập khẩu từ các nhà sản xuất đã được các cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan và của nước ngoài kiểm định và cấp phép. Nhìn chung, các rào cản nhập khẩu có thể là:


(1) Đòi hỏi nhiều chứng từ cho mỗi chuyến hàng, bao gồm cả giấy chứng nhận xuất xứ; giấy chứng nhận sức khoẻ; giấy chứng nhận phân tích hàng hoá; thông tin về sản phẩm và hướng dẫn sử dụng; sơ đồ quy trình sản xuất; thành phần sản phẩm; hoá đơn; vận đơn; phiếu đóng gói và những chứng  từ khác;


(2) MOAC sẽ xem xét các chứng từ đó trong 15 ngày và xác định xem có thể cho phép nhập khẩu hay không;


(3) Chỉ các công ty nước ngoài đã có các cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ nước ngoài hay Chính phủ Thái Lan kiểm tra và phê duyệt mới được phép xuất khẩu sang Thái Lan;


(4) MOAC/DLD có quyền từ chối bất cứ chuyến hàng nào nếu thấy các quy định trên không được đáp ứng. Các chuyến hàng bị từ chối sẽ được đưa ra khỏi Thái Lan và chi phí do người nhập khẩu gánh chịu. Có thể nói ngành sản xuất thức ăn gia súc nội địa của Thái Lan đã có nhiều tác động đến Chính phủ để hạn chế nhập khẩu mặt hàng này nhằm bảo hộ sản xuất trong nước trước sức ép cạnh tranh do phải giảm thuế nhập khẩu và nguy cơ mất thị trường do những rào cản mới của các nước nhập khẩu hàng hoá Thái Lan. Nhìn chung, MOAC có xu hướng muốn áp dụng các chính sách bảo hộ trong khi Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Thái Lan có xu hướng mở cửa thị trường nhiều hơn.


- Quy định về thanh tra cơ sở chế biến thịt tại nước xuất khẩu: Trong năm 2000, Cục phát triển chăn nuôi Thái Lan (The Thai Department of Livestock Development - DLD) đã ban hành quy định về nhập khẩu thịt (kể cả phế phẩm nghiền), bao gồm:


(1) Bất cứ nhà nhập khẩu nào cũng phải có kho lạnh được DLD phê chuẩn theo các tiêu chuẩn xác định;


(2) Tất cả thịt và sản phẩm thịt nhập khẩu vào Thái Lan đều phải có xuất xứ từ các đàn gia súc đã được DLD kiểm tra theo lịch trình kiểm tra hàng năm của DLD. 


Mặc dù DLD tuyên bố rằng việc kiểm tra này nhằm ngăn chặn các vi trùng lạ và bảo vệ người tiêu dùng, hoạt động kiểm tra trên thực tế có thể gắn bó chặt chẽ hơn với những nỗ lực bảo hộ sản xuất trong nước do thuế đánh vào thịt và sản phẩm thịt nhập khẩu sẽ phải giảm xuống trong tương lai.


Bên cạnh các biện pháp quản lý nhập khẩu, Thái Lan cũng duy trì nhiều biện pháp hỗ trợ:


* Hỗ trợ xuất khẩu: 


RTG duy trì các hình thức hỗ trợ gián tiếp đối với các nhà xuất khẩu nông sản và chế biến hàng nông sản xuất khẩu thông qua một số chương trình như: Ngân hàng xuất nhập khẩu tài trợ cho các nhà xuất khẩu (trong đó có các nhà xuất khẩu nông sản) qua chương trình “tín dụng cả gói" (Packing Credit Facility). Mặc dù chương trình này đã chấm dứt từ năm 2003 do RTG công nhận rằng không phù hợp với nguyên tắc của WTO nhưng RTG đã thiết lập một chương trình mới theo đó EXIM Bank sẽ hỗ trợ lãi suất cho các nhà xuất khẩu sang các thị trường mới nổi (bao gồm 41 nước). Theo RTG, chương trình này là một phần của Chương trình phát triển thị trường xuất khẩu và không trái với các nguyên tắc của WTO.


RTG cũng hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu và chế biến nông sản xuất khẩu qua chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp này.


* Hỗ trợ trong nước:


 - Hỗ trợ giá nông sản: Hỗ trợ giá nông sản đã gia tăng hàng năm so mức trung bình 50% (19 tỉ baht/năm) mà Thái Lan đã cam kết với WTO. Nông sản được trợ giá chủ yếu là gạo, cao su, trái cây. Chính phủ Thái Lan đã đề ra mức giá mua gạo thơm là 6.500 baht/tấn (so giá thị trường chỉ 5.000 - 5.200 baht/tấn), 5.235 baht/tấn gạo trắng 5% tấm và 5.650 baht/tấn gạo dẻo… Nông dân trồng lúa còn được hưởng những chính sách hỗ trợ khác như: được mua phân bón với giá thấp và miễn cước vận chuyển phân bón; được cung cấp giống mới có năng suất cao; được vay vốn lãi suất thấp từ ngân hàng nông nghiệp… Ngoài ra, Thái Lan cũng hỗ trợ về giá cả cho nông dân trồng trái cây và xác định 5 loại trái cây chủ lực để hỗ trợ là: sầu riêng, nhãn, vải, măng cụt và chôm chôm. Chính phủ cũng chỉ định 5 chuyên viên cao cấp phụ trách từng loại trái cây chủ lực này và họ có nhiệm vụ giám sát từ việc sản xuất, phân phối, chế biến, giá cả cho đến tìm thị trường xuất khẩu mới.


- Một số chương trình lớn khác:


(1) Chương trình hoãn nợ cho nông dân vay tiền của Ngân hàng nông nghiệp (BAAC): đã có hơn 2 triệu nông dân tham gia chương trình này với tổng số nợ gần100 tỉ baht. Theo đó, người nông dân nợ khoản vay đến 100.000 baht từ ngân hàng BAAC sẽ được hoãn trả nợ trong vòng 3 năm; được Nhà nước hỗ trợ 3% lãi suất vay vốn; được dự các khoá huấn luyện về tiếp thị, cải thiện mùa màng, đa dạng hóa và tìm các nguồn thu nhập bổ sung… 


(2) Chương trình “Mỗi làng một triệu baht”: mỗi làng sẽ nhận được 1 triệu baht từ Chính phủ để cho dân làng vay mượn, và đã có gần 75.000 ngôi làng nhận được khoản vay này. Nhiều nông dân đã tìm được khoản vay từ quỹ làng, sau khi họ không thể vay tiền từ ngân hàng nông nghiệp.


(3) Chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” bắt đầu từ tháng 10.2001: Chính phủ hỗ trợ cho mỗi làng làm ra một sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng và có chất lượng cao. Sự hỗ trợ này chủ yếu là tiếp thị, xúc tiến bán hàng, huấn luyện và chuyển giao công nghệ cho nông dân. Trong tháng 6/2002, một cuộc triển lãm các sản phẩm này đã được tổ chức tại tỉnh Nonthaburi và Chính phủ Thái Lan cho biết chỉ trong 4 tháng đầu năm 2002, chương trình này đã mang lại 3,66 tỉ baht (84,2 triệu USD) lợi nhuận cho nông dân.


* Xúc tiến thương mại:


Thái Lan thành lập Uỷ ban Giám sát Đàm phán hàng nông sản quốc tế nhằm giám sát chặt chẽ tiến trình đàm phán thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi và giảm những bất lợi có thể phát sinh trong đàm phán thương mại quốc tế, đặc biệt là các loại hàng hoá được coi là nhạy cảm như gạo và gia cầm. Uỷ ban sẽ phối hợp với Tham tán Nông nghiệp, Đại sứ quán Thái Lan ở nước ngoài, theo dõi kết quả tiến trình đàm phán, tiến trình pháp lý và các biện pháp về an toàn vệ sinh thực phẩm làm cơ sở để để áp dụng các biện pháp và cách thức đàm phán thương mại tiếp theo. 


Ngoài ra, nhằm tạo thuận lợi cho việc đàm phán đạt hiệu quả đối với các đối tác thương mại liên quan đến các biện pháp thương mại phi thuế quan, Thái Lan sẽ thành lập các tổ công tác lưu động thường trú tại các nước đối tác thương mại chủ chốt.


3.2. Những bài học rút ra đối với Việt Nam 


- Cố gắng chỉ đưa cam kết cao trong những lĩnh vực mạnh và quan tâm nhất của mình và cam kết thấp trong những lĩnh vực có năng lực cạnh tranh thấp. Để làm như vậy cần xác định rõ năng lực cạnh tranh của từng ngành hàng. Chọn một số lĩnh vực cần thiết phải bảo hộ để phát triển lĩnh vực đó trong trong thời gian chuyển tiếp.


- Để có thời gian điều chỉnh tiêu chuẩn trong nước cho phù hợp với yêu cầu của WTO, cần giai đoạn chuyển tiếp để thực hiện Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 


- Thực tế cho thấy, ở một chừng mực nào đó, những nước xin gia nhập WTO và ngay cả những nước thành viên WTO vẫn có thể duy trì một số biện pháp nhậy cảm để bảo hộ sản xuất trong nước đồng thời cũng cần tính đến một số biện pháp hỗ trợ cho các lĩnh vực bị tác động do việc bãi bỏ các biện pháp phi quan thuế. 


- Về các biện pháp áp dụng trợ cấp xuất khẩu và giá cả, các nước và lãnh thổ xin gia nhập phải đưa ra được lộ trình giảm dần trong từng giai đoạn cho phù hợp với quy định của WTO. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng gia nhập WTO, các nước và lãnh thổ vẫn có thể duy trì một số biện pháp để hỗ trợ cho sản xuất và xuất khẩu của đất nước nếu như có một lộ trình thích hợp được các thành viên chấp thuận.


- Trung Quốc vẫn duy trì một mức bảo hộ thỏa đáng cho những sản phẩm nhạy cảm, như đường, ngô, bông… Đường và ngô bị đe dọa hơn cả bởi những mặt hàng này hiện đang đứng trước sự cạnh tranh quyết liệt của sản phẩm nhập khẩu được trợ cấp rất cao của EU và Hoa Kỳ. Đây cũng là những mặt hàng mà Việt Nam quan tâm và có thể sử dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ) và các biện pháp tự vệ đặc biệt (SSG) để bảo hộ. 


- Thái Lan vẫn sử dụng TRQs đối với 23 mặt hàng. TRQs được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với động thái của thị trường trong nước.


- Các biện pháp kiểm dịch, vệ sinh dịch tễ và yêu cầu về quy trình sản xuất được sử dụng như một công cụ kiểm soát nhập khẩu hữu hiệu của Thái Lan, trong đó vai trò của các cơ quan quản lý ngành dọc như Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan hay Cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan là rất quan trọng.


- Việt Nam cần có khả năng sử dụng tất cả các công cụ dành cho các nước đang phát triển thành viên WTO để bảo vệ khu vực nông nghiệp dễ tổn thương, bao gồm hạn ngạch thuế quan, điều khoản Tự vệ Đặc biệt (SSG) hiện hành của WTO và các điều khoản mới đang thương lượng tại WTO (“cơ chế tự vệ đặc biệt” và “sản phẩm đặc biệt”).


- Cần có được thời kỳ quá độ đủ dài để tương thích với các Hiệp định như Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch tễ nhằm kéo giãn chi phí thực thi và xây dựng năng lực kỹ thuật cần thiết.


Chương 2


Thực trạng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam


1. Khái quát về việc sử dụng các biện pháp bảo hộ hàng nông sản của n​ước ta hiện nay


1.1. Thực trạng một số biện pháp bảo hộ hàng nông sản:


Cùng với quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước, sản xuất nông nghiệp  của Việt Nam đã chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá đa dạng, hướng mạnh ra xuất khẩu. Một số mặt hàng đã được xuất khẩu với khối lượng lớn và có vị thế quan trọng trên thị trường thế giới như gạo, cà phê, hạt tiêu, điều, chè… 


Việc tham gia ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam và qua đó ảnh hưởng sâu rộng dến đời sống kinh tế của toàn xã hội. Một mặt, gia nhập các tổ chức kinh tế và tham gia các hiệp định thương mại song phương và đa phương sẽ tạo cơ hội cho Việt Nam phát huy lợi thế so sánh, mở rộng thị trường xuất khẩu. Mặt khác, hội nhập đồng nghĩa với mở cửa, trong hoàn cảnh trình độ sản xuất nông nghiệp còn thấp kém, công nghiệp chế biến còn non trẻ, phải chấp nhận cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực chưa đủ mạnh là một thách thức to lớn cho nông nghiệp Việt Nam.


Việc gia nhập WTO sẽ làm cho thị trường xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam mở rộng hơn. Tuy nhiên, điều đó cũng buộc chúng ta phải giảm hàng rào thương mại và mở cửa thị trường nội địa, điều đó có nghĩa là sẽ có cạnh tranh mạnh hơn trên cả thị trường nông sản thô và chế biến. Như vậy, sức ép cạnh tranh đối với phần lớn các nhóm hàng nông sản của Việt Nam sẽ tăng lên. Doanh nghiệp và nông dân buộc phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu chất lượng cao, giá rẻ của nước ngoài.


Do điều kiện tự nhiên và đời sống của nhân dân ngày càng đư​ợc cải thiện, nhu cầu trong nư​ớc về cơ cấu sản phẩm tiêu thụ ngày càng đa dạng phong phú, nhập khẩu hàng hoá để phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng cũng phát triển tương đối mạnh trong thời gian qua. Việt Nam nhập khẩu nhiều loại nông sản phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nư​ớc (chè, cà phê, rau quả, thịt và sữa…) cũng như​ cho công nghiệp chế biến (bông, đậu t​ương, dầu thực vật, ngô…).


Các mặt hàng nông sản nhập khẩu chủ yếu giai đoạn 1997 – 2004 

		

		§VT

		1997

		1998

		1999

		2000

		2001

		2002

		2003

		2004



		Bông xơ

		1000 tÊn

		41,5

		67,6

		83,3

		90,4

		98,0

		98,0

		91,0

		138



		Nguyên phụ liệu thuốc lá

		Tr USD

		79,9

		111,3

		88,3

		107,6

		125,6

		145,4

		173,6

		162,0



		Bột mỳ

		1000 tÊn

		151,6

		271,0

		159,4

		86,7

		65,6

		61,6

		51

		



		Sữa và sản phẩm từ sữa

		Tr USD

		63,1

		78,8

		100,8

		140,9

		246,7

		133,2

		163,6

		210



		Dầu thực vật

		Tr USD

		118,8

		99,0

		113,9

		156,8

		234,3

		104,7

		85,5

		225



		Thực phẩm chế biến

		Tr USD

		31,3

		28,8

		31,7

		40,6

		39,7

		58,7

		81,1

		



		Ngô

		Tr USD

		6,9

		15,2

		16,5

		22,7

		41,5

		27,0

		

		





Nguồn: FAO, Staticstic, Country Informations – Vietnam


Niên giám thống kê 2003, Tổng cục Thống kê


Báo cáo của Bộ Thương mại 2004


Nhìn chung, nhập khẩu các loại hàng nông sản vào thị trường Việt Nam bao gồm bông, dầu mỡ động thực vật, nguyên phụ liệu thuốc lá, sữa, lúa mì, cao su, chè, cà phê, quả các loại…Hàng nông sản được nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm cả hàng tươi sống, hàng qua chế biến thô và chế biến tinh (chè túi, cà phê tan, thực phẩm đóng hộp…)


Về giống cây trồng: mặt hàng được nhập khẩu nhiều nhất là giống lúa lai, ngô lai từ Trung Quốc và một số loại giống rau, cây ăn quả vv... nhập khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, Pháp... Trong nư​ớc cũng từng b​ước sản xuất để tự túc giống như​ lúa lai, ngô lai, bông lai ... Việt Nam cũng nhập khẩu một số loại giống chăn nuôi: các loại lợn, gia cầm…


Để bảo hộ sản xuất trong nước cũng như quản lý nhập khẩu, nhiều biện pháp thuế quan và phi thuế quan đã được áp dụng. Theo nội dung của Hiệp định Nông nghiệp, có thể chia các biện pháp bảo hộ của Việt Nam thành 3 nhóm sau:


(1) Thuế nhập khẩu 


Thuế nhập khẩu là công cụ phổ biến nhất để hạn chế nhập khẩu nông sản. Mức thuế nhập khẩu đối với một số nông sản của Việt Nam khá cao, chẳng hạn thuế suất đối với một số loại rượu bia có thể lên tới 100%, với một số loại đồ uống, quả chế biến, sản phẩm chế biến từ một số thuỷ sản và gia súc là 50%. Thuế suất trung bình đơn giản hiện nay của Việt Nam đối với nông sản vào khoảng 25%.


Đặc điểm chủ yếu của chính sách thuế nhập khẩu hiện nay trong lĩnh vực nông nghiệp là:


- Thuế được áp dụng vừa cho mục đích bảo hộ, vừa nhằm mục đích thu ngân sách. Chính vì vậy, một số mặt hàng Việt Nam không sản xuất nhưng vẫn chịu thuế suất nhập khẩu tương đối cao (ví dụ mạch nha, lúa mạch, một số loại hoa quả ôn đới v.v…).


- Có một số mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển các sản phẩm nguyên liệu thô và các sản phẩm chế biến. Ví dụ như đường chịu thuế suất nhập khẩu lên đến 40% (trên thực tế là hầu như cấm nhập khẩu), trong khi đó đường lại là nguyên liệu đầu vào quan trọng cho các ngành chế biến thực phẩm. Việc áp dụng chính sách bảo hộ cao đối với đường cũng làm tăng chi phí, giảm khả năng cạnh tranh của nhiều ngành chế biến nông sản khác (như chế biến nước ngọt, nước hoa quả). Hay các loại thức ăn gia súc đều chịu thuế suất 10%, làm tăng chi phí đầu vào cho ngành chăn nuôi vốn là ngành Việt Nam  cũng có nhu cầu phát triển.


- Chính sách bảo hộ bằng thuế tương đối tràn lan, chưa thể hiện rõ trọng điểm bảo hộ và chưa thể hiện rõ chiến lược phát triển các ngành trồng trọt, chăn nuôi và chế biến trong tương lai.


- Thuế nhập khẩu được áp dụng ở mức tương đối thấp đối với nguyên liệu, ở mức cao đối với thành phẩm. Ví dụ, động vật sống (Chương 01) chỉ chịu thuế trung bình 2,8% trong khi  thịt (Chương 02) chịu thuế trung bình 21,1% và các sản phẩm chế biến từ thịt (Chương 16) chịu thuế trung bình lên đến 50%. Cơ cấu trên thể hiện chính sách "thuế leo thang" thường thấy ở phần lớn các nước nhằm thúc đẩy các ngành chế biến nông sản trong nước phát triển. Tuy nhiên, nguyên tắc bảo hộ trên chưa được thể hiện triệt để trong chính sách thuế nhập khẩu của Việt Nam. Ví dụ như thuế nhập khẩu trung bình đối với rau quả và hạt (Chương 08) là 39,5% trong khi thuế suất đối với một số chế phẩm từ rau (Chương 13 và 14) chỉ chịu thuế suất trung bình khoảng 5%.


(2) Các biện pháp phi thuế quan


Hai mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển trong việc xây dựng, ban hành và áp dụng các biện pháp phi thuế quan của Việt Nam nói riêng và các chính sách thương mại nói chung là năm 1997, khi nước ta ban hành Luật Thương mại - cơ sở pháp lý cơ bản cho mọi hoạt động thương mại tại Việt Nam và năm 2001, khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005.


Cùng với lộ trình hội nhập, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc cắt, giảm và hoàn thiện hệ thống các biện pháp phi thuế quan phù hợp với các quy ước quốc tế. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản sẽ được trình bầy chi tiết trong phần 2.


(3) Các biện pháp hỗ trợ:


* Hỗ trợ trong n​ước: 


Mặc dù hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với ngành hàng nông sản đã giảm nhưng Việt Nam còn đang duy trì các biện pháp như hỗ trợ về vốn, hỗ trợ về lãi suất tín dụng để thu mua nông sản vào những vụ thu hoạch tập trung; xoá nợ và giãn nợ cho doanh nghiệp Nhà nước…Đây là các biện pháp hỗ trợ bị cấm trong WTO và nếu tiếp tục duy trì thì có thể bị áp dụng thuế đối kháng.


Việt Nam duy trì các chư​ơng trình hỗ trợ trong nước dư​ới hình thức giảm thuế nhập khẩu đối với các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, các biện pháp khuyến khích đầu tư và hỗ trợ đầu t​ư, đặc biệt đối với các dự án đầu t​ư ở những vùng sâu, vùng xa và có khó khăn; hỗ trợ phát triển và các hình thức hỗ trợ thông qua Quỹ Hỗ trợ Phát triển. Quỹ Hỗ trợ Phát triển đ​ược thành lập năm 1999 nhằm hỗ trợ thực hiện các dự án kinh tế quan trọng và phát triển các vùng có khó khăn. Hỗ trợ đầu tư được thực hiện d​ưới hình thức tín dụng đầu t​ư ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư​. Theo Quyết định 02/2001/QĐ- TTg ngày 02/01/2001 về chính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ hỗ trợ phát triển, những hình thức hỗ trợ này dành cho cả các doanh nghiệp trong và ngoài nư​ớc có đầu t​ư  sản xuất ở các ngành hoặc các vùng có khó khăn về phát triển kinh tế xã hội. 


Các chính sách hỗ trợ của Việt Nam hầu hết thuộc "hộp xanh", đặc biệt là các hỗ trợ cho các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, huấn luyện, các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ cây trồng, kiểm dịch động thực vật, an ninh lương thực quốc gia, cứu trợ thiên tai, đầu tư hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu, tái định cư. Tuy nhiên, vẫn còn một số biện pháp hỗ trợ của Việt Nam nằm trong nhóm các biện pháp phải cắt giảm hay còn gọi là các biện pháp thuộc hộp hổ phách, bao gồm các biện pháp hỗ trợ theo mặt hàng cụ thể và các biện pháp hỗ trợ không theo mặt hàng cụ thể được lượng hóa trong Tổng hỗ trợ tính gộp (tổng AMS).


- Tổng hỗ trợ tính gộp AMS


AMS theo sản phẩm cụ thể:


+ Hỗ trợ giá thị trường: Theo Chương trình phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 1996 - 2000 và tới năm 2010, Chính phủ Việt Nam đã duy trì các chính sách nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp “... để thay đổi giá tương đối của các sản phẩm nông lâm nghiệp thông qua các điều chỉnh về chính sách thương mại nội địa và chính sách xuất nhập khẩu để duy trì mức giá thích hợp đối với sản xuất nông sản”. Từ năm 1998, ngành nông nghiệp Việt Nam đã có những cải cách quan trọng hướng về thị trường và mở cửa đối với thương mại quốc tế. Giá các nông sản ngày càng gần với mức giá thế giới. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn duy trì một chính sách hợp lý nhằm đảm bảo mức giá nông phẩm tương đối ổn định cho người tiêu dùng trước những thay đổi lớn từ bên ngoài. Do đó, Chính phủ vẫn còn áp dụng một số kiểm soát về giá thông qua hạn ngạch và giới hạn số lượng nhà xuất khẩu tham gia vào thương mại quốc tế như các biện pháp hỗ trợ giá đối với hai mặt hàng gạo và đường.


+ Hỗ trợ về giống: Việt Nam đã xây dựng một chiến lược phát triển giống cho một số mặt hàng nông sản chiến lược trong giai đoạn 1996 - 2001. Nhà nước đã ban hành các biện pháp nhằm hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi giống gốc. Thông thường chi phí để nuôi giữ đàn giống gốc rất cao do quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt. Vì vậy, giá con giống sản xuất ra cao, trong khi trình độ sản xuất và điều kiện kinh tế của người dân chưa đủ để tiếp nhận con giống với giá cao như vậy. Do đó, hàng năm, Nhà nước chi hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất giống để họ bán sản phẩm với giá thấp hơn. Nguồn tài trợ lấy từ ngân sách Nhà nước. Theo thống kê từ biểu DS7 mà Việt Nam đã báo cáo lên WTO, mỗi năm Việt Nam chi khoảng 15 tỷ đồng cho các cơ sở sản xuất giống này.


Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg, ngày 10/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt một loạt các chương trình giống quốc gia nhằm tăng cường vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học về giống, giữ nguồn gen, sản xuất giống gốc, nhập khẩu nguồn gen và giống mới... Bên cạnh đó, các chương trình này còn dùng ngân sách địa phương để hỗ trợ sản xuất giống đòi hỏi kỹ thuật cao, giúp nông dân nghèo có điều kiện đưa giống tốt vào sản xuất. Nhà nước cũng cấp các khoản vay ưu đãi dành cho tất cả các thành phần kinh tế để sản xuất giống thương mại.


+ Các hỗ trợ khác: bên cạnh hai nhóm hạng mục hỗ trợ theo sản phẩm cụ thể là trợ giá và phát triển giống kể trên, Chính phủ còn áp dụng một số biện pháp khác nhằm hỗ trợ cho các mặt hàng nông sản như hỗ trợ lãi suất để thu mua và tạm trữ nông sản trong vụ thu hoạch nhằm giúp bảo đảm thu nhập cho nông dân, hỗ trợ phát triển vùng nông sản, vùng nguyên liệu thô, cho vay lãi suất ưu đãi cho một số doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất nông sản, bù lỗ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do quy định giá thu mua trong nước của Chính phủ, giảm thuế VAT cho một số doanh nghiệp sản xuất nông sản... tất cả các hỗ trợ trên đều được thực hiện thông qua Quỹ bình ổn giá (nay là Quỹ hỗ trợ xuất khẩu, được thành lập theo Quyết định 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999). 


Theo Báo cáo về các biện pháp hỗ trợ và trợ cấp sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp (biểu ACC4) mà Việt Nam đã gửi lên Ban thư ký WTO, tổng hỗ trợ AMS cho các sản phẩm cụ thể gạo, thịt lợn, bông... không phải chịu diện cắt giảm vì tổng AMS  này ít hơn 10% giá trị sản xuất của từng mặt hàng cụ thể. Ngoại lệ duy nhất là mặt hàng đường có lượng hỗ trợ vượt quá mức cho phép. Tuy nhiên, trong những vòng đàm phán gia nhập WTO gần đây, Việt Nam cam kết sẽ hạn chế hơn nữa việc áp dụng các biện pháp hỗ trợ thuộc hộp màu hổ phách này với tất cả các mặt hàng nông sản nói chung và đặc biệt là mặt hàng đường nói riêng.


AMS không theo sản phẩm cụ thể


Theo báo cáo trong biểu DS9 cuả ACC4, Việt Nam áp dụng một số biện pháp hỗ trợ không theo sản phẩm cụ thể như miễn giảm thuế nông nghiệp, ưu đãi liên quan đến đất đai, ưu đãi về thuế VAT, cấp bù tiền điện dùng cho tưới tiêu nông nghiệp và xoá nợ thuỷ lợi phí.


Theo Quyết định số 199/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nhà nước miễn giảm 100% thuế nông nghiệp cho các xã đặc biệt khó khăn và 50% cho đất trồng lúa và trồng cà phê.


Theo Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hợp tác xã, các hợp tác xã cung cấp dịch vụ sản xuất nông nghiệp ở miền núi được miễn tiền thuê đất, ở các vùng còn lại được giảm 50% tiền thuê đất.


Nhà nước cũng miễn giảm thuế VAT cho tất cả các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chưa qua chế biến của các tổ chức cá nhân tự sản xuất và trực tiếp bán ra thị trường theo thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thực hiện Luật thuế VAT và theo Điều 4 của Luật thuế VAT. Cũng theo Thông tư trên và theo Điều 10 của Luật thuế VAT, thuế đầu vào được khấu trừ khống theo tỷ lệ 2% và 3% để tính nộp thuế VAT áp dụng đối với kinh doanh nông sản trong nước và xuất khẩu.


Ngoài ra, Chính phủ quyết định giá bán điện cho bơm nước, tưới tiêu lúa, rau, màu và cây công nghiệp ngắn ngày xen canh với mức bình quân là 572,72 đ/kwh, thấp hơn giá điện bán cho các lĩnh vực khác (700 đ/kwh). Phần chênh lệch được Nhà nước cấp bù. Năm 2001, Nhà nước đã chi khoảng 302 tỷ đồng cho hạng mục hỗ trợ này.


Bên cạnh hỗ trợ về giá điện, Nhà nước đã liên tục duy trì hỗ trợ trong mức thu thuỷ lợi phí từ năm 1984 đến nay. Theo Nghị định 112-HĐBT (nay là Chính phủ) ngày 25/8/1984 quy định về mức thu thuỷ lợi phí, Nhà nước tạm thời chưa tính khấu hao cơ bản và sửa chữa lớn các công trình thuỷ lợi và máy móc thiết bị và coi đây là khoản trợ cấp cho nông nghiệp. 


Theo Thông tư số 95/2004/TT- BTC ngày 11/10/2004 về chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến nông lâm thuỷ sản, các tổ chức, cá nhân đầu tư vào công nghiệp chế biến gắn với các vùng nguyên liệu tập trung sẽ được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.


-  Hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây


Theo quy định của Hiệp định Nông nghiệp của WTO, có 11 nhóm biện pháp hỗ trợ được liệt kê vào danh mục của hộp xanh lá cây và không phải cam kết cắt giảm.


Dịch vụ chung: bao gồm các chương trình liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, phúc lợi cho nông nghiệp hoặc cộng đồng nông thôn dưới dạng các chương trình nghiên cứu, kiểm soát dịch bệnh và côn trùng, dịch vụ đào tạo, dịch vụ tư vấn, dịch vụ kiểm tra, kiểm hoá, dịch vụ tiếp thị và xúc tiến thương mại, hạ tầng cơ sở…Việt Nam đã áp dụng 5 nhóm biện pháp hỗ trợ là nghiên cứu khoa học, đào tạo, khuyến nông, hạ tầng nông nghiệp và thú y, bảo vệ thực vật, kiểm dịch động thực vật.


Về nghiên cứu khoa học, Nhà nước cấp kinh phí cho các Viện nghiên cứu thực hiện các đề tài nghiên cứu về giống cây, giống con, kỹ thuật canh  tác, nông hoá, thổ nhưỡng, nguồn nước, đề tài bảo vệ cây trồng, vật nuôi, nghiên cứu kinh tế nông nghiệp theo ngân sách hàng năm. Ngoài ra còn một số viện và trường đại học cũng có đề tài nghiên cứu về nông nghiệp được thực hiện bằng ngân sách Nhà nước cấp. Nhà nước cũng chi trả các chi phí xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở sản xuất cây con giống, viện nghiên cứu nông nghiệp, trại trạm thực nghiệm, các trường đào tạo trong ngành nông nghiệp. 


Về đào tạo, hệ thống đào tạo phục vụ cho ngành nông nghiệp gồm có một số trường Đại học, trường trung học và công nhân dạy nghề thuộc các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, cơ khí, lâm nghiệp, chế biến, thực phẩm, kế toán…Nhà nước cung cấp kinh phí để các trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ kỹ thuật, kinh tế và công nhân cho ngành. 


Công tác khuyến nông cũng là một trong các trọng tâm được Chính phủ rất lưu ý. Theo nghị định số 13/CP ngày 2/3/1993 về "quy định công tác khuyến nông", một hệ thống khuyến nông từ Trung ương đến cấp huyện đã được thành lập với một số lượng đáng kể cán bộ khuyến nông thuộc biên chế Nhà nước. Mạng lưới khuyến nông viên ở cấp làng xã làm việc theo chế độ hợp đồng. Nhà nước cấp kinh phí để bộ máy này hoạt động. Chức năng chính của công tác khuyến nông là tư vấn miễn phí cho nông dân về kỹ thuật và phương pháp sản xuất. Các cán bộ khuyến nông sẽ hướng dẫn cho nông dân các kỹ thuật về giống mới, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh tổng hợp, kỹ thuật bảo quản, chế biến nông sản, công nghệ sau thu hoạch…


Theo Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27/9/2001 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo và việc làm giai đoạn  2001 - 2005, Nhà nước đã đầu tư vốn ngân sách để xây dựng mới, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu, hệ thống đê điều v.v…Nhà nước còn dành một phần vốn đối ứng cho các dự án ODA đầu tư cho thuỷ lợi, hạ tầng nông nghiệp. Đây có thể coi là khoản hỗ trợ lớn nhất thuộc nhóm các biện pháp hỗ trợ trong lĩnh vực dịch vụ chung.


Theo Thông tư số 95/2004/ TT - BTC, các cơ sở chế biến nông lâm sản tại các vùng nguyên liệu tập trung sẽ được hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Nhà nước để nhập khẩu và triển khai phổ cập giống mới, thuê chuyên gia, mua thiết kế, mua công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công tác khuyến nông…


Nhóm biện pháp cuối cùng mà Việt Nam đang áp dụng thuộc lĩnh vực dịch vụ chung là dịch vụ thú y, bảo vệ và kiểm dịch động thực vật. Hiện nay, nước ta đã xây dựng được một hệ thống thú y và bảo vệ thực vật tương đối phát triển và đầy đủ bao gồm: Cục Thú y, Cục Bảo vệ thực vật ở cấp trung ương và các Chi cục Thú y, bảo vệ thực vật ở 61 tỉnh thành trong cả nước. Trong thời gian qua, hệ thống này đã có những đóng góp tích cực vào công tác kiểm soát dịch bệnh trong cả nước (dự báo tình hình dịch bệnh, phòng chống và dập dịch…) xây dựng hệ thống văn bản pháp lý về công tác thú y, bảo vệ thực vật, kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giữa các vùng trong cả nước…


Dự trữ công vì mục đích an ninh lương thực: Để đảm bảo an ninh lương thực, Nhà nước đã áp dụng một số chương trình quốc gia dự trữ các mặt hàng lương thực thực phẩm bao gồm lúa gạo, một số hạt giống lúa, ngô, giống rau… Các chương trình dự trữ quốc gia về lúa gạo do Cục dự trữ quốc gia chịu trách nhiệm quản lý; dự trữ quốc gia về giống cây, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật do Bộ NN&PTNT quản lý.


Hỗ trợ lương thực - thực phẩm trong nước: Việt Nam áp dụng một số chương trình hỗ trợ nhằm trợ cấp lương thực thực phẩm cho những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, núi cao và các vùng khó khăn khác; hỗ trợ thu nhập cho người có mức thu nhập dưới mức tối thiểu, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các vật dụng tối thiểu cho nhân dân vùng bị thiên tai, tuy nhiên phần ngân sách chi cho các hỗ trợ dạng này khá hạn chế.


Hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu: Theo Nghị quyết 09/2000/NQ-CP ngày 15/6/2000 về một số chủ trương chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, Nhà nước áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư, tín dụng nhằm hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu. 


Cùng với Quyết định về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định có liên quan phục vụ chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn: về kiên cố hoá kênh mương (dành 1.500 tỷ đồng cho các địa phương vay lãi suất bằng 0%); về cơ chế tài chính thực hiện chương trình đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn (dành một khoản ngân sách cho các tỉnh vay theo dự án với lãi suất bằng 0%).


Chương trình mang tính kinh tế - xã hội: Nhà nước hỗ trợ dưới hình thức cho vay vốn ưu đãi nhằm phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tăng thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Nhà nước cũng hỗ trợ cho hoạt động đầu tư vào những vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hoá có hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, thuỷ lợi, điện,...), hệ thống chợ bán buôn, kho bảo quản, mạng lưới thông tin thị trường, các cơ sở kiểm định chất lượng nông sản hàng hoá. Cơ chế tài chính và hỗ trợ ngân sách thực hiện như quy định tại Điều 3 Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 07/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ.


Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/06/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nông sản với người sản xuất như được ưu tiên thuê đất, được hỗ trợ một phần để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các hình thức ưu đãi đầu tư Nhà nước từ Quỹ hỗ trợ phát triển, ưu tiên triển khai và hỗ trợ về công tác khuyến nông…


- Hỗ trợ dạng hộp xanh da trời


Việt Nam không áp dụng biện pháp phi thuế quan nào thuộc dạng hỗ trợ trực tiếp theo các chương trình hạn chế sản xuất.


- Hỗ trợ dưới dạng các “Chương trình phát triển”


Trợ cấp đầu tư của Chính phủ: Nhà nước đã tiến hành trợ cấp đầu tư cho nông nghiệp dưới hình thức cho vay đầu tư với lãi suất ưu đãi và cấp hỗ trợ tài chính nhằm phát triển kinh tế trang trại. Cụ thể, Chính phủ đã hỗ trợ bằng cách cấp bù chênh lệch cho ngân hàng để ngân hàng cho vay tín dụng đầu tư trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các hoạt động đầu tư và xây dựng nhà xưởng chế biến nông lâm sản, trồng cây lâu năm, xưởng chế biến, nông lâm sản. Đối với các khoản nợ khó đòi của ngành nông nghiệp, Nhà nước có thể cho khoanh nợ, xoá nợ. 


Thông tư số 82/2000/TT-BTC ngày 14/8/2000 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 2/2/2000 của Chính phủ về kinh tế trang trại quy định Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, thuỷ lợi, điện nước sinh hoạt, thông tin, cơ sở chế biến để khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân phát triển trang trại sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Một số trang trại phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thuộc đối tượng quy định tại Điều 8 Mục I Chương II của Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29/06/1999 của Chính phủ cho vay vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển của Nhà nước. Các trang trại phát triển sản xuất kinh doanh còn được vay tín dụng thương mại của các ngân hàng thương mại quốc doanh theo Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về "Một số chính sách tín dụng ngân hàng phát triển nông nghiệp, nông thôn". Chủ trang trại được dùng tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo tiền vay theo quy định tại Nghị định số 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 của Chính phủ về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng.


Các cơ sở chế biến nông lâm sản gắn với các vùng nguyên liệu tập trung được hỗ trợ một phần vốn đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung theo Thông tư số 95/2004/TT-BTC.


Trợ cấp đầu vào cho người sản xuất có thu nhập thấp: Hệ thống Ngân hàng người nghèo đã được Nhà nước thiết lập để cho dân nghèo được vay vốn ngắn hạn để phát triển sản xuất với lãi suất thấp (0,6%/tháng) trong khi lãi suất thông thường khoảng 1,2%. Đối với các khoản nợ khó đòi của người nghèo, Nhà nước có thể cho cấp bù chênh lệch lãi suất, khoanh nợ, xoá nợ. Kể từ ngày 1/6/2001, lãi suất của ngân hàng phục vụ người nghèo còn 5,4%/năm cho khu vực III (vùng núi cao và hải đảo) và 6,0%/năm cho các khu vực còn lại.


Trợ cấp dành cho người sản xuất nhằm khuyến khích từ bỏ việc trồng cây thuốc phiện: Nhà nước đã có các hỗ trợ cho nông dân để họ chuyển từ trồng cây thuốc phiện sang trồng cây khác (như hỗ trợ cây giống, hạt giống, con giống, hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện chuyển dịch cây trồng này).


* Trợ cấp xuất khẩu 


Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu đã được thành lập, sử dụng và quản lý theo quyết định 195/1999/QĐ-TTg (27/09/1999) nhằm hỗ trợ khuyến khích đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hoá, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam. Bằng nguồn tiền của Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu, Nhà nước đã ban hành một loạt biện pháp như hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng để mua nông sản xuất khẩu, hỗ trợ tài chính đối với những mặt hàng xuất khẩu bị lỗ do thiếu sức cạnh tranh hoặc gặp rủi ro; giảm hoặc miễn thuế trực thu; hỗ trợ tài chính trực tiếp (đặc biệt đối với các nhà xuất khẩu mới) cho xuất khẩu đến các thị trường mới, hoặc cho các hàng hoá chịu nhiều tác động biến động giá; hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu (Quyết định số 178/1998/QĐ- TTg)… Ngoài ra, Việt Nam còn áp dụng các hình thức trợ cấp xuất khẩu nông sản sau: Trợ cấp xuất khẩu thông qua duyệt tỷ giá thanh toán đổi hàng trả nợ nước ngoài; ưu đãi thuế (thuế lợi tức) đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất nông, lâm sản xuất khẩu (Điều 54, 56 NĐ12/CP ngày 8/2/1998 và Điều 7 NĐ 10/1998/CP); ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam sản xuất hàng xuất khẩu (Luật Khuyến khích đầu tư trong nước), tín dụng hỗ trợ xuất khẩu (Quyết định 133/2001/ QĐ-TTg ngày 10/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ)… 


Việt Nam cũng áp dụng nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ cho công tác xuất khẩu như: Thông tư số 61/2001/TT-BTC ngày 1/8/2001 về hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, các quyết định về thưởng theo kim ngạch xuất khẩu. Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu nông sản còn nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ phát triển dưới hình thức cho vay đầu tư với lãi suất ưu đãi đối với các dự án sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) có tỷ trọng hàng xuất khẩu từ 30% trở lên (Quyết định 02/QĐ-TTg ngày 02/01/2001 về chính sách hỗ trợ đầu tư từ quỹ hỗ trợ phát triển có hiệu lực ngày 17/01/2001); thưởng xuất khẩu (theo quy định trong Quyết định 02/2002/QĐ-BTM)…


Theo Quyết định 266/2003/QĐ-TTg ngày 17/12/2003 về chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu 2004 - 2005, để nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu, nhiều chính sách về tài chính, tín dụng, đầu tư, phí và phụ phí sẽ phải sửa đổi và mở rộng, tập trung vào tín dụng dài hạn cho đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, đặc biệt đối với các ngành sản xuất nguyên liệu cho sản xuất xuất khẩu. Ngoài ra, bảo lãnh tín dụng thương mại cũng được mở rộng, chú ý đến các dự án đầu tư cho công nghệ mới để xuất khẩu và cho các hợp đồng xuất khẩu có hiệu quả cao. Theo Quyết định 266/2003/QĐ-TTg, số lượng danh mục hàng được hưởng ưu đãi xuất khẩu sẽ giảm để tập trung thưởng cho các hàng hoá có khả năng cạnh tranh cao và những sản phẩm sử dụng nhiều nguyên liệu trong nước và cung ứng với số lượng lớn. Hỗ trợ tài chính trực tiếp cũng sẽ bị hạn chế và thay thế bằng hỗ trợ cho các nhà cung ứng nguyên liệu, các giải pháp khoa học, kỹ thuật và công nghệ để cải thiện sản xuất xuất khẩu.


1.2. Mức độ bảo hộ hàng nông sản


Trong những năm qua, Việt Nam đã từng bước mở cửa thị trường nông sản theo các cam kết với các quốc gia và tổ chức quốc tế: AFTA, APEC, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc, Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ và các thoả thuận song phương trong quá trình đàm phán gia nhập WTO.


* Tham gia AFTA  của hàng nông sản:


- Danh mục IL gồm: 


Nhóm sản phẩm thô mà Việt Nam có khả năng xuất khẩu như​: Cà phê, chè, cao su, lạc, dừa, điều, rau quả t​ươi, động vật sống...


Nhóm vật tư​, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp mà Việt Nam chư​a sản xuất đ​ược, hoặc sản xuất đư​ợc ít như​ giống cây trồng, giống vật nuôi, dầu thực vật nguyên liệu, bông, sữa....


Nhóm sản phẩm mà Việt Nam sản xuất đư​ợc, ít có nhu cầu nhập khẩu như​: rau, củ, rễ ăn đ​ược, lâm sản, thực vật dùng để bện tết...


Nhóm sản phẩm mà Việt Nam không sản xuất đ​ược như​: nho, táo, lê, lúa mì, lúa mạch, kê, cao lương, dầu thực vật dạng nguyên liệu thô...


- Danh mục loại trừ tạm thời (TEL): 


Có 146 dòng thuế hàng nông sản nằm trong danh mục loại trừ tạm thời (17%) đư​ợc đ​ưa vào CEPT trong 2 năm 2002 và 2003 với mức thuế 20% và đến năm 2006 thì hoàn thành việc giảm thuế xuống 0 - 5%. Các mặt hàng trong nhóm này chủ yếu là các sản phẩm chế biến: rau quả hộp, n​ước quả, chè túi nhúng, cà phê hoà tan, thịt chế biến, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, đồ uống ... 


- Danh mục hàng nông sản nhạy cảm (SL): đư​ờng, thịt chế biến, gia cầm giống... Thời hạn hoàn thành cắt giảm thuế và phi thuế là năm 2010.


- Danh mục loại trừ hoàn toàn (GE): 17 dòng thuế nông sản trong  danh mục loại trừ hoàn toàn (2%). 


Như​ vậy, có 2 mức độ mở cửa thị tr​ường: Năm 2003 - mức thuế cao nhất là 20%; Năm 2006 - mức thuế 0 - 5% cho hầu hết các mặt hàng nông sản (trừ danh mục nhạy cảm).


Theo Quyết định số 13/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa và thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2005 - 2013, sẽ có 19 nhóm hàng (118 dòng thuế) được bổ sung vào danh mục và sửa đổi thuế suất. Đáng chú ý có nhóm hàng thịt, các phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ hoặc tiết, đã chế biến hoặc bảo quản khác; xúc xích và các sản phẩm tương tự làm bằng thịt sẽ giảm thuế nhập khẩu từ 50% (năm 2005) xuống 5% vào năm 2013; nhóm hàng cồn ê-ti-lích; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có cồn khác sẽ giảm thuế nhập khẩu từ 20% (năm 2005) xuống 5% vào năm 2006 và từ các năm sau, mức thuế suất là 0%.


Trong khuôn khổ hợp tác về nông - lâm nghiệp (AMAF), Việt Nam đã tham gia thành lập Mạng lưới an toàn thực phẩm ASEAN với nhiệm vụ điều phối và kết hợp với các nước ASEAN khác giải quyết các vấn đề phi thuế quan liên quan tới thực phẩm. Việt Nam đã cùng với các nước ASEAN hài hòa hóa 264 giá trị giới hạn dư lượng thuốc trừ sâu tối đa (MRL) của 20 loại thuốc bảo vệ thực vật để áp dụng chung trong ASEAN .


* Tham gia APEC: 


Theo nguyên tắc, thời hạn thực hiện hoàn toàn tự do hoá th​ương mại đối với các nư​ớc đang phát triển là 2020. Nh​ưng tại Hội nghị thư​ợng đỉnh APEC tháng 11/1997, các nguyên thủ quốc gia đã nhất trí thông qua ch​ương trình thực hiện tự do hóa tự nguyện sớm với 15 lĩnh vực, trong đó, có 9 lĩnh vực ​ưu tiên thực hiện từ năm 1999 và 6 lĩnh vực còn lại sẽ xác định thời gian thực hiện sau. Hầu hết các mặt hàng nông sản đều nằm trong số 6 lĩnh vực không thuộc diện ​ưu tiên, bao gồm: 


- Cao su tự nhiên


- Thực phẩm: các nhóm hàng thuộc lĩnh vực thực phẩm nằm rải rác tại các chư​ơng 7 (rau các loại ), 8 (quả các loại ), 9 (chè , cà phê), 11(sản phẩm xay xát), 16 (thịt chế biến), 17 (đư​ờng), 18 (ca cao và các sản phẩm ca cao), 19 (sản phẩm chế biến từ ngũ cốc), 20 (rau quả chế biến), 21 (đồ uống các  loại), 22 (phế thải chế biến dùng làm  thức ăn gia súc).


 - Hạt có dầu và các sản phẩm từ hạt có dầu. 


Tuy ch​ưa đư​a ra lịch trình cụ thể về thời gian áp dụng, nh​ưng như​ vậy có nghĩa là mốc mở cửa cho phần lớn các mặt hàng nông sản đối với APEC sẽ không phải là 2020 nữa mà sẽ sớm hơn.  


* Khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc


Tháng 11/2002, các nước ASEAN và Trung Quốc ký kết Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc bao gồm thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư và sở hữu trí tuệ. Nội dung quan trọng nhất là thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN và Trung Quốc trong vòng 10 năm. Lĩnh vực ảnh hưởng lớn nhất của Hiệp định này là nông nghiệp và thương mại hàng nông sản với Chương trình thu hoạch sớm (EHP). EHP tập trung chủ yếu vào cắt giảm thuế quan đối với nhóm hàng nông, thuỷ sản bao gồm: động vật sống, cá, thịt, sữa, rau quả chưa chế biến…Thời gian thực hiện chương trình này là 3 năm đối với Trung Quốc và ASEAN-6 (từ 1/1/2004 đến 1/1/2006) và thời hạn đối với các nước ASEAN-4 là đến 1/1/2008. Theo EHP, Việt Nam sẽ có 484 dòng thuế phải cắt giảm từ 2004 đến 2008, riêng trong năm 2004 sẽ phải cắt giảm 376 dòng thuế. Ngược lại, Trung Quốc sẽ phải cắt giảm 584 dòng thuế (với các nước ASEAN) và riêng với Việt Nam sẽ cắt giảm 536 dòng thuế. Trong năm 2004, Trung Quốc cắt giảm 473 dòng thuế với hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam và Trung Quốc đã thoả thuận là có 26 dòng thuế loại trừ (cả 2 phía sẽ đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng cắt giảm thuế), trong đó có các mặt hàng "nhạy cảm" như trứng, thịt gia cầm, quả có múi...Khi thực hiện EHP, hàng Việt Nam trên thị trường nội địa sẽ không bị cạnh tranh nhiều vì chủ yếu cơ cấu hàng nhập khẩu là loại hàng bổ trợ lẫn nhau, Việt Nam xuất khẩu nhiều loại rau, hoa quả nhiệt đới còn Trung Quốc chủ yếu xuất khẩu sang Việt Nam rau, hoa quả ôn đới. Trước đây, phần lớn rau quả này xuất theo đường biên mậu nên được giảm 50% thuế. Nhưng từ 1/1/2004, Trung Quốc bỏ cơ chế này nên bất lợi cho rau quả của Việt Nam. Tuy nhiên, theo EHP, các mặt hàng này được giảm thuế sẽ tăng khả năng cạnh tranh của rau quả Việt Nam trên thị trường Trung Quốc. 


* HĐTM Việt Nam- Hoa Kỳ:


Liên quan đến mở cửa thị tr​ường, trong số 261 hạng mục thuế quan được đề cập trong Hiệp định, có 212 hạng mục liên quan đến hàng nông sản đ​ược cam kết với mức thuế trung bình đơn là 23,6%, tập trung chủ yếu vào các nhóm sản phẩm chăn nuôi (sữa, sản phẩm sữa, thịt chế biến), rau quả tươi, rau quả chế biến, lúa mỳ, bột mỳ, ngô, đậu tư​ơng, dầu thực vật. Thời hạn thực hiện các cam kết này là 3 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực, tức là vào tháng 12/2004, tuy mức độ mở cửa có hạn chế hơn. Thực thi Hiệp định, phía Hoa Kỳ sẽ đ​ược h​ưởng lợi đối với những mặt hàng ngô, đậu t​ương, táo, lê, nho, sữa, sản phẩm sữa là những mặt hàng Hoa Kỳ đang có thế mạnh. 


Hiệp định Việt Nam- Hoa Kỳ yêu cầu các bên không đ​ược áp dụng các rào cản phi thuế như​ hạn chế định lư​ợng, yêu cầu cấp phép và kiểm soát xuất, nhập khẩu đối với mọi hàng hoá dịch vụ, phù hợp với lộ trình quy định của Hiệp định. Theo quy định của Hiệp định thì Việt Nam phải loại bỏ các hạn chế số lư​ợng nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 năm, tuỳ theo mặt hàng cụ thể. Việc áp dụng các biện pháp phi thuế chỉ đ​ược cho phép theo quy định của Hiệp định này trong tr​ường hợp các bên áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để bảo vệ hàng nông sản trong n​ước. 


Về cam kết thuế và phí nội địa, Hiệp định yêu cầu nguyên tắc đối xử quốc gia trong áp dụng thuế và phí nội địa đối với hàng hoá của Hoa Kỳ nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó, không bên nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, quy định bất cứ loại thuế hoặc phí nội địa nào đối với hàng hoá của bên kia nhập khẩu vào lãnh thổ của mình cao hơn mức áp dụng cho hàng hoá t​ương tự trong nư​ớc, dù trực tiếp hay gián tiếp. Về cơ bản, các văn bản thuế và phí nội địa đối với hàng hoá nhập khẩu đã tuân thủ nguyên tắc đối xử quốc gia, không có quy định đối xử khác biệt giữa hàng hoá trong nư​ớc và hàng hoá nhập khẩu. 


Về cam kết cắt giảm thuế suất thuế nhập khẩu, Hiệp định thư​ơng mại Việt Nam – Hoa Kỳ đư​ợc coi là một trong những hiệp định quan trọng nhất trong quan hệ kinh tế quốc tế của Việt Nam. Thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết trong Hiệp định, Việt Nam đã đảm bảo đ​ược 70% yêu cầu của các thành viên WTO. Việt Nam cam kết cắt giảm thuế quan và không tăng thuế suất đối với một số mặt hàng nêu trong Hiệp định. Lộ trình cam kết cắt giảm đ​ược thực hiện trong khoảng thời gian từ 3 năm đến 6 năm tuỳ theo mặt hàng cụ thể. 


* Đàm phán gia nhập WTO:


Trong bản chào hàng hoá và dịch vụ gia nhập WTO, Việt Nam đã chuẩn bị mức cam kết đ​ược xem là t​ương đương, thậm chí cao hơn cam kết của một số quốc gia thành viên cũng như​ một số n​ước mới gia nhập.


 Việt Nam cam kết thực hiện các nghĩa vụ quy định trong tất cả các Hiệp định của WTO, trừ một vài nghĩa vụ trong Hiệp định về kiểm dịch động thực vật (SPS). Về các biện pháp phi thuế quan, các cam kết đ​ưa ra là bãi bỏ toàn bộ giấy phép mang tính hạn chế nhập khẩu và các biện pháp hạn chế định l​ượng khác đối với hàng nhập khẩu từ thời điểm gia nhập WTO. Riêng với thuốc lá, sẽ bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngay tại thời điểm gia nhập.


Các cam kết khác liên quan tới việc định giá hải quan, rào cản kỹ thuật đối với thư​ơng mại, kiểm dịch động thực vật, các biện pháp đầu t​ư liên quan tới th​ương mại, sở hữu trí tuệ liên quan tới thư​ơng mại, Việt Nam sẽ thực hiện ngay khi gia nhập mà không yêu cầu một giai đoạn chuyển tiếp nào. Về trợ cấp xuất khẩu nông sản, Việt Nam cam kết loại bỏ trợ cấp với cà phê ngay sau khi gia nhập, còn với các sản phẩm khác (như​ gạo, thịt lợn, rau quả) sẽ loại bỏ trong vòng 3 năm kể từ khi gia nhập. 


Việt Nam sẽ đư​a ra lộ trình cho phép quyền kinh doanh đối với các doanh nghiệp có vốn đầu t​ư n​ước ngoài. Ngay sau khi gia nhập, sẽ cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư​ n​ước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo và các doanh nghiệp liên doanh trong đó vốn nư​ớc ngoài chiếm không quá 49% đ​ược tham gia xuất khẩu - nhập khẩu. Chậm nhất vào 1/1/2008, quyền kinh doanh này cũng sẽ trao cho các liên doanh trong đó vốn n​ước ngoài chiếm không quá 51%. Đối với các doanh nghiệp 100% vốn n​ước ngoài, thời điểm này sẽ là 1/1/2009. 


Đáng chú ý nhất phải kể tới cam kết song phư​ơng của Việt Nam với các đối tác trong những lĩnh vực như​ thuế quan, hạn ngạch thuế quan và dịch vụ. Về thuế quan, Việt Nam đã đ​ưa ra cam kết ràng buộc gần như​ toàn bộ biểu thuế. Thuế suất bình quân giảm xuống còn khoảng 18% cùng với việc mở cửa thị tr​ường cho nhiều sản phẩm quan trọng. Ngoài ra, Việt Nam cũng cam kết chuyển phụ thu (ODC) đối với hàng nhập khẩu vào thuế nhập khẩu.


1.3. Tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu đối với hàng nông sản


Hàng nông sản được bảo hộ bằng mức thuế cao hơn so với các hàng hoá khác (bình quân 24% so với mức 16% bình quân chung). Mức độ chênh lệch giữa các thuế suất lớn. Xu thế chung của thế giới là bảo hộ cao đối với hàng nông sản sơ chế, bảo hộ thấp đối với sản phẩm đã chế biến. Thuế quan của Việt Nam thì ngược lại, sản phẩm chế biến được bảo hộ cao hơn. Điều này cho thấy ngành công nghiệp chế biến mới bắt đầu phát triển, nhiều ngành đang là ngành công nghiệp non trẻ. Do giá trị gia tăng trong chế biến nông sản chưa cao nên mức bảo hộ hiệu quả (ERP) còn cao hơn nhiều so với mức bảo hộ danh nghĩa. Thậm chí có nhiều ngành ERP lên đến trên 100%, gây lãng phí lớn trong phân bổ nguồn lực phát triển giữa các ngành.


Đối với hầu hết ngành công nghiệp chế biến mức độ bảo hộ hiệu quả cao hơn mức độ bảo hộ danh nghĩa. Một số ngành có mức độ bảo hộ thực tế  rất cao (trên 100%) bao gồm rượu các loại, nước ngọt và các loại nước không cồn khác, chế biến thực phẩm, chế biến và bảo quản  rau củ quả. 


Bảo hộ hiệu quả và bảo hộ danh nghĩa đối với 


các ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam năm 2001


 


		Mã ngành

		Công nghiệp chế biến

		ERP (%)

		NRP (%)



		 

		Giá trị trung bình

		45.03

		13,01



		22

		Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

		33.78

		8.93



		23

		Chế biến, bảo quản dầu mỡ động vật.

		-8.31

		8.83



		24

		Bơ sữa và các sản phẩm từ bơ sữa

		34.76

		17.28



		26

		Chế biến và bảo quản rau củ quả

		101.60

		40.95



		27

		Rượu các loại

		163.60

		99.27



		28

		Bia các loại

		-4.44

		5.61



		29

		Nước ngọt, đồ uống không cồn

		141.00

		50.00



		30

		Đường các loại

		35.02

		11.74



		31

		Chế biến cà phê

		95.64

		50.00



		32

		Chế biến chè các loại

		88.41

		50.00



		33

		Thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá

		85.67

		75.13



		35

		Chế biến gạo

		48.41

		40.00



		36

		Chế biến thực phẩm khác

		127.57

		29.92



		47

		Phân bón hoá học

		-6.84

		0.38



		48

		Phân bón và các hoá chất nông nghiệp

		-3.10

		0.47



		49

		Thuốc trừ sâu

		2.81

		3.00



		50

		Thuốc thú y

		-1.21

		0.00



		52

		Chế biến cao su và các sản phẩm từ cao su

		19.96

		12.07



		82

		Thức ăn gia súc

		-14.02

		10.00





Nguồn: CIE


Các sản phẩm có mức bảo hộ cao (ERP> 50%) gồm: chế biến cà phê, chế biến chè các loại, thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá…Một số sản phẩm trong nhóm này là các sản phẩm thay thế nhập khẩu có nhu cầu cao về vốn do vậy cần có mức bảo hộ cao. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm có lợi thế cạch tranh tương đối lớn, kim ngạnh xuất khẩu cao như: chế biến cà phê, chè cũng thuộc nhóm này. Điều này có thể lí giải theo 2 cách: Thứ nhất, Chính phủ có xu hướng bảo hộ những ngành mới thành lập và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Thứ hai, các ngành này cần được bảo hộ cao để có thể chi phối được thị trường trong nước.


Nhóm ngành sản phẩm có mức độ bảo hộ thấp (từ 0 - 50%) và một số ngành chế biến khác có chỉ số ERP âm gồm đường các loại, bơ sữa và các sản phẩm từ bơ sữa; chế biến và bảo quản thịt, phân bón hoá học …ERP  của tất cả các sản phẩm trong nhóm này thấp hơn NRP cho thấy chính sách bảo hộ các ngành sản xuất trong nước của Chính phủ tỏ ra kém hiệu quả. Từ  quan điểm bảo hộ có thể nhận thấy, ngành công nghiệp chế biến phần lớn được hưởng lợi từ sự bảo hộ của Nhà nước. Giá trị gia tăng của các ngành  sản xuất trong nước sẽ cao hơn nhiều lần so với  khi không có bảo hộ. Điều này một mặt cho thấy, chính sách thuế và các nhân tố khác của cơ chế thương mại đã phát huy tác dụng và có xu hướng mở rộng sản xuất của các  ngành trên. Nhưng mặt khác, hàng rào thuế quan hiện hành có thể bóp méo sự  phân bổ có hiệu quả các nguồn lực của thị trường, làm thay đổi luồng và hướng thương mại.


2. Các biện pháp phi thuế quan bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam từ năm 1996 đến nay 


2.1. Các biện pháp kiểm soát nhập khẩu 


2.1.1. Các biện pháp hạn chế định l​ượng


Cấm nhập khẩu:


Trong giai đoạn 1996 - 2001, chỉ có một mặt hàng nông sản bị cấm xuất, nhập khẩu - đó là thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác. Mặt hàng này vẫn tiếp tục nằm trong danh mục các mặt hàng bị cấm xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2001-2005. 


Việc cấm nhập khẩu thuốc lá có thể biện minh theo điều khoản (b) điều XX của GATT 1994 vì lý do bảo hộ sức khoẻ con người. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ khó có thể chứng minh được việc cấm này không vi phạm điều III của GATT 1994 về không phân biệt đối xử khi mà ngành sản xuất thuốc lá của chúng ta hiện nay khá phát triển với sự có mặt của cả một số liên doanh với nước ngoài. Vì thế, việc cấm nhập khẩu thuốc lá điếu trong khi vẫn cho nhập khẩu một số nguyên liệu sản xuất thuốc lá làm cho lý do bảo vệ sức khoẻ con người và môi trường ít giá trị so với lập luận bảo hộ sản xuất trong nước. Trong các tài liệu gửi Ban Thư​ ký WTO để chuẩn bị cho Phiên họp 8, Việt Nam cũng cam kết bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu thuốc lá ngay tại thời điểm gia nhập.


Hạn ngạch nhập khẩu:


Sau khi Luật thương mại ra đời năm 1997, điều 16 của Luật này nêu rõ "hạn chế nhập khẩu những mặt hàng trong nước đã sản xuất được và có khả năng đáp ứng nhu cầu, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước". Trong giai đoạn 1996 - 2001, chỉ có một mặt hàng nông sản chịu chế độ quản lý bằng hạn ngạch nhập khẩu là đường và một mặt hàng thuộc nhóm vật tư nông nghiệp có hạn chế định lượng là phân bón. 


Trong các tài liệu gửi Ban Thư​ ký WTO để chuẩn bị cho Phiên họp 8, Việt Nam đã cam kết bãi bỏ toàn bộ giấy phép mang tính hạn chế nhập khẩu và các biện pháp hạn chế định l​ượng khác đối với hàng nhập khẩu từ thời điểm gia nhập WTO. Đồng thời Việt Nam còn cung cấp các thông tin về phạm vi và cơ chế phân bổ hạn ngạch theo Thông t​ư số 09/2003/TT-BTM. Việt Nam cam kết sẽ áp dụng và điều chỉnh TRQs cho phù hợp với luật và quy định của WTO trong đó bao gồm cả các điều khoản MFN và Đãi ngộ quốc gia của GATT (Danh mục mặt hàng quản lý bằng hạn ngạch và lộ trình xoá bỏ hạn ngạch tham khảo tại Phụ lục 6).


2.1.2. Hệ thống giấy phép nhập khẩu


Theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg, các mặt hàng nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại bao gồm các mặt hàng cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia do Bộ Thương mại công bố cho từng thời kỳ. Bộ Thương mại đã ban hành Công văn số 0906/TM-XNK ban hành danh mục hàng hoá cần kiểm soát xuất nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia. Quyết định 46/2001/QĐ-TTg cũng quy định một số mặt hàng nhập khẩu phải có giấy phép trong đó có 2 loại nông sản là dầu thực vật tinh chế và đường. Tuy nhiên, đối với hầu hết các mặt hàng, trừ mặt hàng đường, chế độ giấy phép đã được bãi bỏ.


Từ năm 1996 đến năm 2001, xu hướng áp dụng giấy phép xuất, nhập khẩu không tự động ngày càng giảm. Riêng mặt hàng đường chuyển từ cơ chế chịu hạn ngạch nhập khẩu năm 1997 (hạn mức 10.000 tấn đường thô, cấm nhập các loại đường khác) sang cơ chế cấp phép nhập khẩu không tự động từ năm 1998 đến năm 2001. Trong giai đoạn 2001 - 2005, mặt hàng đường (kể cả đường tinh luyện và đường thô) vẫn tiếp tục thuộc danh mục hàng quản lý theo giấy phép của Bộ Thương mại.


Trước năm 2001, mặt hàng nông sản thứ hai chịu cơ chế quản lý giấy phép nhập khẩu không tự động là dầu thực vật tinh chế dạng lỏng (dầu cọ, vừng, lạc, đậu tương). Đến năm 2001, mặt hàng này được chuyển sang nhóm mặt hàng nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại. Lộ trình xóa bỏ giấy phép của Bộ Thương mại đối với mặt hàng này từ 01/01/2002 (như quy định của Quyết định 46/2001/QĐ-TTg) là một biện pháp dỡ bỏ hàng rào phi thuế theo quy định của WTO.


Các biện pháp hạn chế số l​ượng nhập khẩu bao gồm cả giấy phép đối với nông sản cũng sẽ đ​ược xóa bỏ hoặc thay thế bằng TRQs đối với một số mặt hàng. Việt Nam không cố định hạn ngạch nhập khẩu hàng năm mà dựa trên hệ thống cấp phép linh hoạt (giấy phép nhập khẩu) đ​ược tính bằng l​ượng chênh lệch ư​ớc tính giữa tổng cầu và tổng cung của một loại hàng hóa. Bộ Th​ương mại cùng Bộ Kế hoạch và Đầu t​ư chịu trách nhiệm chính về số l​ượng hạn ngạch và giấy phép. 


Đ​ường nằm trong danh mục mặt hàng nhạy cảm của Việt Nam (trong khuôn khổ CEPT/AFTA) và do vậy không phải chịu giảm thuế trong ngắn hạn. Theo Quyết định số 46/2001/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 4/4/2001, Bộ Thư​ơng mại vẫn là cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép nhập khẩu. Tuy nhiên Chính phủ cũng cam kết là sẽ thay giấy phép bằng cơ chế TRQs kể từ ngày bắt đầu gia nhập WTO.


2.1.3. Hệ thống quản lý chuyên ngành


Chỉ định các đầu mối xuất nhập khẩu và giấy phép quản lý chuyên ngành vẫn còn được sử dụng khá phổ biến như một hình thức rào cản phi thuế quan. Số lượng mặt hàng hạn chế xuất nhập khẩu còn nhiều, điều kiện cấp giấy phép xuất nhập khẩu các mặt hàng này của các bộ chuyên ngành cũng khá phức tạp. Theo quy định của Nhà nước, một số nhóm hàng hoá xuất, nhập khẩu thuộc vào danh mục quản lý chuyên ngành. Các bộ liên quan sẽ hướng dẫn việc nhập khẩu và xuất khẩu dựa trên nguyên tắc không ban hành giấy phép mà chỉ đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc tính sử dụng của hàng hoá. Những mặt hàng nông sản trong nhóm này thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT). Theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg, danh mục các nông sản nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bằng giấy phép khảo nghiệm) bao gồm: thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y và nguyên liệu sản xuất thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; giống cây trồng, giống vật nuôi và côn trùng các loại; thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; các loại phân bón mới sử dụng ở Việt Nam và nguồn gen cây trồng, vật nuôi cũng như vi sinh vật phục vụ nghiên cứu. 


Theo đó, giống cây trồng, giống vật nuôi và côn trùng các loại muốn nhập khẩu vào Việt Nam phải qua khảo nghiệm. Căn cứ trên kết quả khảo nghiệm Bộ NN&PTNT sẽ quyết định cho phép hay không cho phép các hàng hoá đó được nhập khẩu vào Việt Nam. Nếu được phép, hàng hoá sẽ được nhập khẩu theo nhu cầu, không hạn chế số lượng, trị giá, không phải xin giấy phép nhập khẩu.


Riêng đối với các nguồn gen, ngoài việc phải xin giấy phép của Bộ chuyên ngành mặt hàng này còn phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ NN&PTNT. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng chịu trách nhiệm cấp giấy phép xuất khẩu cho một số động thực vật quý hiếm, giống cây trồng và vật nuôi quý hiếm (Danh mục mặt hàng thuộc diện quản lý bằng giấy phép của Bộ chuyên ngành tham khảo tại Phụ lục 7).


Trong phạm vi quản lý của mình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 62/2001/TT-BCN ngày 5/6/2001 hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg. Về mặt nhập khẩu, Thông tư này quy định cấm nhập khẩu các loại hàng hoá dưới đây:


+ Cấm nhập khẩu các loại trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 17/2001/QĐ-BNN-BVTV ngày 6/3/2001. Trong Quyết định số 17 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định rõ 26 loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm sử dụng tại Việt Nam, gồm: 18 loại thuốc trừ sâu, 6 loại thuốc trừ bệnh hại cây trồng, 1 loại thuốc trừ chuột và 1 loại thuốc trừ cỏ.


+ Cấm nhập khẩu các loại sản phẩm trong danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cấm nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 55/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 11/5/2001. 


Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ban hành Danh mục các mặt hàng được phép nhập khẩu như:


+ Quyết định số 45/2001/QĐ-BNN ngày 18/4/2001 quy định Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Nhập khẩu các loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y ngoài danh mục này phải xin giấy phép khảo nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ bổ sung vào Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép nhập khẩu như Quyết định số 92 /2002/ QĐ/ BNN-BVTV ngày 21/10/ 2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam 


+ Quyết định số 58/2001/QĐ-BNN ngày 23/5/2001 về Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩu, các loại giống cây trồng không nằm trong danh mục này sẽ bị cấm nhập khẩu hoặc phải xin giấy phép khảo nghiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Căn cứ vào kết quả khảo nghiệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ bổ sung vào Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩu, ví dụ như  Quyết định số 63/2003/QĐ-BNN ngày 27/5/2003 về việc đăng ký chính thức, đăng ký bổ sung và đăng ký đặc cách một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam…


Ngày 2/3/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 41/2005/QĐ-TTg ban hành Quy chế cấp phép nhập khẩu hàng hoá. Theo Quyết định số 41, kể từ ngày 01/9/2005, đối tượng đề nghị cấp phép nhập khẩu chỉ phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu tới một cơ quan. Trong trường hợp nhất thiết phải tiếp cận nhiều cơ quan thì số cơ quan này không được quá 03 cơ quan. Thủ tục nộp hồ sơ đề nghị hoặc thủ tục gia hạn giấy phép nhập khẩu (nếu có) phải được quy định đơn giản, rõ ràng. Hạn nộp hồ sơ (nếu có), phải được quy định tối thiểu là 21 ngày trước khi hết hạn nộp hồ sơ và có thể được gia hạn trong trường hợp cơ quan cấp phép nhập khẩu chưa nhận đủ số hồ sơ trong thời hạn này…Cơ quan cấp phép nhập khẩu không được từ chối hồ sơ đề nghị cấp phép vì những sai sót nhỏ về thông tin, với điều kiện những sai sót này không làm thay đổi những nội dung quan trọng và cơ bản của hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu…


Trường hợp hạn ngạch nhập khẩu được phân bổ theo giấy phép không gắn với điều kiện về nước cung cấp hàng hóa thì đối tượng được cấp phép có quyền lựa chọn nguồn cung ứng. Nếu hạn ngạch nhập khẩu có gắn với điều kiện về nước cung cấp hàng hóa thì giấy phép nhập khẩu phải ghi rõ nước hoặc những nước mà đối tượng được phép nhập khẩu hàng về Việt Nam… 

2.1.4. Các biện pháp kiểm soát giá cả


Quyết định 918/TC/QĐ/TCT ngày 11/11/1997 quy định về giá tối thiểu được tính trong hải quan. Giá tối thiểu được tính theo nguồn gốc xuất xứ và được tính khác nhau giữa các nước. Điều này thường bị coi là rào cản thương mại do không phù hợp với những quy tắc của WTO. Số lượng của các nhóm hàng thuộc loại này đã giảm dần từ 34 nhóm mặt hàng (năm 1996) đến 21 nhóm mặt hàng (năm 1997), 15 nhóm (năm 1999).


Theo Quyết định số 164/2000/QĐ-BTC ra ngày 10/10/2000, có 7 nhóm hàng nằm trong Danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế  trong đó chỉ có một nhóm thuộc loại nông sản là đồ uống các loại (trong chương 22 của Biểu thuế Xuất nhập khẩu hiện hành). Phương pháp dùng giá tính thuế tối thiểu để tính thuế nhập khẩu là vi phạm điều VII (GATT 1994 về trị giá tính thuế hải quan). GATT 1994 đã chỉ rõ trị giá tính thuế hải quan phải căn cứ vào giá trị thực của chính mặt hàng đó hoặc giá trị thực của sản phẩm xuất khẩu tương tự đó chứ không được dựa trên giá bán sản xuất trong nước hay áp đặt một cách vô căn cứ. Hơn nữa phương pháp hay cơ sở tính trị giá thuế phải ổn định và công khai. 


Theo Luật Hải quan (thông qua vào ngày 12/7/2001), từ ngày 1/1/2002, Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét việc chuyển hệ thống tính giá hiện tại của Việt Nam sang hệ thống tính giá dựa trên tiêu chuẩn của GATT/WTO. Đây là một bước đi tích cực của Việt Nam nhằm cải cách khung pháp lý phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế. Ngày 31/8/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 87/2004/TT-BTC, theo đó giá tính thuế hàng nhập khẩu được xác định căn cứ theo giá giao dịch thực tế thay vì dựa vào Bảng giá tối thiểu, Bảng giá kiểm tra như trước đây. Việc ra đời Thông tư 87/2004/TT-BTC được coi là sự đổi mới, cải cách về chính sách giá tính thuế đối với hàng nhập khẩu, phù hợp với cam kết hội nhập của Việt Nam về giá tính thuế, tạo sự chủ động cho doanh nghiệp nhưng cũng sẽ làm thay đổi phương pháp quản lý của cơ quan Hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ xây dựng quy trình xác định trị giá trên cơ sở các phương pháp của GATT.


2.1.5. Các biện pháp phi thuế quan tại biên giới


- Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ t​ướng Chính phủ về quản lý hàng hoá qua biên giới qui định: chất l​ượng hàng hoá buôn bán qua biên giới phải phù hợp với qui định của pháp luật Việt Nam về quản lý chất l​ượng; hàng hoá nhập khẩu thuộc diện danh mục phải kiểm tra chất l​ượng và kiểm dịch phải đư​ợc kiểm tra theo qui định hiện hành trư​ớc khi thông quan; cấm nhập khẩu các mặt hàng không bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và ảnh h​ưởng đến môi tr​ường.


- Các quy định chung nhất về quản lý chất thải độc hại qua biên giới đ​ược đưa ra tại Nghị định 175/CP ngày 18/10/1994 hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, theo đó: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu các hoá chất độc hại, các chế phẩm vi sinh vật phải được phép của cơ quan quản lý ngành hữu quan và cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi tr​ường và phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam, phải nhập khẩu đúng chủng loại và số lư​ợng đã ghi trong giấy phép; nghiêm cấm việc xuất, nhập khẩu chất thải có chứa độc hại.  


2.2. Các biện pháp liên quan đến doanh nghiệp 


2.2.1. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu:


Yêu cầu về giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu đã được bãi bỏ tại Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại. Kể từ ngày 1/9/2001, tất cả các doanh nghiệp Việt Nam - bất kể hình thức sở hữu, ngành nghề (thương mại hay sản xuất) và quy mô về vốn - đều được phép kinh doanhmxuất nhập khẩu hàng hoá. Chính phủ không hạn chế hoặc can thiệp vào phạm vi kinh doanh do các doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn, ngoại trừ ở những lĩnh vực bị cấm. 


Đối với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 cho phép doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực chế tạo được mua hàng hoá từ thị trường trong nước để xuất khẩu trực tiếp hoặc xuất khẩu sau khi gia công, chế biến, ngoại trừ những hàng hoá bị cấm hoặc có tính chất đặc biệt. Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 cho phép doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được xuất khẩu trực tiếp hoặc thông qua đại lý, ngoài ra họ còn được phép mua hàng trực tiếp trên thị trường Việt Nam để xuất khẩu trực tiếp hoặc xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến, trừ những hàng hoá bị cấm theo danh mục Bộ Thương mại quy định trong từng thời kỳ. 


Chi nhánh của các thương nhân nước ngoài cũng đã được mua hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp (trừ gạo trừ gạo và cà phê), rau quả, hàng tiêu dùng, thịt gia cầm và gia súc các loại, và thực phẩm chế biến để xuất khẩu.


Trong thời kỳ 2001 - 2005, nhìn chung Nhà nước đã không quy định đầu mối xuất nhập khẩu đối với bất kỳ một mặt hàng nông sản nào. Điều 6 - Nghị định 46/2001/NĐ-CP nêu rõ bãi bỏ quy định các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu gạo. Ngoài ra, Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ra ngày 2/8/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/1998/NĐ/CP đã cho phép các thương nhân Việt Nam có quyền xuất khẩu mọi loại hàng hoá (trừ những mặt hàng nằm trong danh mục cấm xuất nhập khẩu) không phụ thuộc ngành nghề, ngành hàng ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Tuy nhiên Việt Nam vẫn duy trì sự can thiệp đối với xuất khẩu gạo và nhập khẩu đường. 


Đối với xuất khẩu gạo, Bộ Thương mại chỉ định doanh nghiệp thực hiện và chỉ đạo việc giao dịch (kể cả việc tham gia đấu thầu) với đối tác do Chính phủ nước nhập khẩu chỉ định. Số lượng gạo xuất khẩu thuộc hợp đồng Chính phủ (G to G) sẽ được phân cho các tỉnh trên cơ sở sản lượng lúa gạo hàng hoá của địa phương, sau đó Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ trực tiếp giao cho doanh nghiệp tỉnh thực hiện, có tính đến quyền lợi của doanh nghiệp đại diện ký hợp đồng.


Đối với mặt hàng đường, Bộ NN&PTNT chỉ định các doanh nghiệp trực thuộc Bộ nhập khẩu đường thô làm nguyên liệu cho các nhà máy đường tinh luyện khi thị trường có nhu cầu.


Xu hướng xoá bỏ các doanh nghiệp đầu mối trong xuất khẩu nông sản là một xu hướng tự do hoá thương mại đúng đắn theo quy định của WTO về các doanh nghiệp thương mại Nhà nước. Xu hướng này đã đem lại tác động mới để thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong việc thu mua và xuất khẩu nông sản theo hướng có lợi cho cả người nông dân và nhà xuất khẩu.


2.2.2. Các quy định về nhãn hàng hoá 


Chính phủ đã ban hành Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 về Quy chế nhãn hàng hoá và Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hóa lư​u thông trong nư​ớc và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm các yêu cầu cơ bản đối với nhãn hàng hoá nhập khẩu và lư​u thông trên thị trư​ờng Việt Nam: nhãn hàng hoá, ngôn ngữ trình bày, các nội dung bắt buộc của nhãn hàng hoá, các cơ quan có chức năng quản lý về nhãn hàng hoá…Để thực hiện Quy chế này, ngày 27/12/2000 Thủ t​ướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/2000/CT - TTg về việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá và tăng c​ường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị tr​ường cũng như​  xử lý vi phạm Quy chế ghi nhãn hàng hoá, theo đó đối với hàng hóa nhập khẩu để lư​u thông, tiêu thụ ở thị trư​ờng Việt Nam thì ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hóa đ​ược áp dụng một trong các cách thức sau đây: 


a) Khi ký kết hợp đồng nhập khẩu, thư​ơng nhân cần yêu cầu để phía cung cấp hàng chấp thuận ghi trên phần nhãn nguyên gốc các thông tin thuộc nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt Nam. 


b) Tr​ường hợp không thỏa thuận đ​ược như​ nội dung điểm (a) thì thương nhân nhập khẩu hàng hóa phải làm nhãn phụ ghi những thông tin thuộc nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt Nam đính kèm theo nhãn nguyên gốc bằng tiếng n​ước ngoài của hàng hóa đó trư​ớc khi đư​a ra bán hoặc l​ưu thông ở thị tr​ường. 


Nội dung bắt buộc của nhãn hàng hóa bao gồm: Tên và địa chỉ của thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Nếu hàng hóa là hàng nhập khẩu hoặc hàng thuộc đại lý bán hàng cho thư​ơng nhân nư​ớc ngoài thì tên th​ương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa là tên thư​ơng nhân nhập khẩu hoặc tên thư​ơng nhân đại lý bán hàng; Địa chỉ; Định l​ượng của hàng hóa; Thành phần cấu tạo; Các chỉ tiêu chất l​ượng chủ yếu; Ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, thời hạn bảo quản; H​ướng dẫn bảo quản, h​ướng dẫn sử dụng và Xuất xứ của hàng hóa.


Trên cơ sở Quy chế nhãn hàng hóa, các Bộ, ngành ban hành những qui định riêng cho những mặt hàng thuộc chức năng quản lý. Nhìn chung các quy định về nhãn mác của Việt Nam không có mục đích hạn chế nhập khẩu và không đi trái với quy định của WTO.


2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật


Việt Nam đã cam kết sẽ thực hiện Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong th​ương mại (TBT) khi gia nhập WTO. Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật cung cấp những yêu cầu về kỹ thuật (hoặc là trực tiếp hoặc tham chiếu những quy định về tiêu chuẩn) nhằm mục đích bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con ng​ười (như​ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm); để bảo vệ sinh thái, bảo vệ môi tr​ường và đa dạng sinh học (nh​ư Luật bảo vệ thực vật), bảo vệ an ninh quốc gia cũng như​ chống gian lận th​ương mại. Quốc hội nư​ớc CHXHCN Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh chất lư​ợng hàng hoá (Pháp lệnh 18/1999/PL - UBTVQH10 ngày 24/12/1999) quy định việc ban hành, áp dụng tiêu chuẩn chất lư​ợng hàng hóa.  Nhìn chung, các quy định liên quan đến rào cản kỹ thuật của Việt Nam th​ường không tạo ra những rào cản bóp méo thư​ơng mại, ngoại trừ đối với một số sản phẩm đ​ược một số Bộ quản lý cụ thể. Các rào cản kỹ thuật cũng không bị áp dụng theo cách thức phân biệt đối xử. 


Điểm hỏi đáp và thông báo về các rào cản kỹ thuật đối với th​ương mại của Việt Nam đã đ​ược thành lập theo Quyết định 356/QĐ-BKHCN, nằm trong Bộ Khoa học và Công nghệ.  Điểm này sẽ thực sự hoạt động khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. 


2.3.1. Hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm:


Cơ quan quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn và chất l​ượng (STAMEQ) chịu trách nhiệm chính trong việc tham vấn cho Chính phủ về các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn hoá, hệ thống đo lư​ờng và quản lý chất l​ượng, đồng thời là đại diện của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực trong các lĩnh vực trên. 


Các văn bản pháp lý liên quan tới kiểm tra chất l​ượng, hệ thống đo lường và tiêu chuẩn hoá bao gồm: Pháp lệnh về hệ thống đo l​ường số 16/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 6/11/1999, Pháp lệnh về chất lư​ợng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 24/12/1999, Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi ng​ười tiêu dùng số 13/1999/PL-UBTVQH ngày 27/4/1999 và các Nghị định, Quyết định của Chính phủ hay Thủ t​ướng, các thông t​ư Bộ hoặc liên Bộ do các Bộ hay Bộ trư​ởng ban hành.


Về các yêu cầu kỹ thuật cho thực phẩm, Việt Nam áp dụng thủ tục chứng nhận dựa trên quốc gia và quốc tế, hệ thống quản lý chất lư​ợng dựa trên ISO 9000, Quy trình sản xuất bảo đảm (GMP) và yêu cầu về HACCP đối với các đơn vị kinh doanh thực phẩm. 


Việt Nam đang nỗ lực điều chỉnh sửa đổi cách thức quản lý cũng như​ những tiêu chuẩn cho phù hợp với yêu cầu của quốc tế và khu vực đồng thời tham gia các hiệp định công nhận song phư​ơng (APEC-MRA). Việt Nam đã ký Hiệp định song ph​ương với Trung Quốc, Liên bang Nga và Ucraina bao gồm các điều khoản về Tiêu chuẩn hài hòa quốc gia, cách đánh giá phù hợp với h​ướng dẫn và tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác kỹ thuật, cơ chế công nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá. 


2.3.2. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật 


Các biện pháp kiểm dịch động thực vật bao gồm tất cả các luật, nghị định, qui định, yêu cầu và thủ tục liên quan như​ tiêu chuẩn đối với sản phẩm cuối cùng; các phư​ơng pháp sản xuất và chế biến; các thủ tục xét nghiệm, giám định, chứng nhận và chấp thuận; các yêu cầu liên quan đến vận chuyển vật nuôi và cây trồng; các yêu cầu về đóng gói và nhãn mác liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm. 


- Kiểm dịch động thực vật đ​ược quan tâm nhiều ở Việt Nam với nhiều văn bản pháp qui ở các cấp, các ngành:


+ Nghị định số 07/CP ngày 5/2/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng.


+ Quyết định số 117/2000/QĐ/BNN-BVTV ngày 20/11/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật. 


+ Quyết định số 56/2001/QĐ/BNN-BVTV ngày 23/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và quá cảnh.


+ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ngày 25/07/2001.


+ Luật kiểm dịch, bảo vệ thực vật và quản lý thuốc trừ  sâu cùng với Nghị định số 58/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Thông t​ư của Bộ NN& PTNT h​ướng dẫn thực hiện. 


+ Pháp lệnh thú y sửa đổi đ​ược thông qua ngày 29/4/2004 và có hiệu lực ngày 1/11/2004. Nghị định h​ướng dẫn thực hiện Pháp lệnh đ​ược ban hành trong tháng 12/2004. 


- An toàn vệ sinh thực phẩm: Xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà nước ta đã có những văn bản pháp luật nhằm quản lý thống nhất lĩnh vực này như :


+ Quyết định số 14/1999/QĐ-TTg ngày 4/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế.


+ Thông tư số 04/2000/TT-BYT ngày 21/01/2000 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.


+ Quyết định số 2027/2001/QĐ-BYT ngày 30/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm”.


+ Quyết định số 928/2002/QĐ-BYT ngày 21/3/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm”.


Uỷ Ban Th​ường vụ Quốc hội cũng ban hành Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 về Vệ sinh an toàn thực phẩm, có hiệu lực từ ngày 1/11/2003. Pháp lệnh điều chỉnh các vấn đề liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm l​ương thực. Theo đó, kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh d​ưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm đư​ợc bảo quản bằng phư​ơng pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi phải chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm do mình nhập khẩu, xuất khẩu; khi nhập khẩu phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam; khi xuất khẩu phải tuân theo quy định của Pháp lệnh này và quy định của pháp luật nư​ớc nhập khẩu. Ngoài ra vấn đề an toàn thực phẩm còn đ​ược quy định bởi Luật bảo vệ ngư​ời tiêu dùng, Nghị định số 86/CP ngày 8/12/1998 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Nghị định 41/1998/NĐ-CP về quản lý d​ược phẩm có trong thức ăn. Tính tới 11/2004, 50% các tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam về lư​ơng thực - thực phẩm là phù hợp với ISO, CODEX. 


Việt Nam và một số thành viên ASEAN khác đang triển khai một khuôn khổ bảo vệ thực vật hài hòa b​ước đầu gồm 10 sản phẩm nông nghiệp và chỉ áp dụng trong phạm vi ASEAN. Việc triển khai hệ thống quản lý chứng chỉ bảo vệ thực vật cũng đã đ​ược hoàn thành. Việt Nam đã ký hiệp định và thoả thuận sơ bộ về hợp tác bảo vệ động vật với Hoa Kỳ, áchentina, Australia, Hà Lan, Liên bang Nga, Pháp…Việt Nam cũng đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết để giám định động vật và chất l​ượng vệ sinh an toàn các sản phẩm từ động vật. Là thành viên của các tổ chức quốc tế như​  CODEX, OIE, IPPC, các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ của Việt Nam đ​ược xây dựng phù hợp với các công ​ước quốc tế và đ​ược thực hiện ở mức độ cần thiết, ít tạo ra những rào cản vô căn cứ đối với th​ương mại. 


Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đóng vai trò là điểm trả lời các thắc mắc chung về các biện pháp kiểm dịch động thực vật theo yêu cầu của Hiệp định WTO về Vệ sinh dịch tễ, Kiểm dịch động thực vật. Việt Nam cam kết thực thi Hiệp định SPS ngay khi gia nhập, ngoại trừ một giai đoạn chuyển tiếp tới năm 2008 để tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến hài hòa (Điều 3.1, 3.3 và 3.4), t​ương đư​ơng (Điều 4) và các thủ tục kiểm soát, chấp thuận và kiểm tra (Điều 8).


 2.3.3. Tiêu chuẩn môi tr​ường 


- Để thực hiện Công ước CITES ( Công ​ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng), Nghị định 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 và Thông t​ư 123/2003/TT-BNN ngày 14/11/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hư​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/02/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã qui định:


+ Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu và nhập nội từ biển vì mục đích thư​ơng mại mẫu vật của các loại động vật, thực vật hoang dã đ​ược quy định trong Phụ lục I của Công ư​ớc CITES.


+ Đối với xuất nhập khẩu, tái xuất hoặc nhập nội từ biển các mẫu vật thuộc các phụ lục khác của CITES, hoặc các mẫu vật không nhằm mục đích th​ương mại, hoặc có nguồn gốc gây nuôi sinh sản hoặc trồng cấy nhân tạo chỉ đ​ược thực hiện khi có giấy phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam).


Liên quan tới nhãn hiệu sản phẩm biến đổi gen (GMO), đây là một vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam và cho đến nay vẫn chư​a có một tiêu chuẩn nào quy định riêng cho sản phẩm GMO bởi Việt Nam vẫn còn hạn chế trong đánh giá ảnh h​ưởng của GMO. Quy định về nhãn hiệu sản phẩm GMO cũng  như​ các sản phẩm khác phải tuân thủ Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 về nhập khẩu, xuất khẩu, và vận chuyển hàng hoá trong nước. Quyết định số 4196/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 31/8/2000 và Thông tư​ hướng dẫn về dán nhãn sản phẩm số 15/2000/TT-BYT ngày 30/6/2000. Tuy nhiên, một luật riêng về quản lý an toàn sản phẩm biến đổi gen vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị.


Nhìn chung, các quy định về tiêu chuẩn môi tr​ường của Việt Nam không có ảnh h​ưởng bóp méo thư​ơng mại và đ​ược áp dụng phù hợp với các quy định của quốc tế.


2.4. Các biện pháp tự vệ


Khuôn khổ luật pháp liên quan đến các biện pháp tự vệ bao gồm Pháp lệnh 42/2002/PL-UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá n​ước ngoài vào Việt Nam ngày 25/5/2002 và Nghị định 150/2003/NĐ-CP ngày 8/12/2003 quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh.


Pháp lệnh 42/2002/PL-UBTVQH10 cho phép Việt Nam áp dụng các biện pháp bảo vệ các ngành sản xuất trong nư​ớc tr​ước những thiệt hại do có sự tăng đột biến hàng nhập khẩu v​ượt quá mức nhất định đ​ược xác định “là việc nhập khẩu hàng hoá với khối l​ượng, số l​ượng hoặc trị giá gia tăng một cách tuyệt đối hoặc t​ương đối so với khối l​ượng, số l​ượng hoặc trị giá của hàng hoá t​ương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp đ​ược sản xuất trong nước” (điều 4.1).


 Bộ Th​ương mại sẽ quyết định điều tra để áp dụng các biện pháp tự vệ hoặc theo yêu cầu của bất cứ nhà sản xuất trong nư​ớc nào sản xuất ít nhất 25% lư​ợng hàng hoá t​ương tự hoặc cạnh tranh trực tiếp. Nghị định 150/2003/NĐ-CP quy định 6 biện pháp tự vệ trong tr​ường hợp có sự tăng đột biến hàng nhập khẩu gây thiệt hại lớn đến sản xuất trong n​ước và trình tự chi tiết điều tra.


2.4.1. Hạn ngạch thuế quan


Việt Nam bư​ớc đầu đư​a vào áp dụng hình thức bảo hộ bằng thuế quan đ​ược WTO cho phép là hạn ngạch thuế quan (TRQ) và các biện pháp chống bán phá giá. Theo Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg của Thủ t​ướng Chính phủ, từ ngày 1/7/2003, áp dụng thí điểm hạn ngạch thuế quan đối với 3 mặt hàng bông, thuốc lá nguyên liệu và muối. Ngày 15/12/2003, Bộ Th​ương mại đã ban hành Thông t​ư số 09/2003/TT-BTM  về Hư​ớng dẫn thực hiện Quyết định 91, theo đó từ ngày 01/01/2004 áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với 7 mặt hàng: thuốc lá nguyên liệu, muối, bông, sữa nguyên liệu cô đặc, sữa nguyên liệu ch​ưa cô đặc, ngô hạt và trứng gia cầm. 


Quyết định số 36/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và  thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng  hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu. Hàng hoá nhập khẩu trong số lư​ợng hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu qui định tại Biểu thuế thuế nhập khẩu ư​u đãi hiện hành. Hàng hoá nhập khẩu ngoài số l​ượng hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch qui định tại Điều 1 của Quyết định này. Mức hạn ngạch thực hiện theo qui định của Bộ Thư​ơng mại.


Theo Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 3/3/2005, về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan,  từ 1/4/2005, Việt Nam bỏ hạn ngạch nhập khẩu ngô, bông và sữa. Quyết định 16/2005 của Bộ Tài chính bãi bỏ thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng sữa, kem (cô đặc hoặc chưa), ngô, bông xơ…Theo quyết định trên, các mặt hàng này trước đây phải chịu thuế nhập khẩu áp dụng hạn ngạch ở các mức 10%, 20%, 30%, 40% nay chỉ phải chịu thuế theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành với các mức thấp hơn 10%. Ngoài ra, xơ bông, chưa chải thô hoặc đã chải kỹ; phế liệu bông, kể cả phế liệu sợi và tái chế cũng được xét miễn thuế nhập khẩu. 

TRQs đư​ợc áp dụng và trở thành b​ước chuyển tiếp cho Việt Nam trong quá trình mở cửa thị tr​ường, trên cơ sở sẽ xoá bỏ và thay thế cho biện pháp phi thuế th​ường áp dụng tr​ước đây như​: cấm nhập khẩu, giấy phép, hay hạn ngạch nhập khẩu. 


2.4.2 Thuế chống phá giá


Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH10 về chống bán phá giá của Việt Nam đ​ược soạn thảo dựa trên các chuẩn mực, quy định của WTO. Nội dung chính của pháp lệnh có bảy ch​ương với các quy định: phạm vi đối tư​ợng điều chỉnh, các biện pháp chống bán phá giá, trình tự thủ tục điều tra, áp dụng các biện pháp chống bán phá giá…Bộ Thư​ơng mại có thể tự tiến hành điều tra các vụ bán phá giá hoặc theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đại diện ngành sản xuất trong nư​ớc có tổng giá trị hàng hóa do họ sản xuất hoặc đại diện chiếm ít nhất 25% tổng sản l​ượng hàng hóa tư​ơng tự của ngành sản xuất trong nư​ớc và chiếm trên 50% tổng l​ượng sản xuất hàng hóa t​ương tự của những nhà sản xuất ủng hộ hoặc phản đối yêu cầu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá. 


Ngày 11/7/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam: về Cơ quan điều tra chống bán phá giá; Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá; thủ tục, nội dung điều tra và việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.


2.4.3. Thuế đối kháng và thuế thời vụ


Luật pháp của Việt Nam chư​a có một điều khoản nào quy định về thuế đối kháng. Tuy nhiên trong Luật bổ sung sửa đổi Luật thuế xuất nhập khẩu do Quốc hội thông qua vào ngày 20/5/1998 có một số điều khoản (Điều 2 và 9) có quy định về mức thuế đánh bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu nếu nh​ư giá đó thấp hơn “giá thông th​ường do phá giá và gây ra khó khăn đối với các nhà sản xuất trong n​ước với sản phẩm cùng loại” hoặc "giá thông th​ường nh​ưng có trợ cấp từ nư​ớc xuất khẩu, do vậy đã gây ra khó khăn đối với các nhà sản xuất trong n​ước với sản phẩm cùng loại”. Ngoài ra, luật pháp Việt Nam còn quy định được phép áp dụng thuế bổ sung cho các sản phẩm xuất xứ từ những n​ước đã phân biệt đối xử đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thông qua đánh thuế hoặc/và bất kỳ biện pháp nào khác. Khi chư​a phải là thành viên của WTO thì những biện pháp trên sẽ giúp Việt Nam không bị thua thiệt trong buôn bán quốc tế.


2.4.4. Các biện pháp chống trợ cấp


Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 về các biện pháp chống trợ cấp hàng nhập khẩu vào Việt Nam, có hiệu lực từ 1/1/2005, tạo ra khuôn khổ luật pháp để áp dụng các biện pháp bảo vệ các ngành sản xuất trong n​ước khi hàng nhập khẩu đ​ược trợ cấp của nư​ớc ngoài gây ra hoặc đe dọa gây ra những mất mát đáng kể cho ngành sản xuất trong nư​ớc. 


Theo Pháp lệnh, biện pháp chống trợ cấp chỉ đ​ược áp dụng ở mức độ cần thiết, hợp lý, nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nư​ớc. Các biện pháp chống trợ cấp bao gồm: áp dụng thuế chống trợ cấp, chấp nhận cam kết của tổ chức, cá nhân hoặc của Chính phủ nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất, xuất khẩu với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam về việc tự nguyện chấm dứt trợ cấp, giảm mức trợ cấp, cam kết điều chỉnh giá xuất khẩu hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp khác.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống trợ cấp đư​ợc coi là đại diện cho ngành sản xuất trong n​ước khi có điều kiện sau đây: khối lư​ợng, số l​ượng hoặc trị giá hàng hóa do họ sản xuất hoặc đại diện chiếm ít nhất 25% tổng khối l​ượng, số l​ượng hoặc trị giá hàng hóa t​ương tự của ngành sản xuất trong nư​ớc.


Thuế suất thuế chống trợ cấp tạm thời không đ​ược v​ượt quá mức trợ cấp đ​ược xác định trong kết luận sơ bộ. Mức thuế này có thể đ​ược bảo đảm thanh toán bằng tiền đặt cọc hoặc đ​ược bảo đảm bằng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Thời hạn áp dụng không đư​ợc v​ượt quá 120 ngày, kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp này.


Ngày 11/7/2005, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 89/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam: về Cơ quan điều tra chống trợ cấp; Hội đồng xử lý vụ việc chống trợ cấp; thủ tục, nội dung điều tra để áp dụng và việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hoá được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam.


2.4.5. Tự vệ đặc biệt trong nông nghiệp: 


Trong bản chào hàng hoá và dịch vụ gia nhập WTO vòng 8, có 38 dòng thuế (6 số) sử dụng SSG gồm các mặt hàng thịt (16 dòng), sản phẩm đường (4 dòng), sản phẩm quả (18 dòng). Đối chiếu các điều kiện để được hưởng quy chế này và thực tế của các nước mới gia nhập như phân tích ở trên, có thể thấy việc bảo vệ được quyền thực thi SSG đối với các dòng thuế trong bản chào hiện nay là hết sức khó khăn. Nhất là trong bối cảnh đàm phán về mở cửa thị trường nông nghiệp đang diễn ra với nhiều chỉ trích cơ chế SSG hiện hành.

Trong vòng đàm phán tiếp theo, Việt Nam chỉ đề nghị bảo lư​u quyền áp dụng tự vệ đặc biệt đối với một vài sản phẩm thịt - giảm đáng kể về diện so với bản chào lần tr​ước  


3. Thực trạng áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu


3.1. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ gạo


Gạo là cây lương thực chính của Việt Nam, chiếm hơn 90% sản lượng ngũ cốc và trên 40% sản lượng nông nghiệp. Vì vậy, chính sách đối với mặt hàng gạo luôn là mối quan tâm của nông nghiệp Việt Nam, xuất phát từ mối quan tâm về an ninh lương thực. Gạo cũng là mặt hàng xuất khẩu quan trọng, Việt Nam đã trở thành nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo.


 - Qui định đầu mối và hạn ngạch xuất khẩu: 


Trong thời kỳ đầu của quá trình đổi  mới, chính sách đảm bảo an ninh lương thực là hết sức quan trọng. Sản xuất lúa gạo của Việt Nam trước hết phải đảm bảo đáp ứng đủ cho tiêu dùng trong nước. Sau đó, cùng với sự gia tăng sản lượng lúa gạo và yêu cầu đảm bảo cân bằng cán cân thương mại, xuất khẩu gạo bắt đầu được quan tâm. Vì vậy, trong chính sách xuất khẩu gạo của Việt Nam trước đây, chỉ có các DNNN được phép tham gia xuất khẩu. Bên cạnh đó, Nhà nước cùng áp đặt chỉ tiêu xuất khẩu gạo và quản lý chặt các đầu mối xuất khẩu bằng hình thức giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, các qui định về xuất khẩu gạo ở Việt Nam cũng được nới lỏng dần, cụ thể:


+ Giai đoạn 1996 - 1998: số lượng đơn vị xuất khẩu gạo giảm còn 15 doanh nghiệp và chỉ tiêu xuất khẩu được tăng lên do sản lượng tăng. Thuế xuất khẩu gạo giảm còn 1% đối với gạo 5% và 10% tấm, bỏ thuế xuất khẩu đối với loại gạo 15 - 35% tấm.


+ Từ năm 1999 đến 2001: đầu mối xuất khẩu nông sản là VINAFOOD -1 & 2 không còn độc quyền thu mua và xuất khẩu gạo, tư nhân có thể tham gia vào xuất khẩu gạo. Đồng thời, việc cổ phần hoá 2 Tổng công ty này cũng làm giảm vai trò của công ty mẹ và làm tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong thu mua và chế biến gạo xuất khẩu. Thuế xuất khẩu giảm xuống 0%. 


+ Từ 2001, theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg, Chính phủ đã bãi bỏ cơ chế giao hạn ngạch xuất khẩu gạo, đồng thời quy định về các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu gạo đã được bãi bỏ. Tuy nhiên trong điều 6.4 của Quyết định này cũng nêu rõ rằng "Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét quyết định các biện pháp cần thiết nhằm can thiệp hiệu quả vào thị trường lúa gạo". Việc lưu ý về các biện pháp kiểm soát trong trường hợp đặc biệt phản ánh mối quan tâm của Chính phủ đối với một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và tầm quan trọng của vấn đề an ninh lương thực.


- Các biện pháp hỗ trợ: 


Đối với mặt hàng gạo, những năm trước đây Chính phủ cũng áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ như quy định giá sàn đối với thu mua lúa gạo, nếu giá thị trường xuống thấp hơn giá sàn thì Chính phủ hỗ trợ lãi suất để mua gạo nhằm giúp các DNNN mua gạo nhằm khắc phục tình trạng giá gạo giảm mạnh trên thị trường nội địa trong vụ thu hoạch gây ảnh hưởng xấu đến người nông dân, bù lỗ cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo (Công văn số 275/CP-KTTH ngày 18/3/1999 của Văn phòng Chính phủ). Những biện pháp hỗ trợ như vậy là không phù hợp với quy định của WTO nên sẽ không được phép áp dụng tiếp tục trong thời gian tới.


3.2. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ chè, cà phê


3.2.1. Cà phê:


Mặc dù cà phê là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như​ng trong nhiều năm qua, ng​ười nông dân luôn gặp khó khăn do giá thu mua không ổn định. Vì vậy, Chính phủ đã sử dụng nhiều chính sách hỗ trợ như khoanh nợ, giãn nợ cho những ngư​ời trồng cà phê (Quyết định 1127/QĐ-TTg ngày 27/8/2001); cho vay với lãi suất ưu đãi (Quyết định số 103/2001/QĐ-TTg ngày 10/7/2001 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người sản xuất cà phê); trợ cấp cho người sản xuất (Quyết định 65/2001/QĐ-BTC ngày 29/6/2001); đầu tư  cho các công trình thuỷ lợi phục vụ “Chương trình phát triển cà phê”, nghiên cứu đào tạo, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; bù lỗ cho các doanh nghiệp cà phê xuất khẩu sau tạm trữ (Công văn số 1558/CP-KTTH ngày 21/12/2001 của Chính phủ)…


Cà phê cũng thuộc loại nông sản được hưởng chính sách khuyến khích xuất khẩu của Nhà nước. Nhà nước đã lập Quỹ hỗ trợ xuất khẩu cà phê để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu; áp dụng chính sách thưởng xuất khẩu (Quyết định 02/2002 QĐ-BTM); hỗ trợ xúc tiến thương mại (Quyết định số 44/2005/QĐ-TTg)...Tuy vậy Việt Nam cam kết sẽ hoàn toàn bãi bỏ trợ giá cà phê xuất khẩu khi gia nhập WTO. 


3.2.2. ChÌ:


Mặt hàng chè là một trong mười ba mặt hàng được ưu tiên vay vốn theo qui chế tín dụng ưu đãi xuất khẩu từ Quĩ hỗ trợ phát triển. Đồng thời, để tăng cường khuyến khích xuất khẩu chè, từ năm 2001, Chính phủ đã quyết định bổ sung mặt hàng chè vào diện được thưởng theo kim ngạch xuất khẩu.


Quyết định số 43/1999/QĐ-TTg ngày 10/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch sản xuất chè năm 1999 - 2001 và định hướng phát triển ngành chè đến năm 2010 đã tạo hành lang và cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược ở giai đoạn định hình và giai đoạn phát triển ngành chè theo chiều sâu. Đây là một quyết định quan trọng trong lịch sử phát triển hơn 40 năm qua của ngành chè Việt Nam, trong đó, chè được xác định là một trong số những cây chủ lực trong chương trình xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là đối với các tỉnh trung du và miền núi.


Bên cạnh đó, nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chè đã được ban hành như chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học để cải tạo giống, kỹ thuật canh tác, đầu tư cho nâng cấp công nghệ chế biến...


Thực hiện Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 về việc ban hành qui chế đầu tư của Việt Nam và thông lệ quốc tế, Chính phủ đã ký với Ngân hàng phát triển châu á (ADB) Dự án phát triển chè và cây ăn quả nhằm tận dụng nguồn tài trợ quốc tế để nghiên cứu tăng năng suất, chất lượng cây trồng, cải thiện môi trường sinh thái thông qua việc sử dụng đất lâu dài và ổn định trên cơ sở qui hoạch trồng hoặc tái trồng chè và cây ăn quả.


3.3. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ rau, quả


- Nghị quyết số 09/2000/QĐ-TTg đã đưa ra nhiều chính sách về hỗ trợ phát triển công nghệ về giống, chăm sóc bảo vệ cây trồng vật nuôi, bảo quản, chế biến…, theo đó: đảm bảo trên 70% giống được dùng trong sản xuất là giống tiến bộ kỹ thuật. Phần lớn giống tốt phải được sản xuất trong nước. Khuyến khích việc nghiên cứu lai tạo và ứng dụng giống ưu thế lai. Đầu tư đảm bảo yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất cho công tác nghiên cứu tạo giống mới và sản xuất giống gốc. Dành đủ kinh phí cần thiết để nhập khẩu nguồn gien và giống tiến bộ kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, lai tạo giống mới và để nhân nhanh giống tốt phục vụ sản xuất đại trà.


 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi thời kỳ 2000 - 2005 (QĐ số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999), khuyến khích các nhà đầu tư và các địa phương nhập giống, đồng thời Chính phủ cũng hỗ trợ một số địa phương và doanh nghiệp nhập giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống bệnh tốt. Chính phủ đã trợ giá nhập khẩu giống dứa Cayen cho các doanh nghiệp và các tỉnh.


- Thông tư số 95/2004/TT-BTC cũng quy định các tổ chức, cá nhân thuê đất đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rau quả được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 hướng dẫn việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2003 của Chính phủ.


- Thị trường nông sản hàng hoá thường gặp rủi ro, ảnh hưởng đến lợi ích của nông dân và doanh nghiệp. Ngoài các chính sách tài trợ hiện hành thì Nhà nước khuyến khích lập Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng (Quyết định số 11//2002/QĐ-TTg ngày 21/8/2002). Rau quả là một trong những mặt hàng được khuyến khích lập quỹ bảo hiểm và được hỗ trợ ở mức cao vì đây là một ngành kinh doanh có mức độ rủi ro thị trường tương đối cao do giá cả rau quả biến động thất thường. 


 Về hỗ trợ xuất khẩu, người sản xuất, doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ nông sản có dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu được hưởng các hình thức đầu tư Nhà nước từ Quỹ Hỗ trợ phát triển theo quy định tại Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước và Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg ngày 02/1/2001 của Thủ tướng Chính phủ. 


Các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản để xuất khẩu, có dự án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu theo quy định tại Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tín dụng hỗ trợ xuất khẩu. Các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản mang tính thời vụ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu để mua nông sản hàng hoá theo hợp đồng và được áp dụng hình thức tín chấp hoặc thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay để vay vốn.


- Công văn số 83/1998/TT/BTC ngày 26/8/1998 trong đó quy định các doanh nghiệp xuất nhập khẩu rau quả được phép hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rau quả xuất khẩu. 


- Quyết định số 1116/QĐ-BTM ngày 9/9/2003 về quy chế thưởng xuất khẩu đối với phần kim ngạch xuất khẩu năm 2003 vượt so với năm 2002 áp dụng cho 13 mặt hàng và nhóm mặt hàng, trong đó có rau quả các loại. Trong số 13 nhóm hàng được thường thì rau quả là một trong 3 nhóm hàng có mức thưởng cao nhất - đến 1000đồng/USD tăng thêm.


3.4. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu khác


3.4.1. Cao su:


Cao su là cây trồng được Chính phủ Việt Nam đánh giá cao về tính bền vững, tính hiệu quả kinh tế và môi trường sinh thái, do đó trong những năm qua Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển, như: hỗ trợ kinh phí đầu tư cho việc khảo sát, quy hoạch các vùng trồng cao su; cho vay tín dụng ưu đãi; Nhà nước hỗ trợ cho việc nhập giống mới có năng suất cao; Thành lập Viện Nghiên cứu cao su do Ngân sách Nhà nước tài trợ kinh phí để nghiên cứu, lai tạo, thực nghiệm giống cao su đưa vào sản xuất, hỗ trợ kinh phí trong nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cao su, nông hoá thổ nhưỡng, bảo vệ thực vật...Đối với các hộ gia đình trên địa bàn có trồng cây cao su được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khuyến nông thông qua Ngân sách địa phương để chi hỗ trợ về giống mới, nghiên cứu học tập phương pháp trồng, áp dụng kỹ thuật thâm canh và chăm sóc vườn cây cao su, kỹ thuật sơ chế mủ cao su trong nhóm nông hộ...


Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo công nhân và nâng cao tay nghề cho công nhân.


Về chính sách thuế: Thực hiện việc miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp cao su theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đối với các nhà máy công nghiệp chế biến gỗ cao su xuất khẩu 50 tỷ đến 70 tỷ đồng và  miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với một số diện tích trồng cây cao su hàng năm gần 100 tỷ đồng.


Cao su cũng thuộc danh mục mặt hàng được hỗ trợ xúc tiến thương mại theo Quyết định số 44/2005/QĐ-TTg phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2005.

3.4.2. Đường:


Đường thuộc danh mục mặt hàng nhạy cảm của Việt Nam và được áp dụng nhiều chính sách can thiệp để quản lý nhập khẩu. Các biện pháp quản lý đã từng được áp dụng đối với mặt hàng này rất khác nhau, bao gồm cấm nhập khẩu; hạn ngạch nhập khẩu; quy định giá tính thuế tối thiểu; giấy phép nhập khẩu (áp dụng đối với đường thô và đường tinh luyện); chỉ định nhà nhập khẩu...trong đó biện pháp cấp giấy phép nhập khẩu hiện vẫn được áp dụng. 


Sản xuất mía đường cũng là đối tượng của nhiều chính sách hỗ trợ. Trong hai năm 1999-2000, theo Quyết định 65/2000/QĐ-TTg ngày 7/6/2000 Thủ tướng Chính phủ đã giảm 50% thuế VAT phải trả cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng đường. Từ năm 2000 trở đi, một loạt các chính sách hỗ trợ đã được áp dụng bao gồm hỗ trợ lãi suất cho vay để đầu tư trồng mía và sản xuất đường; quy định mức giá sàn mua mía tối thiểu cho các nhà máy đường cho các nhà máy đường để đảm bảo thu nhập cho nông dân trồng mía; bù chênh lệch tỷ giá và cấp vốn lưu động theo Quyết định 854/2000/QĐ-TTg ngày 7/9/2000 và quyết định 194/1999/QĐ-TTg ngày 23/9/1999, hỗ trợ lãi suất thu mua đường trong vụ thu hoạch theo Công văn số 562/CP-NN ngày 7/6/2000 của Chính phủ và hỗ trợ các khu vực trồng mía từ nguồn ngân sách địa phương. Theo đó, các địa phương chi hỗ trợ làm đất, giống, chuyển đổi đất lúa sang trồng mía cho nông dân…


Để giải quyết những khó khăn của ngành mía đường, gần đây nhất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 1083/BNN-CB ngày 14/5/2004 về việc quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu, trong đó yêu cầu Uỷ ban nhân dân các tỉnh có nhà máy đường, các nhà máy, công ty đường thực hiện nghiêm các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu của Quyết định 28/2004/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 04/3/2004, trong đó tập trung làm một số việc cơ bản sau:


+ Uỷ ban nhân dân các tỉnh rà soát quy hoạch vùng nguyên liệu mía cho các nhà máy đường, dành đất thích hợp trồng mía tạo điều kiện để nhà máy đường phát huy hết công suất thiết kế, đảm bảo cự ly vận chuyển mía gần để giảm cước phí vận chuyển, góp phần giảm giá thành sản xuất đường. Quy hoạch diện tích vùng nguyên liệu mía tập trung cho nhà máy phải chi tiết đến từng xã.


+ Các nhà máy tiếp tục hoàn chỉnh Dự án phát triển vùng nguyên liệu tập trung, trong đó đặc biệt quan tâm đến phát triển kết cấu hạ tầng (đường giao thông, thuỷ lợi...). Nghiên cứu lập dự án tưới cho mía ở những nơi có điều kiện, dự án nhân giống mía để cung cấp đủ và kịp thời giống phù hợp có năng suất, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng nguyên liệu. Đề xuất yêu cầu nhập khẩu giống mía mới, nêu rõ tên giống, số lượng, giá cả, nguồn gốc để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ thẩm định và giúp đỡ triển khai.


+ Trên cơ sở diện tích vùng nguyên liệu mía được cấp có thẩm quyền quy hoạch, các nhà máy phải có kế hoạch và ký hợp đồng tiêu thụ mía với người trồng mía theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, củng cố bộ phận nông vụ với cán bộ giỏi nghiệp vụ, tinh thông địa bàn, chỉ đạo kịp thời việc phát triển vùng nguyên liệu.


Theo lộ trình hội nhập AFTA, từ năm 2006 Nhà nước sẽ cắt giảm sự bảo trợ qua thuế nhập khẩu sản phẩm đường. 


3.4.3. Bông


Đối với mặt hàng bông, Nhà nước đặt mức giá sàn cho các doanh nghiệp thu mua bông của nông dân nhằm đảm bảo thu nhập của người trồng bông. Khi giá bông thế giới xuống thấp, nhà máy dệt chỉ mua bông xơ trong nước bằng với giá bông nhập khẩu. Chính phủ đã bù khoản lỗ cho các nhà máy cán bông từ Quỹ bình ổn giá nay là Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.


Theo chủ trương của Chính phủ, diện tích trồng bông sẽ được tăng lên 60.000 ha vào năm 2005 và 120.000 ha vào năm 2010. Chính phủ đã quy hoạch các vùng trồng bông đồng thời ban hành một số chính sách hỗ trợ như hỗ trợ vốn dự trữ hạt bông, ưu tiên vốn tín dụng đầu tư, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, thành lập Qũy hỗ trợ giá bông.


4. Đánh giá tổng quát về các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam 


4.1. Các biện pháp phi thuế quan ở Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế


* Các biện pháp hỗ trợ:


Hỗ trợ trong nước của Việt Nam phần lớn thuộc chính sách "hộp xanh" đặc biệt hỗ trợ cho các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, huấn luyện, các chương trình mở rộng, cơ sở hạ tầng, bảo vệ cây trồng, kiểm dịch động thực vật, an ninh lương thực quốc gia, cứu trợ thiên tai, đầu tư hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu, tái định cư. Việt Nam cũng như các nước đang phát triển cần có tín dụng cho vay ưu đãi thông qua hệ thống ngân hàng để có thể giúp người nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp có cơ sở sản xuất kinh doanh, tín dụng ưu đãi ngắn hạn cho người nông dân vay thông qua ngân hàng dành cho người nghèo, giúp chuyển hướng sản xuất không còn cây thuốc phiện. Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy chủ yếu từ ngân sách Nhà nước và các tỉnh.


Các biện pháp hỗ trợ phát triển của Việt Nam phù hợp với các điều khoản về đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các nước đang phát triển và có thể tiếp tục duy trì để hỗ trợ cho nông dân và sản xuất nông nghiệp.


* Quản lý nhập khẩu:


Thể hiện sự chủ động tích cực trong hội nhập, Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ đã loại bỏ hàng loạt các hàng rào phi thuế. Một số cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã được thực hiện trước khi Hiệp định được phê duyệt và có hiệu lực (bỏ đầu mối, hạn ngạch xuất khẩu gạo, hạn ngạch nhập khẩu phân bón…). Quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành nông nghiệp cũng như đã chuyển từ giấy phép nhập khẩu chuyên ngành sang các quy định mang tính kỹ thuật phù hợp với WTO.


Hạn ngạch thuế quan bắt đầu được áp dụng thay chế chế độ quản lý bằng hạn ngạch trước đây. Đây là biện pháp phù hợp với quy định của WTO và có tác dụng tốt trong quản lý nhập khẩu nếu lựa chọn được danh mục mặt hàng và có mức hạn ngạch/thuế suất phù hợp.


* Các bịên pháp kiểm dịch và vệ sinh dịch tễ:


SPS của Việt Nam đư​ợc dựa trên các tiêu chuẩn của CODEX và FAO/WHO. Với các tiêu chuẩn mà CODEX và FAO/WHO ch​ưa có, Việt Nam sẽ thông qua các tiêu chuẩn khu vực hoặc của các n​ước phát triển, hay tối thiểu là các tiêu chuẩn quốc gia đ​ược áp dụng mở rộng phù hợp với Hiệp định SPS. Các tiêu chuẩn SPS của Việt Nam cũng phù hợp với quốc tế song ở mức độ thấp hơn để cho phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam hiện nay. Việt Nam cam kết sẽ áp dụng đầy đủ một khi đã là thành viên của WTO. 


Hiện Việt Nam đang rất thiếu thốn nguồn nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật cũng như​ cơ sở vật chất để có thể thực thi hoàn toàn đầy đủ những nghĩa vụ quy định trong Hiệp định SPS. Do vậy Chính phủ Việt Nam rất cần một giai đoạn chuyển tiếp (đến ngày 1/7/2008) để hoàn thành công việc. Việt Nam sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của Hiệp định như​: minh bạch, không phân biệt đối xử, đánh giá rủi ro ngay khi gia nhập. Trong giai đoạn chuyển tiếp Việt Nam cam kết các biện pháp SPS mà Việt Nam áp dụng sẽ không tạo ra rào cản đối với thư​ơng mại. 


* Các tiêu chuẩn môi trường: 


- Để thực hiện Công ước CITES (về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang đã có nguy cơ tuyệt chủng), Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh các loài động thực vật hoang dã. 


- Để thực hiện Công ước về đa dạng sinh học, Điều 12 Luật Bảo vệ Môi trường quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ các giống, loài thực vật, động vật hoang dã, bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, biển và các hệ sinh thái; Quy định tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về bảo vệ đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên thì bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;  Quy định việc quản lý bằng giấy phép việc nhập khẩu giống cây trồng, vật nuôi, theo đó những sản phẩm trong danh mục giống cây trồng vật nuôi được phép nhập khẩu chỉ phải hoàn tất hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ và tờ khai hải quan, trong khi những sản phẩm ngoài danh mục cần có giấy phép khảo nghiệm của cơ quan thẩm quyền trong khi chưa được đưa vào danh mục được phép nhập khẩu; Ban hành danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu, danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được phép nhập khẩu quy định việc quản lý bằng giấy phép danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được phép nhập khẩu.


Nhìn chung, so với yêu cầu của các hiệp định MEAs, các chính sách, biện pháp có liên quan đến thương mại để bảo vệ môi trường của Việt Nam là phù hợp và không tạo ra tác động bóp méo thương mại. 


4.2. Các biện pháp phi thuế quan ở Việt Nam chư​a phù hợp với thông lệ quốc tế


* Cấm nhập khẩu: 


Theo Điều III và Điều XX của GATT nếu Việt Nam cấm nhập khẩu thuốc lá với lý do có hại cho sức khoẻ thì các hoạt động sản xuất, buôn bán, phân phối thuốc lá trong nư​ớc cũng bị cấm. WTO quy định các mặt hàng nhập khẩu cũng phải đ​ược đối xử tương tự nh​ư các mặt hàng sản xuất trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam đã cam kết sẽ bỏ hạn chế đối với thuốc lá khi trở thành thành viên WTO.


Trong thực tiễn còn có nhiều trường hợp chúng ta đưa ra lệnh cấm nhập khẩu một mặt hàng nông sản nào đó là do sức ép dư luận của người tiêu dùng. Chẳng hạn là cấm nhập khẩu thịt lợn tại các vùng bị dịch bệnh, cấm nhập khẩu thịt bò tại một số vùng lãnh thổ có bệnh bò điên. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa đưa ra được các bằng chứng khoa học về vấn đề này mà chỉ là theo thông tin của báo chí. Những trường hợp cấm như trên  cũng không phù hợp với thông lệ quốc tế. 


* Hạn chế nhập khẩu:


Để hạn chế nhập khẩu, Việt Nam thường áp dụng biện pháp cấm hoặc giấy phép để hạn chế nhập khẩu mỗi khi có nhu cầu bảo hộ sản xuất trong nước, thể hiện sự quản lý mang tính hành chính mệnh lệnh. Các biện pháp hạn chế nhập khẩu của ta thường mang tính giải quyết tình thế, không theo một kế hoạch hay chương trình được Chính phủ phê duyệt trước. Diện mặt hàng, số lượng hàng được cấp phép lại còn tuỳ thuộc vào tình hình thực tế phát sinh (tính không lường trước).


Các biện pháp kiểm soát đối với hàng hóa chịu sự quản lý chuyên ngành của các bộ chủ quản và cấm nhập khẩu có mục tiêu đa dạng song tập trung chủ yếu vào bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường và an toàn công cộng. Những mục tiêu này là cơ sở của các qui chế điều tiết ở nhiều nước, tuy nhiên hệ thống quy định quản lý chuyên ngành của Việt Nam còn thiếu cụ thể, rất nhiều mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành như hoá chất độc hại, nhiều loại phân bón, thuốc trừ sâu…chưa có quy định cụ thể và phù hợp. Việc quản lý các hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép khảo nghiệm chưa được quan tâm đúng mức, chưa có biện pháp xử lý kịp thời đối với các loại hàng nhập khẩu không phù hợp. 


Một số biện pháp quản lý nhập khẩu có thể áp dụng như thuế tuyệt đối, thuế thời vụ, thuế đối kháng, thuế chống bán phá giá, mới chỉ dừng lại ở mức độ ban hành các cơ sở pháp luật như Pháp lệnh tự vệ, Pháp lệnh chống phá giá, Pháp lệnh chống trợ cấp hàng nhập khẩu và quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh…chưa được triển khai trên thực tế để quản lý nhập khẩu.


* Các biện pháp hỗ trợ:


Hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất (nông dân) rất ít, nhất là đối với dân nghèo, vùng khó khăn, nhưng các biện pháp hỗ trợ lại chủ yếu là hỗ trợ cho doanh nghiệp dưới dạng trợ cước, trợ giá, hỗ trợ lãi suất để thu mua hàng xuất khẩu và hỗ trợ lãi suất cho tạm trữ hàng nông sản. Những biện pháp hỗ trợ cho mặt hàng cụ thể và không thuộc loại hỗ trợ chung, hỗ trợ vùng khó khăn là không phù hợp với quy định của Hiệp định nông nghiệp.


* Trợ cấp xuất khẩu

Thưởng xuất khẩu theo kim ngạch và thành tích xuất khẩu là một loại trợ cấp xuất khẩu không phù hợp với quy định của WTO. Quy chế thưởng xuất khẩu cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, cà phê, rau quả, thịt lợn hộp được thực hiện theo Quyết định số 65/2001/QĐ-BTC ngày 29/6/2001 của Bộ Tài chính. Năm 2002 tiếp tục mở rộng sang các mặt hàng thịt bò, rau quả sơ chế, quả khô, trà, tiêu, lạc, cao su. Trong những giai đoạn biến động mạnh của giá cả thị trường thế giới, người nông dân gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy Chính phủ Việt Nam buộc phải hỗ trợ xuất khẩu, ổn định sản xuất và đẩy mạnh phát triển khu vực nông nghiệp. Tuy nhiên để điều  chỉnh cho phù hợp hơn với WTO, năm 2003 - 2004 đã chuyển sang cơ chế hoạt động xúc tiến xuất khẩu và thưởng xuất khẩu cho các sản phẩm đã qua chế biến, các sản phẩm mới và xuất khẩu sang thị trường mới…Nhìn chung, thưởng xuất khẩu là một biện pháp hỗ trợ không phù hợp với Điều 3 của Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng. Việt Nam là nước đang phát triển ở trình độ thấp nên được phép duy trì trợ cấp xuất khẩu theo Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng (SCM). Tuy vậy Điều 27-2 (a) của Hiệp định đã quy định cụ thể cho các nước đang phát triển nào được quyền sử dụng (tham khảo tại Phụ lục VII của SCM). Hơn nữa trong các khoản Điều 27.4 của Hiệp định quy định dành cho các nước đang phát triển có thị phần xuất khẩu gạo nhỏ so nên Việt Nam không thuộc nhóm này. Trong các vòng đàm phán gia nhập, nhiều nước thành viên WTO yêu cầu Việt Nam cần xoá bỏ hệ thống trợ cấp xuất khẩu khi gia nhập WTO.


Nhìn chung, các biện pháp trợ cấp xuất khẩu đều phải cam kết cắt giảm theo quy định của Hiệp định Nông nghiệp. Hai biện pháp trợ cấp xuất khẩu mà các nước đang phát triển được phép tiếp tục duy trì là trợ cấp để giảm chi phí tiếp thị xuất khẩu cho nông sản (trừ các dịch vụ tư vấn và xúc tiến xuất khẩu thông thường), trong đó gồm có chi phí xử lý, nâng cấp và các chi phí chế biến khác và chi phí vận tải quốc tế và cước phí: Nhà nước dành hoặc chỉ thị dành chi phí vận tải nội địa và cước phí dành cho hàng xuất khẩu ưu đãi hơn so với dành cho hàng tiêu dùng nội địa thì Việt Nam lại chưa áp dụng.


*Hàng rào kỹ thuật

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật cho phép các nước được sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật để quản lý nhập khẩu. Trong khi các nước đang sử dụng các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực để chi phối thương mại quốc tế và khu vực, thì tại Việt Nam, chỉ có khoảng 1.200 trong tổng số 5.600 tiêu chuẩn quốc gia hiện hành là hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. Riêng trong khu vực, Việt Nam cũng mới chấp nhận 56 trong tổng số 59 tiêu chuẩn của chương trình hài hòa tiêu chuẩn ASEAN. 


Nhìn chung hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu về quản lý xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hoá. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 10/2003, có 1.430 tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn ngành đang được áp dụng trong toàn ngành NN-PTNT. Trong đó, nông nghiệp có 768 tiêu chuẩn (trồng trọt 147, chăn nuôi 203, nông sản thực phẩm 267), lâm nghiệp 147, cơ khí nông lâm nghiệp 211... nhưng nhiều văn bản đã quá cũ, chưa phù hợp với yêu cầu của Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong Thương mại (TBT) và Kiểm dịch động thực vật (SPS) của WTO.  Ngay cả những văn bản ban hành sau năm 1991, hàng trăm tiêu chuẩn cũng cần soát xét và nâng cấp để phù hợp với các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế: HACCP, GMP (đối với thực phẩm), ISO 9000 (đối với các sản phẩm khác) hoặc kết hợp cả hai hệ thống tiêu chuẩn. Một khảo sát năm 2004 của Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng Việt nam cho thấy trong 405 TCVN liên quan đến thực phẩm thì  có tới 195 TCVN đã lạc hậu phải xây dựng lại. 


Việt Nam chưa có danh mục thực vật có nguy cơ cao thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập tương đương với Danh mục cho phép kiểm soát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật quốc tế - ISPM, chưa có quy định yêu cầu nước xuất khẩu phải cung cấp thông tin phục vụ đánh giá rủi ro dịch hại theo Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật – IPPC. Đánh giá chi tiết về mức độ phù hợp của các quy định SPS Việt Nam và quốc tế tham khảo tại Phụ lục 8.


4.3. Những vấn đề đặt ra cần hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ hàng nông sản phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam


Mặc dù các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam đã được thiết lập và sử dụng có nhiều điểm tương đồng với quy định của WTO và thông lệ quốc tế, đồng thời cũng đã có những tác động tích cực đến bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam theo những mục tiêu và yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, xét một các tổng thể thì các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản còn có những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như sau:


- Thứ nhất là chưa xác định cụ thể quan điểm bảo hộ hợp lý hàng nông sản nên các biện pháp được lựa chọn áp dụng mang tính phân tán, dàn trải và thiếu tính đồng bộ mục tiêu.


- Thứ hai là việc sử dụng các biện pháp hành chính không phù hợp với quy định của WTO về tính dự báo trước (hạn ngạch và giấy phép nhập khẩu đường, trứng gia cầm…), và về tính công khai minh bạch (quy trình cấp phép còn nhiều bất cập).


- Thứ ba là còn thiếu các quy định về pháp luật, chính sách để sử dụng các rào cản tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản về môi trường và các rào cản SPS. Hiện chúng ta còn thiếu hệ thống các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu các quy định về công nhận hợp chuẩn; Quy định về danh mục mặt hàng phải kiểm tra chưa phù hợp, lạc hậu; Chưa có các quy định về rào cản kỹ thuật theo quy trình; Các quy định về tiêu chuẩn môi trường còn thiếu và chưa cụ thể.


- Thứ tư là một số biện pháp hỗ trợ trong nước còn thiếu tập trung, dàn trải, nhiều  biện pháp trợ cấp xuất khẩu nông sản không phù hợp với thông lệ quốc tế nên dễ bị các nước áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng.


         -  Thứ năm là năng lực thực thi các biện pháp phi thuế nhằm bảo hộ hàng nông sản còn nhiều bất cập. Cơ sở vật chất kỹ thuật (phòng thí nghiệm và kiểm tra) vừa thiếu lại vừa lạc hậu, có rất ít phòng thí nghiệm được công nhận hợp chuẩn; khu vực cách ly tại cửa khẩu còn thiếu; phần lớn các cơ quan quản lý phải sử dụng các phương pháp cảm quan để đánh giá nên tính chính xác kém dẫn đến những kết luận đôi khi trái ngược nhau.


- Thứ sáu là sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý chưa rõ ràng và cụ thể, năng lực và trình độ cán bộ trong bộ máy quản lý còn nhiều hạn chế.


Ch​­¬ng iii


định hư​ớng xây dựng và hoàn thiện hệ thống biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của Việt Nam


1. Dự báo các xu h​ướng mới để bảo hộ hàng nông sản trong th​ương mại quốc tế


1.1. Những xu hư​ớng mới trong đàm phán về tự do hoá thư​ơng mại hàng nông sản


1.1.1. Thuế quan và hạn ngạch thuế quan


Hiện nay giữa các thành viên của WTO, theo cam kết nông sản chỉ được bảo hộ bằng thuế quan. Tất cả các rào cản phi thuế quan phải được loại bỏ hoặc chuyển thành rào cản thuế quan theo kết quả của vòng đàm phán Urugoay (thuế quan hóa). Trong một số trường hợp, việc tính toán mức thuế quan tương ứng - giống như các biện pháp được tính thuế - quá cao để có thể nhập khẩu trong thực tế. Vì vậy, một hệ thống hạn ngạch thuế quan được đưa ra nhằm khống chế mức tiếp cận thị trường nhập khẩu như cũ và chỉ cho phép tiếp cận thị trường ở mức tối thiểu, mức nhập khẩu ngoài hạn ngạch sẽ bị đánh thuế cao hơn rất nhiều. 


Khuôn khổ tháng 8/2004 không chỉ ra công thức tính thuế mà chỉ đưa ra nền tảng cho những lần đàm phán tiếp theo cũng như chỉ ra rằng công thức phải tính đến các cấu trúc thuế của các nước (ví dụ một số nước có mức thuế rất khác nhau giữa các sản phẩm, một số khác lại có mức thuế chung), và nó cũng chỉ ra quy tắc chủ chốt cho công thức mở rộng thương mại hơn nữa. Những vấn đề cần tiếp tục đàm phán là mức độ, số lượng cần cắt giảm và kiểu thuế quan cần cắt giảm. Có hai câu hỏi sẽ tiếp tục được đàm phán là - xác định toàn bộ mức thuế tối đa chung và xử lý riêng và khác biệt đối với các sản phẩm nhạy cảm.


Những thảo luận kể từ sau Vòng đàm phán Urugoay đã tập trung vào 2 vấn đề: mức thuế cao hơn ngoài hạn ngạch (một số nước đòi cắt giảm nhiều mức thuế quan ngoài hạn ngạch) và quy mô hạn ngạch; phương pháp quản lý và mức thuế trong hạn ngạch. Phương pháp cấp hạn ngạch cũng được nhiều nước đưa ra thảo luận. Rất nhiều nước chỉ trích việc cấp hạn ngạch theo hình thức “người đến trước được trước” (được áp dụng ở Liên minh Châu Âu trong phần lớn các trường hợp) hay cấp hạn ngạch theo những số liệu lịch sử. Các nước này yêu cầu áp dụng hình thức đấu thầu cấp giấy phép (tuy nhiên, phương pháp này lại không tương thích với các cơ chế của GATT).

1.1.2. Các rào cản trong lĩnh vực vệ sinh dịch tễ


Tính không minh bạch của các qui định có thể áp dụng theo Hiệp định SPS  là nguyên nhân của nhiều tranh chấp thương mại giữa các nước. Một số nước yêu cầu rút ngắn thời hạn sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định. Một số nước khác lại đề nghị xem xét lại nội dung Hiệp định SPS theo hướng cho phép các quốc gia có quyền rộng rãi hơn nữa trong việc lựa chọn mức độ an toàn của các sản phẩm trong trường hợp người tiêu dùng có nghi ngờ đối với các tiêu chuẩn quốc tế. Mặc dù ngày càng có nhiều nước phản đối mở lại các cuộc thảo luận về nội dung Hiệp định, thủ tục sửa đổi lại nội dung Hiệp định hiện đang được tiến hành có thể sẽ dẫn đến việc xem xét lại cơ chế áp dụng Hiệp định.


1.1.3. Những vấn đề về chính sách cạnh tranh và thương mại có sự quản lý của Nhà nước


Những tranh chấp liên quan đến chính sách cạnh tranh áp dụng ở các mức độ khác nhau giữa các nước có thể sẽ lại nổi lên trong tương lai, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động thương mại của Nhà nước, các cơ quan đầu mối xuất nhập khẩu của Nhà nước là những cơ chế vẫn thường bị chỉ trích nhiều nhất. Các cơ quan thiết chế của Nhà nước được coi là những rào cản đối với sự vận hành của thị trường, các thành phần kinh tế tư nhân phải cạnh tranh với các doanh nghiệp độc quyền của Nhà nước ở địa phương. Các quy định về thương mại quốc tế (điều XVII, Hiệp định GATT) thừa nhận sự tồn tại của các doanh nghiệp Nhà nước, nhưng cho rằng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp này không được thực hiện trong một khuôn khổ mang tính phân biệt đối xử. Tuy nhiên, đó là các quy định trên lý thuyết, còn trên thực tế thì các cơ quan doanh nghiệp Nhà nước vẫn thường được thành lập ra nhằm mục đích quản lý mang tính phân biệt đối xử, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo phương thức khác với các doanh nghiệp tư nhân truyền thống (độc quyền xuất khẩu là hình thức vẫn thường được áp dụng để tận dụng ưu thế trên thị trường). Ngoài ra, nhiều nước cũng đòi hỏi cắt giảm vai trò của các cơ quan Nhà nước trong việc quản lý hạn ngạch nhập khẩu và xoá bỏ sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp nhập khẩu của Nhà nước và của tư nhân trong việc cấp hạn ngạch xuất nhập khẩu.


Các nước tham gia đàm phán trong Chương trình Nghị sự tháng 8/2004 đã nhất trí về việc cần phải tìm ra những quy tắc nhằm chắc chắn không có trợ cấp. Những vấn đề được đề cập bao gồm: 


- phương pháp cơ bản tiếp cận với các quy tắc; 


- định nghĩa các thực thể được đề cập; 


- cụ thể hóa các yếu tố làm méo mó thương mại (trợ cấp, tài chính Chính phủ, tổn thất không được đưa ra và các thành phần khác); 


- làm thể nào để loại trừ chúng (nhìn chung các thành viên đồng ý rằng điều này đồng nghĩa với việc loại bỏ trợ cấp xuất khẩu); 


- minh bạch hoá, hạn chế sử dụng quyền lực độc quyền;


- đối xử đặc biệt với các nước đang phát triển. 

1.1.4. Các thoả thuận khu vực


Số lượng các thoả thuận khu vực có xu hướng ngày càng gia tăng, tuy nhiên tác động của các thoả thuận khu vực này tới đàm phán thương mại đa phương rất khác nhau. Trong lĩnh vực nông nghiệp, vòng đàm phán sắp tới sẽ tạo khả năng phân loại các chính sách trong các khối liên kết khu vực, nhằm tạo ra một sự thống nhất, tương thích giữa các thoả thuận khu vực và các thoả thuận đa phương. Người ta cũng đã đề cập việc ban hành các quy định nhằm ngăn chặn, hạn chế, khắc phục những hệ quả tác động trái chiều của các luồng giao lưu, trao đổi trong khuôn khổ hình thành các liên minh thuế quan. Các thoả thuận nhập khẩu ưu đãi ký kết với một số quốc gia, trên thực tế vẫn nằm trong phạm vi hạn ngạch thuế quan và đặt ra nhiều vấn đề cho các nước ngoài cam kết. Cuộc tranh chấp về vấn đề nhập khẩu chuối của Liên minh Châu Âu được đưa ra giải quyết tại WTO là một ví dụ minh họa. Thách thức đặt ra là rất lớn đối với sự phát triển kinh tế của các nước xuất khẩu có liên quan.


1.2. Một số xu h​ướng mới để bảo hộ hàng nông sản


1.2.1. Xu hư​ớng giảm thuế và các khoản trợ cấp nông nghiệp nói chung nhưng giữ mức bảo hộ cao đối với mặt hàng nhạy cảm


Kể từ khi phát động vòng đàm phán Doha (11/2001) đến Hội nghị Bộ trưởng WTO diễn ra tại Cancun tháng 9/2003, các nước thành viên đã không nhất trí được nhiều vấn đề, trong đó chủ yếu nhất là vấn đề nông nghiệp. Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và một số nước công nghiệp phát triển có tiềm lực tài chính lớn thực hiện trợ cấp ở mức rất cao cho nông nghiệp bản địa, giảm thuế đối với các mặt hàng họ có lợi thế cạnh tranh cao nhưng lại đánh thuế cao đối với các sản phẩm nông nghiệp mà họ viện dẫn là mặt hàng nhạy cảm. Cách thức bảo hộ như trên xét về hình thức thì số dòng thuế đối với hàng nông sản được cắt giảm nhiều và xu hướng giảm thuế là thấy rõ nhưng thực chất là bảo hộ rất cao đối với một số loại nông sản khiến cho những mặt  hàng này của các nước đang phát triển khó có thể xâm nhập được vào thị trường nội địa của các nước công nghiệp. Cho đến Hội nghị Bộ trưởng tại Geneve (8/2004), các nước công nghiệp phát triển mới cam kết trên nguyên tắc sẽ cắt giảm trợ cấp nông nghiệp, trong đó, EU chấp nhận đàm phán về một lộ trình xoá bỏ các khoản trợ cấp xuất khẩu mà nông dân Pháp, Tây Ban Nha…đang được hưởng, Hoa Kỳ chấp thuận giảm xuống sáu tháng thời hạn trả các khoản tín dụng xuất khẩu dành cho nông dân của họ và cam kết giảm 20% trợ cấp nông sản (khoảng 19 tỷ USD). Tuy nhiên, họ lại bảo lưu quyền đánh thuế cao đối với một số “mặt hàng nhạy cảm”, như gạo tại Nhật Bản; đường, thịt bò tại EU; sữa tại Na uy và Thụy Sĩ…


1.2.2. Xu thế mở rộng diện áp dụng hạn ngạch thuế quan


Đàm phán nông nghiệp sẽ tập trung vào vấn đề tiếp tục cắt giảm thuế quan hoặc/và mở rộng hạn ngạch thuế quan với mức thuế suất được cắt giảm. Vấn đề duy trì hạn ngạch thuế quan có thể sẽ được xem xét lại (trong tình hình hiện nay, nếu nhập khẩu vượt khối lượng quy định, thì quốc gia có thể áp dụng mức bảo hộ cao). Đã có ý kiến đề xuất nhằm tăng mức hạn ngạch, giảm thiểu dần hiệu lực của hạn ngạch, giảm thiểu tác động của thuế quan đối với khối lượng nhập khẩu ngoài hạn ngạch, thường là rất cao. 


1.2.3. Sử dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật


Hàng rào kỹ thuật th​ương mại là các biện pháp kỹ thuật bắt buộc hoặc không bắt buộc với lý do nhằm bảo vệ an ninh quốc gia hoặc bảo vệ sức khoẻ, an toàn của con ng​ười, của động thực vật, bảo vệ môi trường, môi sinh hoặc ngăn chặn các hành vi lừa đảo, những biện pháp đó đã trở thành một rào cản với hàng hoá nhập khẩu. Nhìn chung các tiêu chuẩn của các n​ước phát triển đòi hỏi rất khắt khe, làm cho các n​ước đang phát triển không thể nào theo kịp, từ đó hình thành rào cản hạn chế nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ.


Chứng nhận sản phẩm cấp cho các sản phẩm phù hợp với các quy định về kỹ thuật, hoặc các quy định về tiêu chuẩn, tính an toàn của các sản phẩm có liên quan trực tiếp tới sức khỏe và tính mạng của ng​ười tiêu dùng, nên chứng nhận về an toàn của sản phẩm có tính chất bắt buộc. Chứng nhận hệ thống là chứng chỉ xác nhận hệ thống sản xuất hoặc quản lý phù hợp với những quy định t​ương ứng. Các chứng nhận quốc tế thông dụng nhất hiện nay là chứng nhận hệ thống quản lý môi tr​ường ISO 14000; ISO 9000.


1.2.4. áp dụng các biện pháp và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm 


Xuất phát từ việc bảo đảm sức khoẻ của con ngư​ời và động thực vật, nhiều nước đã xây dựng chế độ kiểm dịch, kiểm nghiệm sản phẩm một cách nghiêm ngặt. Ngày 12/1/2000, Uỷ ban châu Âu đã công bố "Sách trắng an toàn thực phẩm", gồm hơn 80 biện pháp cụ thể; Cục quản lý thực phẩm và d​ược phẩm Mỹ (FDA) đã có quy định chi tiết về chứng nhận, đóng gói bao bì, tiêu chí và phương pháp xét nghiệm, kiểm nghiệm các loại hàng nhập khẩu; Nhật Bản thực hiện chế độ kiểm dịch, kiểm nghiệm khắt khe đối với nông sản, súc sản và thực phẩm theo "Luật vệ sinh thực phẩm", "Luật phòng chống dịch bệnh thực vật"…


Do sự khác nhau của các n​ước về mức chỉ tiêu, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng nh​ư về phư​ơng pháp kiểm nghiệm và sự tuỳ ý trong việc thiết kế các chỉ tiêu kiểm nghiệm mà làm cho tiêu chuẩn và kỹ thuật có thể trở thành hàng rào kỹ thuật thư​ơng mại.


1.2.5. Gia tăng việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi tr​ường 


Cách thức WTO áp dụng để giải quyết mối quan hệ tác động qua lại giữa lĩnh vực thương mại hàng nông sản thực phẩm và yêu cầu bảo vệ môi trường là một vấn đề vẫn còn được thảo luận nhiều. Một trong những nội dung quan trọng của các cuộc đàm phán có thể sẽ tập trung vào việc thành lập một tổ chức có vai trò cung cấp các chuẩn mực quy chiếu, các tiêu chuẩn, các khuyến nghị trong lĩnh vực môi trường, giống như vai trò của Codex Alimentarius trong lĩnh vực y tế. Ngoài ra, cũng đặt ra vấn đề mở rộng phạm vi thẩm quyền của Codex đối với cả các vấn đề về môi trường (hoặc các vấn đề khác không có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, chẳng hạn như vấn đề về đạo đức) trong trường hợp của các sản phẩm biến đổi gen. 


Tuy nhiên, rất nhiều nước vẫn còn dè dặt về vai trò của các “nhân tố chính đáng” khác ngoài những nguy cơ đối với sức khoẻ con người. Nhìn chung, vấn đề đặt ra ở đây là việc các nước đơn phương lập ra các hàng rào phi thuế quan trên cơ sở viện dẫn các tiêu chuẩn về môi trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sự khác biệt trong quy định của các nước về vấn đề bảo vệ vật nuôi, cây trồng có thể sẽ trở thành một vấn đề quan trọng nếu như không xây dựng được các quy định chung.


2. Quan điểm về xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam 


Trong những năm tới, sản xuất nông nghiệp và thương mại hàng nông sản vẫn có vị trí và vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế và ổn định tình hình chính trị và xã hội của đất nước. Chính vì vậy mà chúng ta phải tìm ra các biện pháp hợp lý và phù hợp để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam. Trên thế giới có rất nhiều cách thức khác nhau để bảo hộ hàng nông sản của họ, chẳng hạn như tăng cường hỗ trợ cho nông nghiệp dưới các hình thức hỗ trợ trong nước, hoặc xây dựng các biện pháp quản lý và dựng nên các hàng rào thương mại để cản trở sự xâm nhập hàng nông sản của các nước khác vào thị trường nội địa của họ. Không chỉ là các nước đang phát triển, đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà cả các nước công nghiệp phát triển cũng sử dụng các biện pháp này một cách phổ biến và ngày càng phức tạp. Việt Nam đang thực hiện chiến lược phát triển sản xuất vừa hướng mạnh  về xuất khẩu và thay thế nhập khẩu. Thực hiện chiến lược này đòi hỏi nước ta phải thực thi một hệ thống chính sách nhằm vừa bảo vệ các ngành sản xuất trong nước, lại phải mở cửa thị trường nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Để phù hợp với chủ trương chung của chính sách như trên, chúng tôi cho rằng cần quán triệt một số quan điểm chủ đạo trong xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế nhằm bảo hộ nói chung và bảo hộ nông nghiệp nói riêng như sau:


Quan điểm 1: Vấn đề có tính bao trùm trong xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam là phải thực hiện nhất quán quan điểm bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn và có điều kiện. Việt Nam là một nước đang phát triển ở trình độ thấp, với đa số người dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, thị trường còn kém phát triển và dễ bị tổn thương khi có biến động nên chúng ta được phép áp dụng các nguyên tắc ưu đãi cho các nước đang phát triển. Từ đó cho thấy cần phải phân loại hàng hoá nông sản để có cơ sở chứng minh cho việc sử dụng các biện pháp thực hiện nhằm bảo hộ hàng nông sản. Theo đó, cần phân loại hàng nông sản thành các loại như sau:


- Hàng hoá thuộc nhóm nhạy cảm cao


- Hàng hoá không có khả năng cạnh tranh


- Hàng hoá có khả năng cạnh tranh với  điều kiện nhất định


- Hàng hoá có khả năng cạnh tranh


Theo danh mục phân loại từ trên xuống sẽ phải xây dựng các biện pháp phi thuế quan ở mức từ cao xuống thấp nhằm bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam một cách hữu hiệu nhất. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hàng hoá không có khả năng cạnh tranh sẽ đều phải bảo hộ mà chỉ là các mặt hàng nằm trong chiến lược hay quy hoạch phát triển, nó không thuộc hàng hoá có nhạy cảm cao nhưng là nhạy cảm như ngô hạt, trứng gia cầm, sữa bò…


 Quan điểm 2: Các biện pháp phi thuế quan được xây dựng và hoàn thiện phải tuân thủ và phù hợp với các quy định trong các Hiệp định quốc tế đã ký kết. Hiện tại chúng ta đã ký kết các hiệp định thương mại song phương với gần 100 nước, đã cam kết thực hiện AFTA, đã ký kết tham gia nhiều Hiệp định quốc tế về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, về môi trường…và cam kết thực hiện các biện pháp phi thuế quan trong khuôn khổ của WTO. Vì vậy, chúng ta sẽ phải cắt giảm và xoá bỏ các biện pháp không phù hợp nhưng lại được phép sử dụng các biện pháp mà nhiều Hiệp định quốc tế cho phép như: Hiệp định Nông nghiệp, Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp  kiểm dịch động thực vật, Hiệp định về các rào cản trong thương mại quốc tế, Hiệp định về Quy tắc xuất xứ hàng hoá, Hiệp định về các biện pháp tự vệ, Quyết định về các biện pháp ưu đãi cho các nước chậm phát triển nhất…


Quan điểm 3: Việc sử dụng các biện pháp bảo hộ phải không tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp Nhà nước với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, không được vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia theo quy định của WTO. Nhưng chúng ta lại phải khôn khéo trong việc sử dụng các biện pháp mà WTO cho phép theo Hiệp định về giám định hàng hoá trước khi xếp hàng, Quyết định về các thủ tục thông báo, Quyết định về bản thoả thuận được dự kiến về hệ thống thông tin và tiêu chuẩn WTO - ISO, Quyết định về thương mại môi trường…


Quan điểm 4: Sử dụng triệt để các quy định về đảm bảo an sinh xã hội và an ninh lương thực – thực phẩm trong Hiệp định Nông nghiệp để bảo hộ một số nông sản chủ yếu có yêu cầu bảo hộ cao. Đó là việc tận dụng tối đa các dạng hỗ trợ được phép như: Hộp xanh lá cây, Hộp xanh da trời và Hộp hổ phách để hỗ trợ cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ vì  mục tiêu chuyển dịch cơ cấu…


Quan điểm 5: Phải xây dựng và lựa chọn lộ trình, chính sách bảo hộ sao cho, một mặt phải bảo hộ hữu hiệu các sản phẩm cần bảo hộ, nhưng mặt khác là phải thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước theo hướng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm mà không tạo ra sự ỷ lại vào sự bảo hộ của Nhà nước. Đồng thời, việc lựa chọn các biện pháp bảo hộ phải phù hợp với năng lực của quản lý Nhà nước về điều kiện phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất kỹ thuật, khả năng tài chính và trình độ của cán bộ quản lý. Có sự phân công rõ ràng giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và có chế tài xử lý mạnh, nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. 


3. Một số đề xuất về xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế


Nhằm bảo hộ nền sản xuất nông nghiệp, các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển đều sử dụng các biện pháp phi thuế quan. Việt Nam là nước đang phát triển ở trình độ thấp. Việc bảo hộ sản xuất và mậu dịch nông sản là cần thiết song phải đáp ứng được yêu cầu hội nhập. Thời gian tới, Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện các cam kết trong  đàm phán gia nhập WTO. Chúng ta sẽ phải dỡ bỏ các biện pháp như: cấm nhập khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, giấy phép nhập khẩu…. Do vậy việc xây dựng và áp dụng các biện pháp phi thuế quan về cơ bản phải đáp ứng được các cam kết trong khuôn khổ của WTO và các cam kết song phương khác. Trên cơ sở tình hình thực tiễn và các quan điểm đã nêu ở trên, đề tài đề xuất một số vấn đề cụ thể như sau:


3.1. Về các biện pháp hỗ trợ trong nước


Như đã trình bày ở những phần trên, do năng lực cạnh tranh của nhiều hàng nông sản của Việt Nam còn thấp hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới nên để bảo hộ hàng nông sản buộc chúng ta phải sử dụng các biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là biện pháp mà nhiều nước phát triển và một số nước đang phát trong khu vực cũng sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ chúng ta phải lựa chọn các biện pháp mà chẳng những không vi phạm với các cam kết quốc tế để không bị áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp…, mà chúng ta lại còn phải cân nhắc đến khả năng tài chính của quốc gia. Theo đó:


Hộp xanh lá cây

Chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp thông qua Hộp xanh lá cây như: xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình cải tiến hạt và con giống, KH&CN, đào tạo, dịch vụ mở rộng, hỗ trợ vùng khó khăn, môi trường…Bảo lãnh thu nhập, hỗ trợ người sản xuất cần được áp dụng hợp lý.


Việt Nam cũng cần phải mở rộng áp dụng hình thức trợ cấp trong hộp mầu xanh lá cây, như hỗ trợ nghiên cứu triển khai, hỗ trợ nâng cấp các thiết bị nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, hỗ trợ đầu tư vào hạ tầng nông nghiệp…những biện pháp này được WTO cho phép vì chúng không trực tiếp hỗ trợ ngành trong nước, tăng năng suất và khả năng cạnh tranh. 


Hộp xanh da trời

Mở rộng phạm vi và mức đầu tư ưu đãi cho những người đủ tiêu chuẩn được hưởng, đặc biệt là đầu tư đổi mới trang thiết bị chế biến và bảo quản nông sản. Đây là những công đoạn quan trọng góp phần gia tăng giá trị sản phẩm.


Hỗ trợ cho những vùng nghèo khó: học từ kinh nghiệm của các nước ASEAN cung cấp miễn phí hạt giống và nguyên liệu cho dân nghèo tại những vùng khó khăn. Trong điều kiện của Việt Nam cần mở rộng phạm vi những người được hưởng ưu đãi, người nghèo được tiếp cận vốn vay; được hướng dẫn kinh doanh và sử dụng nguồn vốn.


Chính phủ đã dành một phần ngân sách giúp người dân chuyển đổi từ cây thuốc phiện sang các loại cây trồng khác. Tuy nhiên do mức hỗ trợ còn hạn hẹp nên người dân ở nhiều nơi vẫn không cải thiện được cuộc sống và tiếp tục quay lại trồng cây thuốc phiện. Trong thời gian tới Chính phủ sẽ dành khoản chi tiêu nhiều hơn để hỗ trợ những vùng này.


Hỗ trợ tổng thể

Mỗi một chính sách hỗ trợ cho một ngành cụ thể hoặc những dự án hỗ trợ một ngành, một khu vực phải đảm bảo có hiệu quả khi đưa vào thực hiện. Mục tiêu của chúng ta hiện nay là hướng tới một chính sách hỗ trợ chung ổn định trong một khoảng thời gian nhất định cũng như mở rộng phạm vi người dân được hưởng lợi. Từ kinh nghiệm của một số nước khác, tận dụng những ưu đãi như đối xử đặc biệt và đối xử khác biệt dành cho các nước đang phát triển, Việt Nam có thể tăng cường hỗ trợ trong nước thông qua hình thức trợ giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thay đổi cây trồng và vật nuôi, cải cách nông nghiệp…Ngoài ra, Việt Nam cũng cần xem xét lựa chọn thời điểm để công bố rõ khoảng thời gian áp dụng các biện pháp hỗ trợ tổng thể cho người dân, các doanh nghiệp biết trước để chủ động, đồng thời công bố trước sẽ không gây trở ngại trong đàm phán và giải quyết các tranh chấp trong thương mại quốc tế vì như thế chúng ta đã chấp hành đúng nguyên tắc công khai - minh bạch của WTO.  


Trợ cấp  


Về nguyên tắc, bất cứ biện pháp trợ cấp trực tiếp nào cũng đều bị cấm và trợ cấp gián tiếp trong nước nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nhưng có sự phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp hay cho ngành hàng nào đó nhằm cạnh tranh không bình đẳng cũng sẽ bị cấm. Tuy nhiên, trong Hiệp định Nông nghiệp và Hiệp định chung về thuế quan và thương mại của WTO đã cho phép được áp dụng một số biện pháp trợ cấp trong nước mà không bị cấm. Trong điều kiện và tình hình của Việt Nam, chúng tôi cho rằng có thể triển khai một số hình thức trợ cấp gián tiếp như sau:


- Tăng cường hỗ trợ cho nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại, kể cả nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại ở trong và ngoài nước, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động thương mại, phát triển các hình thức thương mại tiến bộ…


- Cần chuyển các loại Quỹ hỗ trợ riêng rẽ sang Quỹ hỗ trợ phát triển  nói chung và có danh mục ưu tiên cho các mặt hàng hay ngành hàng theo các tiêu chí phân loại về sức cạnh tranh của hàng hoá. Danh mục mặt hàng được đưa vào trong Quỹ hỗ trợ phát triển phải có cơ sở để chứng minh là phù hợp với nguyên tắc của WTO.


- Nhà nước cần đầu tư thêm vốn để nâng cao năng lực của Ngân hàng cổ phần xuất nhập khẩu và cấp một lượng vốn đủ lớn cho ngân hàng này để hỗ trợ cho việc nhập khẩu một số vật tư, giống cây trồng và vật nuôi cho sản xuất nông nghiệp, qua đó mà nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản và đây là biện pháp bảo hộ rất tốt trong điều kiện hiện nay của Việt Nam. 


- Vận dụng nguyên tắc hỗ trợ vùng (tức là hỗ trợ cho các vùng khó khăn) thường thấy ở các nước đang phát triển để hỗ trợ cước phí trong nước và chi phí vật tư sản xuất nông nghiệp và các khoản chi phí khác…


- Chuyển từ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp như hỗ trợ về lãi suất tín dụng, xoá nợ, giãn nợ … sang hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất thông qua các yếu tố đầu vào trong nông nghiệp: giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng các loại giống mới.


WTO cho phép các nước thành viên duy trì các hình thức trợ cấp không gây bóp méo thương mại hay gây tổn hại tới lợi ích của nước thành viên khác. Ngoài ra, các nước đang phát triển còn được dành "ưu đãi về đối xử đặc biệt và khác biệt" để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng trong thương mại, một sân chơi chung cho tất cả các thành viên. 


WTO thừa nhận trợ cấp là một công cụ hợp pháp và quan trọng của các nước đang phát triển. Do đó, xét về khía cạnh pháp lý Việt Nam có thể được hưởng những ưu đãi khi đã là thành viên WTO. Một số hình thức trợ cấp khác liên quan tới tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh tín dụng xuất khẩu cho đến nay vẫn chưa được điều chỉnh bởi một quy tắc thống nhất, do đó vẫn đang được nhiều nước vận dụng để tránh né không phải cam kết cắt giảm. 


Tóm lại, Việt Nam có thể tận dụng các biện pháp trợ cấp dạng này nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước cải thiện và tăng cường năng lực cạnh tranh. Ngoài ra Việt Nam còn có thể mở rộng phạm vi sử dụng trợ cấp được phép trong Hộp xanh được WTO cho phép nhằm khuyến khích, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành như hỗ trợ cho nghiên cứu phát triển, nâng cấp máy móc trang thiết bị đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, hỗ trợ hạ tầng nông nghiệp…


3.2. Xây dựng các điều luật, quy định về tự vệ, các biện pháp thương mại tạm thời


Tự vệ và các biện pháp tự vệ đặc biệt

Đối với nông sản, Hiệp định Nông nghiệp cho phép các nước đang trong giai đoạn thực hiện cam kết được quyền áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt bằng thuế quan mà không cần thiết phải chứng minh rằng ngành nội địa bị đe dọa hoặc đe dọa gây thiệt hại.


Cơ chế tự vệ đặc biệt – một hình thức tự vệ mới được thoả thuận trong khung khổ tháng 8/2004 - cho phép các nước đang phát triển tiếp cận một cơ chế tự vệ đặc biệt (SSM) để đối phó với trường hợp tăng đột biến nhập khẩu từ các nước khác và được miễn không phải giảm thuế đối với một số “sản phẩm đặc biệt” có tầm quan trọng sống còn đối với an ninh lương thực. Do sắp tới Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với những nhà xuất khẩu nông nghiệp lớn trên thế giới, việc sử dụng công cụ SSM có ý nghĩa then chốt. Đối với Việt Nam, các sản phẩm nhậy cảm như đường, ngô, gia súc và sắn - những mặt hàng quan trọng đối với nông dân nghèo và dễ bị tổn thương trước thăng trầm của thị trường. Ngô và sắn còn được dùng trong ngành sản xuất sữa và chăn nuôi gia súc và gia cầm. Nhập khẩu thức ăn gia súc được trợ giá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến những người sản xuất địa phương cả ở vùng cao và vùng đồng bằng vốn chỉ có những khoảnh đất canh tác rất nhỏ. Việt Nam cần phải sử dụng tất cả các công cụ tự vệ dành cho các nước đang phát triển để bảo vệ khu vực nông nghiệp dễ tổn thương.

Thuế thời vụ

Là cách tính các mức thuế nhập khẩu khác nhau cho một sản phẩm theo từng thời điểm, thường là nông sản được sản xuất và thu hoạch theo các thời vụ rõ rệt nên vào thời kỳ thu hoạch rộ có thể áp dụng mức thuế cao hơn. Biện minh cho việc này là nhằm bảo vệ thị trường nội địa trước nguy cơ xâm nhập quá mức của hàng nhập khẩu cùng loại. Việc áp dụng thuế thời vụ tuy không phải là biện pháp phi thuế quan nhưng nó vừa làm tăng tính linh hoạt của loại thuế này, vừa phù hợp với yêu cầu của Hiệp định Nông nghiệp và là biện pháp mà nhiều nước sử dụng. Ngoài thuế thời vụ, có thể dùng thuế tuyệt đối nhằm tăng tính hiệu quả của bảo hộ khi giá cả nông sản trên thị trường thế giới xuống tới mức quá thấp mà thuế phần trăm không có tác dụng nhiều.


Hạn ngạch thuế quan 

Sự chênh lệch giữa thuế trong và ngoài hạn ngạch có thể lên tới vài trăm phần trăm. TRQ là một đặc trưng trong thương mại nông sản do vậy Việt Nam cần chú trọng xây dựng một biểu thuế TRQ rõ ràng để hàng hoá được bảo vệ thực sự. Việt Nam có khả năng tiến hành đàm phán để có thể vẫn duy trì các TRQs đối với nông sản. Tuy vậy, theo kinh nghiệm của Trung Quốc chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể cùng một cơ chế phân bổ hạn ngạch minh bạch, theo đó nên cấp hạn ngạch thuế quan theo chế độ tư động.


3.3. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn hàng hoá


Bất kỳ một quốc gia nào cũng vậy, để quản lý xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hoá trong nước nguời ta đều phải dựa trên các tiêu chuẩn sản phẩm hàng hoá. Đó có thể là dựa theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia hay tiêu chuẩn ngành. Trong thực tiễn thường có các loại tiêu chuẩn khác nhau như sau:


- Tiêu chuẩn cơ bản (các tiêu chuẩn về kích thước, thông số kỹ thuật, yêu cầu về thành phần và tính chất hoá học…)


- Tiêu chuẩn kỹ thuật (loại nguyên liệu được chế biến, tính năng sử dụng…)


- Tiêu chuẩn về nhãn mác, mã số sản phẩm (EAN)


- Tiêu chuẩn về bao gói, các yêu cầu về ghi nhãn vận chuyển và lưu kho


- Tiêu chuẩn về độ tin cậy và thời gian sử dụng


- Tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn HACCP…


- Các tiêu chuẩn về phương pháp thử (lấy mẫu, phương pháp thử, tiêu chuẩn về phòng thí nghiệm và sự công nhận kết quả…).


 Nhìn chung, các loại tiêu chuẩn trên đều có thể được sử dụng làm rào cản để bảo hộ hàng nông sản. Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện Pháp lệnh chất lượng hàng hoá (1/7/2000) đến nay, việc ban hành tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá nói chung, chứng nhận chất lượng hàng hoá, công nhận hệ thống quản lý chất lượng, việc kiểm tra và thanh tra chất lượng hàng hoá trong lưu thông đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng đối với các loại hàng hoá liên quan đến thực phẩm, an toàn vệ sinh, sức khoẻ con người, môi trường thì tình hình còn nhiều bất cập như đã trình bày trong phần thực trạng. Ngày 26/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 444/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Trong đó đã phân định rõ nhiệm vụ của các bộ ngành và các địa phương về việc rà soát, hoàn thiện, tăng cường hoạt động đánh giá phù hợp, thành lập Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật, thành lập mạng lưới điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật…Vì vậy, cần nhanh chóng tổ chức thực hiện đúng lộ trình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần xây dựng hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng nông sản nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý Nhà nước về chất lượng. Tích cực thừa nhận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, kiện toàn và hoàn thiện các chế độ chứng nhận…tạo ra các hàng rào về tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo hộ hàng nông sản một cách  có hiệu quả.


Trước hết có thể xây dựng và ban hành một số tiêu chuẩn về kích thước sản phẩm đối với nhiều loại rau quả và hàng nông sản (chẳng hạn vượt quá kích cỡ nào đó sẽ không cho phép nhập khẩu vào Việt Nam và có thể biện minh rằng sản phẩm đó có thể là sản phẩm biến đổi gen…); Xây dựng các quy định về an toàn theo tiêu chuẩn HACCP, trong đó chú ý tới quy trình sản xuất, các loại hoá chất cấm sử dụng trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi, dư lượng các chất bảo vệ, sự tươi ngon của sản phẩm được phép, dư lượng chất kháng sinh và dư lượng các chất hooc môn tăng trưởng cho phép…


3.4. Hoàn thiện các biện pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm


 Pháp lệnh về vệ sinh an toàn thực phẩm đã có hiệu lực từ ngày 1/11/2003, trong đó quy định:


- Thực phẩm là những sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi, sống hoặc đã qua chế biến.


- Vệ sinh an toàn thực phẩm là các điều kiện và biện pháp cần thiết để bảo vệ thực phẩm không gây hại cho sức khoẻ, tính mạng con người.


- Sản xuất kinh doanh thực phẩm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thu hái, đánh bắt, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển, buôn bán thực phẩm.


- Phụ gia thực phẩm là chất có hoặc không có giá trị dinh dưỡng được bổ sung vào thành phần thực phẩm trong quá trình chế biến, xử lý, bao gói, vận chuyển thực phẩm nhằm giữ nguyên hoặc cải thiện đặc tính nào đó của thực phẩm.


- Thực phẩm chức năng là thực phẩm dùng để hỗ trợ hoạt động của các bộ phận cơ thể, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái và giảm bớt nguy cơ gây bệnh. 


- Thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ là thực phẩm đã được chiếu xạ bằng nguồn có hoạt tính phóng xạ để bảo quản và ngăn ngừa sự biến chất của thực phẩm.


- Thực phẩm có gen đã bị biến đổi là thực phẩm có nguồn gốc từ sinh vật có gen đã bị biến đổi do sử dụng công nghệ gen. 


Do tính đa dạng và phức tạp của các loại thực phẩm như đã nêu nên thực phẩm thuộc các mặt hàng phục vụ cho nhu cầu ăn uống và chữa bệnh, và hoàn toàn có thể sử dụng các biện pháp thuộc yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm mục tiêu kép cùng với bảo hộ sản xuất trong nước. Tại Điều 4 của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm quy định: Kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện.  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm do mình sản xuất kinh doanh. Nhà nước cấm sản xuất kinh doanh các loại thực phẩm sau:


- Thực phẩm đã bị thiu, thối biến chất, nhiễm bẩn có thể gây hại cho tính mạng, sức khoẻ con người; thực phẩm đã quá hạn sử dụng.


- Thực phẩm có nhiễm chất độc hoặc chứa chất độc. 


- Thực phẩm có ký sinh trùng gây bệnh, vi sinh vật vượt quá mức quy định.


- Thịt hoặc sản phẩm chế biến từ thịt chưa qua kiểm dịch thú y hoặc kiểm tra không đạt yêu cầu.


- Gia súc, gia cầm, thuỷ sản chết do bị bệnh, bị ngộ độc hoặc chết không rõ nguyên nhân; sản phẩm chế biến từ gia súc gia cầm, thuỷ sản chết do bị bệnh có thể lây truyền sang người, động vật, thực vật.


- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ nguyên liệu không phải là thực phẩm hoặc hoá chất ngoài danh mục được phép.


- Sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.


- Sử dụng phương tiện bị ô nhiễm, phương tiện đã vận chuyển chất độc hại để vận chuyển thực phẩm.


- Thông tin, quảng cáo, ghi nhãn hàng hoá sai sự thật hoặc có hành vi gian dối khác về vệ sinh an toàn thực phẩm.


Có thể thấy rằng, một số nội dung của Pháp lệnh hoàn toàn nhằm vào mục tiêu về an toàn vệ sinh thực phẩm chứ không lồng ghép với mục tiêu bảo hộ một số loại hàng nông sản của Việt Nam. Điều đó thể hiện rõ hơn trong quy định về quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:


- Quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch vệ sinh an toàn thực phẩm; ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm; quản lý hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm, thử nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý việc công bố tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; hợp tác quốc tế về vệ sinh an toàn thực phẩm…


- Về tổ chức quản lý: Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, các bộ ngành khác theo chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ y tế trong công tác quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. 


Mặc dù đã có quy định như trên nhưng rõ ràng là trong văn bản pháp luật thì Bộ Thương mại với trách nhiệm quản lý Nhà nước về thương mại nói chung và hàng hoá xuất nhập khẩu nói riêng lại không được quy định về trách nhiệm và quyền hạn. Từ những vấn đề đã được đề cập như trên, chúng tôi đề xuất một số giải pháp như sau:


- Cần có quy định bổ sung về trách nhiệm của Bộ Thương mại trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời bổ sung vào văn bản pháp luật yêu cầu bắt buộc phải kiểm tra trước đối với các hàng hoá là thực phẩm, nông sản được nhập khẩu bằng con đường tiểu ngạch. Làm như vậy mới đảm bảo được hàng hoá nhập khẩu đều qua kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ quan quản lý Nhà nước của Bộ Thương mại như Cục quản lý thị trường và các Chi cục mới có quyền hạn, trách nhiệm và các điều kiện cần thiết để xử lý các trường hợp vi phạm và cũng sẽ góp phần tích cực vào việc bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam.


- Cần có yêu cầu về đặt cọc trước một khoản kinh phí để khi kiểm tra hoặc thử nghiệm mà phát hiện được hàng nông sản không đáp ứng được tiêu chuẩn bắt buộc thì có kinh phí để tiêu huỷ hoặc buộc tái xuất nếu chủ hàng cứ ngoan cố trì hoãn.


- Cần nhanh chóng nghiên cứu và bổ sung Quyết định số 607/NN-TY-QĐ ngày 9/6/1994 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Thông tư số 02/TS-TT ngày 25/6/1994 của Bộ Thuỷ sản quy định diện mặt hàng phải qua kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Các quyết định này ban hành đã quá lâu và không phù hợp với mã số HS nên rất khó khăn trong công tác kiểm tra.


- Căn cứ Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ đến năm 2005, Chính phủ giao cho các Bộ chuyên ngành đưa ra các quy định về quản lý hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành. Phần lớn các thông tư hướng dẫn đã ban hành không chú ý đến yêu cầu sử dụng các biện pháp phi thuế để bảo hộ hàng nông sản. Đến nay quyết định trên đã sắp hết hiệu lực, vì vậy khi ban hành mới phải chú ý đến yêu cầu này.


- Để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xem đó như là biện pháp bổ sung cho các biện pháp bảo hộ hàng nông sản cần thiết phải tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và cán bộ có trình độ cho công tác này, đồng thời cần tăng cường và mở rộng quan hệ quốc tế để tạo điều kiện hài hoà hoá các thủ tục về vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định quốc tế.


3.5. Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn môi trường 


Như đã đề cập tại phần trên, xu thế chung hiện nay trong thương mại quốc tế, ngoài các vấn đề về an toàn trong sử dụng người ta còn rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Các biện pháp bảo vệ môi trường được coi là tấm bình phong hữu hiệu và hiện được sử dụng phổ biến trong thương mại quốc tế nhưng lại nhằm vào mục đích kép là để bảo hộ hàng nông sản. Đây là biện pháp bảo hộ phi thuế được nhiều nước sử dụng và Việt Nam cần có những nghiên cứu để có thể sử dụng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của chúng ta là phải xây dựng các biện pháp quản lý môi trường phù hợp với điều kiện cụ thể của chúng ta để không bị xem là vi phạm nguyên tắc phân biệt đối xử. Do vậy, chúng tôi đề xuất một số biện pháp quản lý như sau:


- Trong khi nhiều nước đã sử dụng các quy định về quy trình và phương pháp sản xuất thì hiện chúng ta còn chưa có. Cần có các quy định cụ thể về quy trình và phương pháp sản xuất để khi cần thì chúng ta có cơ sở để yêu cầu phải được kiểm tra trực tiếp từ cơ sở sản xuất, nếu thực hiện không đúng quy trình thì không cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.


- Việt Nam chưa có chế định về cho phép sử dụng hạn ngạch và giấy phép môi trường để hạn chế nhập khẩu các loại hàng nông sản thực phẩm có nguồn gốc từ khai thác tự nhiên có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm do nuôi trồng mà có. Do vậy, cần xây dựng các quy định này để hạn chế nhập khẩu các loại nông, lâm, thuỷ sản mà khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn kém so với sản phẩm thay thế của nước khác.


- Yêu cầu về nhãn mác sinh thái (Eco-labelling). Có khá nhiều loại hàng rau, quả, thực phẩm đã qua chế biến được nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không có nhãn mác sinh thái. Mặc dù Nhà nước đã có quy định bắt buộc về ghi nhãn hàng hoá theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 nhưng tại Quyết định này cũng chưa đề cập tới nhãn mác sinh thái, do vậy cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành một quy định mới về vấn đề này.


- Đặt cọc phí tái chế đối với các loại vỏ đồ hộp: Việt Nam chưa có quy định đặt cọc phí tái chế đối với đồ uống và thực phẩm chế biến đóng hộp, trong khi các loại sản phẩm này đang cạnh tranh rất mạnh đối với các loại hàng tươi sống của Việt Nam, vì vậy cần có ngay quy định này nhằm hạn chế một phần hàng hoá nhập khẩu và có thể góp phần bảo hộ cho một số hàng nông sản của Việt Nam. 


- Phí, thuế và các khoản thu liên quan đến môi trường đánh vào hàng nhập khẩu chưa được áp dụng ở Việt Nam. Mặc dù Quyết định 46/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã cho phép áp dụng các khoản phí và thuế môi trường nhưng đến nay vẫn chưa có quy định cụ thể nào về vấn đề này ngoài dự kiến về thu phí nước thải do ngành cấp thoát nước đề nghị. Vì vậy cần khẩn trương nghiên cứu và cho áp dụng các quy định này. 


3.6. Tăng cư​ờng các biện pháp kiểm dịch động, thực vật


Nông sản hàng hoá có những đặc tính riêng biệt so với các loại hàng hoá khác ở chỗ nó không chỉ bị chi phối bởi Hiệp định Nông nghiệp mà còn bị ràng buộc bởi nhiều Hiệp định khác có liên quan. WTO cho phép các nước thành viên sử dụng các biện pháp kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ khi cần thiết nhằm bảo vệ sức khoẻ con người và động thực vật, trừ những biện pháp bóp méo thương mại quốc tế. Nếu khéo léo vận dụng thì Việt Nam có thể lợi dụng các biện pháp này để gây cản trở cho nhà xuất khẩu nước ngoài, hạn chế nhập khẩu trong khi vẫn biện minh được là không trái với quy định của WTO. Ngoài các biện pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, WTO cho phép các nước thành viên sử dụng  các biện pháp kiểm dịch động thực vật cần thiết để bảo vệ sức khoẻ của con người và bảo vệ động thực vật, chỉ trừ khi những biện pháp này làm bóp  méo  thương mại quốc tế và không chứng minh được. Trong khuôn khổ của WTO đã có một Hiệp định về kiểm dịch động thực vật (SPS) quy định khá chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các thành viên tham gia Hiệp định, quy định hài hoà hoá các biện pháp về vệ sinh dịch tễ, về tính tương đương và công nhận tương đương, về đánh giá rủi ro và xác định mức độ bảo vệ động thực vật phù hợp, vấn đề minh bạch chính sách…Tuy nhiên, không phải ngẫu nhiên mà các nước đang phát triển rất ít khi áp dụng các biện pháp này vì để áp dụng được thì phải giải quyết hàng loạt các vấn đề phức tạp và có liên quan đến rất nhiều bộ ngành, lĩnh vực khác nhau.


 Tại Việt Nam, chúng ta đã là thành viên của CODEX, OIE, IPPC, đã tiến hành xây dựng khá nhiều văn bản pháp luật có liên quan đến vấn đề này như Pháp lệnh về thú y, Pháp lệnh về bảo vệ thực vật, xây dựng được một số đơn vị có thẩm quyền xác nhận giấy đăng ký kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động thực vật và đã có phân công cho các Bộ, ngành chịu trách nhiệm về các lĩnh vực có liên quan đến SPS. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia về lĩnh vực này thì hiện nay chúng ta còn thiếu văn bản pháp luật, tính đồng bộ kém và ban hành thông tư hướng dẫn quá chậm chạp. Chẳng hạn, theo thông tư liên tịch số 17/2003/TTLB-BTC-BNNPTNN-BTS ngày 14/3/2003 hướng dẫn việc kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khẩu thuộc diện kiểm dịch động vật, thực vật, kiểm dich thuỷ sản vẫn quy định hàng hoá thuộc diện kiểm dịch động thực vật được thực hiện theo quyết định số 607/Nhà nước-TY-QĐ ngày 9/6/1994 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, hoặc kiểm dịch thuỷ sản theo Thông tư số 02/TS-TT ngày 25/6/1994 của Bộ Thuỷ sản…Bên cạnh đó, quy trình và tiêu chuẩn xây dựng còn quá ít và chưa phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Tình trạng thiếu trang thiết bị đồng bộ, thiếu kiến thức trong việc xây dựng và áp dụng các biện pháp SPS còn diễn ra khá phổ biến. ở nhiều cơ sở kiểm tra, việc sử dụng phương pháp cảm quan và các thiết bị kiểm tra lạc hậu là chủ yếu…Tất cả những yếu kém đó làm giảm tính hiệu quả và tác dụng của các biện pháp nêu trên, nó chẳng những không đáp ứng được yêu cầu và mục đích chủ yếu mà còn không có tác dụng như là các biện pháp phi thuế nhằm bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam. Do đó, chúng ta cần tập trung các nỗ lực cao cho việc  xây dựng các chính sách cụ thể, áp dụng các tiêu chuẩn kiểm dịch động thực vật, các nguyên tắc kiểm sát kỹ thuật cho các sản phẩm, các thủ tục, các thông số kiểm soát, các tiêu chuẩn kiểm tra… nhằm vào mục tiêu bảo vệ sức khoẻ con người, động thực vật nhưng lại chính là biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ  các loại hàng nông sản của nước ta.


Từ những cơ sở thực tiễn như vậy, chúng tôi đề nghị:


- Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan xác định lại danh mục các loại hàng hoá xuất nhập khẩu có yêu cầu kiểm dịch động thực vật và đây là quy định bắt buộc cho tất cả các hình thức nhập khẩu vào Việt Nam, kể cả nhập khẩu theo con đường tiểu ngạch và nhập khẩu thử nghiệm.    


- Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm dịch động, thực vật một cách cụ thể và chi tiết theo quy định của quốc tế, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và hư​ớng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn đó. 


- Ký kết các Hiệp định song phư​ơng với các nư​ớc về sự công nhận lẫn nhau trong kiểm dịch động, thực vật. Chỉ có những nước và vùng lãnh thổ nào mà chúng ta đã ký kết được Hiệp định công nhận lẫn nhau thì chúng ta mới công nhận giấy chứng nhận đó và cho phép nhập khẩu hàng nông sản.


- Xây dựng các phòng thí nghiệm, các cơ sở kiểm dịch động thực vật đủ tiêu chuẩn quốc tế, thiết lập hệ thống thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về những vấn đề liên quan đến SPS.


- Nâng cao năng lực dự báo sớm các nguy cơ và vùng bị sâu bệnh, vùng bị dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn sớm như cấm nhập khẩu hoặc thông báo phải qua kiểm dịch đối với những loại hàng không nằm trong danh mục kiểm dịch đã quy định.


Tóm lại, để có thể tận dụng cơ hội và hạn chế tối đa những bất lợi đối với nông nghiệp trong quá trình hội nhập, cần tiến hành đồng thời những yêu cầu sau:


+ Điều chỉnh những chính sách trong nước sao cho phù hợp với tình hình cụ thể của Việt Nam nhưng không đi ngược lại với nguyên tắc của WTO.


+ Nâng cao năng lực cạnh tranh của từng mặt hàng, nhóm hàng và của doanh nghiệp.


+ Đàm phán để đạt được những chính sách hỗ trợ nông nghiệp, biện pháp thuế và phi thuế có lợi nhất.


4. Các đề xuất cụ thể cho một số nông sản chủ yếu 


Nhìn chung, Chính phủ chỉ có thể bảo hộ sản xuất trong nước đối với một số sản phẩm trong khoảng thời gian giới hạn và phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế. Chúng tôi cho rằng trên cơ sở phân loại về khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm và để tạo đà cho sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp trong những năm tới, có thể phân chia thành 3 mức độ bảo hộ như sau:


- Bảo hộ ở mức thấp: Mức bảo hộ này chủ yếu được áp dụng cho các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao,  các sản phẩm chưa chế biến hoặc đầu vào của các ngành chế biến như gạo, cà phê, hạt tiêu, cao su, điều, ngô, đậu tương, chè…


- Bảo hộ mức trung bình: Sản phẩm có khả năng cạnh tranh ở mức trung bình, có thể sản xuất ở nhiều khu vực khác nhau trong nước và không có vị trí quan trọng trong tiêu dùng cũng như không ảnh hưởng nhiều đối với người sản xuất như rau tươi, một số loại hoa quả và lâm sản… sẽ được bảo hộ trung bình. 

- Bảo hộ ở mức cao: áp dụng đối với một số sản phẩm thuộc ngành chăn nuôi, các sản phẩm chế biến từ các loại nông sản  và một số mặt hàng nhạy cảm.


Từ các nguyên tắc cụ thể như vậy, chúng tôi đề xuất các biện pháp phi thuế để bảo hộ một số loại hàng nông sản như sau:


4.1. Lúa gạo

Đây là mặt hàng thuộc an ninh lương thực quốc gia, nhưng cũng lại là mặt hàng mà Việt Nam luôn đứng ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba trên thế giới về xuất khẩu. Lúa gạo là mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao nên chỉ cần bảo hộ ở mức độ thấp. Hướng bảo hộ đề xuất là:


- Tiếp tục sử dụng các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và xanh da trời, trong đó hỗ trợ cho công tác thuỷ lợi, cho công tác thâm nhập thị trường, cho công tác nghiên cứu các loại giống lúa có năng suất cao và chất lượng tốt để nâng cao giá trị gia tăng và giảm giá thành.


- Quy định các tiêu chuẩn về gạo xuất nhập khẩu, trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về độ ẩm, về nấm mốc và côn trùng có trong gạo, về tiêu chuẩn bao gói và ghi nhãn, và tiêu chuẩn về các loại tạp chất có trong gạo.


- Gạo là mặt hàng thuộc an ninh lương thực nên tiếp tục áp dụng cơ chế điều hành xuất khẩu gạo bằng cách thông báo hạn mức xuất khẩu hàng năm một cách thông minh nhất để vừa nâng cao được giá xuất khẩu, vừa giữ ổn định giá trong nước theo hướng có lợi cho cả người sản xuất, các nhà kinh doanh và người tiêu dùng trong nước.


4.2. Ngô


Ngô là một trong những sản phẩm ngũ cốc quan trọng vừa đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước vừa có khả năng xuất khẩu. Nhu cầu tiêu thụ ngô trong nước dự tính sẽ tăng mạnh trong những năm tới, khi chăn nuôi phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của mặt hàng ngô ở thị trường trong nước và xuất khẩu chỉ ở mức trung bình vì hiện tại chúng ta đang trồng nhiều giống ngô khác nhau và ở các vùng khác nhau. Các loại ngô lai có năng suất cao có thể cạnh tranh được với ngô cùng loại của một số nước trong khu vực nhưng lại không thể cạnh tranh được với các loại này nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Các loại ngô thông thường trồng tại các khu vực miền núi thì khả năng cạnh tranh lại quá yếu kém, nếu mở cửa thị trường mạnh và không có sự bảo hộ thì sẽ rất khó khăn cho đồng bào ở các khu vực miền núi, đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu và vùng xa. Từ những phân tích như trên, chúng tôi đề xuất một số biện pháp áp dụng để bảo hộ như sau:


- Sử dụng tối đa các biện pháp hỗ trợ vùng để bảo hộ mặt hàng ngô được sản xuất tại các khu vực khó khăn (hỗ trợ về giống, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch, các chương trình hỗ trợ vùng về phát triển giao thông…)


- Sử dụng hạn ngạch thuế quan để cho phép nhập khẩu một số lượng nhất định ngô dùng làm thức ăn gia súc. Biện pháp này cho phép nhập khẩu một lượng ngô nhất định với mức thuế thấp để chế biến thức ăn gia súc cho ngành chăn nuôi trong nước, hạn ngạch nhập khẩu có thể sử dụng chế độ không tự động.


- Có các yêu cầu về ghi xuất xứ, bao gói và kiểm tra chặt chẽ theo các quy định.


- Đưa vào danh mục các sản phẩm phải qua kiểm tra xem có phải sản phẩm biến đổi gen hay không, nếu là sản phẩm biến đổi gen thì cần đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế, nếu đáp ứng được mới cho phép nhập khẩu.


4.3. ChÌ


Trong vài năm gần đây, sản xuất và xuất khẩu chè có mức tăng trưởng khá. Sản lượng chè còn có nhiều khả năng tăng cao do tăng diện tích canh tác và tăng năng suất chè. Theo Bộ NN&PTNT, ước tính diện tích chè của Việt Nam ở mức 125.000 ha với sản lượng hơn 577.000 ha tấn chè búp tươi. Dự báo, năm 2010, các con số tương ứng sẽ là 150.000 ha và khoảng 870.000 tấn. Năm nay, ngành chè Việt Nam đã đạt mục tiêu xuất khẩu khoảng 100.000 tấn chè, kim ngạch đạt 100 triệu USD. Đến năm 2010, lượng chè xuất khẩu dự báo đạt 120.000 tấn chè, trị giá 200 triệu USD. Chè là mặt hàng vừa phục vụ cho tiêu dùng nội địa  lại vừa  để xuất khẩu. Chè Việt Nam cũng được tiêu thụ trong nước khá nhiều, ở các khu vực nông thôn xu hướng chung là tiêu thụ chè tươi và chè búp khô, nhưng ở các thành phố, khu công nghiệp lại chủ yếu là chè búp khô và đặc biệt là tầng lớp trẻ đang có xu hướng chuyển sang tiêu dùng các loại chè đã có chế biến sâu như chè túi các loại mang nhãn hiệu nước ngoài. 


 Tỷ trọng chè xuất khẩu trong sản lượng hàng năm có xu hướng ngày càng tăng, hiện tại đang ở mức trên 70% sản lượng. Khả năng cạnh tranh của ngành hàng chủ yếu dựa vào giá thành thấp, do lợi thế về chi phí lao động nông thôn thấp, tận dụng đất đồi núi và kinh nghiệm sẵn có của người trồng chè. Tuy nhiên, chất lượng chè xuất khẩu của Việt Nam còn thấp, một phần là do giống chè chưa được cải tiến, hiện vẫn sử dụng giống chè cũ, năng suất chỉ khoảng 7- 8 tấn chè búp tươi/ha/năm. Những giống chè mới cho năng suất cao khoảng 16 - 20 tấn/ha/năm và đảm bảo chất lượng sẽ được phát triển trong tương lai cho phép cải tiến lớn năng suất và chất lượng chè. Ngoài ra, do sản xuất chè phân tán ở nhiều địa phương khác nhau không đảm bảo sự đồng nhất về mặt chất lượng…Bao bì xấu và dạng sản phẩm chè xuất khẩu chưa phù hợp với nhu cầu của các nước về các loại, dạng chè nhập khẩu.


   Với thực trạng chung như trên, chúng tôi đề xuất một số biện pháp cần áp dụng để bảo hộ như sau:


- Chè có thể áp dụng các biện pháp hỗ trợ vùng ở mức thấp


- Tập trung hỗ trợ về giống, kỹ thuật thu hái và chế biến


- Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu chè Việt Nam, kể cả tuyên truyền cho người dân trong nước về đặc tính nổi trội của chè Việt Nam


- Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng đối với mặt hàng này để quản lý xuất nhập khẩu


- áp dụng tiêu chuẩn nhãn mác sinh thái đối với các loại chè


4.4. Cà phê 


Cà phê là một trong những mặt hàng có khả năng cạnh tranh trong nước và xuất khẩu, là sản phẩm mà tỷ trọng xuất khẩu chiếm tới 80 - 90% sản lượng sản xuất ra. Nhìn chung, Việt Nam có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cà phê, với lợi thế này không cần thiết phải  bảo hộ sản xuất cà phê  trong nước. Đây là mặt hàng có thể tự do nhập khẩu hoàn toàn (thuế suất 0%). Tuy nhiên, để phát triển bền vững ngành sản xuất và chế biến cà phê và để quản lý xuất nhập khẩu cà phê một cách có hiệu quả, chúng tôi đề xuất một số biện pháp sau:


- Hỗ trợ vùng trong công tác quy hoạch, giống, thuỷ lợi (vì cà phê được trồng chủ yếu ở khu vực miền núi và đồng bào dân tộc ít người)


- Hỗ trợ kỹ thuật trong khâu thu hái và bảo quản


- Hỗ trợ phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam


- Xây dựng và quản lý theo các tiêu chuẩn chất lượng cà phê


- áp dụng tiêu chuẩn nhãn mác sinh thái


- Yêu cầu công nhận hợp chuẩn đối với cà phê đã chế biến sâu.


4.5. Cao su thiên nhiên


Cao su là một loại cây công nghiệp dài ngày, có giá trị không những là mủ cao su mà còn có thể sử dụng gỗ làm hàng đồ gỗ xuất khẩu. Hiện nay nhu cầu tiêu thụ trong nước chỉ khoảng 30% tổng sản lượng mủ cao su được sản xuất ra. Dự đoán lượng tiêu thụ sẽ tăng lên trong tương lai khoảng 40% vào những năm cho đến 2020. Các ngành sản xuất trong nước tiêu thụ cao su thiên nhiên nhiều như: công nghiệp sản xuất săm lốp ô tô, xe máy, sản xuất các sản phẩm gia dụng bằng cao su và các sản phẩm chuyên dụng khác như dây cu roa, găng tay y tế…Xuất khẩu cao su của nước ta dự kiến có thể đạt khoảng 500 ngàn tấn/năm vào năm 2010. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Singapore, EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga…


Cao su thiên nhiên của nước ta có khả năng cạnh tranh khá cao ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu chủ yếu là về giá, vì chi phí lao động chiếm khoảng 65% giá thành, và nước ta có lợi thế về điều kiện trồng cao su. Tuy nhiên, chất lượng cao su của Việt Nam chưa cao và dạng sản phẩm còn rất đơn điệu, nhiều khi không phù hợp với dạng sản phẩm theo yêu cầu buôn bán quốc tế. Mặt khác, cao su thiên nhiên thường bị cạnh tranh gay gắt từ cao su tổng hợp và giá cả mặt hàng cao su thiên nhiên cũng bị dao động thất thường bởi giá dầu thô, nguyên liệu chính để sản xuất cao su nhân tạo. 


Từ sự phân tích trên, chúng tôi đề xuất không cần thiết phải bảo hộ mặt hàng này ở mức độ cao, chỉ cần ở mức trung bình và với các biện pháp phi quan thuế như sau:


- Hỗ trợ quy hoạch phát triển bền vững


- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho cao su Việt Nam


- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đối với cao su thiên nhiên để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu


- áp dụng các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường trong chế biến mủ cao su.


4.6. Rau quả 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diện tích trồng rau quả của Việt Nam hiện nay dao động ở mức 600 - 850 ngàn ha, chiếm khoảng 8% diện tích đất trồng trọt của cả nước, cho sản lượng khoảng hơn 4 triệu tấn rau và hơn 3 triệu tấn quả tươi/năm. Khả năng tăng sản lượng trong nước rất lớn do có cả khả năng mở rộng diện tích và tăng năng suất; trong đó có nhiều  loại rau như bắp cải, hoa lơ, xà lách, cà rốt, khoai tây, dưa chuột... và các  loại quả có giá trị kinh tế như : nhãn, vải, chuối, cam, dứa, xoài nho... Ngoài cây lúa và một số cây lương thực khác, phát triển sản xuất các loại rau quả là hướng quan trọng trong vấn đề chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tạo sản phẩm hàng hoá đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế và nhu cầu tiêu thụ trong nước, tăng thu nhập cho nông dân.


   Hiện nay và trong những năm tới, khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và xuất khẩu đối với rau quả tươi nhìn chung là hạn chế so với các nước trong khu vực, đặc biệt là so với Trung Quốc và Thái Lan...Sự yếu kém về năng lực cạnh tranh của rau quả tươi chủ yếu là do chưa đáp ứng được yêu cầu về các mặt liên quan tới chất lượng sản phẩm như độ tươi, sự đa dạng về chủng loại và bao bì, thương hiệu sản phẩm. Có thể khẳng định rằng, đối với nhiều loại rau quả tươi của Việt Nam, về khả năng cạnh tranh là khá hạn chế, mặc dù điều kiện tự nhiên khá thuận lợi và lực lượng lao động nông nghiệp rất dồi dào. Chính vì vậy, chúng tôi đề xuất một số biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ nhóm hàng này như sau:


- Nghiên cứu áp dụng các biện pháp tự vệ trong thương mại như sử dụng thuế thời vụ, thuế tuyệt đối và hạn ngạch... khi vụ thu hoạch tập trung tại Việt Nam với từng loại rau quả


- áp dụng tiêu chuẩn kích thước đối với một số loại sản phẩm


- Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm như quy định rõ về tồn dư chất bảo quản, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thời hạn sử dụng


- Quy định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá


- Nghiên cứu áp dụng quy định về nhãn mác sinh thái


- áp dụng các quy định kiểm tra và thông báo đối với sản phẩm biến đổi gen, sản phẩm chiếu xạ…


- Sử dụng các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và xanh da trời.


 Riêng đối với các loại hàng rau quả đã qua chế biến, cần có quy định cụ thể về các chất phụ gia trong chế biến, yêu cầu về bao bì có liên quan đến chất lượng sản phẩm và vấn đề tái chế bao bì. Ngoài ra cần có các quy định về thủ tục thông báo sớm và kiểm tra quy trình chế biến xem có đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn HACCP hay không…, nếu đáp ứng được mới cho phép nhập khẩu…

4.7. Sữa


Nước ta có tiềm năng lớn về phát triển đàn bò sữa do điều kiện tự nhiên thuận lợi và lao động dồi dào lại được kích thích bởi nhu cầu sữa nội địa tăng rất mạnh do tăng dân số và tăng thu nhập. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi cho công nghiệp chế biến sữa phát triển nhanh thời gian qua và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài tham gia ngành này. Mặt hàng sữa hiện cũng là mặt hàng được Nhà nước ưu tiên bảo hộ nhằm phát triển mạnh mẽ ngành chăn nuôi và công nghiệp chế biến sữa để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước. 


Theo Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sữa Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến 2020 mà Bộ Công nghiệp vừa ban hành, sản lượng sữa toàn ngành trung bình tăng khoảng 5 - 6%/năm trong giai đoạn 2006 - 2010. Trong đó, sữa đặc có mức tăng trưởng 1%, sữa bột 10%, sữa tươi thanh trùng 20%, sữa chua các loại là 15% và kem là 10%. Hiện năng lực sản xuất toàn ngành đạt khoảng 547,3 triệu lít/năm (quy sữa đã chế biến). Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ đang có xu hướng tăng, toàn ngành phải đầu tư bổ sung thêm năng lực sản xuất đến năm 2010 là 248 triệu lít.


Để đạt được mục tiêu trên, bên cạnh việc gia tăng nhập khẩu sữa nguyên liệu cần phải tập trung phát triển đàn bò sữa ở những khu vực có lợi thế về chăn nuôi đàn bò sữa tập trung. Tuy nhiên, do khâu chọn giống, quy trình chăn nuôi và thức ăn cho chăn nuôi còn hạn chế nên hiện nay, giá thu mua sữa ở Việt Nam đắt hơn giá sữa thế giới bình quân 600 đồng/lít (cao hơn khoảng 17%). Vì vậy, các doanh nghiệp chế biến sữa đều có xu hướng nhập sữa nguyên liệu của nước ngoài, mặc dù thuế nhập khẩu sữa đang ở mức cao.


Hiện ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển, vấn đề đặt ra là phát triển nguồn nguyên liệu như thế nào khi mà nguyên liệu tại chỗ cho chế biến sữa mới thoả mãn khoảng 30%, còn lại 70% là nhập khẩu. Rõ ràng là phát triển ngành chăn nuôi, chế biến sữa trong tương lai vẫn cần  được bảo hộ ở mức cao để phát triển. Tuy nhiên, cần phải có lộ trình cắt giảm bảo hộ theo hướng giảm dần cho phù hợp vì nếu cứ tiếp tục bảo hộ cao sẽ làm cho ngành công nghiệp chế biến sữa ỷ lại vào sự bảo hộ của Nhà nước. Từ đó, chúng tôi đề xuất áp dụng một số biện pháp phi thuế nhằm bảo hộ như sau:


- Sử dụng các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và xanh da trời một cách đầy đủ nhằm giúp cho ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phát triển.


- Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định về kiểm dịch động thực vật để hạn chế nhập khẩu các loại giống bò sữa có chất lượng kém và có nguy cơ về dịch bệnh, các loại thức ăn chăn nuôi kém chất lượng.


- Tiếp tục duy trì chế độ hạn ngạch thuế quan.


- Xây dựng và thực hiện các quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.


- áp dụng các quy định về thực phẩm hỗ trợ tăng cường  sức  khoẻ để kiểm tra và giám sát việc nhập khẩu các loại sữa chữa bệnh.


- Xây dựng và áp dụng các quy định về tiêu chuẩn dinh dưỡng đối với các loại sữa thông dụng.


4.8. Đường 


Đường là mặt hàng vừa phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trực tiếp của dân cư, lại phục vụ cho một số ngành công nghiệp như chế biến nước giải khát và bánh kẹo… Đường được sản xuất ở nước ta chủ yếu là từ mía, đây lại là loại cây trồng được trồng ở nhiều khu vực trung du, miền núi, vùng có nhiễm mặn ở các tỉnh Tây Nam bộ. Với những đặc điểm trên, nên Nhà nước đã đưa mặt hàng đường vào danh mục loại trừ hoàn toàn trong khi gia nhập AFTA. Cũng vì lý do trên mà chúng ta có thể biện minh được việc sử dụng hạn ngạch nhập khẩu và giấy phép, cùng với một loạt các biện pháp hỗ trợ cho người trồng mía và cho phát triển các nhà máy đường theo chương trình mía đường tới năm 2010 đã được Chính phủ thông qua. Tuy nhiên, với việc bảo hộ quá cao cho ngành mía đường đã tiêu tốn một lượng tài chính không nhỏ và hiệu quả của bảo hộ không cao, làm cho các ngành công nghiệp chế biến có sử dụng đường khó cạnh tranh được với hàng hoá cùng loại của nước khác do phải mua đường nguyên liệu với giá cao hơn giá thế giới. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần phải giảm dần mức độ bảo hộ đối với mặt hàng này và đưa vào danh mục cắt giảm bảo hộ. Trước hết, Nhà nước có thể đưa mặt hàng này vào danh mục các mặt hàng sẽ áp dụng các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam như: Tăng thuế so với mức thông thường; áp dụng hạn ngạch nhập khẩu; áp dụng hạn ngạch thuế quan; áp dụng thuế tuyệt đối; cấp phép nhập khẩu để kiểm soát nhập khẩu; phụ thu đối với hàng nhập khẩu. Trong số các biện pháp được phép áp dụng như trên có thể áp dụng hạn ngạch thuế quan ngay từ năm 2006, sử dụng thuế mùa vụ khi vụ thu hoạch mía đường tập trung cũng cần được nghiên cứu áp dụng. Ngoài ra, cần xây dựng và kiểm soát nhập khẩu đường theo các tiêu chuẩn, không cho phép nhập khẩu các loại đường có thành phần hoá chất với tên gọi “ đường siêu ngọt”, tăng cường các biện pháp quản lý thị trường để chống nhập khẩu lậu đường qua biên giới như thời gian qua.


5. Một số kiến nghị chủ yếu


Trong xu thế toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại, đặt ra vấn đề hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ hàng nông sản dường như không phù hợp, nhưng như đã nêu ở các phần trên thì đây sẽ là các biện pháp phi thuế quan phù hợp với thông lệ quốc tế. Tất cả các biện pháp phi thuế quan không phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế như cấm, giấy phép, chỉ định đầu mối, quy định giá tối thiểu, quyền mua ngoại tệ… chúng tôi đều đề nghị xoá bỏ. 


Cũng như đã đề cập ở phần quan điểm về bảo hộ hàng nông sản, vấn đề bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam là rất cần thiết bởi nhiều lý do khác nhau, với mức độ, thời hạn và có thể dùng các biện pháp khác nhau. Có nhiều chuyên gia đã tổng kết, phân tích và cho chúng ta những lời khuyên rằng nếu cần bảo hộ thì tốt nhất là sử dụng biện pháp thuế quan vì:


- Với việc bảo hộ bằng thuế quan, thông tin chứa đựng trong sự vận động của giá cả trên thị trường sẽ được chuyển tải tới các nhà sản xuất, những người tiêu dùng và các nhà đầu tư trong nền kinh tế một cách nhanh chóng và không tốn kém. Trên cơ sở thuế và giá trên thị trường các nhà sản xuất sẽ có được các quyết định sáng suốt nhằm sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sẽ có thể nâng cao và Nhà nước lại thu được nhiều tiền nộp thuế hơn.


- Thuế quan đưa ra một tín hiệu về giới hạn của mức bảo hộ cho một ngành sản phẩm cụ thể, trên cơ sở đó mà các nhà sản xuất kinh doanh phải có chiến lược phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Như vậy, thuế quan sẽ trở nên minh bạch và rõ ràng hơn, các nhà sản xuất kinh doanh có thể tiên lượng và dự đoán được để mà chủ động trong nâng cao năng lực cạnh tranh.


- Thuế quan sẽ là nguồn thu của Chính phủ, trong khi việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan thì Chính phủ lại phải tiêu tốn một nguồn nhân lực và tài chính không nhỏ cho việc thực hiện. Không những thế, các biện pháp phi thuế quan nhiều khi cũng tạo ra các tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia do những hành động tiêu cực của đội ngũ công chức gây ra.


   Mặc dù có những bất cập như trên nhưng do chúng ta đã cam kết về cắt giảm thuế quan nên không có lý do để tăng thuế theo hướng chuyển các biện pháp phi thuế quan thành các biện pháp thuế quan. Mặt khác, các biện pháp phi thuế quan được đề cập ở đây hoàn toàn phù hợp với các biện pháp hỗ trợ được phép trong Hiệp định Nông nghiệp của WTO, các biện pháp tự vệ trong điều kiện khẩn cấp được phép và các biện pháp phù hợp với quy định chung trong Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Từ những lý do như đã đề cập và nhằm thực hiện tốt các giải pháp đã đề xuất, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị cụ thể như sau:


(1) Kiến nghị Nhà nước thực hiện một cách thống nhất và nhất quán nguyên tắc bảo hộ có lựa chọn, có điều kiện và có thời hạn theo một lộ trình cụ thể. Để bảo hộ hữu hiệu hàng nông sản của Việt Nam có thể tiếp tục sử dụng các biện pháp hỗ trợ theo quy định của WTO, tức là Tổng hỗ trợ (AMS) có thể sẽ giảm và hỗ trợ chỉ nên tập trung vào mục tiêu để tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm (giảm giá, tăng năng suất và chất lượng) thay vì hỗ trợ trực tiếp. Chính phủ tăng c​ường đầu tư​ hỗ trợ cho nông nghiệp thông qua nhóm hỗ trợ thuộc diện hộp xanh da trời (đầu tư​ cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thuỷ lợi, hỗ trợ cho các vùng có thu nhập thấp thông qua đầu tư các cơ sở hạ tầng thương mại …). Bên cạnh đó sử dụng các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây với các hình thức hỗ trợ như: hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học để phát triển các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao và ít bị dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và các chương trình kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ các dịch vụ đào tạo, dịch vụ tư vấn khuyến nông, dịch vụ tiếp cận thị trường…). Bãi bỏ toàn bộ các chính sách và biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp theo hình thức cấp vốn, ưu đãi về lãi suất tín dụng, giãn nợ và xoá nợ (các chương trình trước đây đã làm như chương trình mía đường, cà phê chè, giấy nguyên liệu… nhưng hiện đang xử lý mà chưa xong thì phải công khai tuyên bố trước và có thể sử dụng nguyên tắc hỗ trợ vùng có thu nhập thấp để biện minh).


(2) Phải tăng cường năng lực cho việc thực thi Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam. Theo quy định hiện hành chúng ta đã đưa ra 7 nhóm biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam, các biện pháp này phù hợp với quy định quốc tế và có thể áp dụng cho hàng nông sản như:


- Tăng mức thuế nhập khẩu so với mức thuế nhập khẩu hiện hành


- áp dụng hạn ngạch nhập khẩu


- áp dụng hạn ngạch thuế quan


- áp dụng thuế tuyệt đối


- Cấp phép nhập khẩu để kiểm soát nhập khẩu


- Phụ thu đối với hàng hoá nhập khẩu


- Các biện pháp khác


   Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là làm thế nào để chứng minh được rằng “hàng nhập khẩu quá mức, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước, hàng hoá cạnh tranh trực tiếp và cái gọi là hàng hoá tương tự“. Nếu Chính phủ không tăng cường nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho Bộ Thương mại, cũng như không quy định rõ về cơ cấu tổ chức thực thi nhiệm vụ mà chỉ giao một cách chung cho Bộ Thương mại chịu trách nhiệm điều tra và ra quyết định về biện pháp áp dụng thì sẽ rất khó có thể thực hiện được. Theo đó, đề nghị Chính phủ cho phép thành lập Tổng cục Quản lý cạnh tranh trực thuộc Bộ Thương mại để thực thi nhiệm vụ này.


(3) Thời gian vừa qua, liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại có rất nhiều cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ để thực hiện. Đã xẩy ra nhiều trường hợp vừa chồng chéo lại vừa bỏ sót. Nhận thức một cách rõ ràng về thực trạng này, ngày 26/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật. Quyết định này sẽ có tác dụng đối với cả hàng hoá xuất và nhập khẩu, nó bao gồm cả hàng rào kỹ thuật của Việt Nam và của các nước. Đây là bước đi chủ động để đáp ứng yêu cầu khi Việt Nam chính thức là thành viên của WTO. Theo quy định, tổ chức mạng lưới sẽ bao gồm 3 cấp: cấp quốc gia thành lập tại Tổng cục tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; cấp bộ thuộc các Bộ như Thương mại, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Bưu chính viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Văn hoá -Thông tin; cấp địa phương đặt tại Sở khoa học và Công nghệ. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của mạng lưới cơ quan thông báo này là chủ động rà soát, phát hiện và thông báo các văn bản pháp quy kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp có khả năng cản trở thương mại đối với các nước thành viên WTO về TBT. Đồng thời, phối hợp với Cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về các biện pháp kiểm dịch động thực vật (SPS) và Cục vệ sinh an toàn thực phẩm (Bộ y tế) để thông báo và hỏi đáp về các vấn đề có liên quan. Đây là một việc làm rất quan trọng và kịp thời để sớm gia nhập WTO và làm cơ sở quan trọng để các Bộ ngành có liên quan sớm xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp lý để quản lý nhập khẩu hàng hoá nói chung sau khi chính thức gia nhập WTO. Chúng tôi cho rằng, bên cạnh nhiệm vụ rà soát, thông báo và hỏi đáp, các cơ quan này cần phải báo cáo Chính phủ về các quy định hiện chúng ta còn thiếu (như đã nêu trong phần thực trạng) và đề nghị Chính phủ yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan phải sớm hoàn thành văn bản pháp luật để thực hiện. Đối với hàng nông sản, cần giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ chủ chốt như Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ cùng phối hợp để có được các biện pháp tốt nhất nhằm bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam phù hợp với quy định quốc tế.


(4) Kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá cho thời kỳ sau năm 2005 thay cho Quyết định 46/2001/QĐ-TTg đã sắp hết hiệu lực. Trong đó, danh mục hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành cần xoá bỏ danh mục hàng cấm nhập khẩu mà đưa vào danh mục mặt hàng nhập khẩu chuyên ngành theo các điều kiện do các bộ ngành quy định. Quy định rõ thêm các nguyên tắc quản lý để tránh việc hiểu khác nhau dẫn đến những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Trong đó một nguyên tắc quan trọng quản lý là không hạn chế định lượng nhập khẩu mà chỉ quy định các tiêu chuẩn và điều kiện nhập khẩu, trừ những mặt hàng mới sử dụng tại Việt Nam và/ hoặc là những mặt hàng chưa hoặc không quy định được tiêu chuẩn và điều kiện thì mới cấp giấy phép.


(5) Cách bảo hộ tốt nhất và chủ động nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và của doanh nghiệp. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành cần có chương trình và kế hoạch cụ thể về nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. Đồng thời Bộ Thương mại, các Bộ ngành có liên quan, các địa phương cần thực hiện tốt Quyết định 311/QĐ-TTG ngày 20/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thị trường nông thôn thời kỳ đến năm 2010. Việc thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Quyết định trên, đặc biệt là vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, hình thành hệ thống phân phối lớn có tính liên kết cao, đổi mới và nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành hàng ...cũng sẽ là các biện pháp kinh tế - kỹ thuật tinh vi nhằm bảo hộ có hiệu quả một số hàng nông sản của Việt Nam và phù hợp với quy định quốc tế.   


Kết luận


Bám sát các mục tiêu, yêu cầu và các nội dung đã được phê duyệt, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành được một số nhiệm vụ như sau:


- Hệ thống hoá, tổng hợp và khái quát về các biện pháp phi thuế được áp dụng đối với hàng nông sản theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế, kinh nghiệm của một số nước.


- Phân tích và đánh giá một cách khái quát quá trình áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra những biện pháp phù hợp và có hiệu quả cũng như những vấn đề còn bất cập và nguyên nhân.


- Dự báo một số xu hướng mới trong việc bảo hộ hàng nông sản trên thế giới, đề xuất một số quan điểm, các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam phù hợp với quy định của WTO và các cam kết quốc tế.


 Xuất phát từ mục đích nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế nên đề tài đã tiếp cận các biện pháp phi thuế quan theo cách thức mà WTO hoặc thông lệ quốc tế đang sử dụng. Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi nhận thấy rằng:


1. Một trong những mục tiêu của WTO là đàm phán để cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ các biện pháp phi thuế quan nhằm tự do hoá thương mại nên trong hầu hết các quy định của WTO hoặc trong các văn kiện đàm phán đều bàn tới các biện pháp để giảm bảo hộ, để cho thương mại quốc tế ngày càng tự do hơn, minh bạch hơn. Đồng thời, các nước khi áp dụng các biện pháp phi thuế quan và thuế quan cũng không chỉ một cách đích danh tới mục đích bảo hộ mà thường che đậy bởi mục tiêu bảo vệ sức khoẻ con người, bảo vệ  động thực vật, bảo vệ môi trường chống lại sự cạnh tranh không bình đẳng trong thương mại quốc tế. Trong thực tiễn, kể cả các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng bảo hộ bằng biện pháp thuế quan là tốt hơn so với các biện pháp phi thuế quan vì nó tạo ra thu nhập cho Chính phủ, minh bạch hơn và dễ dự đoán hơn, còn các biện pháp phi thuế quan thì ngược lại nhưng hầu hết các nước vẫn sử dụng các biện pháp phi thuế quan ở mức độ cao hơn và tinh vi hơn.


2. Nội hàm của khái niệm bảo hộ rất rộng lớn, nó không chỉ là các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để ngăn chặn sự xâm nhập của hàng hoá nước ngoài mà còn bao hàm cả trợ cấp nội địa, trợ cấp xuất khẩu và các biện pháp hạn chế cạnh tranh thông qua việc dành các ưu đãi cho một số doanh nghiệp xác định về tài chính, tín dụng, quyền kinh doanh và phân phối…Để bảo hộ hữu hiệu hàng hoá được sản xuất ra trong nước nói chung, hàng nông sản nói riêng còn phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó các biện pháp phi thuế quan có một vị trí và vai trò quan trọng.


3. Trong xu hướng về sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản cần lưu ý rằng việc sử dụng các hàng rào mang tính hành chính (như cấm, giấy phép) đang có xu hướng giảm dần, việc sử dụng các hàng rào kỹ thuật và quản lý theo  quy trình sẽ ngày càng tăng lên và mức độ ngày càng cao hơn. Đối với hàng nông sản, một mặt phải căn cứ vào Hiệp định Nông nghiệp, Hiệp định về kiểm dịch động thực vật (SPS), Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và quy định khác có liên quan, mặt khác phải dựa vào hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO, HACCP, CODEX,…ĐỂ xây dựng các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình “sản phẩm an toàn”, “sản phẩm sạch” hoặc “sản phẩm thân thiện với môi trường”. Các quy định này đòi hỏi cả ở khâu chọn giống, môi trường nuôi trồng, kỹ thuật nuôi trồng và chế biến, bao gói và vận chuyển sản phẩm, bảo quản sản phẩm…


4. Việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản phải đảm bảo không vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia, tức là không được tạo ra sự phân biệt giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, trong điều kiện của một nước đang phát triển có trình độ thấp như Việt Nam, chúng ta có thể tận dụng triệt để các ưu đãi dành cho các nước đang phát triển ở trình độ thấp để tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế trong việc xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế. Đồng thời cần chọn ra các biện pháp khẩn cấp để áp dụng ngay, kế đó là các biện pháp có tính ngắn hạn (theo ưu đãi cho các nước đang phát triển) và các biện pháp sử dụng trong dài hạn. Chẳng hạn, trước mắt với các biện pháp tại biên giới trên bộ về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật chúng ta có thể bắt buộc phải kiểm tra hoặc phải xuất trình giấy tờ có liên quan về thủ tục chứng nhận… để hạn chế hàng hoá không đáp ứng yêu cầu chất lượng được buôn bán theo con đường tiểu ngạch vào Việt Nam. Đối với các lô hàng lớn, chúng ta vẫn có thể yêu cầu đặt cọc hoặc ký quỹ như thông lệ một số nước. Về lâu dài, chúng ta phải xây dựng các tiêu chuẩn và công nhận hợp chuẩn, phát triển các phòng thí nghiệm và yêu cầu công nhận phòng thí nghiệm hợp chuẩn… để quản lý hàng nhập khẩu vào Việt Nam.


5. Việc xây dựng và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với việc hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản có liên quan đến nhiều Bộ, ngành khác nhau như Bộ Thương mại, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản, Bộ Y tế… Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, bên cạnh việc phải triển khai nhiều nội dung như đã đề cập, các Bộ, ngành cần triển khai ngay Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
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MO PAU
Su can thiét nghién citu dé tai

Thuc hién chu truong hdi nhap quoc té€ va khu vuc, Viét Nam da trG
thanh thanh vién chinh thic cia ASEAN, tham gia AFTA, APEC, ASEM va
dang dam phén gia nhap T6 chitc Thuong mai the gisi (WTO). Hién tai,
WTO dang chudn bi cho Vong dam phén thién nién ky véi muc tiéu day
manh tu do hoa thuong mai trén toan th€ gigi. Tuy nhién, tu do hoa thuong
mai 12 mot qué trinh lau dai, gin chat véi qud trinh dam phan dé cit giam
thu€ quan va hang rao phi quan thué. Cac nudc, dac biét 1a cic nudc cong
nghiép phat trién, mot mat luon di dau trong viéc doi hoi phai dam phan dé
ma clra thi trudng va thic day tu do hod thuong mai, mat kh4c lai luon dua ra
céc bién phdp tinh vi hon va cdc rdo can phic tap hon nhim bao ho san xuét
trong nude, dac biét 1a trong linh vuc nong nghiép do tinh chat nhay cam cta
Iinh vuc nay doi véi kinh t€, xa hoi cia cac quoc gia.

Cac nuée thanh vién ctia T6 chitc Thuong mai Thé gigi (WTO) van ti€p
tuc khiang dinh nhiing né luc thiét 1ap mot hé thong thuong mai vé nong san
cong bang va theo hudng thi trudng va da thuc hién nhiéu chinh séch cai thién
vé ti€p can thi trudng, giam tro cap xuat khiu va giam cac hd tro trong nudc
gay anh hudng xiu dén thuong mai hang nong san, thuc hién thué quan hoa
céc rao can phi thu€ quan va cat giam dan thu€ quan theo 10 trinh da cam két
tai Hiép dinh Nong nghiép ctia WTO. Tuy nhién, nhi€u bién phap bao ho mdéi
lai duoc ap dung d6i véi hang nong san theo cac Hiép dinh cé lién quan nhu
Hiép dinh vé hang rao k§ thuat trong thuong mai, Hiép dinh vé kiém dich
dong thuc vat, Hiép dinh vé trg cip va cdc bién phap do6i khiang va cdc quy
dinh quan ly thuong mai lién quan dén moi truong, lao dong...Cac nudc hoac
cộc khoi nuộe con cộ cdc quy dinh vé tiộu chuin kĐ thuat cho cac mat hang
cu thé ciing nhu cdc quy dinh vé thi tuc hai quan va nhiéu quy dinh quan Iy
khac.

O nuéce ta, Nghi quyét Hoi nghi Trung uong lan thtt 9 (khoa IX) da xac
dinh phai chuén bi t6t cac diéu kién dé sém gia nhap WTO vao nam 2005. Dé
thuc hién thang 1gi Nghi quyét, chiing ta phai md cira thi truong, ti€n hanh tu
do hod nhiéu hoat dong kinh t€, timg budc tu do hod thuong mai, giam dan
muc thu€ suat, md ctra thi trudng hang néng san nhiéu hon, cac chinh sach tro
cép hoac hé tro cho nong dan khong phut hop véi quy dinh cia WTO ciing
dan phai loai bo. Khi d6, Viét Nam van phai xay dung va hoan thién mot s6



hang rao phi thu€ quan dé dam bao an ninh luong thuc quoc gia va bao ho san
xudat trong nudc.

C6 thé néi, mot trong nhitng van dé kh6 khan nhat khi dam phdn gia
nhap WTO cua Viét Nam hién nay la Iinh vuc néng nghiép va yéu cau md
ctra thi truong nong san trong nudc. WTO va cac nudc thanh vién khi dam
phan déu yéu cdu Viét Nam giam thu€ nhap khiu nong san xuéng rét thip, do
bo hang rao bao ho cho nong san trong nudc. Trong khi ching ta lai 1a nuée
dang phét trién, ty 1¢ dan cu phai duya vao san xuat nong nghiép con cao, nén
nong nghiép cua Viét Nam khong chi don thuan 1a van d¢€ kinh t€ ma con la
van dé 6n dinh xa hoi.

Viéc thuc hién cic cam két cia WTO theo hudng cat giam thué, loai bo
hang rao phi thué€ va cit giam céc khoan trg cdp cho nong nghiép s& anh
huong dén thuong mai va cung cau mot s nganh hang noéng san cua Viét
Nam, tao co hoi cho hang hod tlr bén ngoai, dic biét 1a cac nuéc xudt khau
nong san 16n tham nhap thi truong Viét Nam véi gia ré hon, gay stic ép canh
tranh lén céc nganh hang noi dia va c6 thé tdc dong t6i cac van dé xa hoi nhu
cong an viéc 1am, nghéo d6i, bat binh dang thu nhap... Vi vay, mot chinh
sach bao ho hop 1y san xuét nong nghiép trong nudc van rat can thiét.

Diéu quan trong la cac hinh thic bao ho dé duoc xay dung phu hop véi
cac qui dinh cuia WTO va thong 1é qudc t€, khong tao ra nhitng trd ngai cho
qua trinh dam phan gia nhap WTO cta Viét Nam. Mu6n vay, can phai c6 su
nghién cittu toan dién vé cédc bién phdp phi thu€ quan phit hop véi céc qui dinh
cua WTO dé xay dung dugc rao can hitu hiéu bao ho san xuat trong nudc, phit
hop vội chu truong ctia Dang vộ€ bao ho cộ su lua chon, ¢6 thoi han, cÂ6 diộu
kiộn va phu hop vội cac thong 1& quoc té.

La mot van dộ cap thiột nhung hiộn nay mội chi Âc6 mot s6 cong trinh
nghién ctru vé van dé nay nhu:

1. Bao ho hop 1y san xudt va mau dich nong san trong qua trinh Viét
Nam hoi nhap kinh t€ quoc t€ (Pai hoc Ngoai thuong).

2. Nghién cittu nhitng van dé moi trudng trong cdc hiép dinh cta T6
chiic thuong mai thé gigi, Hiép dinh thuong mai Viét Nam - Hoa Ky... va
giai phap doi véi Viét Nam.
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3. Co s6 khoa hoc ap dung thué€ chong ban pha gia, thu€ chéng trg cap
doi v6i hang nhap khiu vao Viét Nam trong hoi nhap kinh t€ quoc t€ (Vu
Chinh siach thuong mai da bién, B0 Thuong mai).

4. Hộ thong rao can kƠ thuột trong thuong mai qudc t€, nhitng giai phap
dé vuot rao can cta cac doanh nghiép Viét Nam (Pai hoc Thuong mai).

5. Co s6 khoa hoc dinh huéng cdc bién phéap phi thué dé bao ho san
xudt hang hod & Viét Nam trong qua trinh hoi nhap kinh t€ thuong mai thé
gi6i (Vu K& hoach thong ké, BO Thuong mai).

6. Nghién citu cdc rao can trong thuong mai quoc t€ va dé xuat cac giai
phap doi v6i Viét Nam (Vién Nghién ctru thuong mai, BO Thuong mai).

Ngoai ra, con ¢c6 mot s6 chuyén dé nghién ciiu, bai bdo dang trén cac
tap chi va mot s6 tham luan tai Hoi thao khoa hoc vé cédc bién phép phi thué,
v€ bao ho san xuét trong nudc...Tuy nhién, cho dén nay chua cé cong trinh
khoa hoc nao nghién cttu chuyén sau vé ciac rao can phi thué€ quan trong
thuong mai hang nong san dé 1am co s& cho viéc hoan thién hé thong hang
rao phi thu€ quan nham bao ho hang nong san ctia Viét Nam trong tién trinh
hoi nhap.

O nuéc ngoai, phan 16n céc nude tham gia GATT/WTO déu c6 su ddu
tu va nghién cttu xay dung rao can cho ho. Tuy nhién, cac két qua nghién ctu
va cac quy dinh cua cac khoi nudc hoac cua tirng nuée con chua dugc phan
tich mot cdch c6 hé thong dé riit ra cac bai hoc kinh nghiém cho Viét Nam.

Tu nhitng 1y do néu trén, BO Thuong mai da cho phép ching téi nghién
ctu trién khai dé tai cap Bo v6i tieu dé: “ Hoan thién cdc bién phdp phi thué
quan dé bdo ho mot s6 noéng sdan chii yéu cua nudc ta phi hop voi thong 1é
quoc té”.

Muc tiéu nghién ciru cua deé tai

- Téng hop va khéi quat céc bién phdp phi thu€ quan theo quy dinh cua
WTO va thong 1& quoc t& dé bao ho hang nong san.

- Danh gi4 thuc trang cdc bién phap phi thu€ quan duoc dp dung dé bao
ho hang nong san Viét Nam hién nay.

- Dé xuit dinh huéng xay dung, hoan thién va dp dung cédc bién phép
phi thué¢ quan dé bao ho mot s6 nong san chi yéu ctia Viét Nam cho phi hop
vGi quy dinh cia WTO va thong 1é qudc té.
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DPoi tuong va pham vi nghién citu cua de tai

- Da6i tuong nghién ctru 1a cac bién phap phi thu€ quan trong thuong
mai dé bao ho hang nong san Viét Nam theo quy dinh ciia WTO va thong 1é
quoc té.

- Pham vi nghién citu ctia dé tai tap trung vao nghién citu viéc 4p dung
céc bién phap phi thu€ quan dé bao ho mot s6 hang nong san.

- Pham vi vé khong gian, thoi gian 1a cdc bién phép phi thu€ quan dugc
ap dung & Viét Nam trong giai doan 1996 dén nayva dé xuat cdc bién phdp
cho thoi ky dén nam 2010.

Phuong phap nghién ciru

Dé thuc hién dé tai, ngodi cdc phuong phap chung dugc dp dung cho
linh vuc nghién ctu kinh t€, mot s6 phuong phép cu thé dugc tién hanh Ia:

- Phuong phép tong hop, phan tich, so sanh
- Khao sat thuc t€
- Phuong phap chuyén gia, hoi thao

Noi dung nghién curu:

Dé tai duoc két cau thanh 3 chuong (ngoai phan mé du, két luan), noi
dung nghién cttu cu thé cla timg chuong nhu sau:
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CHUONG 1

TONG QUAT CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE BAO HO
HANG NONG SAN THEO QUY PINH CUA WTO VA THONG LE
QUOC TE

Trong céc sich gido khoa va sach tham khao vé kinh t€ quoc t€, hay
thuong mai quoc t€ da c6 nhiéu tac gia phan tich va dé cap truc ti€p téi van dé
bao ho nhu 1a su can thi€t phai bao ho, nganh nao phai bao ho, thoi han bao
ho nén kéo dai bao lau, bao hd dén muc nao la hgp 1y, stt dung cac chinh sach
va bién phdp nao dé bao ho nganh hang cin phai bao ho, cdc phuong phép va
chi s6 ddnh gid mitc do bao ho...Khi nghién ctu cu thé vé chinh sdch kinh t&
noi chung va chinh sach thuong mai néi riéng, nguoi ta ciing di sau nghién
cttu va phan tich dé xem xét hién da va s€ sir dung bién phéap nao dé bao ho va
miic do ra sao? Tuy nhién, trong hdu hét cdc van ban chinh sich cu thé déu
khong ghi rd muc dich clia chinh sdch dy 1a nhdm bao ho. Nhiéu cong trinh
nghién ctru nhitng van dé chung vé tu do hod thuong mai va bao ho mau dich
ciing ¢6 nhitng quan diém khdc nhau. Trudng phai ung ho tu do hod thuong
mai thi dé cap dén "cdi goi la chii nghia bdo hé mdu dich” va déu thong nhat
cho rdng can phai bai bo hoac 1a giam bao ho. Trudng phdi nguoc lai thi phé
phén kich liét van dé tu do hoa thuong mai va cho rang tu do hoa thuong mai
chi 1a muu d6 cua mot s6 nude giau c6. RS rang 1a, tu do hoa thuong mai hay
bao ho ciing con ¢ nhiéu quan diém trai ngugc nhau, nhung tu do hoa thuong
mai 12 xu thé chung khong thé ddo ngugc duoc va né s&€ mang lai lgi ich cho
nhitng ai bi€t khai thac tot qua trinh nay.

Trudng phội ung ho bao ho ciing lai ¢6 nhitng quan diộm kh4c nhau vé
miic do bao ho hop 1y va sir dung bién phdp nao dé bao ho. Mot phan rat it
quan diém ung ho bao ho bang cdc bién phdp phi thu€ quan, con lai da phan
la ing ho str dung cac bién phap thu€ quan. St dung cac bién phap thué€ quan
c6 uu diém vuot troi so véi cac bién phdp phi thu€ quan & chd né lam ting
thém nguon thu cho Chinh pht va né dé do ludng, dé du bdo va minh bach.
Céc bién phap phi thu€ quan thi nguoc lai, n6 lam tang chi tiéu ctia Chinh pha
cho viéc thuc hién cdc bién phdp phi thu€ quan, dong thoi né lai khé du bao
va thi€u minh bach. Tuy nhién, nhiéu nuGc khong ting ho sir dung cédc bién
phap phi thué quan lai 1a nhitng nuéc thuong ap dung cac bién phap phi thué
quan hét stc tinh vi. Ho khong dé cap t6i muc tiéu bao ho nhung thuc chat lai
stt dung céc bién phap phi thu€ quan dé bao ho, va néi chung cic bién phdp
phi thu€ quan duogc sir dung déu dugc dit ra véi muc tiéu nham bao dam an
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toan vé sinh cho con ngudi, bao vé dong thuc vat va bao vé moi truong sinh
thai chit khong dé cap t6i muc dich bao ho.

Ngay trong cdc van kién cia WTO ciing khong c6 tai liéu nao dé cap
mot céch truc ti€p téi cdc bién phdp bao ho, ma chi dé cap t6i viec cat giam
thu€ quan va cédc bién phap phi thu€ quan nham tu do hoa thuong mai. Chi
duy nhat ¢6 Hiộp dinh Nong nghiộp 1a cộ dộ cap t6i cam két vé trg cap, bao
ho nhung lai khong c6 bat cit di€u khoan nao vé bao ho va ciing khong ¢6
dinh nghia vé bao ho.

Dé tai nay khong nham vao muc tiéu lam sdng to6 nhitng van dé 1y luan
va thuc tién clia bdo ho néi chung ma chi tap trung vao giai quyét nhiing van
dé co s& khoa hoc cua viéc st dung cdc bién phéap phi thu€ quan dé bao ho
hang nong san Viét Nam cho phii hop véi thong 1€ qudc t€. Dong thoi, dé tai
cling khong di sau vao giai quyét van dé vi sao chiing ta lai phai bao ho hang
nong san, vi sao lai bao ho mat hang nay ma khong bao hd mat hang khac.
Ching t6i ung ho truong phai tu do hod thuong mai nhung ciing thong nhat
quan diém riang phai bdo ho c6 thoi han, cé Iua chon va c6 diéu kién; hang
nong san ctia Viét Nam con cin phai sir dung cdc bién phap dé bao ho vi né6
lién quan dén viéc lam va thu nhap cta gan 80% dan s6 song ¢ nong thon va
dua vao nong nghiép. Bén canh viéc su dung cac hang rao thué quan la cha
yéu thi phai nghién citu cic bién phép phi thu€ dé bao ho. Trong thuong mai
quoc t€, ching ta cling khong can thiét phai vién dan 1y do phai bao ho hoic
bién phdp ndy nham muc tiéu bao ho ma chi dé cép t6i cac bién phdp phi thu€
quan phit hop véi thong 1& quoc t€, cac bién phap duoc dp dung 12 nham vao
muc dich bao vé stic khoé con nguoi, bao vé dong thuc vat va bao vé moi
truong. Nhung d€ minh ching hay vién dan 1y do 4p dung céc bién phdp phi
thué quan ma cho Ia phu hgp vé6i quy dinh va thong 1&€ qudc té€ thi budc phai
tong quan va 1am rd nhitng bién phdp phi thu€ quan theo quy dinh cia WTO
c6 lién quan dén hang nong san. Véi cach dat van dé nhu vay, dé tai tap trung
vao tong quan cac bién phdp phi thué quan theo quy dinh ctia WTO va thong
1é quoc t€ c6 thé sir dung dé bao ho hang nong san.

1. TONG QUAN HIEP PINH NONG NGHIEP CUA WTO VE CAC BIEN
PHAP BAO HO HANG NONG SAN

1.1. Cac cam két vé mo cura thi truong

Nong nghiép 1a linh vuc quan trong va gy ra nhi€u tranh cai trong
Vong dam phén Uruguay. Trong linh vuc nong nghiép, ton tai 3 quan diém
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cta 3 nhém nudc gébm nhoém cac nuée xudt khau, nhém céc nudc nhap khau
va nhom trung gian la nhitng nude tu tic dugc luong thuc va tuy theo ting
hoan canh c6 thé trd thanh nuée xuat khau hoac nhap khiu déi véi mot loai
nong san nhat dinh. Hau hét cdc nudc dang phat trién déu thudc nhém nudc
nhap khiu nong san hoidc nhém thi ba 1a nhitng nuée tu tic duoc luong thuc
va tham gia xudt khau mot vai mat hang nong san nhat dinh. Nhung c¢6 di€ém
can luu y 12 mic du it nuéc dang phdt trién c6 thé 1a nhitng nuéc xuat khau
chinh tat ca cdc nhém hang noéng san chu yé€u, nhitng mat hang nong san cé
thé¢ manh cua tiing nuéc dang phét trién duoc xuat khau déu 1a nhitng mat
hang c6 tinh s6ng con d6i véi nén kinh té.

Nhiing vén d¢ chinh dat ra d6i vé6i linh vuc nong nghiép trong Vong
dam phan Uruguay gom:

- Su mat can doi 16n gilta cung va cdu d6i v6i cdc san pham nong
nghiép cong véi su chénh léch 16n vé gid ca giira thi truong thé giGi va trong
nudc;

- Chii nghia bao ho thong qua cac chinh sich hé trg noi dia va trg cap
xudt khdu va nhiing tdc dong tiéu cuc clia n6 doi vdi cdc nudc dang phat trién;

- Su thi€u hiéu qua ctia GATT va phan tng ctia cidc nudc phat trién doi
vGi viéc md cura thi truong nong nghiép;

- Ganh ning tai chinh ngay cang tang d6i v6i cdc nudc phét trién trong
céac chinh sach hé tro nong nghiép khién cdc nudc ndy muon thic ddy nhanh
qué trinh dam phan nong nghiép.

Céc cam két vé mo ctra thi truong trong Hiép dinh Nong nghiép cua
WTO tap trung chu yéu vao 3 linh vuc cam két chinh: tiép cdn thi truong, ho
tro trong nudc va tro cdp xudt khdu.

* Tiép cdn thi truong:

Ciling nhu trong cac linh vuc khéac, trong nong nghiép, ti€p can thi
truong 12 mitc do mot nude cho phép hang nhap khiau bén ngoai tham nhap
vao thi truong ctia minh. Trong thuong mai hang nong san, ngoai thué€ quan,
céac bién phdp phi quan thu€ thudng dugc sir dung dé diéu tiét viec nhap khau
nong san. Cac dicu khoan cua ti€p can thi truong trong Hiép dinh Nong
nghiép nham diéu tiét va han ché cdc can trd doi véi thuong mai trong nong
nghiép. Do d6 cac bién phap ma ctra thi truong trong Hiép dinh Nong nghiép
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tap trung vao hai van dé chinh 1a cat giam thué/ thu€ quan hod céc rao can phi
thué€ quan va cam két md ctra thi trudng t6i thiéu.

+ Gidm thué va thué quan hod cdc rao can phi thué quan

T4t ca cac hang rao thu€ quan sé bi rang budc va sau d6 giam dan theo
cac cam két trong Hiép dinh Nong nghiép. Cac nudc khong duogc phép tang
miic thu€ tran. Cdc nuéc phat trién s€ phai cat giam thu€ 36% va cic nudc
dang phat trién phai cit gidm trung binh 24% trong 10 nim. Miic cét giam
nay khong tinh theo gia tri thuong mai trung binh. C6 nghia 1a c6 nhitng hang
muc dugc cit gidm nhiéu hon, mién 1a bao dam téng s6 cit giam s& 1a 36%
hodc 24%. Tuy nhién, Hiép dinh ciing quy dinh mdi dong thué phai cit giam
it nhat 15% d6i vé6i cdc nudc phat trién, 10% doi véi cadc nudc dang phat trién
va tién trinh cét giam phai duoc tién hanh déu dian theo timg nam.

Tat ca cdc bién phdp phi quan thué€ phai dugc chuyén thanh thué (thué
hod). Mitc thu€ quan tuong Gng cua cac bién phdp phi quan thu€ dugc lay
muc co s6 1a nam 1986-1988. Hiộp dinh chung quy dinh hai ngoai 1&¢ d6i vội
qua trinh thué héa, d6 la: 1) trong nhiing hoan canh nhat dinh, nuéc dugc st
dung quyén tu vé; va 2) cac nuGe dugc hudng cac uu dai dac biét trong mot s6
mat hang nong san nhat dinh.

Cac nuGc dang phat trién, dic biét 1a nhitng nudc c¢6 tiém ning vé xudt
khau nong san, c6 diéu kién md rong thi trudong. Do tic dong cla qud trinh
thué héa va cat giam thué€ quan, cic nudc dang phat trién sé c6 diéu kién tham
nhap nhiéu hon vao thi trudng cdc nudc phat trién. Dong thoi, viéc loai bo céc
bién phap phi quan thué s€ khi€n thuong mai trong linh vuc nong nghiép cong
khai, minh bach va c6 tinh du dodn cao hon.

Tuy nhién, két qua cua qua trinh m& cira trong linh vuc néng nghiép
con nhiéu han ché€, dic biét d6i véi cdc nudc dang phat trién:

Thir nhdt, cho du hang rao bao ho nong nghiép da tré nén rd rang va
cong khai hon théng qua qua trinh thué€ héa cac bién phap phi quan thué
nhung miic bao ho bang thuộ trong nong nghiộp van con rat cao ¢ nhiing nuộc
phat trién.

Thit hai, trong qua trinh cat giam thu€, do quy dinh mic cat giam
chung chi 12 36% va mic du miic cit giam t6i thi€éu véi mot dong thué duogc
quy dinh 1a 15%, cdc nudc phat trién thudng gilt mic thu€ cao d6i véi cac san
pham nhay cam trong khi lai cit giam rat manh & nhitng san phdm khac dé
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bao dam tong s6 miic cit giam van 1a 36%. N6i cach khéc, chi cit giam thué
manh d6i v6i nhitng mat hang von c¢6 thu€ ban dau thip va cat giam thap véi
mit hang von cÂ6 thuộ€ ban diu cao, miộn 1a bao dam miic cột giam trung binh
la 36%. Bién phap nay da khién thu€ trong mot s6 hang nong san tang 1én
nhanh chéng vao cu6i Vong dam phan Uruguay, dac biét doi v6i hang ché
bién xuat khu tir cac nudc dang phat trién sang cdc nudc phat trién.

+ Cdc cam két md cita thi truong toi thiéu

Trong trudng hop khong ¢6 nhu ciu nhap khiu doi vội mot s6 san
phdm nhat dinh, c4c nuéc phat trién van phai tao co hoi md cira thi trudng t6i
thi€u cho nhitng san phdm d6 1a 3% so véi stc tiéu thu noi dia trong thoi ky
co s0 1986-1988. Ty 1¢ 3% nay bat dau thuc hién tir nam 1995 va nang lén
5% vao nam 2000. Ty 1é nay 1a 1% d6i vé6i cdc nudc dang phat trién va sé tang
1én 4% va nam 2004. Nhitng ty 1& thdp hon (dua ra trong cac chuong trinh
hanh dong quoc gia nhung nhin chung khong qua 32% ty 1& thué rang buoc)
danh vao hang nhap khau trong pham vi giéi han han ngach va ty 1é cao hon
ddnh vao hang nhap khiu vuot qud gidi han han ngach.

Do két qua cuia cdc cam két m& ctra thi trudng t6i thiéu, cidc nudc phai
nhap khdu mot so luong khiém ton nhat nhitng hang héa han ché chit ché
nhat. Bén canh cdc san pham vé thit, cic cam két nay ciing bao gém cé nhiing
san pham vé sita, va céc loai rau, va hoa qua tuoi. Diéu chi y & day 1a viec
bao dam m& cira thi trudng t6i thiéu khong yéu ciu cac nude phai nhap khau
mot khoi luong hang nhat dinh ma chi yéu ciu phai tao co hoi cho tiép can thi
truong.

* Ho tro trong nudc:

Tai Phu luc 2 ctia Hiép dinh Nong nghiép da phan céc bién phéap ho trg
trong nudc ¢6 yéu ciu dugc mién trir cam két cat giam can phai thoa man cdc
yéu cau co ban la cac bién phap dé khong c6 tic dong bép méo thuong mai
va anh hudng dén san xuat. Khi dam phéan vé dd bo hang rao bao ho thi nguoi
ta quy céc loai hd tro nay vé 3 dang hé trg, d6 1a: hé tro dang hop hé phéch,
hé trg dang hop xanh 14 cay va ho trg dang hop xanh da troi.

+ Cdc bién phdp trong "hop hé phdch” gém trg gid va cac thanh todn
truc ti€p - 1a nhitng bién phap cé anh hudng téi thuong mai hang nong san va
phai cit giam. Cdc nu6c phat trién phai cat giam déu 20% miic tro cip so vdi
Téng luong hd trg tinh gop (AMS) ciia giai doan co s& trong vong 6 nim va
cac nuGc dang phat trién 12 13,3% trong vong 10 nam. Néu luong hd tro tong
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cong AMS ctia nam 1986 cao hon muc trung binh trong giai doan 1986 -
1988, cac nudc duoc phép s dung miic nam 1986.

Gi6i han cdc bién phap ho trg (de minimis) cho phép cac nuGc duy tri &
miic do nhat dinh lugng ho trg hang nam tinh bang tién cta cdc bién phap hod
trg trong nuée (lugng hé trg tong cong AMS). C4c nudc phat trién dugc phép
duy tri cao nhat 12 5% mic hd tro san xuat doi v6i cdc san pham cu thé ciing
nhu d6i vé6i téng luong hé tro san xudt nong nghiép trong nudc. Cac nudc
dang phat trién dugc duy tri t6i da 12 10%.

+ Cdc bién phdp hé tro dang hop xanh ld cdy va xanh da troi gobm
nhiing chinh sach hoé tro chung cho nganh nong nghiép, khong hoac rat it bop
méo gia tri thuong mai va dugc coi l1a cac bién phap bao ho phu hop (s€ duoc
phan tich k¥ hon trong phan sau).

* Tro cdp xudt khdu

Nhitng khoan chi ctia Chinh pht hoac nhiing khoan déng gbp tai chinh
cua cdc Chinh phi cho cdc nha san xudt hay xuét khau dé ho xuat khau hang
héa hay dich vu duoc goi 12 tro cap xuat khau. Theo Hiép dinh Nong nghiép,
céc nudc phat trién phai giam 21% trg cap (tinh theo luong trg cip) va 36%
(tinh theo gid tri) trong vong 6 nam, cdc nudc dang phat trién 1a 14% (theo
luong) va 24% (theo gid tri) trong vong 9 nam. Thoi ky co sd clia cit giam tro
cap xuét khiu duoc tinh tir 1986 - 1990. Trong qua trinh cét gidm, cdc nudc
c6 thé linh hoat tuy theo su bién dong cua thi trudng vao thoi di€ém tir 2 dén 5
nam déu, cho phép cc nudc cé thé ti€p tuc tro cap xuat khau. Tuy nhién, néu
diéu nay xdy ra thi mifc trg cdp trong nam tié€p theo phai bi cit giam ti€p dé
bao dam mufc cat giam tong cong trong toan bo qud trinh khong bi anh hudng.

Cac cam két cét giam dugc thuc hién theo nhém san phdm chit khong
theo ting san pham cu thé. Cic nudc khong duoc phép bé sung thém cdc hinh
thitc tro cdp méi cling nhu khong dugc tang trg cap so vdi cac loai hinh va s6
lugng trg cdp trong thoi ky co s, trir nhitng trg cdp dugc mién trir cong bo
trong lich trinh cit giam cta nudc do.

Qua4 trinh cét giam trg cap xudt khau hang nong san cua cdc nudc phat
triộn s& ¢6 tdc dong khac nhau lộn cdc nhộm nuộc dang phột triộn. Do6i voi
nhiing nuộc dang phột triộn, trg cap xuột khdu sộ gitip nang cao kha ning
canh tranh ctia ho trong linh vuc xuét khau nong san. Chinh sach trg cip xuit
khau 12 hé qua cta chinh sach hé trg trong nuéc cho nong dan. Gid nong san
trong nudc tré nén cao hon nhiéu so véi gia trén thi truong thé gidi va do do,
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dé xudt khau dugc thi Chinh phi céc nudc phét trién buoc phai tro cap cho
nong dan nude ho.

N6i cach khac, ban chat cua trg cap xudt khau chinh 1a ban phd gid
nong san. Néu trong linh vuc cong nghiép, trg cap cho phép cac nudc xuat
khau v6i gia thdp hon gia trong nudc thi bi coi 1a ban phd gia va bi cam theo
WTO thi ngugc lai, trong Hiép dinh Nong nghiép, do Hoa Ky va EU Ia céc
nuéc xudt khau nong san 16n nén ho khong dé cap dén thuat ngit ban phd gid
ma ding cdc cum tir khac dé thay thé, vi du tro cap xuat khau hoic canh tranh
xuat khau. Nhung ban chat cua van dé khong thay déi va viéc cit giam ching
s€ tao diéu kién thuan lgi cho cdc nuéc dang phét trién tang tinh canh tranh
trong xudt khdu nong san.

Tuy nhién, trong thoi gian diu cla qua trinh cét giam trg cdp xuat
khau, nhitng két qua kha quan d6i véi cdc nuéc dang phdt trién nhu trén da
noi s& rit han ché vi cdc nudc phét trién déu c6 nhitng bién phap khon khéo
dé van bao dam su hd tro d6i v6i xudt khau nhung mot mat van thuc hién cic
cam két cit giam tro cdp xudt khau. Vi du, cdc nudc phat trién bién céac bién
phap tro cap xuat khau thanh cic thanh todn thi€u hut lién quan dén san luong
(output-related deficiency payments) va nhitng bién phdp nay nam trong céc
bién phap ctua "hop xanh".

Dao luat Nong nghiép Hoa Ky nam 1996 da chuyén cdc Quy trg cap
xuat khau thanh céc Quy xiic tién thi trudng, md rong chuong trinh Bao hiém
tin dung xuét khau trong d6 tin dung thwong mai duoc phét trién dé ti trg cho
viéc buon ban cdc nong san xudt khau cia Hoa Ky & nhitng nudc thu nhap
trung binh hoac thap. Cac tro cdp nay duogc coi 1a ndm trong "hop xanh" va
dugc phép theo Hiép dinh Nong nghiép. Cuodi cung, cling tuong tu nhu trong
ho tro noi dia, do viéc cit giam 12 tinh theo nhém mat hang va khong theo
tirg mat hang cu thé nén cac nudc cé diéu kién duy tri trg cap cho nhitng mit
hang quan trong dén cudi thoi ky cat giam. Diéu nay cang khién cic nudc
dang phét trién trong giai doan dau cua viéc thuc hién Hiép dinh Nong nghiép
khé c6 thé canh tranh mot cdch binh ding véi hing nong san van tiép tuc
duoc trg cdp clia cac nuée phét trién.

D6i v6i nhém nudc dang phét trién thi hai, nhitng nuéc nhap khau
nong san, dac biét 1a luong thuc sé€ chiu tac dong tiéu cuc néu nhiing trg cap
xuat khiu clia cdc nuéc phét trién bi cit giam. Viéc cét giam trg cip sé din
dén mic do suy giam nhat dinh cta san lugng luong thuc & nhitng nudc phat
trién xuat khau luong thuc. Chuong trinh vién tro luong thuc thuc chat la
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chuong trinh xuét khiu luong du thira lwong thuc sang nhitng nuéc dang phat
trién can luong thuc. Thém vao d6, gid luong thuc trén thé gidi sé tang do
luong cung giam (tat nhién diém nay sé kich thich cdc nudc dang phat trién
xuat khiu luong thuc phét trién xuat khadu manh hon) cé anh hudng tiéu cuc
dén cdc nudc dang phat trién phai nhap khau luong thuc. Tuy nhién, nhiing
tdc dong tiéu cuc nay chi 1a tam thoi vi su thi€u hut luong thuc truGec mat sé
budc nhitng nudc nay phai co cdu lai san xuat nong nghiép dé phat trién san
xudt luong thuc, bao dam an toan luong thuc. Do d6, vé lau dai tic dong tich
cuc s€ la bao trum va giip nhitng nuéc nay khong bi phu thudc vao vién tro
lwong thuc tir nhitng nudc phét trién

Cung v6i qué trinh dam phdn, cdc thdo luan vé trg cdp xuét khiu va
canh tranh xuét khiu da thu hep cdc nguyén tic rong thanh cdc van dé cu thé
hon.

Trong di€u 20 ctua Hiép dinh Nong nghiép, cidc nuéc da cam két tiép
tuc dam phdn vé cét giam nhanh chéng va ddng ké hd trg va bao ho dé tao
nén qud trinh cai cich co ban va lién tuc, viéc dam phdn s€ bat dau 1 nam
trude khi két thac thoi gian thuc hién cac cam két trude do.

Thang 11 nam 2001, Hoi nghi Bo truéng tai Doha da dat ra mot nhiém
vu thi€t 1ap cac muc tiéu mot cach r6é rang hon, cac muc tiéu nay dugc xay
dung trén co so nhitng két qua can dat duoc va thoi han dé dat dugc nhitng két
qua d6. Mot ban du thao “phuong thic” sira d6i dugc dua ra d€ dam phén
trong thdng 3 nam 2003 va duoc st dung dé 1am co s& cho cdc dam phan vé
mat k§ thuat.

Trong giai doan 2002 - 2003, dam phén vé néng nghiép tap trung vao 6
chu dé: thu€ quan; han ngach thu€ quan; quan 1y han ngach thu€ quan; cic
bién phap tu vé dac biét; cac doanh nghiép thuong mai Nha nudc va cac van
dé khac va chuan bi cho muc tiéu dé thao luan trong cic cudc dam phdn ti€p
theo v6i 5 nhém van dé: trg cdp va tin dung xuét khau, bao 1anh va bao hiém,
trg cap thuc phdm; doanh nghiép thwong mai Nha nuGc va han ngach thué
quan. Dén 1/8/2004 “khung khé” nay méi dugc thong qua.

Av1)?

Giai doan ti€p theo nham dat dugc thoa thuan trong “muc tiéu” ddy da
va muc tiéu nay sé& 1 co so dé dua ra hiép dinh cudi cung vé viéc cai cach cic
quy dinh va cam két cua cac nudc. Tuyén bé Doha yéu cdu cac nuGe phai dé

trinh cdc cam két cu thé thich hop dua trén cdc “muc tiéu” dugc dit ra trong
Hoi nghi Bo truéng Cancun, theo do:
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- Tro cdp va canh tranh xudt khdu:

Khung khé da chi rd tit ca cac hinh thic trg cdp xuat khiu sé& bi loai
trir, k€ ca hd trg ctia Chinh phu trong tin dung xuét khau, tro cap thuc pham
va doc quyén xudt khau ctia Chinh phu. Cdc cudc dam phén cling phat trién
cac quy tdc nham diéu chinh tit ca cdc bién phéap c6 anh hudng t6i xuat khiu
twong tu nhu trg cap. Cu thé nhu tit cdc céc loai tin dung xuat khau, bdo lanh
tin dung hoic chuong trinh bao hiém xuat khiu, hoat dong thwong mai dugc
uu dai cua cac doanh nghiép thuong mai Nha nude ciing duge coi 1a hinh thic
tro cap (“hinh thitc st dung quyén luc doc quyén trong tuong lai” sé duoc
thao luan sau) va nhiing hoat dong vién tro Iwong thuc khong phu hop véi cac
quy tac chung.

Quad trinh cat gidm s& dugc thuc hién timg phan hang nam va thuc hién
cat giam song song tat ca cac hinh thitc tro cap, mac du cdc cat giam chi tiét
sé& duoc thdo luan sau. Mot s6 nude duge phép cat giam cham hon sao cho
pht hop vé6i “nhitng bude cai cach bén trong” ctia thanh vién do.

Dot xir ddc biét va khdc biét:

Céc nudc dang phat trién van duoc hudng thoi ky an han. Qud trinh cét
giam c6 thé kéo dai hon. Cdc nudc ndy van c6 thé hd tro van tai va marketing
(Diéu 9.4 Hiép dinh Nong nghiép) “trong mot giai doan hop 1y va sé duogc
thao luan sau”, ngoai trir thoi han phai két thic mot s6 trg cip chinh. Trong
thoi gian d6, khi cdc thanh vién giai quyét cac van dé vé tin dung va bao hi€ém
phai trdnh 1am t6n hai dén loi ich clia cdc nuéc kém phét trién va cic nudc
nhap khau thuc phdm rong. Cc nuéc ciing danh wu tién cho hé thong thuong
mai Nha nudc cua cac nude ngheéo hon khi cdc doanh nghiép nay dong vai tro
on dinh gia tiéu dung va an ninh luong thuc cho nuée do.

Bdo lanh, bdo hiém va tin dung xudt khdu:

Cic hinh thifc tin dung va bao hiém dai hon 180 ngay s& bi loai bo, giai
doan nay sé tap trung vao cac chuong trinh 180 ngay hoac it hon. Cac chu dé
duoc dé cap trong ban tu van ky thuat bao gdm: muc tiéu va céch thic ti€p
can co ban; hinh thitc hé tro; cdc hinh thitc tin dung va bao hiém duoc dua ra
trong cdc quy tic, thoi han va diéu kién nhu ti 1¢ thanh toén tién mat t6i thiéu,
tra 1ai sudt, diéu kién tra 14i, ti 1& bao hi€ém bat budc, chia sé rui ro, cic
chuong trinh tin dung tu cd, rai ro vé ti gid, thoi han ¢6 hiéu luc duoc dua ra
doi véi tin dung xuat khiu. Trong thio luan, cdc doan dam phén ciling dong y
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vé nhiing viéc dugc thuc hién trong ban du thao “Harbinson” va cin phai no
luc hon nita dé hoan thién ban du thao nay.

Doanh nghiép thuong mai Nha nudc:

Tat ca cdc bén tham gia déu dong y can phai tim ra nhitng quy tic
nhdm chic chian khong c¢6 trg cdp cho cic doanh nghiép thuong mai Nha
nudc. Nhitng van dé duoc dé cap bao gom: phuong phédp co ban tiép can véi
cac quy tac; dinh nghia céc thuc thé dugc dé cap; cu thé héa cac yéu t6 lam
méo mo thuong mai (trg cap, tai chinh Chinh phu va cac thanh phan khac);
lam thé nao dé loai trir chiing (nhin chung cdc thanh vién déng y riang diéu
nay déng nghia vé6i viéc loai bo trg cip xudt khau); minh bach hod va doi xir
dac biét v6i cac nudc dang phat trién.

Tiép cdn thi truong:

Day 1a van dé kho khan nhat do tat ca cac nude déu c6 cédc rao can doi
vGi ti€p can thi truong, trong khi chi ¢c6 mot s6 nudc st dung trg cip xuat
khau hoic hd trg trong nudc. Hau hét cac Chinh phi phai chiu siic ép bao vé
ngudi nong dan clia minh trong khi rat nhiéu nudc xuat khau lai mong mudn
cac thi truong khac phai ma cura hon nita.

Khuon khé cam két clia cdc thanh vién 1a “cai thién ddng ké ti€p can
thi trudng cho tit ca céc san phdm”: C4c diém chu chot trong qua trinh dam
phan 1a: kiéu cong thitc giam thu€, van dé cdc san pham nhay cam va viéc xac
dinh cdc san pham dic biét nao dugc sir dung “céc bién phap tu vé dac biét”,
ti€p can thi trudng cho san phdm nhiét d6i va cac san pham duogc gieo trong
dé thay thé cho cic san phdm gay nghién. Thao luan ciing dé cap dén van dé
lam thé nao dé danh déi giita trg cdp clia cdc nudc phét trién va ting cudng
ti€p can thi trudng cho cac nuée dang phat trién.

Khuon khé thiang 8/2004 chua dua ra cong thitc gidm thué ma chi dua
ra nén tang cho nhitng 1an dam phén tié€p theo. N6 ciing chi ra rang cong thic
phai tinh dén cac c4u truc thué€ cta cac nudc (vi du mot s6 nudc cé mic thué€
rat khac nhau gita cic san pham, mot s6 khédc lai ¢6 mic thué€ chung), va né6
ciing chi ra quy tic chii chot cho cong thic mdé rong thuong mai hon nita.

S6 luong san phdm nhay cam méi Chinh pha lwa chon s& dugc dam
phan. Tham chi doi v6i nhitng san pham do, cling can phai c6 su “cai thién
hon nita” trong ti€p can thi trudng, diéu do ¢ thé duge thuc hién thong qua
viéc ap dung hoac mé rong han ngach thu€ quan.
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Cac nuGc dang phét trién s& dugc phép linh hoat hon trong quan 1y cac
san phdm c6 tdm quan trong dic biét doi vdi an ninh lwong thuc, sinh k& va
phat trién nong thon. Bao nhiéu san pham, cach thitc lua chon nhu thé nao, va
nhitng san phdm nay dugc xir Iy nhu thé nao sé duge dam phén tiép.

- Vé céc san phdm nhay cam: céc thanh vién c6 thé tu dé xudt s6 dong
thu€ dugc xem 1a nhay cam ctia minh dé ti€p tuc dam phan.

- V& d6i xr v6i cdc san pham nhay cam: tang cudng dang ké ti€p can
thi trudng cac san phdm nay thong qua phuong thitc két hop md rong han
ngach thu€ quan va cit giam thu€ doi véi timg san phdm. Cic nguyén tic md
rong luong han ngach thu€ quan s€ dugc dam phan sau.

- V& céc nhiém vu dam phan khic bao gom nhiing linh hoat can thiét
cho viéc cét giam hay loai bo thu€ trong han ngach, co ch€ quan 1y han ngach
thu€ quan, van dé thu€ quan leo thang, don gian hod thué€ quan va tu vé dac
biét (SSG) sé tiép tuc duoc dam phan.

- V€ d6i xtr dac biét va khac biét (S&D): cac thanh vién dang phat
trién dugc cam két cit giam thu€ va md rong han ngach thu€ quan it hon, ¢
linh hoat trong viéc dé xuat cdc san phdm nhay cam (hay 1 cic san pham dic
biét) can ci vao céc nhu cdu vé an ninh luong thuc, an sinh va phat trién nong
thon; co ché tu vé dic biet (SSM) danh cho cdc nudc dang phét trién s& duoc
dam phan dé thiét lap; van dé xod bd cdc uu dai do cam két WTO ciing s&
dugc giai quyét.

- Dai v6i cdc thanh vién kém phit trién (LDC): duoc hudng tit ca cac
doi xir S&D danh cho cdc nuéc dang phat trién va khong phai cam két cit
giam/ tu do hod; khuyén khich cdc nuéc khiac mién thu€ va mién han ngach
cho céc thanh vién nay.

- D61 v6i cac thanh vién méi gia nhap: quan tam clia cic nuGc nay s€
duoc giai quyét thong qua cdc quy dinh linh hoat cu thé.

1.2. Cac bién phap bao ho phu hop

Theo Hiép dinh Nong nghiép, cdc bién phap hd trg trong nudc thudc
dang hop xanh 14 cay va hop xanh da tr6i duogc coi la cac bién phap bao ho
phi hgp. Ngoai ra, cdc nuéc ciing c6 thé sir dung céc bién phép tu vé dac biét
dé bao ho mot so loai nong san.
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* Cdc bién phap trong ""hop xanh la cdy'’ (green box) 1a nhiing chinh
sach khong hoac rat it lam bép méo gia tri thuong mai cic mat hang nong
san. C4c chinh sdch nay tat ca cidc nuéc dang dugc tu do 4p dung dé hd trg
cho san xuat nong nghiép, khong phai cam két cat giam.

Nhoém nay bao gom:

+ Cac dich vu chung (nghién citu khoa hoc, dao tao, khuyén nong, bao
vé thuc vat, thd y, co s& ha tang nganh nong nghiép).

+ Du trit cong cong (quoc gia) vi muc dich an ninh Iuwong thuec.
+ Tro cap luong thuc thuc pham.

+ Trg cép thu nhap cho ngudi ¢6 miic thu nhap duéi mic t6i thi€u do
Nha nuéc quy dinh.

+ Chuong trinh an toan va b&o hiém thu nhap.
+ Giam nhe thién tai.

+ Tro cap vé chuyén dich co cau thong qua chuong trinh tro gitp ngudi
san xuat.

+ Tro cdp vé chuyén dich co cau thong qua chuong trinh chuyén dat
san xuit nong nghiép sang st dung vao muc dich khac.

+ Tro cap vé chuyén dich co cau thong qua hd trg dau tu.
+ Chuong trinh moi truong.

+ Chuong trinh trg gidp vung.

+ Céac chuong trinh khac.

* Cdc bién phdp trong ""hop xanh da troi"" (blue box) ho trg truc tié€p
cho nguoi san xuat thong qua cac chuong trinh han ch€ san xuit: chu yéu
dugc cdc nudc phat trién dang du thita hang nong san nhu EU, Nhat Bén,
Canada,... dp dung ciing thuoc dién mién trir cam két.

Ngoai ra ciac nuc dang phat trién duoc phép 4p dung (mién trlir cam
két) cdc chinh sach hộ trÂg nham khuyộn khich san xuột theo chuong trinh goi
1a “Chuong trinh phdt trién”, goém:

+ Trg cap dau tu
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+ Tro cap dau vao cho nguoi nghéo ¢6 thu nhap thap hoac nong dan &
vung kho khan.

+ Tro cdp dé nong dan chuyén tir viéc trong cay thudc phién sang trong
cay khac hoac chan nuoi.

Céc bién phap trong "hop xanh da trdi" duoc tao ra dé hop phap hoéa
nhiing chi phi truc ti€p cho nong dan ctia EU va Hoa Ky. Mac du nhiing bién
phap hop xanh da troi khong bi cat giam va phai tuan thi Diéu khoan han ché&
hop 1y (Due Restraint Clause) quy dinh cdc chi phi hd tro d6i v6i mot san
phdm nhat dinh khong dugc vuot qua s6 lugng vao thoi diém nam 1992, céc
bién phap hop xanh khi€n EU khong cin phai tién hanh cai cach cac chinh
sach nong nghiép chung clia minh. Riéng d6i véi Hoa Ky, nhitng thanh toan
cho su thi€u hut clia nong dan dé bu dip lai su chénh léch gitta gia thi trudng
va gia dugc nhan da duoc chuyén thanh cdc thanh todn hop dong linh hoat véi
san xudt (production flexibility contract payments) va vi vy nhitng bién phap
nay thuoc "hop xanh”. Doi véi cidc nudc dang phat trién, vé mat 1y thuyét
ciing c6 thé dp dung cdc bién phdp hop xanh, tuy nhién ho it khi chon giai
phap nay vi dé thuc hién n6 can c6 chi phi rat I6n. Ngoai ra, cdc hinh thiic hd
trg noi dia clia cdc nudc dang phat trién, vi du trg cap dau tu va dau vao cho
cac nong dan c6 thu nhap thip, mac du dugc phép, nhung lai bi rang budc &
muc tran va khong dugc vugt qua mic hoé tro nam 1992. Cudi cung, tuong tu
nhu trong m& ctra thi trudng, cdc nudc phat trién van c6 thé duy tri hd tro noi
dia doi véi cdc hang nong san thiét yéu. Do viéc cit giam tong lugng hd trg
khong dua trén ting san pham nong san cu thé nén céc nudc van c6 thé duy
tri su ho tro trong nude véi mot s6 loai nong san trong khi hoan toan loai bo
su hé tro vé6i cac loai khdc dé€ bao dam miic cit giam van ding nhu cam két.
EU duy tri ho trg ndi dia d6i v6i duong, thit bd va rau qua trong khi giam
dang ké ho tro ndi dia doi véi ngii coc va hat cé dau.

Ho tro trong nudc:

Tat ca cdc nudc phét trién s& giam hon nita céc trg cdp 1am méo mé
thuong mai. C4ch thic dé thuc hién duoc muc tiéu dé sé bao gom ca viéc cit
giam muc tran “mitc cam két” va cit giam trong hai thanh phén - hop mau hé
phdch va hd trg toi thiéu.

Tat ca cdc cam két cat giam va thué€ dinh s& dugc dp dung. Tuy nhién,
muc tran trong giai doan dp dung s€ & mic thip doi véi cac tro cdp lam méo
mo thuong mai. Cdc nuéec phai cit gidm hé trg hop mau hé phdch, hé tro t6i
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thiéu va cét giam gidi han trong hop mau xanh da troi. Sau d6 néu miic hd trg
van cao hon miic thu€ chung, cdc nudc nay sé phai ti€p tuc cat giam hon nita
tai it nhat 12 ba thanh phin nham lam cho cdc thanh phan nay phu hop véi
miic trin duoc dat ra trong cat giam chung.

Cac nuéc dang phat trién s& phai cit giam it hon trong thoi gian dai
hon, va cac nude nay s€ dugc phép mién trir theo Diéu 6 ctia Hiép dinh Nong
nghiép (cédc nuéc nay cé thé hd trg ddu tu, tro cidp ddu vao thong qua cic
chuong trinh ph4t trién va hoi nhap; thuc hién hd tro trong nudc nham gitp
ngudi dan tir bo viéc trong cac loai cay gay nghién).

DP6i v6i miic tro cap chung (hop mau hé phéch, cat giam t6i thiéu va
hop mAu xanh da troi) 4p dung cong thiic cat giam bac thang, c6 nghia 1a muc
ho trg cao (& nhitng budc cao hon) sé phai céit giam nhi€u hon. S& ¢6 nhiing
gidi han cu thé doi véi cdc san phdm nhdm tranh su chuyén doi gifta cdc san
pham. Hién nay cdc nudc phat trién da chap nhan mdc hé tro t6i thi€u trong
hop hé phach. D6i vé6i nhitng hd trg chung duoc xdc dinh 12 5% téng gid tri
san phdm nong san. D6i v6i nhitng hé trg cho san phadm cu thé, mic nay dugc
xdc dinh 12 5% gia tri san phadm d6. Cdc nuGc dang phat trién dugc phép hod
trg dén 10%. Khung kho thdng 8/2004 ciing néu rd miic t6i thiéu s€ phai giam
xuong v6i mot mitc s& dugc dam phdn, cac nudc dang phat trién sé duoc doi
xur dic biét néu cdc nudc nay “phan bo céc ho tro t6i thi€u vé sinh k& va tai
nguyén cho nong dan ngheéo”. H6 trg hop mau xanh da troi, hién nay la
khong gidi han, trong thoi gian t6i s€ duoc quy dinh khong quéa 5% cua tong
gid tri san pham nong san trong khoang thoi gian sé dugc ddm phén sau.

DPinh nghia clia hop mau xanh da trdi s& dugc thay doi bao gébm ca tra
tién truc ti€p ma khong can san xuat, viéc chi tra sé dua trén mot so tiéu chi
co dinh (lién quan dén dién tich, nang suat, so luong gia stic, hoac mic san
xuat trong qud khi). Nhung céc tiéu chuan mdéi s&€ dugec dam phdn nham bao
dam chac chan hop miu xanh da troi s& 1a cong cu it 1am méo mo thuong mai
hon hop mau hé phédch.

Tiéu chuin dé xac dinh hd trg nhu “hop xanh 14 cay” sé duoc xem xét
va phan loai dé dam bao hé trg khong 1am méo moé thuwong mai, hoac 1am méo
mo & muc thap nhit. Cing lic d6, cac van dung s€ van giit nguyén khai niém
co ban, cdc quy tac va hiéu qua cua hop mau xanh 14 cay, ngoai ra con tinh ca
dén ciac moi quan tam phi thuong mai nhu bdo vé moi trudng va phat trién
nong thon.
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Nhin chung, cic diéu khoan vé giam dan va xod bo hd trg trong nudc
doi v6i san xudt nong nghiép sé tao di€u kién tiang tinh canh tranh ctia hang
nong san cta cdc nuéc dang phat trién. Do miic hd tro noi dia giam, hang
nong san clia cac nudc phat trién phai canh tranh mot cdch binh dang hon véi
hang nong san cla cic nudc dang phat trién.

* Cdc truong hop ngoai lé (quyén tu vé va cdc uu dai ddc biét trong
nong nghiép)

Tu vé 1a truong hop han ché bat thuong, cé tinh chat tam thoi doi véi
nhap kh4u nhim giai quyét tinh huéng dic biét nhu nhap khau qua mitc. Nhin
chung, cdc bién phép tu vé duoc diéu chinh bang Hiép dinh vé tu vé nhung
d6i v6i nong san, cac bién phap tu vé con c6 nhiing di€u khoan co s& khac -
Diéu 5 cua Hiép dinh Nong nghiép. Diéu khoan vé tu vé dac biét trong nong
nghiép khdc véi tu vé thong thudng. Miic thué tu vé cao c6 thé duoc dp dung
mot cdch tu dong khi khéi lugng nhap khiu vuot qua mot mite nao dé, hoic
néu gia ca giam xudng qua mic nao d6 va khong can phai chiing minh nhiing
ton thuong ma né gay ra doi v6i nganh san xuat trong nudc.

WTO hién nay van gitt nguyén quyén st dung cac bién phdp tu vé dac
biột d6i v4i nong san. Nhitng biộn phap tu vé dac biột doi vội nong san chi ¢
thé sir dung d6i vội nhitng san phdm bi ddnh thu€ c6 khoi lugng nho hon 20%
téng san pham nong nghiép (duoc dinh nghia trong cic dong thu€). Nhung
ching khong duoc sir dung trong mic han ngach thué€ quan va chi c6 thé sur
dung néu Chinh phu giit quyén tién hanh cac bién phdp tu vé trong cdc cam
két ctia minh vé nong nghiép theo 10 trinh da cam két. Trén thuc t€ bién phéap
tu vé dac biét trong nong nghiép chi duoc st dung trong mot sé it trudng hop.

Theo thong ké ctia Ban thu ky WTO, tir 1995 dộn 1999 ¢6 10 quộc gia
thong béo ap dung SSG. C6 thé thay, bén canh viéc gianh duoc quy ché SSG,
viéc ap dung quy ché€ nay cling la mot thach thic d6i v6i nang luc k§ thuat
cua cic nu6c dang phat trién. Boi dé thuc thi SSG, diéu kién tién quyét 1a phai
c6 hé thong thong ké cé kha nang cip nhat va cung cidp nhanh chéng, chinh
x4c s0 liéu nhap khau, thong tin vé gi4...

Hién c6 39 thanh vien WTO dugc quyén dp dung SSG (EU dugc tinh
1a 1 thanh vién). Tai Vong Uruguay, da s6 cidc nudc dang phét trién khong
thu€ hoa ma chi cam két rang budc thu€ tran (ceiling binding) do d6 khong
dugc quyén dp dung tu vé dac biét. Chi ¢6 21 nudc dang phat trién dua 1923
dong thué€ vao dién 4p dung tu vé dic biét (trén tong s6 6072 dong, chiém
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khoang 30% tong s6 cdc dong thu€ thuoc dién nay). Pay 12 mot bat lgi do6i
v6i céc nuéc dang phét trién. Trong khi cdc nudc phat trién nhu Hoa Ky,
EU... dugc quyén 4ap dung tu vé dic biét thi rit nhiéu nuéc dang phét trién c6
kinh t€ phu thuoc vao nong nghiép rat dé bi ton thuwong trudc cdc bién dong
thi truong, lai khong duoc ti€p can quyén nay. Con tu vé lai dudng nhu 1a mot
cong cu qua “xa xi” doi vdi cdc nudc dang phat trién do han ché vé k¥ thuat,
tai chinh va hé thong phép ly.

Trong qua trinh dam phan trong WTO hién nay, tuong lai ctia SSG,
von dugc xac 1ap nhu mot cong cu qua do trong qua trinh cai cach co ché
nong nghiép cia WTO, van chua r6 rang. Mot s6 nudc yéu cau loai bo trong
khi mot s6 nuGe yéu cau duy tri v6i nhitng di€u chinh vé dién cic nudc va mat
hang 4p dung SSG. Nhin chung, SSG phut hop véi quyén lgi clia nhitng nudc
c6 ty 1¢ nhap khdu nong san trén miic tieu dung cao (dung SSG so6 luong dé
kiém soat lugng nhap khdu nhim bdo vé thi phan cua nha san xuét trong
nuéc); nhitng nude duy tri hd trg trong nudc & muc cao (dung SSG gid dé duy
tri gid hang nong san & mic tuong tng dé tro gitp nong dan). Bén canh d6, dé
thuc thi SSG, nhu trộn da nội, can ¢6 mot co s& ha tang thong tin, thong ké
tot, luc lugng hai quan cira khau da niang luc k§ thuat va chuyén mon nghiép
vu. Do d6, c6 thé thdy SSG la cong cu hitu hiéu clia céac nudc cong nghiép
phat trién, gidp cdc nudc nay phan tng nhanh, hiéu qua dé bao vé nha san
xudt trong nudc trudc nhitng dot bién cua thi truong nong san thé gidi.

Trong s6 16 nudc thanh vién méi gia nhap, chi cé 3 nuée duge phép
duy tri SSG 1a Panama (6 san pham), Bungari (21 san phdm) va Dai Loan (32
san pham). Day 1a cdc nudc dam phan gia nhap tir khi Vong Uruguay dang
dién ra va ngoai trir Pai Loan vi ly do chinh tri, déu gia nhap ngay sau khi
WTO dugc thanh 1ap. Nhitng nuéc dam phdn gia nhap thoi gian gin day, ké
ca Trung Quoc, déu khong duge hudng quy ché SSG.

1.3. Cac ngoai 1¢ dugc phép
* An ninh luong thuc:

An ninh luong thuc 13 su bao dam binh 6n viéc cung cép diy du luong
thuc cho tat cd moi ngudi ¢ moi noi va trong moi lic nham dam bao nhu cau
dinh dudng dộ s6ng va lam viộc cộ ning sudt va cÂ6 hiộu qua. An ninh luong
thuc phai dam bao bon muc tiéu co ban la tinh san sang - dam bao du luong
thuc dé cung cap; tinh 6n dinh - dam bao phan phai tot lvong thuc thod man
cac yéu cau ding so luong, ding chat lugng, ding noi, ding lic; tinh tiép can
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- dam bao moi nguoi ¢6 kha nang mua luong thuc va cudi cung 1a tinh vé sinh
- dam bdo tiéu chuén vé sinh, an toan siic khoé dinh dudng. Bao dim an ninh
luong thuc con 1a bao dam chién lugc phét trién nhan luc quoc gia, dong luc
phat trién nhiéu nganh nghé da dang. Khong nhitng th€, an ninh luong thuc
con dam bao su 6n dinh chinh tri x4 hoi cua dat nudc.

Dé dam bdo an ninh luong thuc, nhiéu Chinh pht 4p dung cic chuong
trinh quoc gia du trit lvong thuc, thuc pham (lda gao, ngo...). Bén canh do,
con ¢6 cac chuong trinh du trit cAc mat hang thiét yéu doi v6i san xuit nong
nghiép nhu giong cay, thudc thd y, thudc bao vé thuc vat...hay quan trong doi
vGi phét trién cdac nganh nghé khdc nhu bong...Cac bién phap han ché xuat
khau nhu kiém sodt xuét khau luong thuc dé duy tri su 6n dinh cung ciu trén
thi truong ndi dia véi muc tiéu dam bao an ninh luong thuc cling dugc coi nhu
cac ngoai 1&¢ duoc phép trong bao hd nong san.

* Bdo vé nguon gen:

Viéc phd bién cdc giong cay ¢ nang sudt cao da lam giam mic do da
dang gen trong céc loai cay trong chu chét. Mot loai cay trong duoc dua vao
moi truong mai doi hoi lai cdy hang nghin gen méi. Khi dugc trong trén dién
rong, né c6 tac dong sinh thdi didng ké doi véi hé dong thuc vat ban dia, bao
gbm ca cac con trung cé lgi. Vi vay, nhitng quan ngai vé “viéc 6 nhiém gen”
da lam nay sinh yéu cau bao vé ngudn gen trudc nguy co xam hai clia cac
giong ngoai lai nhap khau. Nhiéu nuGc da bay to nhiing lo ngai nhu viéc cdy
ghép gen ngiu nhién, tinh bat 6n dinh cla gen, va su dot bién gen do lai cdy
gen... Tuy nhién, nghién citu khoa hoc dé phan tich, du b4o va phong ngira
rui ro, cong véi viéc theo ddi vao kiém sodt chat ché can phai duogc tiép tuc dé
han ch€ dén muc thap nhat nhitng anh huéng sinh thai tiéu cuc cta cac loai
cay trong bién déi gen. Mic du khong ndm trong cdc diéu khoan cta Hiép
dinh Nong nghiép, cac 1y do bao ho dugc dua ra xuat phat tir yéu cau nay
thuong duogc coi la hop 1y.

1.4. Cac uu dai déi v6i thanh vién dang phat trién

Ngay trong 16i m& dau cua Hiép dinh nong nghiép, cac thanh vién cua
WTO di ghi nhan ring : Cdc cam két trong chuong trinh cai cdch can phai dat
duoc mot su binh dang giita tit ca cac thanh vién, c6 xem xét dén cic yéu to
phi thuong mai, ké ca an ninh luong thuc va nhu cdu bao vé moi trudng, c6
xem xét dén thoa thuan rang doi xr dac biét va khac biét d6i véi cac nude
dang phat trién 12 yéu t6 khong thé tach roi trong ddm phan, va c6 tinh dén
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cac hau qua tiéu cuc c6 thé cta viéc thuc hién chuong trinh cai cidch doi véi
cac nu6c kém phat trién va cdc nude dang phat trién nhap khau luong thuc.

Theo thoa thuan chung, cdc nudc dang phat trién va cham phat trién sé
duge hudng mot s6 wu dai sau:

- Cam két vé ho tro trong nuGe ( Diéu 6)

Theo Hiép dinh ra soét gitta ky, cdc bién phap ho trg ctia Chinh phu, du
1a truc tiép hay gidn ti€p, nhim khuyén khich phat trién nong nghiép va nong
thon 1a bo phan khong tach rdi trong chuong trinh phat trién cua cdc nudc
dang phột triộn, do d6 trg cap dau tu- 1a nhitng tro cap nội chung thudng ¢
tai cac nuéc dang phat trién; tro cap dau vao ciia nong nghiép - 1a nhiing trg
cap thuong dugc cap cho nhitng ngudi san xuat ¢6 thu nhap thip va thi€u
nguodn luc tai cdc nuéc Thanh vién dang phat tri€n; va hd tro nhim khuyén
khich viéc tir bo trong cay thoc phién, s€ dugc mién trir khoi cac cam két cét
giam ho trg trong nudc.

H tro trong nuéc khong cho mot san pham cu thé nao khong dua vao

tinh todn Téng AMS hién hanh cua thanh vién d6 néu hd tro d6 khong vuot
qua 10% tri gia tong san lugng nong nghiép (céc nudc phat trién 12 5%).

- Cam két vé trg cdp xuat khau (Diéu 9)

Chi tiéu ngan sich cho trg cdp xuat khiu va s6 luong nong san duoc
hudng trg cap vao cuoi giai doan thuc hién khong vugt qua 76% va 86% cac
miic tuong tng trong giai doan co s& 1986 - 1990 ( Cdc nudc phat trién ty 1¢
phan tram tuong tng 12 64% va 79%).

- Psi xit dac biét va khac biet (Diéu 15)

Thanh vién cdc nuGc dang phat trién duoc linh hoat trong viéc thuc hién
cam két cat giam trong mot giai doan 12 10 nam. Thanh vién cdc nuéc kém
phat trién s& khong phai thuc hién cit giam.

- Tiép tuc qua trinh cai cach ( Diéu 20)

Céc thanh vién nhat tri rang cdc cudc dam phan nham ti€p tuc qué trinh
cai cach c6 tinh dén yéu t6 phi thuong mai, d6i xur dac biét va khac biét doi
v6i cdc Thanh vién dang phat trién.

Nhu vay, theo khuon khé cua Hiép dinh nong nghiép cic nudc dang
phat trién duoc cac vu dai vé hd trg trong nudc, trg cap xudt khiu, va mot s6
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doi xir dac biét va khdc biét. Viét Nam 1a mot nude dang phét trién & vao trinh
do thap, lai 1a mot nudc dang thuc thi cai cach va chuyén déi co ché quan ly
nén kinh t€ tir co ché€ k& hoach hod tap trung sang co ché thi trudng, vi vay
ching ta phai van dung mot cach tot nhat cac quy dinh cho phép doi véi cac
nuéc dang phat trién va dang chuyén déi trong viéc xay dung cdc hang rao
phi thu€ nham bao ho mot s6 nong san chu yéu.

2. CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN KHAC TRONG KHUON KHO
WTO CO LIEN QUAN PEN BAO HO HANG NONG SAN

2.1. Hiép dinh vé kiém dich dong thuc vat (SPS)

Céc nuéc thudng yéu ciu céc san pham nhap khau tuan tha nhiing tiéu
chudn bét buoc nhim bao vé stic khoé va su an toan ctia con ngudi. Nhiing
tieu chuin nay dugc thong qua dé bao vé ngudi tiéu diung. Céc tiéu chuin
ciing duoc thiét 1lap dé bao vé cdc ngudn tai nguyén thién nhién va moi
truong. Nhiéu nong san nhap khau, dic biét 12 hoa qua va rau tuoi, thit, san
pham thit va cdc thuc pham khdc c6 thé phai dép tng nhitng quy dinh vé vé
sinh dich té ciing nhu nhiing tiéu chuin san xuét khic. Hon nita, nhiéu nuGc
da han ch€ viéc xuét khdu nhitng san pham nay néu chiing khong ddp tng
dugc nhitng yéu cdu vé chét luong dua ra trong cac quy dinh vé tiéu chuédn
quoc t€ va quoc gia.

Hiép dinh vé€ dp dung céc bién phép vé sinh dich té€ (SPS) chi r6 nhiing
nguyén tic va quy dinh ma cdc nudc thanh vién phai 4p dung trong viéc quan
ly cdc san pham nhap khau. Hiép dinh dinh nghia nhitng bién phdp vé sinh
dich t& 1a nhitng bién phdp nham bao vé cudc séng va siic khoé cuia con
nguoi, dong vat va thuc vat khoi nhiing:

- Nguy co cua viéc tham nhap va lan truyén cac loai con trung, bénh
tat;

- Nguy co ¢6 trong cac hoat dong cua cac chat phan huy chat doc hai
thuc phdm va nhitng d6 4n uéng khac;

- Bénh truyén nhiém qua dong vat, cay trong hodc nhiing san pham tir
nhiing dong vat, cay trong nay.

Hiép dinh SPS yéu cdu cdc nudc thanh vién phdi:
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- St dung nhitng tiéu chudn, huéng din hoidc khuyén nghi quoc t€ lam
co s6 cho cac quy dinh vé SPS ctia ho;

- Tham gia tich cuc vao hoat dong ctia céc t6 chic quoc t€ dic biét 1a
Dao luat vé Thuc pham; Hiép dinh bao vé thuc vat quoc t€, nham didy manh
viéc hoa hgp hoa cac quy dinh SPS trén thé gidi;

- Tao diéu kién cho céc d6i tdc & nhitng nudc khéac cé co hoi dé dong
g6p ¥ kién vao du thao cdc tiéu chuin ndy néu ching khong céan ci trén cac
quy dinh tiéu chudn quoéc t€ hodc khi céac tieu chuidn quéc t€ dugc coi 1a
khong phu hop;

- Chap nhan nhitng bién phdp SPS ctia cdc nudc xudt khau néu nhitng
tieu chuén nay dat mic do twong tw nhu mic do ciia cdc nude nhap khau.

Hiép dinh quy dinh cdc nudc kém phét trién nhat c6 thé hoan viéc thuc
hién cac diéu khoan vé nhap khiu trong vong 5 nam, cdc nuéc dang phat trién
khac ¢6 thé hoan thuc hién cdc diéu khoan nay dén cudi nam 1996, trir phan
lién quan t6i danh gia rai ro va minh bach héa.

Hiép dinh SPS ciing quy dinh viéc ho tro k§ thuat gitta cdc thanh vién,
dac biét 1a d6i v6i cac nuée dang phat trién dé cling c6 hé théng an toan vé
sinh thuc phdm, kiém dich dong thuc vat. Hiép dinh khuyén khich cdc nuée
c6 su linh hoat, nộu c6 thé, trong viộc 4p dung cộc quy dinh vé sinh dich té ¢6
anh hudng t6i cdc san pham thudc loi ich cua cdc nudc dang phat trién. Hiép
dinh ciing cho phép Uy ban, trong mot s6 trudng hop cu thé, dua ra cic ngoai
le dac biét giGi han vé thoi gian doi v6i cac nudc dang phat trién trong viéc
thuc hién nghia vu ctia minh (Diéu 9, 10 va 14).

Trong khung kho dam phdn thdang 8/2004, cdc nudc da thod thudn:

- Péng y kéo dai thdi han chudn bi cho cdc nuéc dang phét trién dé cac
nuéc ndy c6 thé thich ting véi nhitng bién phap méi ciia cac nudc khéc;

- Thao luan vé van dé x4c dinh thoi han hop 1y gitta thoi di€ém cong bo
mot bién phdp SPS méi clia mot nuéce va thoi diém trién khai bién phdp d6
trong thuc t€;

- Ap dung nguyén tic tuong duong, theo d6 cic Chinh phil phai chip
nhan rang cdc bién phdap ma ciac Chinh pht dp dung phai tuong duong véi
nhiing bién phap riéng cua ho;
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- Khuyén khich cic nudc dang phét trién tham gia vao qud trinh xay
dung céc quy chuin SPS qudc té.

2.2. Hiép dinh vé hang rao ky thuat trong thuong mai (TBT)

Hiép dinh vé hang rao ky thuat trong thuong mai da xdc dinh vé cac
quy dinh chung, cic quy dinh va tiộu chuộn kĐ thuat, quy dinh vé su phu hop,
quy dinh vé thong tin va trg giip, cac thé ch€ tham van va gidi quyét tranh
chdp. Hiép dinh TBT cho phép str dung cdc quy dinh va tiéu chuan k¥ thuat,
bao gdm cac yéu ciu vé bao bi, ma hiéu, nhan hiéu va cac thi tuc danh giad su
phil hop véi cdc quy dinh va cdc tiéu chudn k§ thuat khong tao ra cdc trd ngai
khong can thiét cho thuong mai quoc t€. Tai Diéu 1 cua Hiép dinh da quy
dinh tat ca cdc san pham, ké ca cic san pham cong nghiép va nong nghiép
déu 1a doi tugng cua cdc quy dinh cua Hiép dinh nay.

Hiép dinh TBT thira nhan rang cic nuéc cé quyén ap dung nhiing quy
dinh k§ thuat hodc nhing tiéu chuin san phdm bat buoc (gém ca nhitng tiéu
chudn vé déng g6i va nhian mac dé bao dam chat luong hang xuat khau, bao
vé suc khoé va su an toan cua con nguoi, dong vat, thuc vat, bao vé moi
truong hodc dé ngan ngira céc hoat dong gian l1an & mitc do ma nudc do6 cho 1a
phil hop va phai bdo dam ring cdc bién phdp nay khong duoc ti€n hanh véi
céc cach thic c6 thé gay ra phan biét d6i xir mot cdch tuy tién hodc khong thé
bién minh duoc gitta cac nude trong di€u kién giéng nhau, hoac tao ra cac han
ché tra hinh doi véi thuong mai quoc té.

Hiép dinh ciling khuyén khich cac nuéc tham khao va su dung cac tiéu
chuin quoc t€ dé soan thao cdc tiéu chudn k§ thuat quéc gia hoidc cong nhan
hop chuin. D€ bao dam ring nhiing tiéu chuin kj thuat khong gay trd ngai
do6i v6i thuong mai va khong tao ra su phan biét doi xu thi phai can ca trén
céc tieu chudn quoc t€. Vi vay Hiép dinh TBT buodc cdc nuée phai c6 nghia vu
stt dung céc tiéu chudn quoc t€ 1am co s& cho cédc tiéu chuin k§ thuat cua ho,
trir trudng hop nhitng co quan c6 thim quyén danh gid céc tiéu chuin quoc t&
la khong hiéu qua hoac khong phu hop véi di€u kién khi hau, dia 1y hoac céac
ly do ky thuat khic. Hon nita, d€ hoa hop cộc quy dinh kĐ thuat trộn co s&
quoc t€, Hiép dinh kéu goi cdc thanh vien WTO tham gia tich cuc vao T6
chitc Tiéu chuin quéc t&€ (ISO) va cac t6 chic tiéu chuin quoc t€ khac.

D6i v6i mot s6 san pham phai 4p dung céc tiéu chuan bét buoc, cic cip
c6 tham quyén c6 thé s& yéu cau hang nhap khau chi dugc luu thong trén thi
truong néu ngudi san xudt hodc xudt khiu cé gidy chitng nhan bao dam clia
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mot t0 chitc hodc mot phong thi nghiém da duoc thira nhan tai nuéc nhap
khau ring san pham do6 da phi hop véi cdc tiéu chudn bt buoc. D€ bao dam
cho nguoi cung cap nudc ngoai khong bi dat vao tinh thé bat loi khi xin gidy
x4c nhan su hop chuan, Hiép dinh TBT quy dinh:

- Céc thii tuc ddnh gid su hop chuin khong dugc phan biét doi xir giita
nhitng ngudi cung cip nudc ngoai va cung cap trong nudc;

- Bat ct chi phi nao ddnh vao nguoi cung cap nudc ngoai déu phai cong
bing so vdi cac chi phi d6i v6i hang san xuét trong nudc; va viéc chon mau
cho kiém tra d4anh gia khong dugc gay ra nhitng bat loi cho ngudi cung cip
nudc ngoai.

Hiép dinh TBT bao gom mot s6 diéu khoan vé hoé tro ky thuat gitra cac
thanh vién véi nhau (dac biét 1a d6i vé6i cdc thanh vién dang phdt trién) trong
viéc chuin bi cic quy dinh k§ thuat, thanh 1ap cic co quan tiéu chuin hod
quoc gia va tham gia vao cdc t6 chiic quoc t€ (Diéu II). Diéu 12 ghi cu thé va
chi tiét hon vé doi xir v6i cdc nudc dang phat trién. Ngoai mot so diéu khoéan
nhéc nho chung vé nhu cdu cta cdc nuéc dang phat trién (dac biét 1a cac nudc
kém phat trién nhat), c¢6 hai diém ddng Iuu ¥:

Thit nhdt, Hiép dinh cong nhan ring céc nudc dang phat trién co thé
chdp nhan cac quy dinh, tiéu chuin, va cdc phuong phap xét nghiém véi muc
dich bao vé cac cong nghé, phuong thiic va quy trinh san xuit mang tinh ban
X\t va trong nhitng trudng hop d6, ho khong phai chip thuan céc tiéu chuin
quoc t&€ khong phit hop véi su phét trién, nhu cdu vé tai chinh thuong mai cia
minh.

Thir hai, Hiép dinh cling cho phép c6 nhitng ngoai 1¢ dac biét, duoc
giéi han vé thoi gian, doi v6i cdc nuSe dang phat trién con gip khé khan trong
viéc thuc hién nghia vu theo Hiép dinh do nhu c4u phat trién va thuong mai
cling nhu mitc do phét trién cong nghé cua nude do (Diéu 4 va 12.8).

2.3. Hiép dinh vé tro¢ cap va cac bién phap doi khang

Hiép dinh vé Trg cép va bién phap doi khang dua ra dinh nghia vé tro
cap va phan loai tro cip thanh 4 loai 1a (1) C6 sy dong gbp tai chinh cua
Chinh pht; (2) Chinh phti ¢6 chuyén truc tiép cac khoan von; (3) Cdc khoan
phai thu cua Chinh pht dugc bd qua va (4) Chinh phu cung cap hang hoa hay
dich vu khong phai 1a ha tang co s& chung, hoac mua hang.
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Ngoai ra, Hiép dinh con xac dinh mdi quan hé giita cac bién phap doi
khéang va cdc bién phdp khac phuc doi véi méi loai trg cép, dua ra cdch doi xu
khéc biét wu dai hon doi véi cac thanh vién dang phat trién, cling nhu thoi han
qua do doi vdi cdc thanh vién dang trong qud trinh chuyén déi tir nén kinh t&€
ké& hoach tap trung sang kinh t€ thi truong. Diéu dic biét luu y trong Hiép
dinh vé tro cap va cdc bién phap doi khang 1a & chd chi ¢6 khoan tro cap nao
ma gay ton hai cho mot nganh san xuat ctia mot thanh vién khic méi 1a d6i
tugng di€u chinh ctia Hiép dinh. Diéu 6 ctua Hiép dinh quy dinh cic trudng
hop sau duoc coi 1a gay ton hai nghiém trong: (1) téng tri gid trg cAp cho mot
san phdm vuogt qua 5%; (2) trg cidp dé bu 16 cho hoat dong san xuét kinh
doanh; (3) truc ti€p xo4 ng hodc cap kinh phi dé thanh todn no cho doanh
nghiép.

Ngoai mic bao ho cao, su bép méo thuong mai quoc té€ trong nong
nghiép 1a két qua clia cdc loai trg cap ma chi yéu 1a & cdc nudc phat trién.
Nhitng nam qua, trong khi GATT da thanh cong trong viéc xay dung cic quy
dinh cho tr¢g cap hang cong nghiép thi t6 chiic nay lai that bai trong viéc dua
ra cac quy dinh cho trg cip cua Chinh pht do6i v6i khu vuc nong nghiép.
Trong linh vuc nong nghiép, viéc xir 1y céc trg cdp danh cho san phdm nong
nghiép s€ tuan theo cdc nguyén tic trong Hiép dinh Nong nghiép mic du cdc
nguyén tac nay ciing bi chi phoi bdi cic quy dinh ctia Hiép dinh vé Trg cap va
bién phap doi khang. Hiép dinh ciing cho phép cac nudc thanh vién duoc ap
dung thu€ doi khang. Cac loai thué doi khang chi dugc dp dung trén co so
diéu tra da duoc khdi t6 va thuc hién phit hop véi cadc quy dinh cta Hiép dinh
nay va Hiép dinh Nong nghiép.

Can chu y rang, trong khi Hiép dinh vé Tro cép va bién phap doi khang
cho phép cdc nuéc dang phat trién sir dung tro cdp xudt khau trong giai doan
qua do thi viéc dp dung tro cap van c6 thé bi nuéc nhap khiau danh thué dei
khang néu nhu chiing gay ra ton hai cho nu6c nhap khau.

2.4. Cac quy dinh quan ly thuwong mai lién quan dén moéi truong

Trong khung kh6 cia WTO khong c6 mot hiép dinh riéng nao vé moi
truong nhung trong nhiéu hiép dinh cia WTO lai chita dung nhic¢u dicu khoan
lién quan dén moi truong. Cac chinh sach moi truong ngay cang dugc quan
tam hon trong tat ca cac vong dam phan.

Vén dé thuong mai va moi truong trong thuong mai quoc t€ duoc dé
cap dén duéi hai géc do va phan chia thanh hai quan diém. Thi nhét, céc
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nudc phat trién lo ngai vé su suy thodi ciia moi trudng do tinh trang phét trién
nhanh ctia céc quoc gia dang phat trién gy nén va do d6 da 4p dung cdc bién
phép nham bao vé moi trudng, trong dé ¢6 cac bién phdp thuong mai. Thit
hai, cidc nuSc dang phat trién lo ngai ring tién trinh tu do hod thuong mai sé&
dan dén su xam nhap 6 at cua nhitng san phadm, hang hod c6 anh hudng tiéu
cuc doi v6i moi truong.

Do ¢6 nhiéu quan diém khac nhau nén chuong trinh dam phan vé moi
truong chi giGi han trong nhitng quy dinh hién hanh cia WTO va nhiing nghia
vu mang tinh chét thuong mai trong cic Hiép dinh Da phuong vé Moi trudng
(MEAs). Khoang 200 MEAs (ngoai khuon khé WTO) lién quan dén nhiéu
van dé moi truong khac nhau hién dang c6 hiéu luc va khoang 20 trong s6 cac
hiép dinh nay chita dung cdc diéu khoan c6 thé anh hudng t6i trao doi thuong
mai, vi du thong qua viéc c&m buon bdn mot s6 loai san pham nao dé hay cho
phép cic nudc han ché trao ddi trong mot s6 tinh huéng nhat dinh.

Vén dé bao vé moi trudong ciing dugc dé cap trong Hiép dinh Nong
nghiép. Dicu 20 ctia Hiép dinh Nong nghiép cling quy dinh ciac cudc dam
phan vé viéc tiép tuc cdac chuong trinh cai cdch can phai tinh dén cac van dé
phi thuong mai, trong d6 c¢6 van dé moi truong. Phu luc 2 cta Hiép dinh
Nong nghiép liét ké cac loai bién phap tro cap khac nhau khong thuoc dién
phai cam két cat giam, trong d6 ¢6 nhiộu biộn phép tro cap liộn quan tội moi
trudng. Trong s6 cdc bién phap nay phai ké dén bién phdp cung cdp tai chinh
truc ti€p cho nha san xuat va cac chuong trinh ho trg cia Chinh phu trong Iinh
vuc nghién citu va xay dung co s& ha tang trong khuon khé cac chuong trinh
mol truong.

Xu huéng van dung cac bién phap thuong mai vi muc dich moi truong
ngay cang gia tang c6 nguy co gy trd ngai cho hang xuat khau cta cic nudc
dang pht trién. Céac bién phdp nay thudng bao gdm cdm hodc han ché nhap
khau vi muc dich bao vé con ngudi, dong thuc vat, hodc ngan chin su suy kiét
cdc nguodn tai nguyén thién nhién, hoac nhim thuc hién cic hiép dinh da
phuong vé moi trudng. Mic di cac bién phdp nay co thé khong vi pham quy
dinh cua thuong mai quoc t€ nhung viéc van dung ching lai tao ra can trg
dang ké d6i v6i thuong mai quoc t€. Hién tuong nay da ting dién ra pho bién
trong cdc tranh chap thuong mai cia WTO, trong d6, nhi€u vu cé lién quan
t6i viéc lam dung c4c bién phdp thuong mai vi muc dich moi truong.
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3. KINH NGHIEM SU DUNG CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE
BAO HO HANG NONG SAN CUA MOT SO NUGC

3.1. Cac bién phap phi thué quan dé bao ho hang nong san cia mot
$0 nudc

3.1.1. Trung Qudc:

Trong 16 trinh tré thanh thanh vién WTO, Trung Qudéc da thuc hién cac
cam két md ctra thi truong theo quy dinh cia WTO nhung dong thoi da xay
dung duoc mot hé théng cac bién phap phi hop dé bao hd nganh nong san
Trung Quoc.

* Cdc cam két mo cuta thi truong :

Dé thuc hién cic yéu cdu vé md cira thi trudong theo quy dinh cua
WTO, Trung Quéc da lién tuc thuc hién cdt giam cac bién phdp phi quan thué
nham ddp ing doi hoi cua cdc thanh vién. Thang 8/1992, Trung Qudc bai bo
danh muc cac mat hang thay thé nhap khau. Thang 1/1994, Trung Qudc tuyén
bd bai bo mot s6 bién phap phi quan thu€ nhu han ngach, gidy phép nhap
khau cho 283 chiing loai hang hod; ti€p d6 dén thang 5/1995, céac bién phédp
quan 1y nhap khau cho 285 san phim khéc ciing da dugc huy bo. Tai phién
hop Nhém Cong tac thang 7/1997, Trung Quoc dua ra dé nghi giai doan
chuyén ti€p 8 nam ké tir ngay gia nhap WTO dé thuc hién thué€ quan héa va
huy bé mot so bién phap phi quan thu€. Trong giai doan chuyén tiép nay,
Trung Quoc s€ dp dung han ngach thu€ quan nhung s€ tang phan tram khoi
luong hang héa nhap khau hang nam vao thi trudng noi dia. Theo d6, Trung
Quoc ting 10% hang nam gia tri hing héa nhap khau theo hé thong han
ngach thué€ quan méi dé thay thé cho cdc bién phap phi quan thué trai véi cac
quy dinh cia WTO. Tuy nhién, nhiéu bién phap phi quan thué€ khac van dugc
duy tri d€ bao ho san xuét trong nuéc nhu yéu ciu vé gidy phép nhap khau va
quy dinh vé dau thau dugc dp dung d6i véi cdc hang hda cé han ngach va
hang héa khong can han ngach. Cac bién phap phi quan thué thuc hién trong
giai doan chuyén ti€p nay khong lién quan t6i cac bién phdp vé quyén tu ve,
chong ban pha gia va thu€ doi khang.

* Chinh sdch ho tro:

Trung Quoc da xem xét lai chinh sich tro cap, bao gom ca 1ai suat
Ngan hang Nha nudc & mitc thap. K€ tir nam 1994, Trung Qudc da 4p dung
bién phdp giam tro cap xuat khiu va bai bo su khdc biét vé ty gid hoi dodi,
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thuc hién ché€ do mot ty gia, va ap dung ché do hoan thué cho mot s6 mat
hang xuat khau.

D6i vội hat ¢6 dau va cdc san pham c6 dau, Chinh phi khong con hộ
trg truc ti€p cho ngudi san xuat. Tuy nhién, dé khuyén khich nong dan
chuyén tir trong ng6 sang hat c¢6 dau, Chinh pha da trg cdp dé cdc nha mdy
nghién d6 tuong thu mua d6 tuong & muc gia cao hon thi trudong. Trung Qudc
cam két s€ han ché€ va giam dan hinh thic trg cap nay.

Dé dam bao cung cap du luong thuc cho dan s6 ca nuéc & mic gia hop
1y, Trung Quoc van ti€p tuc duy tri chinh sidch thu mua va tam trit doi véi
luong thuc: lda my, gao, ngd. Chi tiéu du trit ctia Trung Quoc 1a 50% cho lia
my, 30% gao va 20% la cac ngii coc khiac nham dam bao cung cip du luong
thuc tir 3-6 thang. Chinh phu quy dinh han ngach va gia thu mua trong han
ngach. D€ duy tri cac kho du trit luong thuc hién nay, hang nam Chinh phu
phai chi khoang 85 ty NDT cho céc tinh, chi€ém 3% thu nhép tir thué.

Pudng va thudc 14 12 hai san pham dugc thu mua & mic gid cd dinh cua
Chinh phu, cao hon gia thi truong quéc t€. Do Trung Qudc dang khuyén
khich ngudi nong dan chuyén sang trong cdc loai nong san khdc nén muc trg
gia dang giam xuong.

* Tro cdp xudt khdu:

Tt nam 1985, Trung Quéc ap dung viéc mién va hoan thué cho hang
xuat khiu. Tt ca cdc nguyén liéu tho, phu tung, day chuyén san xudt va
nguyén liéu dong goi duoc nhap khau dé ché€ bién, hodc san xuét hang xuat
khau s& dugc mién thu€ quan va néu di nop sé duoc hoan thué theo luong
thanh phdm dugc xudt khau. TAt ca cdac hang nong san xudt khiu cta Trung
Quoc déu duge giam it nhat 1a 5% thué VAT. D6i véi cac hang nong san c6
thué suat VAT 1a 10% thi dugc hoan thu€ 3% khi xuat khau. D6i véi cac hang
cong nghiép c6 thué€ suat VAT 17% ma st dung nong san lam nguyén liéu
tho thi duoc hoan 6% thué.

Trung Quoc di bai bo cac hinh thifc trg cidp xuat khau cho hang nong
san khi trd thanh thanh vién chinh thic cia WTO.

* Cdc bién phdp qudn Iy nhdp khdu:

- Thuong mai Nha nuoc: Truée day, thuong mai hang néng san cua
Trung Quoc chu yéu do Nha nudc quan ly va thuc hién truc ti€p thong qua
cac doanh nghiép thuong mai quoc doanh va gian ti€p thong qua rao can thué€
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quan cao, cic rao can phi thué€ nhu yéu cau vé gidy phép, yéu cau vé vé sinh
dich t& (SPS), va cdc bién phdp kiém sodt thi trudng trong nudc. Gia nhap
WTO, Trung Quoc dang dan thuc hién cam két xay dung co ché€ quan ly nhap
khau chi bing bién phép thué quan; tit ca cic rao can phi thu€ khong phu hop
vGi cam két quoc t€ s& bi d bo. Cdc bién phap khdc nhu kiém dich va thu€
trong nude phai duge d4p dung phu hop véi cac quy dinh cia WTO trén co s&
minh bach va khong phan biét doi xu.

Trude thang 6/1999, Trung Qudc ciing duy tri chinh sach thu mua, tam
trit va han ché€ nhap khiu bong nhim diéu tiét gid bong trong nudc dé phat
trién nganh dét may. Hién nay, doc quyén thu mua ctia Nha nuGc khong con
va Chinh phu chi dé ra gia chi dao va tiy theo cung cau thi trudng, nguodi mua
va ban dam phan gia dua trén gia chi dao. Tuy nhién, Chinh pht Trung Quéc
thanh 1ap thi truong giao dich bong qudc gia, chi cho phép ciac doanh nghiép
trong nuéc dugc tham gia vao thi truong nay. Thi truong nay cling 1a noi ma
Téng cong ty bong va day c6 thé can thiép vao thi trudng khi can thi€t bing
viéc ban bong du trir. Riéng doi v6i bong, Chinh phu tap trung khuyén khich
cac doanh nghiép trong nudc st dung bong noi dia thay bong nhap khau.
Bong nhap khdu dé san xudt hang tdi xuat duoc kiém soat chit ché nhim
tranh st dung bong nhap khau dé san xuét hang tiéu thu trong nudc.

- Quyén kinh doanh xudt nhdp khdu: Dé han ché nhap khiu hang nong
san, Trung Qudc dp dung cdc rao can phi thu€ quan nhu han ché€ quyén
thuong mai va cac rao can ky thuat. Tuy nhién, Trung Quéc dang giam dan
cac rao can nay theo nhitng cam két trong WTO nhu m6 rong dan quyén kinh
doanh hang nong san dén khu vuc tu nhan va cac doanh nghiép nudc ngoai;
x04 bo ché do han ngach nhap khau va minh bach hod cac thu tuc vé cap phép
phu hop v61 WTO.

Theo cam ké&t WTO, Trung Qudc chip nhan cho phép moi thuong nhan
nhap khau hau hét cdc san pham vao bat cit dia phan nao cta Trung Qudc.
Tuy nhién, Trung Qudc gitt lai quyén quan ly Nha nude nhat dinh d6i véi cac
loai ngii c6¢c bao gobm: lda my, ngo, gao; cac loai dau thuc vat: dau dau tuong,
dau co, dau hat cai; duong: dudng mia va dudng ci cai; thudc 1a va bong.
Trung Qudc da cam két tu do hoa dich vu phan phéi, cho phép cac doanh
nghiép nudc ngoai dugc tham gia vao moi dich vu phan phoi va ti€p thi tat ca
cac loai hang nong san ctia ho, trir thuoc 14.

- Gidy phép nhdp khdu: Hau hét gidy phép nhap khau do Bo Ngoai
thuong va Hop tdc Kinh t€ Trung Qudc cap trir mot s gidy phép thudc tham
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quyén cua cdc S6 Ngoai thuong va Hop tdc kinh t€ cc tinh. Dén nam 1999,
so6 lugng cdc mat hang chiu quéan 1y bing gidy phép nhap khiu giam xudng
con 35, trong d6 do6i vội hang nong san cÂ6 bong, ngii cdc, dau thuc vat, duong
va thuoc 1a. Ciing tir nam 1999, cac cong ty nude ngoai do Bo Ngoai thuong
va Hop tac Kinh t&€ Trung Qudc chi dinh, ciing duoc phép nhap khau cdc mat
hang trén. Viéc cdp phép hay chi dinh nhap khiu dua trén tiéu chi vé gid tri
xuat khau hang nam. Trung Quéc ciing cam két trong WTO 4p dung thu tuc
cap phép don gian va minh bach. Sau khi Trung Quoc tré thanh thanh vién
chinh thitc cia WTO, hinh thitc quan 1y nhap khau nay d6i véi hang nong san
dugc do bo.

- Han ngach nhdp khdu: Trung Quéc cam hodc han ch€ viéc nhap khau
mot s6 loai hang hoa trong d6 c6 thuc phdm, dong thuc vat khong phu hop
v6i quy dinh kĐ thuat ciia Trung Quộc. Hai loai nong san nam trong danh
sdch chiu han ngach nhap khiu cuia Trung Quéc 1a dudng va thudc 1a. Trung
Quoc cam két trong WTO thuc hién thi tuc phan bo han ngach don gian va
minh bach. Néu han ngach khong dugc st dung hét trong mot nam s€ bi trir
sang nam ti€p theo hodc duoc tii phan bo. Tir ddu nam 2005, han ngach nhap
khau da duoc bai bo.

- Han ngach thué quan (TRQ): Trung Quoc, giong nhu nhi€u thanh
vién cua WTO, ap dung hé thong TRQ phu hgp vé6i quy dinh caa WTO doi
v6i cdc mat hang nhay cam, cu thé doi v6i hang nong san bao gém lda my,
ngo, gao, bong va dau d6 tuong, dau co, dau hat cai, duong, len va bong.
Theo hé thong nay, luong nhap khau trong han ngach s& dugc hudng miic
thué sudt t6i thi€u va vuot qua mitc han ngach do sé chiu mic thué cao hon.

T 1/1/2000, Trung Quoc da dé bdo TRQ cho céac loai dau dau tuong,
dau hat cai, dau co va cho phép cac cd nhan, cic doanh nghiép dugc tu do
kinh doanh cdc san phdm nay. Trung Quoc ciing cam két dam bdo tinh minh
bach va thong nhat trong viéc phan bo han ngach. Néu khong duoc sir dung
hét han ngach thu€ quan c6 thé duoc tai phan bé cho doi tugng khdc. Cam két
vé TRQ ctia Trung Qudc tham khao tai Phu luc 1.

- Cdc bién phdp kiém dich: Tat ca nong san nhap khau vao Trung Qudc
déu phai qua gidm dinh vé sinh dich t€. C4c nha nhap khau phai xin gidy phép
tr Co quan kiém dich va gidm dinh Trung Qudc cho ting san phdm nhap
khau va cho timg cang nhap khiu. Trung Qudc da cam két hoan toan tuan thi
céc diéu khoan trong Hiép dinh cia WTO vé cic Bién phap Vé sinh va Ki€ém
dich, trong d6 yéu cdu tat ca nhitng doi hoi vé nhap khiu dong, thuc vat va
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bao veé siic khoé con ngudi phai dua trén co s& khoa hoc. Ngoai ra, thuc pham
nhap khiu vi du nhu cdc loai lac, hat diéu, hat dé va d6 hop phai dugc Co
quan quan ly Nha nuéc gin ching nhan dic biét bang lase vé an toan san
pham.

Piéu chinh bién phap quan ly nhap khau cia Trung Quoc

Nhom bién Sdn phdm diéu chinh Ké hoach bdi bo

phap

Chi dinh Cao su tu nhién, g6, gb dan Nam 2004

thuong mai

Tro cip xuat | Cam két s€ xod bo toan bo khi gia nhap Khi gia nhap

khau WTO

Quan ly gia Lda my, ngo, gao, cac loai dau thuc vat, dudng, Khong bai bo
thudc 14, dau tho, dau tinh ché, phan hoa hoc, bong

Kiém soat gid | Thuoc 14 Khong bii bo

Thuong mai Lda my, ngo, gao, cac loai dau thuc vat, duong, Khong bai bo

Nha nuée thudc 14, dau tho, dau tinh ché, phan hoa hoc, bong

(nhap khau)

Thuong mai Che¢, gao, ngod, dau nanh, dau tho, dau tinh ché, to Khong bai bo

Nha nude lua, bong

(xuat khau)

Han ngach Lda my, ngo, gao, dau nanh, dau co, dau hat cai, Chi bai bo doi véi

thué quan duong, len, bong, phan boén, dau thuc vat

Nguon: GAO analysis of China’s accession agreement and US trade
statistics from the Department of Commerce.

- Yéu cdu vé nhan mdc: K€ tir ngay 1/4/2001, Trung Quéc ap dung
nhitng tiéu chuidn méi vé nhin thuc phdm, yéu céu tat ca cidc do hop thuc
pham phai c6 nhan viét bang chit Trung Quoc néu 16 loai thuc phdm, tén,
nhan hiéu thuong mai, tén va dia chi nha san xuat, nudc san xuat, thanh phan,
ngay san xuat va han su dung.

- Nhiing han ché khdc: Trung Quoc da dong y khong ap dung hoac ap
dat nhitng yộu cdu vé xuột khau, ty 1¢ noi dia va nhitng yộu ciu tuong tu nhu
12 diéu kién dé€ duoc chap nhan cho nhap khau hodc diu tu vao san xuit san
pham.
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3.1.2 Thai Lan

Linh vuc nong nghiép ctia Thai Lan chi€m vi tri quan trong trong nén
kinh t€. Tuy nong nghiép chi chiém trén 10% GDP, 20% thu nhép tir xuét
khau va 6% kim ngach nhap khau nhung nong dan chiém 50% dan s6 Théi
Lan va la d6i tugng quan tam cua nhiéu chinh sach quéc gia.

Mic du nang sudt ctia nhi€u nganh san xudt nong san tuong do6i thap,
Thai Lan vén 1a nu6c ditng ddu th€ gidi vé xuat khau nhiéu loai nong san nhu
gao, san, cao su, dita déng hop va 1a mot trong s6 10 nuéc ding dau thé gidi
vé€ xuat khdu nhiéu mat hang khac nhu thit ga va dudng. Tap trung vao céc
nganh xudt khiu gia cAm va hai san, Thdi Lan trd thanh thi trudng nhiéu tiém
nang doi v6i nhap khau nhiéu loai nguyén liéu nhu phan bén, hoa chat, thic
an gia sdic. Bén canh d6, thu nhap binh quan dau nguoi tang nhanh va su phat
trién ddy hita hen cia nganh du lich da dua Thédi Lan trd thanh nuGc ¢6 nhu
cau nhap khau cao d6i vé6i cdc thuc phdm va d6 uéng phuong tay (sita va san
phdm sita, thit, trdi cay, hat dé, dau va nhii huong, khoai tay rdan va ruou
vang).

Nhin chung, thu€ nhap kh4u nhiéu loai nong san ctia Thai Lan thdp hon
muc thu€ gigi han cia WTO. Tuy nhién, Thai Lan van 1a nuéc duy tri nhiéu
rao can nhap khau, trong dé cé han ngach thué quan, ché€ do cip gidy phép
nhap khau va cộc rao can kĐy thuat.

* Ché' do cdp gidy phép nhdp khdu:

Chinh phtt Hoang gia Thdi Lan (RTG) duy tri kiém soat nhap khau
bang viéc cap phép khong tu dong doi véi nhiéu loai san pham nhap khiu
(thit, thic an gia sic, bao c6i, day va gai...) d€ bdo ho san xudt trong nudc.
RTG ciing kiém sodt chit ché thuc phdm va thic dn gia stic nhap khau thong
qua cdc tiéu chuin an toan thuc pham va veé sinh dich té. Thdi Lan ciing duy
tri ch€ do cap gidy phép nhap khau thu phi d6i v6i nhap khau thit d6 chua ché
bién, gia cAm va phu tang. Nhap khau thit phai chiu mic phi cao hon nhiéu so
v6i thit noi dia va tao ra rdo can thuong mai déng ké. Nam 1999, Quéc hoi
Thai Lan stta d6i nhiéu loai phi doi véi kinh doanh va van chuyén gia siic va
san pham thit. Theo d6, Bo Nong nghiép Thai Lan stta lai mic thu phi, bao
gdm ca phi cap phép nhap khau thit va phé€ pham nghién. Mitc phi d6i véi
nhap khau gia cAm tang tir 5 1én 10 baht/kg, phi nhap khdu phé& pham nghién
tang tir 5 1én 20 baht/kg va miic phi d6i v6i nhap khau da tang tir 1 1én 2
baht/kg.
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* Han ngach thué quan (TRO)

Thai Lan ap dung TRQs doi v6i 23 mat hang nong san theo Hiép dinh
Nong nghiép cia WTO (danh muc cac mat hang thuoc dién ap dung TRQs
tham khao tai Phu luc 2). C4dc mat hang nay ¢6 thé chia [am 2 nhém:

- C4c mat hang xudt khiu truyén théng nhu gao, dira...ma loi thé so
sdnh c6 thé vuot xa su can thi€t phai bao ho nhap khau

- Cac mat hang san xuat dugc trong nudc nhung can thié€t phai nhap
khau dé d4p ting nhu cu cao ciia nganh ché bién nhu dau thuc vat, ngo...

Dai v6i nhitng mat hang thudc nhém thit hai, RTG cap s6 lugng nhi€u
hon mitic han ngach cam két hoac quy dinh mic thué thap hon déi véi han
ngach cam két, néu nhu san xuét trong nudc khong dap tng duoc nhu ciu cta
nganh cong nghiép ché bién, dac biét 1a d6i v6i nganh ché bién céc san pham
xuat khau. Trong nhitng thoi ky ma san xuat trong nudc ¢ thé dap ting dugc
nhu ciu ctia cong nghiép ché bién, RTG c6 thé han ché lugng nhap khau bing
TRQs hoic bang thu€ nhap khau theo mic cam két véi WTO.

* Cdc bién phdp vé sinh thuc phdm va kiém dich dong thuc vt

Nhin chung, truéc day cdc bién phap vé sinh thuc pham va kiém dich
thuc vat cua Thai Lan phu hop véi thong 1€ qudc t€ va khong tao ra nhitng rao
can thuong mai. RTG hién dang tién hanh nhiing chuong trinh cai thién tiéu
chuin an toan thuc phim phl hop hon véi tieu chuin quoc t€. Bo Nong
nghiép va Hop tac xa Thai Lan (MOAC) dang thuc hién Chuong trinh nghién
cttu va ap dung phuong thic san xuat nong nghiép tot (Good Agricultural
Practice -GAP) nham nang cao nang suat, dong thoi hop 1y hod viéc st dung
phan bén, thudc trir sau va xay dung Cuc Tiéu chuin nong san va thuc pham
quoc gia - National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
(NBACFS) c6 trach nhiém ddp ting céc tiéu chudn kiém dinh, cdp gidy phép
cho thuc phdm va nong san khiac. MOAC da xdc dinh tiéu chudn cho 14
nhém nong san bao gébm nhan, phong lan, gao thom, nhén, vai, cam va mot s6
nong san khac..

RTG ciing ban hanh Tiéu chuin an toan thuc pham 2004. Dé ti€én hanh
su kién nay, trong thang 3/2003, Noi cac Thai Lan da ban hanh chi dan vé
chuong trinh khung d6i vé6i kiém dinh va kiém tra chat lugng nong san thuc
pham, bao gom:
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- Tap trung vao an toan cho ngudi tiéu dung ca trén thi truong ndi dia
va quoc té trén co s tuong duong;

- Khuyén khich nong san thuc pham cta Thdi Lan dép tng tiéu chuan
quoc té;

- X4c dinh tiéu chudn vé sinh dich té va ki€ém dich thuc vat (SPS) trén
co s& khoa hoc nham bao vé ngudi tiéu diing va san xuit nong nghiép;

- Xay dung tiéu chuén tuong duong vé an toan va ki€ém tra an toan thuc
pham gitta Thai Lan va cong dong quoc t€ .

Ngoai ra, truGc viéc phai thuc hién cam két cat giam thu€ quan va cac
a0 can thué€ quan, RTG da thit chit cdc bién phap quan 1y nhap khdu nhim
tao ra nhitng hinh thtic han ché nhap khau méi. Nhitng rao can duéi hinh thic
nay bao gom:

- Céac nha san xuit noi dia thuong khong bi doi hoi phai dap tng céc
yéu cau tuong tu vé tieu chuan;

- Quy trinh kiém tra phtc tap d6i véi du Iugng hod chat, chat mau va
phu gia thuc phdm gay ra nhiéu phién todi cho nha xuat khiu ciing nhu nha
nhap khau; Phuong phép thir mau hang khéc biét & Thai Lan va & nu6c xuat
khau;

- RTG c6 thé thay déi cdc quy dinh va tao ra nhiéu khé khan cho céc
nha xuat khau trong viéc ddp ting cdc tiéu chuin, quy dinh luon thay doi va
khong c6 phuong tién thong bdo thich hop.

Duéi day 1a nhitng tiéu chuin an toan thuc phdm va kiém dich thuc vat
dugc str dung dé quan ly nhap khau:

- Yéu cau vé Phuong phdp sdn xudt tot (Good Manufacturing Practice
- GMP): Sau 2 nam, bat dau tir 24/7/2003, Thong tu s6 193, B.E. 2543 (2000)
ctia B0 Y t€ Thai Lan vé “Phuong phap san xuat va trang bi cho san xuat thuc
pham va bao quan thuc pham" dugc 4p dung cho tit ca cdc nha san xuat noi
dia cling nhu cac nha san xuat nudc ngoai d6i véi 54 loai nong san. Cac nha
san xudt noi dia bat budc phai 4p dung céc tieu chudn GMP cuia Thai Lan va
céc thuc phdm nhap khau nim trong danh muc nay ciing phai ddp ting duogc
céc tieu chudn vé san xuét va thiét bi san xuét tuong duong.

- Quy dinh vé ddng ky va kiém tra hang nhdp khdu doi voi thirc dn gia
stic: Chinh phtt Thdi Lan da ban hanh quy dinh méi vé nhap khau thiic an gia
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stic va nguyén liéu lam thdc an gia sic trong nam 2002. MOAC da tim kiém
cac phuong thiic dé that chit quyén kiém sodt viéc luu thong doi véi thiic an
gia sdc trong khi Thdi Lan van dp dung phuong thiic truyén thong 1a ki€ém
sodt nhap khiu bing gidy phép nhap khau. Ngoai ra, MOAC chi cho phép
nhap khiu tir cidc nha san xuit da dugc cdc co quan cé thaim quyén cta Thai
Lan va cua nudc ngoai kiém dinh va cap phép. Nhin chung, cic rao can nhap
khau c6 thé 1a:

(1) Doi héi nhiéu chimg tir cho modi chuyén hang, bao gdm ca gidy
ching nhan xuét xu; gidy ching nhan stc khoé; gidy chiing nhan phan tich
hang hod; thong tin vé san phdm va huéng dan st dung; so d6 quy trinh san
xuat; thanh phin san phdm; hod don; van don; phi€u déng géi va nhing
chiing tur khac;

(2) MOAC s€ xem xét cac ching tir d6 trong 15 ngay va xic dinh xem
c6 thé cho phép nhap khau hay khong;

(3) Chi cic cong ty nudc ngoai di c6 cdc co quan co thdm quyén cua
Chinh phu nudc ngoai hay Chinh phit Théi Lan kiém tra va phé duyét méi
duoc phép xudt khau sang Thdi Lan;

(4) MOAC/DLD ¢6 quyén tir chdi bat ¢t chuyén hang nao néu thay cic
quy dinh trén khong dugce dap tng. Cac chuyén hang bi tr chdi sé dugc dua ra
khoi Théi Lan va chi phi do ngudi nhap khau ganh chiu. C6 thé néi nganh san
xudt thic an gia sdic noi dia ctia Thai Lan da ¢6 nhiéu tic dong dén Chinh phu
dé han ché nhap khau mat hang nay nham bao ho san xuat trong nudc trudc
stic ép canh tranh do phai giam thué€ nhap khau v nguy co mat thi trudng do
nhiing rdo can méi clia cac nuGc nhap khau hang hoa Thai Lan. Nhin chung,
MOAC cÂ6 xu huộng muộn dap dung cac chinh sach bao ho trong khi Bo
Thuong mai va Bo Ngoai giao Thai Lan c6 xu huéng maé ctra thi trudong nhiéu
hon.

- Quy dinh vé thanh tra co sé ché bién thit tai nudc xudt khdu: Trong
nam 2000, Cuc phat trién chian nuoi Thdi Lan (The Thai Department of
Livestock Development - DLD) da ban hanh quy dinh vé nhap khau thit (ké
ca ph€ phdm nghién), bao goém:

(1) Bét ct nha nhap khau nao ciing phai c¢6 kho lanh dugc DLD phé
chudn theo cic tiéu chudn xdc dinh;
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(2) Tat ca thit va san pham thit nhap khau vao Thdi Lan déu phai co
xuat xt tir cac dan gia sic di duoc DLD kiém tra theo lich trinh kiém tra
hang nam cua DLD.

Mic du DLD tuyén bo ring viéc kiém tra ndy nham ngan chin cac vi
trung la va bao vé ngudi tieu diung, hoat dong kiém tra trén thuc t€ c6 thé gin
b6 chat ché hon véi nhitng nd luc bao hod san xuat trong nuéc do thué€ danh
vao thit va san phdm thit nhap kh4u s& phai giam xudng trong twong lai.

Bén canh céc bién phdp quan 1y nhap khau, Thdi Lan ciing duy tri
nhi€u bién phap hd trg:

* Ho tro xudt khdu:

RTG duy tri cdc hinh thitc hd tro gidn ti€p d6i véi cadc nha xuat khau
nong san va ché bién hang nong san xut khiu thong qua mot s6 chuong trinh
nhu: Ngan hang xuét nhap khdu tai trg cho cdc nha xuét khau (trong d6 cé
cac nha xuat khdu nong san) qua chuong trinh “tin dung ca go6i" (Packing
Credit Facility). Mac du chuong trinh nay da cham dut tr nam 2003 do RTG
cong nhan rang khong phit hgp v6i nguyén tic cia WTO nhung RTG da thiét
lap mot chuong trinh méi theo d6 EXIM Bank s€ ho tro 1di suét cho cac nha
xuat khau sang cdc thi trudng méi noi (bao gom 41 nuée). Theo RTG, chuong
trinh nay 12 mot phin ctia Chuong trinh phét trién thi trudng xudt khau va
khong trdi véi cdac nguyén tac cia WTO.

RTG ciing hd trg cho cdc nha xuédt khdu va ché bién nong san xuat
khdu qua chinh sich mién giam thu€ thu nhap doanh nghiép d6i vdi cac
doanh nghiép nay.

* Ho6 tro trong nuoc:

- HO tro gid nong san: Hb trg gid nong san da gia tang hang nam so
muc trung binh 50% (19 ti baht/nam) ma Thai Lan da cam két véi WTO.
Nong san dugc trg gia chu yéu la gao, cao su, trai cay. Chinh phu Thai Lan da
dé ra midc gid mua gao thom 1a 6.500 baht/tan (so gid thi truong chi 5.000 -
5.200 baht/tan), 5.235 baht/tdn gao trang 5% tdm va 5.650 baht/tan gao déo...
Nong dan trong lda con duge hudng nhitng chinh sach hé trg khac nhu: duoc
mua phan bén véi gia thap va mién cudc van chuyén phan bén; duoc cung cip
giong mội ¢6 nang suat cao; dugc vay von lai suat thap tir ngan hang nong
nghiộp... Ngoai ra, Thdi Lan ciing ho tro vé gid ca cho nong dan trong trội
cay va xdc dinh 5 loai trdi cay chu luc dé ho trg 1a: siu riéng, nhan, vai, mang
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cut va chom chom. Chinh phu ciing chi dinh 5 chuyén vién cao cap phu trach
tung loai trai cay chu luc nay va ho ¢6 nhiộm vu gidm sat tu viộc san xuột,
phan phoi, ché bién, gia ca cho dén tim thi trudng xuat khdu mdi.

- Mot s6 chuong trinh lon khdc:

(1) Chuong trinh hodn no cho néong dan vay tién cua Ngan hang nong
nghiép (BAAC): da c6 hon 2 triéu nong dan tham gia chuong trinh nay véi
tong s6 ng ganl00 ti baht. Theo d6, ngudi nong dan no khoan vay dén
100.000 baht tir ngan hang BAAC s€ dugc hoan tra ng trong vong 3 nam;
duoc Nha nudc hd trg 3% lai suat vay von; dugc du ciac khod huan luyén vé
ti€p thi, cai thién mia mang, da dang héa va tim cdc ngudn thu nhap bé
sung...

(2) Chuong trinh “Moéi lang mot triéu baht”: moi lang sé nhan duoc 1
triéu baht tir Chinh phu d€ cho dan lang vay muon, va da c¢6 gan 75.000 ngoi
lang nhan duoc khoan vay nay. Nhiéu nong dan da tim dugc khoan vay tir quy
lang, sau khi ho khong thé vay tién tir ngan hang nong nghiép.

(3) Chuong trinh “Méi lang mot san phdm” bat ddu tir thang 10.2001:
Chinh pht hd trg cho mdi lang 1am ra mot san pham tiéu bi€u, dic trung va
c6 chat luong cao. Su hd tro nay chu yéu 1a tiép thi, xtc tién ban hang, huin
luyén va chuyén giao cong nghé cho nong dan. Trong thang 6/2002, mot cudc
trién 1am céc san phdm nay da duoc t6 chic tai tinh Nonthaburi va Chinh pha
Thai Lan cho biét chi trong 4 thang dau nam 2002, chuong trinh nay da mang
lai 3,66 ti baht (84,2 triéu USD) loi nhuan cho néng dan.

* Xiic tién thuong mai:

Thai Lan thanh 1ap Uy ban Giam sat Dam phan hang nong san quoc t&
nhdm gidm st chat ché tién trinh dam phén thuong mai nham bao vé quyén
loi va giam nhing bat lgi c6 thé phat sinh trong dam phdn thwong mai quoc
t€, dac biét 1a cac loai hang hoa dugc coi 1a nhay cam nhu gao va gia cam. Uy
ban s€ phoi hgp véi Tham tin Nong nghiép, Dai st quan Thai Lan & nudc
ngoai, theo doi két qua tién trinh dam phan, tién trinh phap 1y va cac bién
phap vé an toan vé sinh thuc pham 1am co s& dé dé 4p dung cdc bién phap va
cach thitc dam phan thuong mai ti€p theo.

Ngoai ra, nham tao thuan loi cho viéc dam phan dat hiéu qua doi véi
cac doi tac thuong mai lién quan dén céac bién phap thuong mai phi thu€ quan,
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Thai Lan s& thanh 1ap cdc t6 cong tdc luu dong thudng tri tai cac nudc doi tac
thuong mai chu chot.

3.2. Nhiing bai hoc rit ra doi véi Viét Nam

- C6 gang chi dua cam két cao trong nhitng linh vuc manh va quan tam
nhat cia minh va cam két thap trong nhiing linh vuc ¢6 nang luc canh tranh
thap. D€ 1am nhu vay can xé4c dinh 16 nang luc canh tranh cla ting nganh
hang. Chon mot s6 Iinh vuc cin thiét phai bao ho dé phat trién Iinh vuc d6
trong trong thoi gian chuyén ti€p.

- D€ ¢6 thoi gian diéu chinh tiéu chuin trong nudc cho phu hgp vé6i yéu
cau ctia WTO, can giai doan chuyén ti€p dé thuc hién Hiép dinh vé hang rao
k¥ thuat trong thuong mai.

- Thuc t€ cho thay, & mot chirng muc nao dé, nhitng nudc xin gia nhap
WTO va ngay céa nhitng nudc thanh vién WTO van c6 thé duy tri mot s6 bién
phdp nhay cam dé bao ho san xudt trong nudc dong thoi ciing cin tinh dén
mot s6 bién phap ho tro cho cac linh vuc bi tic dong do viéc bai bo cac bién
phap phi quan thué.

- V& cédc bién phdp ap dung tro cap xuét khiu va gid cd, cidc nuéc va
lanh thd xin gia nhap phai dua ra dugc 10 trinh giam déan trong ting giai doan
cho phu hop v6i quy dinh cia WTO. Tuy nhién, trong qua trinh thuong lugng
gia nhap WTO, cidc nuéc va lanh tho van cé thé duy tri mot s6 bién phap dé
hộ tro cho san xuột va xuột khau cta dat nuộc nộu nhu ¢6 mot 16 trinh thich
hop dugc cac thanh vién chap thuan.

- Trung Quoc van duy tri mot mic bao ho thoa dang cho nhiing san
phidm nhay cam, nhu dudng, ngo, bong... Pudng va ngo bi de doa hon cé bai
nhitng mat hang nay hién dang ding truéc su canh tranh quyét liét ctia san
pham nhap khiu duoc tro cép rat cao ctia EU va Hoa Ky. Pay ciing 1a nhiing
mat hang ma Viét Nam quan tam va c6 thé sit dung han ngach thué€ quan
(TRQ) va cé4c bién phap tu vé dic biét (SSG) dé bao ho.

- Thai Lan van st dung TRQs d6i véi 23 mat hang. TRQs dugc di€u
chinh linh hoat phu hop v6i dong théi cua thi truong trong nudc.

- C4c bién phép kiém dich, vé sinh dich t€ va yéu cdu vé quy trinh san
xuat dugc sit dung nhu mot cong cu ki€ém soat nhap khau hitu hiéu ctia Thdi
Lan, trong d6 vai tro ctia cac co quan quan ly nganh doc nhu Bo Nong nghiép
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va Hop tdc xa Thédi Lan hay Cuc Phét trién chian nuoi Thdi Lan 12 rat quan
trong.

- Viét Nam can c6 kha nang str dung tat ca cac cong cu danh cho céac
nuéc dang phat trién thanh viéen WTO dé bao vé khu vuc nong nghiép dé ton
thuong, bao gom han ngach thué€ quan, diéu khoan Tu vé Dic biét (SSG) hién
hanh ctia WTO va cdc diéu khoan méi dang thuong luong tai WTO (“co ché
tu vé dic biét” va “san pham dic biét”).

- Cin c6 duoc thoi ky qua do du dai dé twong thich vé6i cdc Hiép dinh
nhu Hiép dinh vé€ hang rao k§ thuat trong thuong mai, Hiép dinh vé cac bién
phép vé sinh dich t&€ nhdm kéo gian chi phi thuc thi va xay dung nang luc k¥
thuat can thiét.

49



CHUONG 2

THUC TRANG CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE BAO
HO HANG NONG SAN CUA VIET NAM

1. KHAI QUAT VE VIEC SU DUNG CAC BIEN PHAP BAO HO HANG
NONG SAN CUA NUGC TA HIEN NAY

1.1. Thue trang mot so6 bién phap bao ho hang nong san:

Cung véi qué trinh d6i méi nén kinh t€ dat nudc, san xuét nong nghiép
cua Viét Nam di chuyén tir tu cung tu cdp sang san xuét hang hod da dang,
huéng manh ra xuat khau. Mot s6 mat hang da dugc xuat khau véi khoi luong
16n va cé vi thé quan trong trén thi truong thé gidi nhu gao, ca phé, hat tiéu,
diéu, che...

Viéc tham gia ngay cang sau rong vao nén kinh t€ khu vuc va thé gidi
s€ tdc dong manh mé dén hoat dong xuit nhap khiu ciia Viét Nam va qua do
anh hudng sau rong dén doi song kinh t€ clia toan xa hoi. Mot mat, gia nhap
céc 16 chifc kinh t€ va tham gia cdc hiép dinh thuong mai song phuong va da
phuong s€ tao co hoi cho Viét Nam phat huy loi thé so sanh, m& rong thi
truong xudt khau. Mat khac, hoi nhap dong nghia v6i m& clia, trong hoan
canh trinh d6 san xuat nong nghiép con thiap kém, cong nghiép ché bién con
non tré, phai chap nhan canh tranh trén nhiéu linh vuc chua di manh 1a mot
thach thuc to 16n cho nong nghiép Viét Nam.

Viéc gia nhap WTO s& 1am cho thi trudng xudt khau hang nong san cuia
Viét Nam mé rong hon. Tuy nhién, di€u d6 cling budc ching ta phai giam
hang rao thuong mai va md cira thi trudng noi dia, di€u dé c6 nghia 1a s& ¢6
canh tranh manh hon trén ca thi truong nong san tho va ché bién. Nhu vay,
stic ép canh tranh d6i v6i phan 16n cac nhom hang nong san ctia Viét Nam sé
tang lén. Doanh nghiép va nong dan buoc phai canh tranh v6i hang nhap khau
chat lugng cao, gia ré ctia nudc ngoai.

Do diéu kién tu nhién va doi song cua nhan dan ngay cang duoc cai
thién, nhu cdu trong nuGc vé co ciu san pham tiéu thu ngay cang da dang
phong phu, nhap khau hang hod dé phuc vu cho san xudt va tiéu dung ciing
phat trién tuong doi manh trong thoi gian qua. Viét Nam nhap khau nhiéu loai
nong san phuc vu nhu ciu tiéu dung trong nudc (che, ca phé, rau qua, thit va
stta...) cling nhu cho cong nghiép ché bién (bong, dau tuong, dau thuc vat,
ngo...).
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Cac mat hang nong san nhap khau chu yéu giai doan 1997 — 2004

DVT 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Bong xo 1000 tan | 41,5 | 67,6 | 83,3 | 90,4 | 98,0 | 98,0 | 91,0 | 138
Nguyén phu
liu thudc 14 TrUSD | 79,9 | 111,3| 88,3 | 107,6 | 125,6 | 1454 | 173,6 | 162,0
Bot my 1000 tan | 151,6 | 271,0 | 1594 | 86,7 | 65,6 | 61,6 | 51
Sita va san
pham tir sita TrUSD | 63,1 | 78,8 | 100,8 | 140,9 | 246,7 | 133,2 | 163,6 | 210
Dau thuc vat TrUSD | 118,8 | 99,0 | 113,9 | 156,8 | 234,3 | 104,7 | 85,5 | 225
Thuc pham ché
bién TrUSD | 31,3 | 28,8 | 31,7 | 40,6 | 39,7 | 58,7 | 81,1
Ngo Tr USD 6,9 152 | 16,5 | 22,7 | 41,5 | 27,0

Nguon: FAQ, Staticstic, Country Informations — Vietnam
Nién giam thong ké 2003, Tong cuc Thong ké
Bdo cdo cua Bo Thuong mai 2004

Nhin chung, nhap khdu cdc loai hang nong san vao thi trudng Viét
Nam bao gom bong, dau m& dong thuc vat, nguyén phu liéu thudc 14, stta, lda
mi, cao su, che, ca phé, qua cic loai...Hang nong san duoc nhap khau vao
Viét Nam bao gom ca hang tuoi s6ng, hang qua ché bién tho va ché bién tinh
(che tii, ca phé tan, thuc phadm déng hop...)

Vé giong cay trong: mat hang dugc nhap khiu nhiéu nhit 13 giong lda
lai, ngo6 lai tir Trung Qudc va mot s6 loai gidng rau, cdy an qua vv... nhap
khau tir Trung Quoc, Thdi Lan, Phép... Trong nudc ciing ting budc san xuat
dé tu tic giong nhu lda lai, ngo lai, bong lai ... Viét Nam ciing nhap khau mot
s0 loai giong chan nuoi: cac loai lon, gia cam...

Dé bao ho san xuét trong nude cling nhu quan 1y nhap khau, nhiéu bién
phap thué quan va phi thué quan da duoc ap dung. Theo ndi dung cta Hiép
dinh Nong nghiép, c6 thé chia cdc bién phdp bao ho clia Viét Nam thanh 3
nhém sau:

(1) Thué nhdp khdu

Thu€ nhap khau 1a cong cu phd bién nhat dé han ché nhap khiu nong
san. Muc thu€ nhap khiu doi véi mot s6 nong san ctia Viét Nam kha cao,
chang han thué suat doi v6i mot s6 loai rugu bia c6 thé 1én t6i 100%, v6i mot
so loai d6 uodng, qua ché bién, san phdm ché bién tr mot s thuy san va gia

51




sic 1a 50%. Thu€ suit trung binh don gian hién nay cua Viét Nam d6i véGi
nong san vao khoang 25%.

Dic diém chi yéu clia chinh sich thu€ nhap khdu hién nay trong linh
vuc nong nghiép la:

- Thué€ duoc 4p dung vira cho muc dich bao ho, vira nham muc dich thu
ngan sach. Chinh vi vay, mot s6 mat hang Viét Nam khong san xudt nhung
van chiu thu€ suat nhap khau tuong d6i cao (vi du mach nha, lda mach, mot
s0 loai hoa qua 6n dé6i v.v...).

- C6 mot s6 mau thuan gilta nhu cdu phét trién cdc san phdm nguyén
lieu tho va céc san pham ché bién. Vi du nhu dudng chiu thué suit nhap khau
lén dén 40% (trén thuc t€ 1a hau nhu cd&m nhap khau), trong khi d6 dudng lai
12 nguyén liéu ddu vao quan trong cho cac nganh ché bién thuc pham. Viéc 4p
dung chinh sach bao ho cao do6i véi duong ciing lam tang chi phi, giam kha
nang canh tranh ctia nhi€u nganh ché€ bién nong san khac (nhu ché bién nudc
ngot, nudc hoa qua). Hay céc loai thitc dn gia sic déu chiu thu€ suat 10%,
lam tang chi phi dau vao cho nganh chan nuoi von la nganh Viét Nam ciing
c6 nhu cau phat trién.

- Chinh sdch bao ho bang thu€ tuong doi tran lan, chua thé hién rd
trong diém bao ho va chua thé hién ro chién luge phét trién cdc nganh trong
trot, chan nuoi va ché bién trong tuong lai.

- Thué nhap khau duoc d4p dung & miic tuong doi thap doi vdi nguyén
liu, & mic cao doi v6i thanh pham. Vi du, dong vat song (Chuong 01) chi
chiu thu€ trung binh 2,8% trong khi thit (Chuong 02) chiu thué trung binh
21,1% va cac san pham ché bién tir thit (Chuong 16) chiu thu€ trung binh lén
dén 50%. Co cdu trén thé hién chinh sich "thu€ leo thang" thudng thay &
phan 16n cdc nuéc nhim thic ddy cdc nganh ché bién nong san trong nudc
phat trién. Tuy nhién, nguyén tic bao ho trén chua duoc thé hién triét dé trong
chinh sdch thu€ nhap khau cta Viét Nam. Vi du nhu thu€ nhap khiu trung
binh do6i véi rau qua va hat (Chuong 08) 1a 39,5% trong khi thué€ suit doi véi
mot s6 ché phadm tir rau (Chuong 13 va 14) chi chiu thu€ suét trung binh
khoang 5%.

(2) Cdc bién phdp phi thué quan

Hai moc quan trong danh dau budc phét trién trong viéc xay dung, ban
hanh va 4p dung cac bién phap phi thu€ quan cua Viét Nam noéi riéng va cac
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chinh sich thuong mai néi chung l1a nam 1997, khi nuéc ta ban hanh Luét
Thuong mai - co s& phap 1y co ban cho moi hoat dong thuong mai tai Viét
Nam va nam 2001, khi Thu tuéng Chinh phu ban hanh Quyét dinh so
46/2001/QD-TTg ngay 4/4/2001 vé quan 1y xuat khau, nhap khdu hang hod
thoi ky 2001 - 2005.

Cung v6i 10 trinh hoi nhap, Viét Nam da c6 nhiing budc ti€n ddng ké
trong viéc cét, giam va hoan thién hé théng cac bién phéap phi thu€ quan phu
hop v6i cdc quy udc quoc t€. Cac bién phap phi thué quan dé bao ho hang
nong san s& duoc trinh bay chi tiét trong phan 2.

(3) Cdc bién phdp ho tro:

* Ho tro trong nudc:

Mic dit hé tro truc ti€p cua Nha nuéc d6i v6i nganh hang nong san da
giam nhung Viét Nam con dang duy tri cdc bién phdp nhu hd tro vé von, hod
trg vé 14i suét tin dung dé thu mua nong san vao nhitng vu thu hoach tap
trung; xod no va gian ng cho doanh nghi¢p Nha nudc...Day la cac bién phap
hé trg bi cam trong WTO va néu tiép tuc duy tri thi ¢ thé bi 4p dung thu€ doi
khang.

Viét Nam duy tri cdc chuong trinh ho trg trong nuéc dudi hinh thic
giam thu€ nhap khau d6i véi céc loai vat tu phuc vu san xuét nong nghiép,
cdc bién phap khuyén khich dau tu va ho trg dau tu, dac biét d6i véi cac du dn
ddu tu & nhitng viing sau, ving xa va ¢6 khé khan; hd tro phat trién va cic
hinh thic hé tro thong qua Quy H6 trg Phat trién. Quy Ho trg Phat trién duoc
thanh 1ap nam 1999 nham hé trg thuc hién cdc du dn kinh t€ quan trong va
phat trién céc ving c6 khé khan. Hb trg ddu tu dugc thuc hién dudi hinh thic
tin dung dau tu vu dai, ho tro 1ai suat sau diu tu va bao 1anh tin dung dau tu.
Theo Quyét dinh 02/2001/QD- TTg ngay 02/01/2001 vé chinh sich hd trg
dau tu tir Quy hd trg phat tri€n, nhitng hinh thiic hé trg nay danh cho ca cic
doanh nghiép trong va ngoai nudc cé dau tu san xuidt & cdc nganh hoac cac
viing ¢6 khé khan vé phat trién kinh t€ xa hoi.

Céc chinh sdch ho trg ctia Viét Nam hau hét thudc "hop xanh", dic biét
1a cdc ho trg cho cdc linh vuc: nghién ctu khoa hoc, huin luyén, cdc chuong
trinh phét trién co sd ha ting, bdo vé cay trong, kiém dich dong thuc vat, an
ninh luong thuc qudc gia, ctu tro thién tai, dau tu ho trg di€u chinh co cau, tai
dinh cu. Tuy nhién, vin cdon mot s6 bién phép hé trg cua Viét Nam nam trong
nhoém céc bién phdp phai cit giam hay con goi 1a céc bién phdp thudc hop ho
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phach, bao gébm céc bién phdp hé tro theo mit hang cu thé va cdc bién phdp
hé trg khong theo mit hang cu thé duoc lugng héa trong Téng hd tro tinh gop
(tbng AMS).

-Tong hé tro tinh 96p AMS

AMS theo sdn phdm cu thé"

+ Hb tro gid thi trudng: Theo Chuong trinh phét trién nong thon Viét
Nam giai doan 1996 - 2000 va t6i nam 2010, Chinh phu Viét Nam da duy tri
céc chinh sidch nhim hé trg san xuat nong nghiép “... dé thay do6i gid tuong
d6i clia cdc san phdm nong lam nghiép thong qua céac diéu chinh vé chinh
sdch thuong mai noi dia va chinh sidch xuat nhap khau dé€ duy tri muc gia
thich hgp doi v6i san xuit nong san”. T nam 1998, nganh nong nghiép Viét
Nam da c6 nhiing cai cach quan trong hudng vé thi truong va mé ctra doi véi
thuong mai quéc t€. Gid cadc nong san ngay cang gan vGi muc gia thé gidi.
Tuy nhién, Chinh pht van duy tri mét chinh sdch hop 1y nhim dam bao muiic
gid nong pham twong d6i 6n dinh cho ngudi tiéu dung trudc nhiing thay doi
16n tir bén ngoai. Do d6, Chinh phu van cdn 4p dung mot s6 ki€ém soat vé gid
thong qua han ngach va gidi han s6 luong nha xuat khiu tham gia vao thuong
mai qudc té nhu cac bién phap hoé tro gia d6i v6i hai mat hang gao va duong.

+ H6 tro vé giong: Viét Nam da xay dung mot chién luoc phét trién
giong cho mot s6 mat hang nong san chién lugc trong giai doan 1996 - 2001.
Nha nuéc di ban hanh cdc bién phap nham ho trg céc co s& chan nuoi giong
goc. Thong thudng chi phi dé nuoi giit dan giong goc rat cao do quy trinh k§
thuat nghiém ngat. Vi vay, gia con gidng san xuit ra cao, trong khi trinh do
san xudt va diéu kién kinh t€ cta ngudi dan chua du dé€ ti€p nhan con giong
vGi gid cao nhu vay. Do d6, hang nam, Nha nudc chi ho tro cho cic co so san
xuat giong dé ho ban san phidm véi gid thdp hon. Nguén tai trg 14y tir ngan
sach Nha nudc. Theo thong ké tir biéu DS7 ma Viét Nam da bao cdo lén
WTO, mdi nam Viét Nam chi khoang 15 ty dong cho cidc co s& san xudt
giong nay.

Quyét dinh s6 225/1999/QD-TTg, ngay 10/12/1999 ctua Thu tudng
Chinh pht ciing phé duyét mot loat cdc chuong trinh giéng qudc gia nham
tang cuong von ngan siach Nha nudc dau tu cho cac hoat dong nghién ciiu
khoa hoc vé giong, gilt ngudn gen, san xuat giong goc, nhap khau ngudn gen
va giong mdi... Bén canh d6, cac chuong trinh nay con dung ngan sach dia
phuong dé hd tro san xuat giong doi hoi ky thuat cao, gitip nong dan ngheéo c6
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diéu kién dua giong tot vao san xuét. Nha nuGe ciing cap cdac khoan vay uu
dai danh cho tét ca cdc thanh phan kinh t€ dé san xuat giéng thuong mai.

+ Céc hé tro khic: bén canh hai nhém hang muc hé trg theo san pham
cu thé 1a tro gid va phat trién giong ké trén, Chinh phu con 4p dung mot s6
bién phédp khac nhim hé trg cho ciac mit hang nong san nhu hd tro 13i suit dé
thu mua va tam trit nong san trong vu thu hoach nham gitip bao ddm thu nhap
cho nong dan, hé trg phét trién viing nong san, ving nguyén liéu tho, cho vay
13i suét vu dai cho mot s6 doanh nghiép dau tu, phdt trién san xuat nong san,
bu 16 cho cdc doanh nghiép bi thiét hai do quy dinh gid thu mua trong nuéc
ctia Chinh phu, giam thu€ VAT cho mot s6 doanh nghiép san xuit néng san...
tit ca cac hd tro trén déu dugc thuc hién thong qua Quy binh 6n gid (nay 1a
Quy hé tro xuat khdu, dugc thanh lap theo Quyét dinh 195/1999/QD-TTg
ngay 27/9/1999).

Theo Bdo cdo vé cédc bién phdp ho trg va tro cap stt dung trong linh vuc
nong nghiép (biéu ACC4) ma Viét Nam da gui 1én Ban thu ky WTO, téng hd
trd AMS cho céc san pham cu thé gao, thit lon, bong... khong phai chiu dién
cat giam vi téng AMS nay it hon 10% gid tri san xuét clia tiing mat hang cu
thé. Ngoai 1¢ duy nhat 12 mat hang dudng c6 luong hd tro vugt qua muc cho
phép. Tuy nhién, trong nhitng vong dam phan gia nhap WTO gan day, Viét
Nam cam két s& han ché hon nita viéc dp dung céc bién phdp hoé tro thudc hop
mau hé phach nay vdi tat ca cdc mat hang nong san néi chung va dic biét 1a
mat hang dudng noi riéng.

AMS khong theo san phdm cu thé

Theo béo cdo trong biéu DS9 cua ACC4, Viét Nam 4p dung mot s
bién phdp hd tro khong theo san phdm cu thé nhu mién giam thu€ nong
nghiép, uu dai lién quan dén dat dai, wu dai vé thu€ VAT, cép bu tién dién
dung cho tudi tiéu nong nghiép va xoa ng thuy loi phi.

Theo Quyét dinh s6 199/2001/QD-TTg clia Thu tuéng Chinh pht, Nha
nudc mién giam 100% thué€ nong nghiép cho cdc xa dic biét khé khan va
50% cho dat trong lda va trong ca phé.

Theo Thong tu s6 44/1999/TT-BTC ngay 26/4/1999 cua Bo Tai chinh
hudng dan wu dai vé thué d6i véi hop tic xa, cac hop tic xa cung cép dich vu
san xudt nong nghiép & mién nii duoc mién tién thué dat, & cac ving con lai
duoc giam 50% tién thué dat.
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Nha nudc ciing mién giam thu€ VAT cho tat ca cdc san pham trong
trot, chian nuodi chua qua ché bién clia céc t6 chifc c4 nhan tu san xudt va truc
ti€p ban ra thi truong theo thong tu s6 122/2000/TT-BTC ngay 29/12/2000
huéng dan thuc hién Luat thu€ VAT va theo Diéu 4 cua Luat thué€ VAT. Ciing
theo Thong tu trén va theo Diéu 10 cua Luat thué VAT, thu€ dau vao duoc
khau trir khong theo ty 1& 2% va 3% dé tinh nop thué€ VAT 4p dung doi véi
kinh doanh nong san trong nudc va xuat khau.

Ngoai ra, Chinh phu quyét dinh gid ban dién cho bom nudc, tudi tiéu
lda, rau, mau va cay cong nghiép ngin ngay xen canh véi miic binh quan 1a
572,72 d/kwh, thap hon gia dién ban cho cac linh vuc khac (700 d/kwh). Phan
chénh léch dugc Nha nudc cip bu. Nam 2001, Nha nude da chi khoang 302 ty
dong cho hang muc hd trg nay.

Bén canh hoé trg vé gid dién, Nha nudc di lién tuc duy tri ho trg trong
muc thu thuy loi phi tir nam 1984 dén nay. Theo Nghi dinh 112-HDBT (nay
la Chinh pht) ngay 25/8/1984 quy dinh vé muc thu thuy lgi phi, Nha nuGc
tam thoi chua tinh khau hao co ban va stra chita 16n cac cong trinh thuy lgi va
may moc thiét bi va coi day la khoan trg cdp cho nong nghiép.

Theo Thong tu s6 95/2004/TT- BTC ngay 11/10/2004 vé chinh sach hd
tro tai chinh va vu dii vé thu€ phat trién ving nguyén liéu va cong nghiép ché
bién nong 1am thuy san, cdc t6 chic, cd nhan diu tu vao cong nghiép ché bién
gan v4i cac viung nguyeén liéu tap trung sé dugc mién, giam thué sir dung dat
nong nghiép.

- Ho tro dang hop xanh 1d cdy

Theo quy dinh ctia Hiép dinh Nong nghiép cia WTO, c6 11 nhém bién
phap hod tro dugc liét ké vao danh muc ctia hop xanh 14 cay va khong phai
cam két cat giam.

Dich vu chung: bao gom céac chuong trinh lién quan dén viéc cung cap
dich vu, phic 10i cho nong nghiép hoac cong dong nong thon dudi dang cac
chuong trinh nghién citu, kiém sodt dich bénh va con tring, dich vu dao tao,
dich vu tu van, dich vu kiém tra, kiém hod, dich vu ti€p thi va xic ti€n thuong
mai, ha ting co sd...Viét Nam da dp dung 5 nhém bién phdp hé trg 1a nghién
ctru khoa hoc, dao tao, khuyén nong, ha tdng nong nghiép va thd y, bao vé
thuc vat, kiém dich dong thuc vat.
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Vé nghién ctu khoa hoc, Nha nudc cép kinh phi cho cdc Vién nghién
ctu thuc hién cdc d¢€ tai nghién cdu ve giong cay, giong con, ky thuat canh
tdc, nong hod, thé nhudng, nguén nudc, dé tai bao vé cay trong, vat nuoi,
nghién ctru kinh té€ nong nghiép theo ngan sach hang nam. Ngoai ra con mot
s vién va trudng dai hoc ciing ¢6 dé tai nghién citu vé nong nghiép duoc thuc
hién bang ngan sach Nha nudc cap. Nha nudc ciing chi tra cdc chi phi xay
dung co s& vat chat k§ thuat cia cic co s san xuat cay con giong, vién
nghién cttu nong nghiép, trai tram thuc nghiém, cic truong dao tao trong
nganh nong nghiép.

Vé dao tao, hé thong dao tao phuc vu cho nganh nong nghiép gobm c6
mot sO truong Pai hoc, trudong trung hoc va cong nhan day nghé thuoc cic
nganh trong trot, chian nuoi, thi y, bao vé thuc vat, co khi, 1am nghiép, ché
bién, thuc phdm, k€ todn...Nha nuéc cung cap kinh phi dé cac trudng thuc
hién nhiém vu dao tao can bo k¥ thuat, kinh t€ va cong nhan cho nganh.

Cong tac khuyén nong cling 1a mot trong cac trong tam dugc Chinh
pht rat luu y. Theo nghi dinh s6 13/CP ngay 2/3/1993 vé "quy dinh cong tac
khuyén nong", mot hé thong khuyén nong tir Trung wong dén cip huyén da
dugc thanh 1ap véi mot s6 lugng dang ké can bo khuyén nong thuoc bién ché
Nha nuéc. Mang luéi khuyén nong vién & cap lang xa lam viéc theo ché do
hop déng. Nha nuéc cép kinh phi dé€ bo may nay hoat dong. Chiic ning chinh
clia cong tac khuyén nong la tu van mién phi cho nong dan vé k§ thuat va
phuong phap san xuét. Cac can bo khuyén nong s€ huéng dan cho nong dan
cac k§ thuat vé giong mdi, k§ thuat canh téc, phong trir sau bénh tong hop, k¥
thuat bao quan, ché bié€n nong san, cong nghé sau thu hoach...

Theo Quyét dinh s6 143/2001/QD-TTg ngay 27/9/2001 phé duyét
Chuong trinh muc tiéu quoc gia xoa doi, giam ngheo va viéc lam giai doan
2001 - 2005, Nha nudc da dau tu von ngan sach dé xay dung mdi, nang cip
hé thong thuy loi tudi tiéu, hé thong dé diéu v.v...Nha nuéc con danh mot
phan von d6i tng cho ciac du an ODA dau tu cho thuy loi, ha tang nong
nghiép. Pay c6 thé coi 1a khoan hd trg 16n nhat thudc nhém cac bién phap héd
trg trong linh vuc dich vu chung.

Theo Thong tu s6 95/2004/ TT - BTC, cac co s6 ché bién nong 1am san
tai cdc viing nguyén liéu tap trung s€ dugc ho trg kinh phi tir Ngan sach Nha
nuéc dé nhap khau va trién khai phd cap giéng mdi, thué chuyén gia, mua
thiét k&, mua cong nghé, chuyén giao tién bo khoa hoc ky thuat, cong tac
khuyén nong...
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Nhém bién phap cuoi cing ma Viét Nam dang ap dung thuoc linh vuc
dich vu chung 12 dich vu thi y, bao vé va kiém dich dong thuc vat. Hién nay,
nudc ta da xay dung duoc mot hé thong thd y va bao vé thuc vat tuong doi
phat trién va ddy du bao gom: Cuc Thu y, Cuc Bao vé thuc vat & cdp trung
uong va cac Chi cuc Thu y, bao vé thuc vat & 61 tinh thanh trong ca nudc.
Trong thoi gian qua, hé thong nay di c¢6 nhitng dong gop tich cuc vao cong
tdc kiém soat dich bénh trong ca nuéc (du bao tinh hinh dich bénh, phong
chong va dap dich...) xay dung hé thong van ban phép 1y vé cong tic thd vy,
bao vé thuc vat, kiém soat dich bénh tai cdc clra khau, giita cdc viing trong ca
nudc. ..

Du trit cong vi muc dich an ninh luong thuc: Dé dam bao an ninh luong
thuc, Nha nuéc da d4p dung mot s6 chuong trinh quoc gia du trit cic mat hang
luong thuc thyc phdm bao goém lda gao, mot sd hat giong lda, ngod, giong
rau... Cic chuong trinh du trit quoc gia vé lia gao do Cuc du trit quéc gia
chiu trach nhiém quan ly; du trit quéc gia vé gidng cay, thudc thu y, thudc
bao vé thuc vat do BO NN&PTNT quan ly.

Ho tro luong thuc - thuc phdm trong nudc: Viet Nam dp dung mot so
chuong trinh hd tr¢g nhim trg cap luong thuc thuc phadm cho nhitng viing khé
khan, viing sau, vliing xa, nudi cao va cdc ving khé khan khéc; ho tro thu nhap
cho nguoi c6 mic thu nhap duéi miic t6i thiéu, hd trg lwong thuc, thuc pham,
cac vat dung t6i thiéu cho nhan dan ving bi thién tai, tuy nhién phan ngan
sach chi cho cic hé trg dang nay kha han ché.

Hé tro diéu chinh co cdu: Theo Nghi quyét 09/2000/NQ-CP ngay
15/6/2000 vé mot s6 chi truong chinh sach chuyén dich co cau kinh t€ va tiéu
thu san pham nong nghiép, Nha nuéc dp dung céc chinh sich wu dai vé thué,
dau tu, tin dung nham ho tro diéu chinh co cau.

Cung v6i Quyét dinh vé chuyén dich co cau cay trong, vat nuoi, Thi
tuéng Chinh pht di ban hanh cic quyét dinh c6 lién quan phuc vu chuyén
dich co cau nong nghiép, nong thon: vé kién c¢6 hod kénh muong (danh 1.500
ty dong cho cdc dia phuong vay 1ai sudt bang 0%); vé co ch€ tai chinh thuc
hién chuong trinh duong giao thong nong thon, co s& ha tang nudi trong thuy
san, co sO ha tAng lang nghé ¢ nong thon (danh mot khoan ngan sộch cho cộc
tinh vay theo du dn vội 13i sudt bang 0%).

Chuong trinh mang tinh kinh té - xa hoi: Nha nuéc ho tro duéi hinh
thitc cho vay von wu dii nhim phét trién san xudt, ché bién va tiéu thu san
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pham, tang thém viéc lam va thu nhap cho ngudi dan. Nha nuéc ciing hd trg
cho hoat dong dau tu vao nhitng viing san xudt nguyén liéu tap trung gan vdi
co s& ché bién, tiéu thu nong san hang hod c6 hop dong tiéu thu noéng san
hang hod dugc ngan sach Nha nudc hd trg mot phan ve dau tu xay dung co s&
ha tang (duong giao thong, thuy loi, dién,...), hé thong chg ban buon, kho bao
quan, mang lu6i thong tin thi trudng, cic co sO kiém dinh chat luong nong
san hang hoa. Co ché tai chinh va hé tro ngan siach thuc hién nhu quy dinh tai
biéu 3 Quyét dinh s6 132/2001/QD-TTg ngay 07/9/2001 ctia Tha tudng
Chinh phu.

Quyét dinh sd 80/2002/QD-TTg ngiy 24/06/2002 cia Thu tudng
Chinh phu vé chinh sach khuyén khich tiéu thu nong san hang hoa thong qua
hop dong di ban hanh nhiéu chinh sich khuyén khich cdc doanh nghiép ky
hop dong tiéu thu nong san véi nguodi san xudt nhu dugc wu tién thué dat,
dugc hd tro mot phian dé ddu tw xay dung co so ha tdng, cdc hinh thitc wu dai
dau tu Nha nudc tir Quy hd tro phat trién, vu tién trién khai va hd tro vé cong
tac khuyén nong...

- Ho6 tro dang hop xanh da troi

Viét Nam khong ap dung bién phéap phi thu€ quan nao thudc dang ho
tro truc ti€p theo cac chuong trinh han ché san xuat.

- Ho tro dudi dang cdc “Chuong trinh phdt trién”’

Tro cdp dau tu cua Chinh phi: Nha nude da ti€én hanh trg cap dau tu
cho nong nghiép dudi hinh thic cho vay dau tu véi 1ai suat wu dai va cép ho
trg tai chinh nhidm phat trién kinh t€ trang trai. Cu thé, Chinh pht da hd trg
bing cach cap bu chénh léch cho ngan hang dé ngan hang cho vay tin dung
dau tu trung va dai han véi 1ai suat vu dai cho cac hoat dong dau tu va xay
dung nha xudng ché€ bién nong lam san, trong cay lau nam, xudng ché bién,
nong lam san. P6i v6i cac khoan ng kho doi cua nganh nong nghiép, Nha
nudc ¢ thé cho khoanh ng, xo04 ng.

Thong tu s6 82/2000/TT-BTC ngay 14/8/2000 cua Bo Tai chinh huéng
dan thuc hién Nghi quyét s6 03/2000/NQ-CP ngay 2/2/2000 ctia Chinh phu
vé kinh t€ trang trai quy dinh Nha nu6c s& ¢ chinh sdch hé tro phat trién két
célu ha tang vé giao thong, thuy 1oi, dién nudc sinh hoat, thong tin, co s& ché
bién dé€ khuyén khich cac ho gia dinh, c4 nhan phat trién trang trai san xuat
nong, 1am, ngu nghiép. Mot s6 trang trai phat trién san xuét, kinh doanh trong
linh vuc thudc d6i tuong quy dinh tai Diéu 8 Muc I Chuong II ctia Nghi dinh
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s6 43/1999/ND-CP ngay 29/06/1999 cua Chinh phti cho vay von tit quy ho tro
dau tu phét trién cia Nha nudc. Cic trang trai phat trién san xuét kinh doanh
con duoc vay tin dung thuong mai cua cac ngan hang thuong mai qudc doanh
theo Quyét dinh s6 67/1999/Qb-TTg ngay 30/3/1999 ctia Thu tuéng Chinh
phu vé "Mot s6 chinh sach tin dung ngan hang phat trién nong nghiép, nong
thon". Chu trang trai dugc dung tai san hinh thanh tir von vay dé dam bao tién
vay theo quy dinh tai Nghi dinh s6 178/1999/ND-CP ngay 29/12/1999 cuia
Chinh phu vé bdo dam tién vay clia cic t6 chiic tin dung.

Céc co s& ché bién nong 1am san gan v4i cdc ving nguyén liéu tap
trung duoc hd trg mot phan von diu tu tir ngudn von xay dung co ban tap
trung theo Thong tu s6 95/2004/TT-BTC.

Tro cdp dau vao cho nguoi san xudt cé thu nhdp thdp: Hé thong Ngan
hang ngudi ngheo da duoc Nha nudc thiét 1ap dé cho dan ngheo duoc vay von
ngan han d€ phdt trién san xuat vé6i 1ai suat thap (0,6%/thang) trong khi 1ai
sult thong thuong khoang 1,2%. Doi v6i cac khoan no khé doi cua ngudi
ngheéo, Nha nudc ¢ thé cho cap bu chénh léch 1ii suat, khoanh ng, xod ng.
Ké tir ngay 1/6/2001, 1ai suat cta ngan hang phuc vu ngudi ngh&o con
5,4%/nam cho khu vuc III (ving nui cao va hai dao) va 6,0%/nam cho cac
khu vuc con lai.

Tro cdp danh cho nguoi san xudt nham khuyén khich tix bo viéc trong
cdy thuéc phién: Nha nuéc da c6 cdc hd tro cho nong dan dé ho chuyén tir
trong cay thuoc phién sang trong cay khac (nhu hd trg cay giong, hat giong,
con giong, huéng din ky thuat va kiém tra, kiém sodt qué trinh thuc hién
chuyén dich cay trong nay).

* Tro cdp xudt khdu

Quy Hb trg xuét khau da duoc thanh 1ap, sit dung va quan ly theo quyét
dinh 195/1999/QD-TTg (27/09/1999) nhim hé tro khuyén khich ddy manh
viéc xudt khau hang ho4, md& rong thi trudong xuat khau, ting stc canh tranh
cua hang xuét khau Viét Nam. Bing nguon tién cia Quy Ho tro xudt khau,
Nha nudc da ban hanh mot loat bién phap nhu hé tro 1di sudt vay von ngan
hang dé mua nong san xuit khdu, hd trg tai chinh d6i véi nhitng mat hang
xuat khau bi 16 do thi€u stic canh tranh hodc gip ri ro; giam hoédc mién thu€
truc thu; hé trg tdi chinh truc tiép (dac biét d6i v6i cac nha xudt khau mai)
cho xuét khiu dén cdc thi trudng mdi, hodc cho cac hang hoa chiu nhiéu tdc
dong bién dong gid; ho trg 1ai suat vay von ngan hang doi véi mot s6 mat
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hang xuét khau (Quyét dinh s6 178/1998/QD- TTg)... Ngoai ra, Viét Nam
con 4p dung cdc hinh thifc tro cap xuat khdu nong san sau: Tro cap xuat khiu
thong qua duyét ty gid thanh todn déi hang tra no nudc ngoai; uu dai thué
(thu€ lgi tic) doi v6i doanh nghiép ¢6 von dau tu nudc ngoai san xuit nong,
lam san xudt khau (Diéu 54, 56 ND12/CP ngay 8/2/1998 va Diéu 7 ND
10/1998/CP); wu dai thu€ doi véi doanh nghiép Viét Nam san xudt hang xuat
khau (Luat Khuyén khich diu tu trong nuéc), tin dung hd trg xudt khau
(Quyét dinh 133/2001/ QD-TTg ngay 10/9/2001 cta Thu tuéng Chinh phu)...

Viét Nam ciing 4p dung nhiéu co ché, chinh sich nham hoé trg cho cong
tdc xuédt khau nhu: Thong tu s6 61/2001/TT-BTC ngay 1/8/2001 vé hé tro
hoat dong phét trién thi trudng, ddy manh xic tién thwong mai, cic quyét
dinh vé thudng theo kim ngach xuét khdu. Ngoai ra, hoat dong xudt khiu
nong san con nhan duogc su hé tro tir Quy hd tro phat trién dudi hinh thic cho
vay dau tu véi 1ai suat uu dai doi véi cac du an san xudét, ché bién, kinh doanh
hang xuat khiu ctia cdc doanh nghiép thudc nganh nghé dugc vu dai diu tu
theo Luat Khuyén khich ddu tu trong nudc (sta d6i) c6 ty trong hang xudt
khau tir 30% tr& 1én (Quyét dinh 02/QD-TTg ngay 02/01/2001 vé chinh sach
hé tro ddu tu tir quy hé tro phét trién ¢ hiéu luc ngay 17/01/2001); thudng
xuat khau (theo quy dinh trong Quyét dinh 02/2002/QD-BTM)...

Theo Quyét dinh 266/2003/QD-TTg ngay 17/12/2003 ve chién lugc
phat trién thi trudng xudt khau 2004 - 2005, dé nang cao kha niang canh tranh
cua hang xuat khau, nhiéu chinh sich vé tai chinh, tin dung, ddu tu, phi va
phu phi s& phai stta d6i va md rong, tap trung vao tin dung dai han cho dau tu
dé nang cao nang luc san xudt, dic biét d6i vdi cac nganh san xuét nguyén
lieu cho san xudt xudt khau. Ngoai ra, bao lanh tin dung thuong mai ciing
duoc md rong, chii y dén céc du 4n ddu tu cho cong nghé méi dé xuét khau va
cho cdc hop dong xuat khiu c6 hiéu qua cao. Theo Quyét dinh 266/2003/QD-
TTg, so luong danh muc hang duoc hudng wu dai xudt khau sé& giam dé tap
trung thudng cho cac hang hoa c6 kha nang canh tranh cao va nhiing san
pham str dung nhiéu nguyén liéu trong nuGc va cung ting véi s6 luong 16n. Ho
trg tai chinh truc ti€p ciing s€ bi han ché va thay thé bang hd tro cho cdc nha
cung ing nguyén liéu, cdc giai phap khoa hoc, k§ thuat va cong nghé dé cai
thién san xuat xuat khau.

1.2. Mitc do bao hé hang nong san
Trong nhiing nam qua, Viét Nam da ting budc md ctra thi trudng nong

san theo cdc cam két véi cac quoc gia va t6 chitc quoc t&: AFTA, APEC, Khu
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vuc mau dich tw do ASEAN — Trung Quéc, Hiép dinh thuong mai Viét Nam —
Hoa Ky va cac thoa thuan song phuong trong qua trinh dam phan gia nhap
WTO.

* Tham gia AFTA cua hang nong sdan:
- Danh muc IL gom:

Nh6ém san pham tho ma Viét Nam c6 kha niang xuét khau nhu: Ca phe,
che, cao su, lac, dira, di€u, rau qua tuoi, dong vat séng...

Nhom vat tu, nguyén liéu dau vao cho san xuat nong nghiép ma Viét
Nam chua san xuét duoc, hoac san xuat dugc it nhu gidng cay trong, giong
vat nuoi, dau thuc vat nguyén liéu, bong, stra....

Nh6ộm san phdm ma Viột Nam san xuột dugc, it ¢6 nhu cau nhap khau
nhu: rau, cu, rộ dn dugc, 1am san, thuc vat dung dộ bộn tột...

Nhém san pham ma Viét Nam khong san xuét duoc nhu: nho, téo, ¢,
lda mi, lda mach, ké, cao luong, dau thuc vat dang nguyén liéu tho...

- Danh muc loai tru tam thoi (TEL):

C6 146 dong thué€ hang nong san nam trong danh muc loai trir tam thoi
(17%) dugc dua vao CEPT trong 2 nam 2002 va 2003 véi muc thué 20% va
dén nam 2006 thi hoan thanh viéc giam thué€ xuong 0 - 5%. Cic mat hang
trong nhém nay chu yéu 1a cdc san phdm ché bién: rau qua hop, nuéc qua,
che tdi nhdng, ca phé hoa tan, thit ché bién, san phdm ché bién tir ngii coc, do
uong ...

- Danh muc hang néng san nhay cam (SL): duong, thit ché bién, gia
cam giong... Thoi han hoan thanh cat giam thué va phi thué€ 1a nam 2010.

- Danh muc loai triv hoan toan (GE): 17 dong thu€ nong san trong
danh muc loai trir hoan toan (2%).

Nhu vay, ¢6 2 mic d0 ma cilra thi truong: Nam 2003 - mic thu€ cao
nhat 12 20%; Nam 2006 - muc thu€ 0 - 5% cho hau hét cac mat hang nong san
(trr danh muc nhay cam).

Theo Quyét dinh s6 13/2005/ND-CP vé viéc stra d6i, bé sung Danh
muc hang héa va thu€ suét thu€ nhap khau Viét Nam dé€ thuc hién Hiép dinh
uu dai thué quan c6 hiéu luc chung (CEPT) ctia cac nuéc ASEAN cho cac
nam 2005 - 2013, s& c¢6 19 nhém hang (118 dong thué) dugc bd sung vao
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danh muc va stra doi thué suat. Pang chd y ¢6 nhém hang thit, cdc phu pham
dang thit sau giét mé hoic tiét, da ché bién hodc bao quan khac; xic xich va
cac san phdm twong tu 1am bang thit s& giam thu€ nhap khiu tir 50% (nam
2005) xuéng 5% vao nam 2013; nhém hang con é-ti-lich; ruou manh, ruou
mui vd d6 udng c6 coén khic s& giam thué nhap khau tr 20% (nam 2005)
xuong 5% vao nam 2006 va tir cdc nam sau, muc thué suat 1a 0%.

Trong khuon kho hop tac vé nong - 1am nghiép (AMAF), Viét Nam da
tham gia thanh 1ap Mang luéi an toan thuc pham ASEAN véi nhiém vu diéu
phdi va két hop véi cdc nuGc ASEAN khéc giai quyét cdc van dé phi thu€
quan lién quan t6i thuc pham. Viét Nam da cung vé6i cdc nu6c ASEAN hai
hoa hoa 264 gia tri giéi han du lugng thudc trir sau t6i da (MRL) cua 20 loai
thudc bao vé thuc vat dé€ 4p dung chung trong ASEAN .

* Tham gia APEC:

Theo nguyén tic, thoi han thuc hién hoan toan tu do hod thuong mai
d6i v6i cdc nudc dang phat trién 1a 2020. Nhung tai Hoi nghi thuong dinh
APEC thang 11/1997, cac nguyén thu quoc gia da nhat tri thong qua chuong
trinh thuc hién tu do héa tu nguyén sém véi 15 linh vuc, trong do, c6 9 linh
vuc uu tién thuc hién to nam 1999 va 6 Iinh vuc con lai s€ xac dinh thoi gian
thuc hién sau. HAu hét cdc miat hang nong san déu nam trong s6 6 linh vuc
khong thudc dién wu tién, bao gom:

- Cao su tu nhién

- Thuc phdm: cdc nhém hang thudc linh vuc thuc phdm ndm rai réc tai
cac chuong 7 (rau céc loai ), 8 (qua cdc loai ), 9 (che , ca phé), 11(san phdm
xay xat), 16 (thit ché bién), 17 (dudng), 18 (ca cao va céc san phim ca cao),
19 (san phdm ché bién tir ngii coc), 20 (rau qua ché bién), 21 (d6 udng cic
loai), 22 (phé thai ché bién dung lam thiic an gia suc).

- Hat ¢6 ddu va cdc san pham tir hat ¢6 dau.

Tuy chua dua ra lich trinh cu thé vé thoi gian d4p dung, nhung nhu vay
c6 nghia 1a m6c mé clra cho phan 16n cac mat hang nong san doi véi APEC sé
khong phai 1a 2020 nita ma s€ sém hon.

* Khu vuc thuong mai tu do ASEAN — Trung Qudéc

Thang 11/2002, cac nuéc ASEAN va Trung Quoéc ky két Hiép dinh
khung vé hop tic kinh t€ toan dién gitta ASEAN va Trung Qudéc bao goém
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thuong mai hang hod, thuong mai dich vu, diu tu va s& hitu tri tué. Noi dung
quan trong nhit la thanh 1ap khu vuc mau dich tu do ASEAN va Trung Qudc
trong vong 10 nam. Linh vuc anh hudng 16n nhat cua Hiép dinh nay 1a nong
nghiép va thuong mai hang nong san véi Chuong trinh thu hoach sém (EHP).
EHP tap trung cht yéu vao cat giam thu€ quan déi véi nhém hang nong, thuy
san bao gom: dong vat song, c4, thit, sita, rau qua chua ché bién...Thoi gian
thuc hién chuong trinh nay l1a 3 nam d6i v6i Trung Quéc va ASEAN-6 (tr
1/1/2004 dén 1/1/2006) va thoi han doi véi cac nuéc ASEAN-4 1a dén
1/1/2008. Theo EHP, Viét Nam s& c6 484 dong thué€ phai cat giam tir 2004
dén 2008, riéng trong nam 2004 s& phai cit giam 376 dong thué€. Nguoc lai,
Trung Qudc s& phai cat giam 584 dong thu€ (vdi cdc nuc ASEAN) va riéng
vGi Viét Nam s€ céit giam 536 dong thué€. Trong nam 2004, Trung Qudc cat
giam 473 dong thu€ v6i hang hoa nhap khau tir Viét Nam. Tuy nhién, Viét
Nam va Trung Quoc da thoa thuan 1a ¢6 26 dong thué loai trir (ca 2 phia sé
dua ra khoi danh muc céac mat hang cat giam thué), trong d6 c6 cac mat hang
"nhay cam" nhu tring, thit gia cdm, qua ¢6 mui...Khi thuc hién EHP, hang
Viét Nam trén thi trudng noi dia sé€ khong bi canh tranh nhiéu vi cht yéu co
céu hang nhap khau 12 loai hang bo tro 1an nhau, Viét Nam xudt khau nhiéu
loai rau, hoa qua nhiét d6i con Trung Qudc chu yéu xuat khau sang Viét Nam
rau, hoa qua 6n déi. Trugc day, phan 16n rau qua nay xudt theo duong bién
mau nén dugc giam 50% thué€. Nhung tir 1/1/2004, Trung Qudéc bo co ché nay
nén bat loi cho rau qua cua Viét Nam. Tuy nhién, theo EHP, cdc mat hang
nay dugc giam thu€ s€ tang kha nang canh tranh clia rau qua Viét Nam trén
thi truong Trung Quoc.

* HDTM Viét Nam- Hoa Ky:

Lién quan dén mo cua thi truong, trong s6 261 hang muc thu€ quan
duoc dé cap trong Hiép dinh, c6 212 hang muc lién quan dén hang nong san
dugc cam két v6i muc thué trung binh don 1a 23,6%, tap trung chu yéu vao
cdc nhém san pham chan nuoi (sita, san pham sita, thit ch€ bién), rau qua
tuoi, rau qua ché bién, lda my, bot my, ngo, dau tuong, dau thuc vat. Thoi han
thuc hién cac cam két nay la 3 nam sau khi Hiép dinh c6 hiéu luc, tic 1a vao
thang 12/2004, tuy mitc d6 m& ctra ¢6 han ché€ hon. Thuc thi Hiép dinh, phia
Hoa Ky s€ dugc huong lgi d6i véi nhitng mat hang ngo, dau tuong, tdo, 1€,
nho, sita, san phdm sita 1a nhitng mit hang Hoa Ky dang c6 thé manbh.

Hiép dinh Viét Nam- Hoa Ky yéu cau cac bén khong dugce ap dung cac
rao can phi thu€ nhu han ché dinh lugng, yéu ciu cap phép va ki€ém soat xuat,
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nhap khiu doi v6i moi hang hod dich vu, phlt hop véi 10 trinh quy dinh ctia
Hiép dinh. Theo quy dinh ctia Hiép dinh thi Viét Nam phai loai bo cac han
ch€ s6 luong nhap khau d6i vé6i cdc san phdm nong nghiép trong khoang thoi
gian tir 3 dén 10 nam, tuy theo mat hang cu thé. Viéc 4p dung céc bién phdp
phi thué chi duoc cho phép theo quy dinh cua Hiép dinh nay trong truong hop
céc bén ap dung cdc bién phdp tu vé dic biét d€ bao vé hang nong san trong
nudce.

Vé cam két thu€ va phi noi dia, Hiép dinh yéu ciu nguyén tac doi xir
quoc gia trong ap dung thu€ va phi noi dia doi véi hang hoa cia Hoa Ky nhap
khau vao Viét Nam. Theo do, khong bén nao, du truc ti€p hay gian tiép, quy
dinh bat c loai thu€ hoac phi ndi dia nao doi véi hang hoa ctia bén kia nhap
khau vao lanh thé ctia minh cao hon mic 4p dung cho hang hoé tuong tu
trong nudc, du truc ti€p hay gian ti€p. Vé co ban, cac van ban thué€ va phi noi
dia d6i v6i hang hoa nhap khiu da tuan thi nguyén tic doi xur quoc gia,
khong cé quy dinh d6i xur khac biét gitta hang hoa trong nudc va hang hoa
nhap khau.

Vé cam két cit giam thu€ suét thué nhap khau, Hiép dinh thuong mai
Viét Nam — Hoa Ky duoc coi 1a mot trong nhiing hiép dinh quan trong nhat
trong quan hé kinh t€ quoc t€ ctia Viét Nam. Thuc hién ding va day du cac
cam két trong Hiép dinh, Viét Nam da dam bao dugc 70% yéu cau cta cac
thanh vién WTO. Viét Nam cam két cat giam thué€ quan va khong tang thué
suat d6i v6i mot s6 mat hang néu trong Hiép dinh. Lo trinh cam két cat giam
dugc thuc hién trong khoang thoi gian tir 3 nam dén 6 nam tuy theo mat hang
cu thé.

* Dam phdn gia nhdp WTO:

Trong ban chao hang hoa va dich vu gia nhap WTO, Viét Nam da
chuin bi mitic cam két duoc xem 1a twong duong, tham chi cao hon cam két
ciia mot s6 quoc gia thanh vién ciing nhu mot s6 nudc méi gia nhap.

Viét Nam cam két thuc hién cac nghia vu quy dinh trong tat ca cac
Hiép dinh ctia WTO, trir mot vai nghia vu trong Hiép dinh vé kiém dich dong
thuc vat (SPS). Vé cdc bién phdp phi thu€ quan, cac cam két dua ra la bai bo
toan bo gidy phép mang tinh han ché€ nhap khau va cdc bién phap han ché
dinh luong khéac d6i véi hang nhap khau tir thoi diém gia nhap WTO. Riéng
véi thudc 14, s& bai bo 1énh cam nhap khau ngay tai thoi diém gia nhap.
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Cac cam két khac lién quan téi viéc dinh gia hai quan, rao can ky thuat
doi voi thuong mai, kiém dich dong thuc vat, cdc bién phdp ddu tu lién quan
tGi thuong mai, s& hitu tri tué lién quan tGi thuong mai, Viét Nam s€ thuc hién
ngay khi gia nhap ma khong yéu cdu mot giai doan chuyén ti€p nao. Vé tro
cap xuat khiau nong san, Viét Nam cam két loai bo trg cdp véi ca phé ngay
sau khi gia nhap, con véi cac san pham khdc (nhu gao, thit lon, rau qua) sé
loai bo trong vong 3 nam ké tir khi gia nhap.

Viét Nam sé dua ra 10 trinh cho phép quyén kinh doanh do6i véi cic
doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai. Ngay sau khi gia nhap, sé cho phép
cac doanh nghiộp cÂ6 von dau tu nudc ngoai trong linh vuc san xuột va chộ tao
va cac doanh nghiép lién doanh trong d6 von nuéc ngoai chi€ém khong qua
49% dugc tham gia xuat khau - nhap khau. Cham nhat vao 1/1/2008, quyén
kinh doanh nay ciling s€ trao cho cac lién doanh trong d6 vén nudc ngoai
chi€ém khong qua 51%. Doi véi cac doanh nghiép 100% von nudc ngoai, thoi
diém nay s& 1a 1/1/20009.

Dang chid y nhat phai ké t6i cam két song phuong ctia Viét Nam véi
cac doi tac trong nhitng Iinh vuc nhu thué quan, han ngach thué€ quan va dich
vu. V€ thué€ quan, Viét Nam da dua ra cam két rang budc gan nhu toan bo
biéu thué. Thu€ suat binh quan giam xudng con khoang 18% cung vdi viéc
md ctia thi trudng cho nhiéu san phdm quan trong. Ngoai ra, Viét Nam ciing
cam két chuyén phu thu (ODC) d6i v6i hang nhap khau vao thué€ nhap khau.

1.3. Ty 1é bao ho hiru hiéu déi v6i hang nong san

Hang nong san duoc bao ho bang mic thu€ cao hon so véi cic hang
ho4 khéac (binh quan 24% so v6i muic 16% binh quan chung). Muc do chénh
léch gitta cac thué suét 16n. Xu thé chung cta thé gidi 1a bao ho cao doi véi
hang nong san so ché, bao ho thap d6i v6i san pham da ché bién. Thué quan
cua Viét Nam thi nguoc lai, san phdm ché bién duoc bao ho cao hon. Diéu
nay cho thiy nganh cong nghiép ché bién méi bat dau phat trién, nhiéu nganh
dang 1a nganh cong nghiép non tré. Do gia tri gia tang trong ché bién nong
san chua cao nén mic bao ho hiéu qua (ERP) con cao hon nhiéu so vGi miic
bao ho danh nghia. Tham chi ¢6 nhiéu nganh ERP 1én dén trén 100%, gay
lang phi 16n trong phan bd nguén luc phat trién giita cdc nganh.

Dai v6i hau hét nganh cong nghiép ché bién mitc dd6 bao ho hiéu qua
cao hon mic do bao ho danh nghia. M6t s6 nganh c¢6 mic do bao ho thuc t€
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rdt cao (trén 100%) bao gom ruou céac loai, nudc ngot va cac loai nuée khong
c6n khéc, ché bién thuc pham, ché bién va bao quan rau cli qua.
Bao hÂ hiộu qua va bao hộ danh nghia doi vội
cac nganh cong nghiép ché bién caa Viét Nam nam 2001

Ma nganh Cong nghiép ché bién ERP NRP
(%) (%)
Gid tri trung binh 45.03 13,01
22 Ché bién, bao quan thit va cdc san pham tir thit 33.78 8.93
23 Ché bién, bao quan dau m& dong vat. -8.31 8.83
24 Bo sita va cdc san pham tir bo sita 34776 17.28
26 Ché bién va bao quan rau ct qua 101.60 = 40.95
27 Ruou céc loai 163.60 @ 99.27
28 Bia cac loai -4.44 5.61
29 Nudc ngot, d6 udng khong con 141.00  50.00
30 Puong céc loai 35.02  11.74
31 Ché bién ca phé 95.64 = 50.00
32 Ché bién che cac loai 88.41 = 50.00
33 Thudc 14 va cdc san pham tir thuoc 14 85.67 | 75.13
35 Ché bién gao 48.41  40.00
36 Ché bién thuc pham khac 127.57 = 29.92
47 Phan bén hod hoc -6.84 0.38
48 Phan bon va cac hod chat nong nghiép -3.10 0.47
49 Thudc trir sdu 2.81 3.00
50 Thudc thi y -1.21 0.00
52 Ché bién cao su va céc san phim tir cao su 1996 @ 12.07
82 Thic an gia suc -14.02  10.00
Nguon: CIE

Céc san pham c6 miic bao ho cao (ERP> 50%) gom: ché bién ca phé,
ché bién che céc loai, thudc 14 va cdc san pham tir thudc 14... Mot s6 san phdm
trong nhém nay 1a cac san pham thay thé nhap khau ¢4 nhu cau cao vé von do
vay can c¢6 muc bao ho cao. Tuy nhién, nhiéu san phdm c6 loi thé cach tranh
twong doi 16n, kim nganh xuét khau cao nhu: ché bién ca phé, che ciing thudc
nhém nay. Diéu nay c6 thé Ii gidi theo 2 cdch: Thi nhat, Chinh phu c6 xu
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huéng bao ho nhitng nganh méi thanh 1ap va tang nguén thu cho ngan sach Nha
nudc; Thit hai, cdc nganh nay cin dugc bao ho cao dé c6 thé chi phoi duoc thi
truong trong nudc.

Nhém nganh san pham c6 mic do bao ho thap (tir 0 - 50%) va mot s6
nganh ché& bién khac c6 chi s6 ERP am gom duong cac loai, bo sita va cac san
pham tir bo sita; ché bién va bao quan thit, phan bon hoa hoc ...ERP cua tat
ca cdc san pham trong nhém nay thap hon NRP cho thiy chinh sich bio ho
cac nganh san xuat trong nudc ctia Chinh phu to ra kém hiéu qua. T quan
diém bao ho c6 thé nhan thdy, nganh cong nghiép ché bién phan 16n dugc
hudng 1gi tir su bao ho ctia Nha nude. Gia tri gia tang cua cdc nganh san xuat
trong nudc sé cao hon nhi€u 1an so v6i khi khong cé bao ho. Diéu nay mot
mat cho thdy, chinh sach thu€ va cac nhan t6 khac cua co ché thuong mai da
phat huy tic dung va c6 xu huéng mé rong san xuat cua cdc nganh trén.
Nhung mat khdc, hang rao thu€ quan hién hanh c6 thé bép méo su phan bo
c6 hiéu qua cdc ngudn luc cua thi truong, lam thay déi luéng va huéng
thuong mai.

2. CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN BAO HO HANG NONG SAN CUA
VIET NAM TU NAM 1996 PEN NAY

2.1. Cac bién phap kiém soat nhap khau
2.1.1. Cdc bién phdp han ché dinh luong

Cdm nhdp khdu:

Trong giai doan 1996 - 2001, chi ¢6 mot mat hang nong san bi cdm
xuat, nhap khau - do 1a thudc 14 di€u, xi ga va cic dang thudc 14 thanh phdm
khdc. Mat hang nay van ti€p tuc nam trong danh muc cdc mat hang bi cdm
xuat nhap khau trong giai doan 2001-2005.

Viéc cdm nhap khau thudc 14 c6 thé bién minh theo diéu khoan (b) diéu
XX cua GATT 1994 vi ly do bao ho stic khoé con nguoi. Tuy nhién, Viét
Nam s& kho c6 thé chitng minh duoc viéc cAm nay khong vi pham diéu III
ctia GATT 1994 vé khong phan biét doi xir khi ma nganh san xuét thudc 14
cua chung ta hién nay khd phat trién v6i su ¢ mit clia ca mot so lién doanh
v6i nuéc ngoai. Vi thé, viec cdm nhap khiu thudc 14 diéu trong khi van cho
nhap khdu mot so nguyén liéu san xuét thudc 14 1am cho 1y do bao vé stic
khoÂ con ngusi va moi truong it gia tri so vội lap luan bao ho san xuột trong
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nuéc. Trong cdc tai liéu gli Ban Thu ky WTO dé chuan bi cho Phién hop 8,
Viét Nam ciing cam két bai bo 1énh cdm nhap khau thudc 14 ngay tai thoi
di€ém gia nhap.

Han neach nhdp khdu:

Sau khi Luat thuong mai ra doi nam 1997, di€u 16 ctia Luat nay néu ro
"han ché& nhap kh4u nhitng mat hang trong nudc da san xuat dugc va c6 kha
nang dap ung nhu cau, bao ho hop 1y san xuat trong nudc". Trong giai doan
1996 - 2001, chi ¢c6 mot mat hang nong san chiu ch€ do quéan ly bang han
ngach nhap khau 1a dudng va mot mat hang thudéc nhém vat tu nong nghiép
c6 han ché dinh luong l1a phan bén.

Trong céc tai liéu giri Ban Thu ky WTO dé chuén bi cho Phién hop 8,
Viét Nam da cam két bai bo toan bo gidy phép mang tinh han ché nhap khiu
va cdc bién phdp han ch€ dinh luong khac doi véi hang nhap khau tir thoi
diém gia nhap WTO. DPoéng thdi Viét Nam con cung cap cdc thong tin vé
pham vi va co ché€ phan b6 han ngach theo Thong tu s6 09/2003/TT-BTM.
Viét Nam cam két sé dp dung va diéu chinh TRQs cho phit hop véi luat va
quy dinh ciia WTO trong d6 bao gém ca cdc diéu khoan MFN va Dai ngo
quoc gia cia GATT (Danh muc mat hang quan ly bang han ngach va 16 trinh
x04 bo han ngach tham khao tai Phu luc 6).

2.1.2. Hé thong gidy phép nhdp khdu

Theo Quyét dinh 46/2001/QD-TTg, cdc mat hang nhap khau phai c6
gidy phép ctia BO Thuong mai bao gém cdc mit hang can kiém sodt nhap
khau theo quy dinh cua diéu uGc quoc t&€ ma Viét Nam ky két hodc tham gia
do Bo Thuong mai cong bo cho ting thoi ky. Bo Thuong mai da ban hanh
Cong vin s6 0906/TM-XNK ban hanh danh muc hang hoa can kiém sodt xuat
nhap khiu theo céc diéu u6c quoc t€ ma Viét Nam ky két hodc tham gia.
Quyét dinh 46/2001/QD-TTg ciing quy dinh mot s6 mét hang nhap khau phai
c6 gidy phép trong d6 cé 2 loai nong san la dau thuc vat tinh ché€ va duong.
Tuy nhién, d6i v6i hau hét cac mat hang, trir mat hang duong, ché do gidy
phép da duoc bai bo.

T nam 1996 dén nam 2001, xu huéng ap dung gidy phép xuit, nhap
khau khong tu dong ngdy cang giam. Riéng mit hang dudng chuyén tir co ché
chiu han ngach nhap khau nam 1997 (han mitc 10.000 tdn dudng tho, cAm
nhap cédc loai dudng khac) sang co ché cap phép nhap khau khong tu dong tir
nam 1998 dén nam 2001. Trong giai doan 2001 - 2005, mat hang dudng (ké
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ca duong tinh luyén va duong tho) van ti€p tuc thudc danh muc hang quan 1y
theo gidy phép cta B Thuong mai.

Truéc nam 2001, mat hang nong san tha hai chiu co ch€ quan 1y gidy
phép nhap khau khong tu dong 1a dau thuc vat tinh ché dang 16ng (dau co,
viing, lac, dau twong). Dén nam 2001, mat hang nay duoc chuyén sang nhém
mat hang nhap khAu theo gidly phép ctia Bo Thuong mai. Lo trinh x6a bo gidy
phép ctia BO Thuong mai doi v6i mat hang nay tir 01/01/2002 (nhu quy dinh
ctia Quyét dinh 46/2001/QD-TTg) 1la mot bién phap dd bd hang rao phi thué
theo quy dinh ctia WTO.

Ciac bién phdp han ché€ s lugng nhap khiu bao goém ca gidy phép doi
vGi nong san ciing s€ duoc x6a bo hoac thay thé bang TRQs déi véi mot s6
mat hang. Viét Nam khong c6 dinh han ngach nhap khau hang nam ma dua
trén hé thong cap phép linh hoat (gidy phép nhap khau) dugc tinh bang luong
chénh léch uGc tinh giita tong cdu va tong cung ctia mot loai hang héa. Bo
Thuong mai cing B6 K& hoach va Dau tu chiu trach nhiém chinh vé s6 lugng
han ngach va gidy phép.

Pudng nam trong danh muc mat hang nhay cam cua Viét Nam (trong
khuon khé CEPT/AFTA) va do vay khong phai chiu giam thu€ trong ngin
han. Theo Quyét dinh s6 46/2001/Qb -TTg cua Thu tuéng Chinh phu ngay
4/4/2001, Bo Thuong mai van l1a co quan chiu trach nhiém cdp gidy phép
nhap kh4u. Tuy nhién Chinh pht ciing cam két 1a s& thay gidy phép bing co
ché€ TRQs ké tir ngay bét diu gia nhap WTO.

2.1.3. Hé thong quan ly chuyén nganh

Chi dinh cdc didu mo6i xuédt nhap khiu va gidy phép quan 1y chuyén
nganh van con duoc st dung kh4 phé bién nhu mot hinh thiic rao can phi thué
quan. SO luong mat hang han ché xuit nhap khau con nhiéu, diéu kién céip
gidy phép xuat nhap khau cdc mat hang nay cta céc bo chuyén nganh ciing
kha phuc tap. Theo quy dinh cua Nha nudc, mot s6 nhom hang hod xuat, nhap
khau thuoc vao danh muc quan 1y chuyén nganh. Céc bo lién quan s& huéng
dan viéc nhap khdu va xudt khau dua trén nguyén tic khong ban hanh gidy
phép ma chi dua ra cdc tiéu chudn k§ thuat va dic tinh sir dung ctia hang hoa.
Nhitng mit hang nong san trong nhém nay thudc quyén quan 1y ctia Bo Nong
nghiép va Phat triéen Nong thon (Bo NN&PTNT). Theo Quyét dinh
46/2001/QD-TTg, danh muc cdc nong san nhap khiu thudc dién quan ly
chuyén nganh ctia Bo Nong nghiép va Phét trién nong thon (bang gidy phép
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khao nghiém) bao goém: thudc thi y, ché€ phdm sinh hoc ding trong thi y va
nguyén liéu san xuat thuoc thu y; thudc bao vé thuc vat va nguyén liéu san
xudt thuoc bao vé thuc vat; giong cay trong, giong vat nudi va con trung cac
loai; thitc an chan nudi va nguyén liéu san xuét thic an chan nuoi; cac loai
phan bộn mội st dung ¢ Viột Nam va nguon gen cay trong, vat nuoi ciing nhu
vi sinh vat phuc vu nghién cttu.

Theo d6, giong cay trong, giong vat nudi va con trung cic loai muon
nhap khdu vao Viét Nam phai qua khdo nghiém. Can ct trén két qua khao
nghiém Bo NN&PTNT sé€ quyét dinh cho phép hay khong cho phép cac hang
hoa d6 dugc nhap khau vao Viét Nam. Néu duoc phép, hang hoa s& duoc
nhap khau theo nhu cdu, khong han ch€ so lugng, tri gid, khong phai xin gidy
phép nhap khau.

Riéng d6i v4i cadc ngudn gen, ngoai viéc phai xin gidy phép ctia BoO
chuyén nganh mait hang ndy con phai xin gidy phép nhap khiu cia Bo
NN&PTNT. Ngoai ra, BO NN&PTNT ciing chiu trach nhiém cip gidy phép
xuat khau cho mot s6 dong thuc vat quy hiém, giéng cay tréong va vat nuoi
quy hiém (Danh muc mait hang thuoc dién quan 1y bang gidy phép cua Bo
chuyén nganh tham khao tai Phu luc 7).

Trong pham vi quan ly clia minh, B6 Nong nghiép va Phét trién nong
thon da ban hanh Thong tu s6 62/2001/TT-BCN ngay 5/6/2001 huéng dan
viéc xuat khau, nhap khiu hang hoa thudc dién quan ly chuyén nganh nong
nghiép theo Quyét dinh 46/2001/QD-TTg. Vé mit nhap khau, Thong tu nay
quy dinh cAm nhap khdu cdc loai hang hoa dudi day:

+ Cam nhap khau cic loai trong Danh muc thu6c bao vé thuc vat cdm
stt dung & Viét Nam do Bo Nong nghiép va Phét trién nong thon ban hanh tai
Quyét dinh s6 17/2001/QD-BNN-BVTV ngay 6/3/2001. Trong Quyét dinh so
17 nay, Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon di xéac dinh 16 26 loai thudc
bao vé thuc vat bi cAm str dung tai Viét Nam, gom: 18 loai thudc trir sau, 6
loai thudc trir bénh hai cay trong, 1 loai thudc trir chuot va 1 loai thudc trir co.

+ C4m nhap kh4u céc loai san phadm trong danh muc thic an chin nuoi,
nguyén liéu san xudt thic dn chian nuoi caAm nhap khau vao Viét Nam do Bo
Nong nghiép va Phdt trién nong thon ban hanh tai Quyét dinh s6
55/2001/QB/BNN-KNKL ngay 11/5/2001.

Déng thoi, Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon ciing ban hanh
Danh muc cdc mat hang dugc phép nhap khau nhu:
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+ Quyét dinh s6 45/2001/QD-BNN ngay 18/4/2001 quy dinh Danh
muc thudc, nguyén liéu 1am thudc thi y duge phép nhap khau vao Viét Nam.
Nhap khdu cac loai thudc, nguyén liéu 1am thudc thd y ngoai danh muc nay
phai xin gidy phép khao nghiém ctia Bo Nong nghiép va Phét trién nong thon.
Cian ctt vao két qua khao nghiém, Bo Nong nghiép va Phét trién nong thon sé
b6 sung vao Danh muc thudc, nguyén liéu 1am thudc thd y dugc phép nhap
khau nhu Quyét dinh s6 92 /2002/ QD/ BNN-BVTV ngay 21/10/ 2002 ctia Bo
Nong nghiép va Phat trién nong thon vé viéc dang ky chinh thiic, dang ky bo
sung va dang ky dac cach mot s6 loai thuoc bao vé thuc vat vao danh muc
dugc phép str dung & Viét Nam

+ Quyét dinh s6 58/2001/QD-BNN ngay 23/5/2001 vé Danh muc
giong cay trong, giong vat nuoi dugc nhap khau, cic loai giong cay trong
khong nidm trong danh muc nay s& bi cAm nhap khiu hoic phai xin gidy phép
khao nghiém ctia Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon. Can ci vao két
qua khao nghiém, Bo Nong nghiép va Phdt trién nong thon sé bo sung vao
Danh muc giéng cay trong, giong vat nuoi dugc nhap khau, vi du nhu Quyét
dinh s6 63/2003/QD-BNN ngay 27/5/2003 vé viéc dang ky chinh thic, dang
ky bo sung va diang ky dic cach mot s6 loai thudc bao vé thuc vat vao danh
muc duoc phép st dung ¢ Viét Nam...

Ngay 2/3/2005, Tht tuéng Chinh pht da ra Quyét dinh s6
41/2005/QD-TTg ban hanh Quy ché cap phép nhap khiu hang hoa. Theo
Quyét dinh s6 41, ké tir ngay 01/9/2005, doi twong dé nghi cdp phép nhap
khau chi phai nop h6 so dé nghi cidp phép nhap khau t6i mot co quan. Trong
truong hop nhat thiét phai ti€p can nhiéu co quan thi s6 co quan nay khong
duoc quéa 03 co quan. Tha tuc nOp hd so dé nghi hoac tha tuc gia han gidy
phép nhap khau (né€u c6) phai dugc quy dinh don gian, o rang. Han nop hé so
(néu c6), phai dugc quy dinh t6i thiéu 12 21 ngay trude khi hét han nop ho so
va ¢6 thé dugc gia han trong trudng hop co quan cdp phép nhap khau chua
nhan du s6 ho so trong thoi han nay...Co quan cap phép nhap khiu khong
duoc tir choi hod so dé nghi cap phép vi nhiing sai sét nho vé thong tin, véi
diéu kién nhitng sai s6t nay khong 1am thay d6i nhitng noi dung quan trong va
co ban ctia ho so dé nghi cap phép nhap khiu. ..

Trudng hop han ngach nhap khau duoc phan bo theo gidy phép khong
gan vội diộu kiộn vé nudc cung cap hang hộa thi doi tuong dugc cap phép ¢
quyộn lya chon nguộn cung tng. Nộu han ngach nhap khiu cộ gin vội diộu
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kién vé nudc cung cap hang héa thi gidy phép nhap khau phai ghi r6 nudc
hoic nhitng nuéc ma déi tuong duoc phép nhap khau hang vé Viét Nam. ..

2.1.4. Cdc bién phdp kiém sodt gid cd

Quyét dinh 918/TC/QD/TCT ngay 11/11/1997 quy dinh vé gi4 t6i thiéu
dugc tinh trong hai quan. Gia t6i thi€u dugc tinh theo nguén gbc xuat xit va
duoc tinh khéac nhau gitta cac nude. Diéu nay thuong bi coi 1a rao can thuong
mai do khong phit hop véi nhitng quy tic ctia WTO. S6 luong clia cdc nhom
hang thuoc loai nay da giam dan tir 34 nhom mat hang (nam 1996) dén 21
nhém mat hang (ndm 1997), 15 nhém (nam 1999).

Theo Quyét dinh s6 164/2000/QD-BTC ra ngay 10/10/2000, c6 7 nhém
hang ndm trong Danh muc mat hang Nha nudc quan 1y gid tinh thu€ trong dé
chi Âc6 mot nhộm thudc loai nong san 1la d6 uộng cộdc loai (trong chuong 22
cua Bi€u thu€ Xuat nhap khau hién hanh). Phuong phdp dung gia tinh thu€ t6i
thi€u d€ tinh thu€ nhap khau 1a vi pham diéu VII (GATT 1994 vé tri gid tinh
thu€ hai quan). GATT 1994 da chi ro tri gia tinh thué hai quan phai can cu
vao gia tri thuc clia chinh mit hang d6 hodc gid tri thuc clia san pham xuat
khau tuong tu d6é chit khong duoc dua trén gia ban san xuét trong nuéc hay ap
dat mot cach vo can cu. Hon nita phuong phap hay co s6 tinh tri gid thué phai
on dinh va cong khai.

Theo Luat Hai quan (thong qua vao ngay 12/7/2001), tir ngay 1/1/2002,
Chinh phti Viét Nam s& xem xét viéc chuyén hé thong tinh gid hién tai cla
Viét Nam sang hé thong tinh gid dua trén tiéu chuin cia GATT/WTO. Pay 1a
mot buéc di tich cuc ctia Viét Nam nham cai cdch khung phap 1y phu hop véi
tién trinh hoi nhap quoc té€. Ngay 31/8/2004, B Tai chinh da ban hanh Thong
tu 87/2004/TT-BTC, theo d6 gid tinh thué hang nhap khiu duoc xdc dinh céan
ct theo gid giao dich thuc t€ thay vi dua vao Bang gid toi thiéu, Bang gid
kiém tra nhu trudc day. Viéc ra doi Thong tu 87/2004/TT-BTC dugc coi 1a su
déi mdi, cai cdch vé chinh sach gid tinh thué doi véi hang nhap khau, phu hop
vGi cam két hoi nhap cua Viét Nam vé gia tinh thué, tao su chu dong cho
doanh nghiép nhung ciing s& lam thay d6i phuong phap quan 1y clia co quan
Hai quan. Téng cuc Hai quan s& xay dung quy trinh xdc dinh tri gia trén co sG
cac phuong phap cua GATT.

2.1.5. Cdc bién phdp phi thué quan tai bién gioi
- Quyét dinh s6 252/2003/Qb-TTg ngay 24/11/2003 cua Tha tudng
Chinh pha vé quan 1y hang hod qua bién giGi qui dinh: chat luong hang hoa
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buon ban qua bién giGi phai phit hop véi qui dinh ctia phap luat Viét Nam vé
quan 1y chat luong; hang hoa nhap khiu thuoc dién danh muc phai kiém tra
chat luong va kiém dich phai duoc kiém tra theo qui dinh hién hanh truéc khi
thong quan; cAm nhap khau cdc mit hang khong bao dam céc yéu ciu vé vé
sinh an toan thuc pham va anh huéng dén moi trudng.

- Cac quy dinh chung nhat vé quan ly chat thai doc hai qua bién gigi d-
uoc dua ra tai Nghi dinh 175/CP ngay 18/10/1994 huéng dan thuc hién Luat
Bao vé moi trudng, theo do: To chic, cd nhan nhap khau céc hod chat doc hai,
céc ché pham vi sinh vat phai dugc phép cua co quan quan ly nganh hitu quan
va co quan quan 1y Nha nuGc vé bao vé moi trudng va phai tuan thi nghiém
ngit céc tiéu chudn hién hanh cta Viét Nam, phai nhap khau ding ching loai
va sO lugng da ghi trong gidy phép; nghiém cdm viéc xuat, nhap khiu chat
thai cé chira doc hai.

2.2. Cac bién phap lién quan dén doanh nghiép
2.2.1. Quyén kinh doanh xudt nhdp khdu:

Yéu cau vé gidy phép kinh doanh xuat nhap khiau di dugc bai bo tai
Nghi dinh s6 57/1998/ND-CP ngay 31/7/1998 cta Chinh phu quy dinh chi
ti€t thi hanh Luat Thuong mai. K€ tir ngay 1/9/2001, tit ca cac doanh nghiép
Viét Nam - bat ké hinh thitc s& hitu, nganh nghé (thuong mai hay san xuat) va
quy mo vé von - déu duoc phép kinh doanhmxuat nhap khau hang hod. Chinh
phu khong han ch€ hoac can thiép vao pham vi kinh doanh do cac doanh
nghiép Viét Nam lua chon, ngoai trit & nhitng linh vuc bi cam.

Dai v6i doanh nghiép dau tu nudc ngoai, Chinh pht ban hanh Nghi
dinh s6 10/1998/ND-CP ngay 23/1/1998 cho phép doanh nghiép dau tu nudc
ngoai trong Iinh vuc ché tao dugc mua hang hoa tir thi trudng trong nudc dé
xuat khau truc tiép hodc xuat khiu sau khi gia cong, ché bién, ngoai trir
nhiing hang hod bi cdm hodac c6 tinh chat dac biét. Nghi dinh s6 24/2000/ND-
CP ngay 31/7/2000 cho phép doanh nghiép dau tu nudc ngoai va cac bén
tham gia hop dong hop téc kinh doanh dugc xuét khiu truc tiép hoidc thong
qua dai 1y, ngoai ra ho con dugc phép mua hang truc ti€p trén thi truong Viét
Nam dé xuét khdu truc ti€p hodc xuat khiu sau khi da gia cong, ché bién, trix
nhitng hang hoa bi cam theo danh muc B6 Thuong mai quy dinh trong ting
thoi ky.

Chi nhanh cua cac thuong nhan nuéc ngoai cling da dugc mua hang thu
cong my nghé, san pham nong nghiép (trir gao trir gao va ca phé), rau qua,
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hang tiéu dung, thit gia cAm va gia sdc cdc loai, va thuc phdm ché bién dé
xuat khau.

Trong thoi ky 2001 - 2005, nhin chung Nha nude da khong quy dinh
ddu mo6i xudt nhap khau d6i véi bat ky mot mat hang nong san nao. Diéu 6 -
Nghi dinh 46/2001/ND-CP néu rd bai bé quy dinh cac doanh nghiép dau mai
kinh doanh xuit nhap khiu gao. Ngoai ra, Nghi dinh s6 44/2001/ND-CP ra
ngdy 2/8/2001 vé viéc sira d6i, bd sung mot s6 diéu cia Nghi dinh
57/1998/ND/CP da cho phép cac thuong nhan Viét Nam c¢6 quyén xuat khau
moi loai hang hod (trir nhitng mat hang nam trong danh muc cdm xuét nhap
khau) khong phu thuoc nganh nghé, nganh hang ghi trong gidy ching nhan
dang ky kinh doanh). Tuy nhién Viét Nam van duy tri su can thiép d6i véi
xuat khau gao va nhap khiu duong.

D6i v6i xudt khau gao, BoO Thuong mai chi dinh doanh nghiép thuc
hién va chi dao viéc giao dich (ké ca viéc tham gia d4u thdu) vé6i doi tdc do
Chinh phti nu6c nhap khau chi dinh. S6 lugng gao xuat khau thuoc hop déng
Chinh phti (G to G) s& dugc phan cho cac tinh trén co s& san luong lda gao
hang hoa cta dia phuong, sau d6 Uy ban nhan dan tinh s€ truc ti€p giao cho
doanh nghiép tinh thuc hién, c6 tinh dé€n quyén lgi cia doanh nghiép dai dién
ky hop dong.

Doi v6i mat hang duong, BO NN&PTNT chi dinh cac doanh nghiép
truc thudc Bo nhap khau dudng tho 1am nguyén liéu cho cdc nha may dudng
tinh luyén khi thi truong cé nhu cau.

Xu huéng xo04 bd cac doanh nghiép ddu méi trong xuét khau nong san
12 mot xu huéng tu do hod thuong mai ding din theo quy dinh cia WTO vé
cac doanh nghiép thuong mai Nha nuéc. Xu hudéng nay da dem lai tic dong
mdi dé thic ddy su canh tranh giita cdc doanh nghiép trong viéc thu mua va
xuat khau nong san theo huéng c6 loi cho ca ngudi nong dan va nha xuit
khau.

2.2.2. Cdc quy dinh vé nhan hang hod

Chinh phu da ban hanh Quyét dinh 178/1999/QD-TTg ngay 30/8/1999
v€ Quy ch€ nhan hang hod va Quyét dinh s6 95/2000/QD-TTg ngay
15/8/2000 vé viéc diéu chinh, b6 sung mot s6 noi dung ctia Quy ché ghi nhan
hang héa Iuu thong trong nuéc va hang héa xuat khiu, nhap khiu, bao gébm
céc yéu ciu co ban doi véi nhian hang hod nhap khau va luu thong trén thi tru-
ong Viét Nam: nhan hang hod, ngon ngit trinh bay, cic ndi dung bat budc cua
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nhan hang hod, cdc co quan c6 chic ning quan Iy vé nhan hang hod...Dé
thuc hién Quy ché€ nay, ngay 27/12/2000 Tha tuéng Chinh phu da ban hanh
Chi thi s6 28/2000/CT - TTg vé viéc thuc hién ghi nhan hang hod va tang c-
uong ki€m tra, ki€ém soat viéc thuc hién Quy ché ghi nhan hang hoa luu thong
trén thi truong ciing nhu xu 1y vi pham Quy ché ghi nhan hang hoa, theo d6
d6i v6i hang héa nhap khau dé luu thong, tiéu thu & thi trudng Viét Nam thi
ngon ngit trinh bay trén nhan hang héa dugc 4p dung mot trong cic céach thic
sau day:

a) Khi ky két hop dong nhap khau, thuong nhan cin yéu cau dé phia
cung cip hang chip thuan ghi trén phan nhan nguyén goc cac thong tin thudc
noi dung bat buoc bang tiéng Viéet Nam.

b) Trudong hop khong thoa thuan duoc nhu noi dung di€ém (a) thi
thuong nhan nhap khiu hang héa phai lam nhan phu ghi nhitng thong tin
thuéc noi dung bat budc bang tiéng Viét Nam dinh kém theo nhdn nguyén
goc bang tiéng nudc ngoai clia hang héa do6 truée khi dua ra ban hoac luu
thong & thi truong.

Noi dung bat budc ciia nhian hang hda bao gom: Tén va dia chi cua
thuong nhan chiu trach nhiém vé hang héa. Néu hang héa 1a hang nhap khiu
hoac hang thuoc dai ly ban hang cho thuong nhan nuéc ngoai thi tén thuong
nhan chiu trach nhiém vé hang hoa 1a tén thuong nhan nhap khiu hoic tén
thuong nhéan dai 1y ban hang; Dia chi; Dinh luong cua hang héa; Thanh phan
célu tao; Cac chi tiéu chat luong chu yéu; Ngay san xuat, thoi han st dung,
thoi han bao quan; Hudng dan bao quan, huéng dan st dung va Xuat xit cta
hang hoéa.

Trén co s& Quy ché nhan hang hoéa, cac Bo, nganh ban hanh nhiing qui
dinh riéng cho nhitng mat hang thuoc chiic nang quan ly. Nhin chung cac quy
dinh vé nhian méc cua Viét Nam khong c6 muc dich han ché nhap khau va
khong di trai v6i quy dinh cua WTO.

2.3. Tiéu chuan k§ thuat

Viét Nam da cam két s€ thuc hién Hiép dinh vé hang rao k§y thuat trong
thuong mai (TBT) khi gia nhap WTO. Nhitng quy dinh vé tiéu chuin k§ thuat
cung cap nhiing yéu cau vé k¥ thuat (hoac 1a truc ti€p hoac tham chi€u nhiing
quy dinh vé tiéu chuin) nham muc dich bao vé cudc séng va siic khoé cua
con ngudi (nhu quy dinh vé vé sinh an toan thuc pham); dé bao vé sinh thdi,
bao vé moi truong va da dang sinh hoc (nhu Luat bao vé thuc vat), bao vé an
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ninh quoc gia cling nhu chéng gian 1an thuong mai. Quoc hoi nuéc CHXHCN
Viét Nam da ban hanh Phap lénh chat lugng hang hod (Phép lénh 18/1999/PL
- UBTVQHI10 ngay 24/12/1999) quy dinh viéc ban hanh, 4p dung tiéu chuén
chat lugng hang héa. Nhin chung, cic quy dinh lién quan dén rao can ky
thuat cua Viét Nam thuong khong tao ra nhitng rao can bép méo thuong mai,
ngoai trir d6i v6i mot s6 san pham duge mot s6 Bo quan 1y cu thé. Cac rao can
k¥ thuat cling khong bi 4p dung theo cach thiic phan biét doi xir.

Piộm hoi dép va thong bdo vé cdc rao can kƠ thuat doi vội thuong mai
cia Viét Nam da dugc thanh lap theo Quyét dinh 356/QD-BKHCN, nam
trong Bo Khoa hoc va Cong nghé. Diém nay sé thuc su hoat dong khi Viét
Nam chinh thic tré thanh thanh vién cia WTO.

2.3.1. Hé thong tiéu chudn sdn phdm:

Co quan quan 1y Nha nudc vé tieu chudn va chét lugng (STAMEQ)
chiu trach nhiém chinh trong viéc tham van cho Chinh pht vé cdc van dé lién
quan t6i tiéu chudn hoa, hé thong do ludng va quan 1y chat lugng, déng thoi
la dai dién cua Viét Nam trén cdc dién dan qudc t€ va khu vuc trong cac linh
vuc trén.

Céc van ban phap 1y lién quan t6i kiém tra chat luong, hé thong do
ludng va tieu chudn hod bao gébm: Phap lénh vé hé thong do ludong s6
16/1999/PL-UBTVQH 10 ngay 6/11/1999, Phéap 1énh vé chét lugng hang hod
s6 18/1999/PL-UBTVQH 10 ngay 24/12/1999, Phap 1énh bao vé quyén loi
nguoi tieu dung s6 13/1999/PL-UBTVQH ngay 27/4/1999 va cac Nghi dinh,
Quyét dinh cua Chinh phu hay Tha tudng, cac thong tu Bo hoac lién Bo do
cac Bo hay Bo trudng ban hanh.

Vé céc yeéu cau k¥ thuat cho thuc phdm, Viét Nam dp dung thu tuc
chiing nhan dua trén quoc gia va quoc té€, hé thong quan ly chit lugng dua
trén ISO 9000, Quy trinh san xuat bao dam (GMP) va yéu cau vé HACCP doi
véi cdc don vi kinh doanh thuc pham.

Viét Nam dang nd luc diéu chinh sira déi cdch thiic quan 1y cling nhu
nhiing tiéu chudn cho phit hgp vdi yéu ciu ctia quoc t€ va khu vuc dong thoi
tham gia cộc hiÂp dinh cong nhan song phuong (APEC-MRA). Viột Nam da
ky Hiép dinh song phuong v6i Trung Quoc, Lién bang Nga va Ucraina bao
gdm céc diéu khoan vé Tiéu chudn hai hoa quéc gia, cach danh gia phu hop
v6i huéng din va tiéu chuin quéc t€, hop tac kj thuat, co ché cong nhan 1an
nhau d6i véi két qua danh gia.
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2.3.2. Cdc bién phdp vé sinh dich té va kiém dich dong thuc vdt

Céc bién phap ki€ém dich dong thuc vat bao gém tat ca cdc luat, nghi
dinh, qui dinh, yéu c4u va thu tuc lién quan nhu tiéu chudn d6i v6i san pham
cudi cung; cac phuong phap san xuit va ché bién; cac tha tuc xét nghiém,
gidm dinh, chitng nhan va chdp thuan; cdc yéu cau lién quan dén van chuyén
vat nuoi va cay trong; cac yéu cau vé déng go6i va nhin mac lién quan truc
ti€p dén an toan thuc pham.

- Kiém dich dong thuc vdt dugc quan tam nhiéu ¢ Viét Nam véi nhiéu
van ban phap qui & cac cap, cac nganh:

+ Nghi dinh s6 07/CP ngay 5/2/1996 cua Chinh phu vé quan 1y giong
cay trong.

+ Quyét dinh s6 117/2000/QD/BNN-BVTV ngay 20/11/2000 cua Bo

Nong nghiép va Phét trién nong thon vé viéc ban hanh danh muc d6i tuong
kiém dich thuc vat.

+ Quyét dinh s6 56/2001/QDb/BNN-BVTV ngay 23/5/2001 cta Bo
truong Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon vé viéc cong bd danh muc vat
thé thuoc dién kiém dich thuc vat nhap khdu, xuét khau, tam nhap tai xuAt,
tam xuat tai nhap va qua canh.

+ Phdp lénh Bao vé va Kiém dich thuc vat ngay 25/07/2001.

+ Luat kiém dich, bdao vé thuc vat va quan ly thudc trir sau cung véi
Nghi dinh s6 58/2002/ND-CP ngay 3/6/2002 va Thong tu cia BO NN& PTNT
huéng dan thuc hién.

+ Phép 1énh thi y stra d6i dugc thong qua ngay 29/4/2004 va c6 hiéu
luc ngay 1/11/2004. Nghi dinh huéng dan thuc hién Phéap 1énh dugc ban hanh
trong thang 12/2004.

- An toan vé sinh thuc phdm: Xéc dinh 16 tAm quan trong ctia van dé vé
sinh an toan thuc phdm, Nha nudc ta da c6 nhitng van ban phdp luat nhim
quan 1y thong nhat [inh vuc nay nhu :

+ Quyét dinh s6 14/1999/QD-TTg ngay 4/2/1999 cta Tha tuéng Chinh
phu vé viéc thanh 1ap Cuc quan Iy chat lugng vé sinh an toan thuc pham thudc
Bo Y té.
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+ Thong tu s6 04/2000/TT-BYT ngay 21/01/2000 ctia Bo Y t& hudng
dan thuc hién cong tdc kiém tra, dang ky chat Iugng, vé sinh an toan thuc
pham.

+ Quyét dinh s6 2027/2001/QD-BYT ngay 30/5/2001 ctia Bo trudng
Bo Y t€ ban hanh “Quy dinh tam thoi vé cong bo tiéu chuédn vé sinh, an toan
thuc pham”.

+ Quyét dinh s6 928/2002/QD-BYT ngay 21/3/2002 cua Bo truong Bo
Y t€ ban hanh “Quy dinh vé diéu kién bao dam vé sinh an toan thuc phdm
trong san xudt, kinh doanh, st dung phu gia thuc phdm”.

Uy Ban Thuong vu Qudc hoi cling ban hanh Phap 1énh s6 12/2003/PL-
UBTVQHI11 ngay 26/7/2003 vé Vé sinh an toan thuc phdm, c6 hiéu luc tir
ngay 1/11/2003. Phap 1énh di€u chinh cac van d¢ lién quan tGi vé sinh an toan
thuc phdm trong san xuat, nhap khiu va xuat khau thuc phidm luong thuc.
Theo d6, kinh doanh thuc pham 12 kinh doanh c6 diéu kién. T6 chic, ho gia
dinh, c4 nhan san xuat, kinh doanh thuc phdm phai chiu trach nhiém vé vé
sinh an toan thuc phdm do minh san xuat, kinh doanh. T6 chtc, ho gia dinh,
c4 nhan nhap khau, xuét khau thuc phdm, phu gia thuc pham, chat hd trg ché
bién thuc pham, vi chit dinh dudng, thuc phdm chic nang, thuc phidm c6
nguy co cao, thuc phdm duoc bao quan bing phuong phdp chi€u xa, thuc
phdm c6 gen da bi bién déi phai chiu trach nhiém vé vé sinh an toan thuc
pham do minh nhap khAu, xuét khau; khi nhap khau phai tuan theo quy dinh
cua phap luat Viét Nam; khi xuét khau phai tuan theo quy dinh ctia Phdp 1énh
nay va quy dinh cta phdp luat nudc nhap khau. Ngoai ra van dé an toan thuc
phdm con dugc quy dinh bdi Luat bao vé nguoi tiéu dung, Nghi dinh s6
86/CP ngay 8/12/1998 vé xur ly vi pham hanh chinh trong Iinh vuc y t&€ va
Nghi dinh 41/1998/ND-CP vé quén ly dugc phdm c¢6 trong thic an. Tinh t6i
11/2004, 50% céc tiéu chuin quoc gia cua Viet Nam vé luong thuc - thuc
pham 12 phu hgp véi ISO, CODEX.

Viét Nam va mot s6 thanh vien ASEAN khiac dang trién khai mot
khuon kho bao vé thuc vat hai hoa buéc ddu gébm 10 san pham nong nghiép
va chi 4p dung trong pham vi ASEAN. Viéc trién khai hé thong quan ly
chiing chi bao vé thuc vat ciing da dugc hoan thanh. Viét Nam da ky hiép
dinh va thoa thuan so bo vé hop tic bao vé dong vat v6i Hoa Ky, Achentina,
Australia, Ha Lan, Lién bang Nga, Phdp...Viét Nam ciing dang nd luc xay
dung co s& ha ting can thiét dé giam dinh dong vat va chat luong vé sinh an
toan cac san pham tir dong vat. La thanh vién cua cdc t6 chic quoc t€ nhu
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CODEX, OIE, IPPC, céc tiéu chudn vé sinh dich té ciia Viét Nam duoc xay
dung phut hgp véi cac cong ude quoc t€ va dugce thuc hién & mitc do can thiét,
it tao ra nhitng rao can vo can ct doi v4i thuong mai.

Bo Nong nghiép va Phat trién Nong thon dang dong vai trd 1a diém tra
10i cdc thic méc chung vé céc bién phdp kiém dich dong thuc vat theo yéu
cau cta Hiép dinh WTO vé Vé sinh dich té, Kiém dich dong thuc vat. Viét
Nam cam két thuc thi Hiép dinh SPS ngay khi gia nhap, ngoai trir mot giai
doan chuyén tiép t6i nam 2008 dé tuan thi cic nghia vu lién quan dén hai hoa
(Diéu 3.1, 3.3 va 3.4), tuong duong (Diéu 4) va céc thu tuc kiém sodt, chap
thuan va ki€ém tra (Diéu 8).

2.3.3. Tiéu chudn moi truong

- Dé thuc hién Cong uéc CITES ( Cong udc vé budn ban quoc t€ cdc
loai dong, thuc vat hoang dia c6 nguy co tuyét chung), Nghi dinh
11/2002/ND-CP ngay 22/1/2002 va Thong tu 123/2003/TT-BNN ngay
14/11/2003 ctia Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon vé huéng dan thuc
hién Nghi dinh s6 11/2002/ND-CP ngay 22/02/2002 ctia Chinh phu vé viéc
quan 1y cac hoat dong xuét khau, nhap khau va qué canh cic loai dong vat,
thuc vat hoang da qui dinh:

+ Cam xuét khau, nhap khAu, tdi xuat khau va nhap noi tir bién vi muc
dich thuong mai mau vat cta cac loai dong vat, thuc vat hoang da dugc quy
dinh trong Phu luc I ctia Cong uée CITES.

+ Doi v6i xuat nhap khdu, tdi xuat hodc nhap noi tir bién cdc méiu vat
thudc céc phu luc khéc cia CITES, hoac cdc mau vat khong nhim muc dich
thuong mai, hoac ¢6 nguộn goc gay nuoi sinh san hodc trong cay nhan tao chi
duoc thuc hién khi c6 gidy phép cua Bo Nong nghiép va Phét trién Nong thon
(co quan thdm quyén quan ly CITES Viét Nam).

Lién quan t6i nhan hiéu san phadm bién déi gen (GMO), day 1a mot van
dé kha méi mé & Viéet Nam va cho dén nay van chua c6 mot tiéu chuédn nao
quy dinh riéng cho san pham GMO boi Viét Nam van con han ché trong danh
gid anh hudng cia GMO. Quy dinh vé nhan hiéu san phdim GMO ciing nhu
cac san phdm khdc phai tuan thi Quyét dinh s6 178/1999/QD-TTg ngay
30/8/1999 vé nhap khau, xuét khdu, va van chuyén hang hoé trong nudc.
Quyét dinh s0 4196/QD-BYT cua Bo Y t€ ngay 31/8/2000 va Thong tu huéng
dan vé dan nhan san phiam s6 15/2000/TT-BYT ngay 30/6/2000. Tuy nhién,
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mot luat riéng vé quan 1y an toan san phdm bién d6i gen van con dang trong
qua trinh chuén bi.

Nhin chung, cdc quy dinh vé tiéu chuidn moi trudng cua Viét Nam
khong cÂ6 anh hudộng bộp méo thuong mai va dugc ap dung phu hop vội cac
quy dinh ctia quoc té.

2.4. Cac bién phap tu vé

Khuon kho luat phap lién quan dén cc bién phap tu vé bao gom Phép
lenh 42/2002/PL-UBTVQHI10 vé Tu vé trong nhap khau hang hod nudc ngoai
vao Viét Nam ngay 25/5/2002 va Nghi dinh 150/2003/ND-CP ngay
8/12/2003 quy dinh chi tiét thuc hién Phap lénh.

Phép 1énh 42/2002/PL-UBTVQHI10 cho phép Viét Nam ap dung céc
bién phap bao vé cac nganh san xuit trong nudc trudc nhiing thiét hai do cé
su taing dot bién hang nhap khau vuot qua mitc nhat dinh duoc xac dinh “la
viéc nhap khiu hang hod véi khéi luong, s6 luong hoic tri gia gia ting mot
cach tuyét doi hoac tuong do6i so véi khoi lugng, s6 Iugng hoac tri gia cua
hang hoa tuong tu hoac hang hoa canh tranh truc ti€p dugc san xuit trong
nudc” (di€u 4.1).

Bo Thuong mai s& quyét dinh diéu tra dé d4p dung céc bién phap tu vé
hoac theo yéu cau clia bat cit nha san xudt trong nudc nao san xuat it nhat
25% luong hang hod tuong tu hodc canh tranh truc tié€p. Nghi dinh
150/2003/ND-CP quy dinh 6 bién phép tu vé trong truong hop cé su tang dot
bién hang nhap khau gay thiét hai 16n dén san xuét trong nudc va trinh tu chi
tiét diéu tra.

2.4.1. Han ngach thué quan

Viét Nam buéc diu dua vao dp dung hinh thic bao ho bang thué€ quan
dugc WTO cho phép la han ngach thu€ quan (TRQ) va cac bién phap chong
ban pha gia. Theo Quyét dinh s6 91/2003/QD-TTg ctia Thu tuéng Chinh phu,
tr ngay 1/7/2003, 4p dung thi diém han ngach thu€ quan d6i v6i 3 mat hang
bong, thuoc 14 nguyén liéu va muoi. Ngay 15/12/2003, B6 Thuong mai da ban
hanh Thong tu s6 09/2003/TT-BTM vé Hudng dan thuc hién Quyét dinh 91,
theo d6 tir ngay 01/01/2004 ap dung han ngach thu€ quan doi véi 7 mat hang:
thudc 14 nguyén liéu, mudi, bong, sita nguyén liéu co dac, sita nguyén liéu ch-
ua co dac, ngo hat va tring gia cam.
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Quyét dinh s6 36/2004/QD-BTC ctia Bo Tai chinh vé viéc ban hanh
Danh muc hang hoa va thué suat thu€ nhap khau dé 4p dung han ngach thué
quan doi v6i hang nhap khau. Hang hoa nhap khau trong s6 luong han ngach
4p dung thu€ suat thué€ nhap khau qui dinh tai Biéu thu€ thué nhap khiu wu
dai hién hanh. Hang ho4 nhap khiu ngoai s6 luong han ngach dp dung thué
sudt thu€ nhap khau ngoai han ngach qui dinh tai Diéu 1 cia Quyét dinh nay.
Miic han ngach thuc hién theo qui dinh ctia Bo Thuong mai.

Theo Quyét dinh s6 46/2005/QD-TTg ngay 3/3/2005, vé viéc diéu
chinh Danh muc hang nhap khau dp dung han ngach thu€ quan, tir 1/4/2005,
Viét Nam bo han ngach nhap khau ngo, bong va sita. Quyét dinh 16/2005 cua
Bo Tai chinh bii bo thu€ suét thu€ nhap khiu dp dung han ngach thu€ quan
do6i v6i cac mat hang sita, kem (c6 dac hoac chua), ngd, bong xo...Theo quyét
dinh trén, cdc mat hang nay truéc day phai chiu thué nhap khau 4p dung han
ngach & cac mic 10%, 20%, 30%, 40% nay chi phai chiu thu€ theo Bi€u thu€
nhap khiu wu dai hién hanh vé6i cac miic thap hon 10%. Ngoai ra, xo bong,
chua chai tho hodc da chai k§; phé lieu bong, ké ca phé liéu soi va tai ché
ciing dugc xét mién thué nhap khau.

TRQs dugc dp dung va trd thanh budc chuyén tiép cho Viét Nam trong
qua trinh m& cua thi truong, trén co s s€ xod bo va thay thé cho bién phap
phi thu€ thudng 4p dung truGc day nhu: cAm nhap khau, gidy phép, hay han
ngach nhap kh4u.

2.4.2 Thué chong pha gid

Phéap 1énh 20/2004/PL-UBTVQHI10 vé choéng ban pha gia cua Viét
Nam duoc soan thao dua trén cdc chuian muc, quy dinh cia WTO. Noi dung
chinh ctia phép 1énh c6 bay chuong véi cdc quy dinh: pham vi d6i tuong di€u
chinh, cdc bién phdp chong ban pha gid, trinh tu thu tuc dié€u tra, d4p dung céc
bién phap chong ban phd gia...Bo Thuong mai c6 thé tu tién hanh diéu tra céc
vu ban phd gi4 hoic theo yéu ciu clia cic t6 chiic, c4 nhan dai dién nganh san
xuat trong nudc cé téng gid tri hang héa do ho san xuat hodc dai dién chiém ft
nhat 25% tong san luong hang héa tuong tu clia ngdnh san xuat trong nudc va
chiém trén 50% tong luong san xuét hang hda twong tu clia nhitng nha san
xuat tng ho hoac phan d6i yéu ciu dp dung cac bién phap chong ban pha gia.

Ngay 11/7/2005, Tha tuéng Chinh phtt da ban hanh Nghi dinh so
90/2005/ND-CP quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu cua Phap 1énh Chong
ban ph4 gid hang hod nhap khiu vao Viét Nam: vé Co quan diéu tra chong
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béan phd gid; Hoi dong xur Iy vu viéc chong ban pha gid; thi tuc, ndi dung diéu
tra vl viéc 4p dung bién phdp chong ban pha gid hang hod nhap khiu vao Viét
Nam.

2.4.3. Thué doi khdng va thué thoi vu

Luat phép cta Viét Nam chua ¢ mot di€u khoan nao quy dinh vé thué
d6i khang. Tuy nhién trong Luat bo sung stra d6i Luat thué€ xuat nhap khau do
Quoc hoi thong qua vao ngay 20/5/1998 ¢6 mot s6 di€u khoan (Diéu 2 va 9)
c6 quy dinh vé mic thu€ danh b sung d6i v6i hang héa nhap khiu néu nhu
gia d6 thap hon “gia thong thuong do pha gia va gay ra khé khan déi véi cac
nha san xuat trong nudc v6i san pham clung loai” hodc "gid thong thudng nh-
ung c6 tro cap tir nudc xudt khau, do vay da gay ra khé khan d6i v6i cadc nha
san xuat trong nudc véi san pham cung loai”. Ngoai ra, luat phap Viét Nam
con quy dinh duoc phép 4p dung thu€ bo sung cho cdc san pham xuat xi tir
nhiing nu6c da phan biét doi xr d6i voi hang hoa xuat khau cua Viét Nam
thong qua danh thué€ hoac/va bat ky bién phap nao khac. Khi chua phai la
thanh vién cia WTO thi nhitng bién phdp trén s& giip Viét Nam khong bi
thua thiét trong bu6n ban quoc té.

2.4.4. Cdc bién phdp chong tro cdp

Phdp 1énh 22/2004/PL-UBTVQHI11 vé cic bién phdp chong tro cip
hang nhap khiu vao Viét Nam, c6 hiéu luc tir 1/1/2005, tao ra khuon khé luat
phap dé dp dung céc bién phap bao vé céc nganh san xuat trong nudc khi
hang nhap khiu dugc trg cap ciia nuéc ngoai gay ra hoidc de doa gay ra nhing
mat mat ddng ké cho nganh san xuit trong nudc.

Theo Phap 1énh, bién phap chong trg cip chi dugc ap dung & mic do
can thiét, hop 1y, nham ngin nglra hodc han ché thiét hai dang ké cho nganh
san xudt trong nudc. Cac bién phap chong tro cdp bao gom: dp dung thué
chong trg cép, chap nhan cam két cua t6 chic, ca nhan hodc ctia Chinh phu
nuộc hodac ving 1anh tho san xudt, xudt khau v6i co quan Nha nuộe ¢6 thidm
quyén cua Viét Nam vé viéc tu nguyén chadm dit trg cip, giam miic trg cap,
cam két diéu chinh gid xudt khau hodc dp dung cac bién phdp thich hop kh4c.

T6 chiic, c4 nhan nop hd so yéu cdu ap dung bién phap chong trg cip
duoc coi 1a dai dién cho nganh san xut trong nuéc khi cé diéu kién sau day:
khoi lugng, so luwong hoac tri gid hang héa do ho san xuit hoac dai dién
chi€ém it nhat 25% tong khoi luong, s6 luong hodc tri gid hang hoa tuong tu
ctia nganh san xuét trong nudc.
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Thu€ suit thu€ chong trg cip tam thoi khong duge vugt qua muc trg
cap dugc x4c dinh trong két luan so bo. Miic thué€ nay c6 thé dugc bao dam
thanh todn bang tién dit coc hoic dugc bao dam bing cdc bién phdp khéc
theo quy dinh cua phap luat. Thoi han ap dung khong dugc vuot qua 120
ngay, ké tir ngdy c6 quyét dinh 4p dung bién phdp nay.

Ngay 11/7/2005, Thu tuéng Chinh phu ciing da ban hanh Nghi dinh s6
89/2005/ND-CP quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 di€u ctia Phap 1énh Chong
trg cAp hang hod nhap khau vao Viét Nam: vé Co quan diéu tra chong trg cip;
Hoi dong xur 1y vu viéc chong trg cép; thu tuc, noi dung diéu tra dé ap dung
va viéc ap dung bién phap chong trg cap doi v6i hang hod duoc trg cap nhap
khau vao Viét Nam.

2.4.5. Tu vé ddc biét trong nong nghiép:

Trong ban chao hang hoa va dich vu gia nhap WTO vong 8, c6 38 dong
thué (6 s6) st dung SSG gém cac mat hang thit (16 dong), san phadm dudng (4
dong), san pham qua (18 dong). Doi chi€u céac diéu kién dé dugc hudng quy
ch€ nay va thuc t€ clia cac nudc mdi gia nhap nhu phan tich & trén, c6 thé
thay viéc bao vé duoc quyén thuc thi SSG d6i véi cac dong thu€ trong ban
chao hién nay la hét sic kho khan. Nhat 1a trong bdi canh dam phan vé mé&
ctra thi truong nong nghiép dang dién ra vé6i nhi€u chi trich co ché SSG hién
hanh.

Trong vong dam phan tiép theo, Viét Nam chi d¢ nghi bao luu quyén
ap dung tu vé dac biét doi v6i mot vai san pham thit - giam dang ké vé dién so
vGi ban chao lan trude

3. THUC TRANG AP DUNG CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE BAO
HO MOT SO NONG SAN CHU YEU

3.1. Cac bién phap phi thué quan dé bao ho gao

Gao la cay luong thuc chinh cua Viét Nam, chi€m hon 90% san luong
ngil coc va trén 40% san lugng nong nghiép. Vi vay, chinh sach d6i véi mat
hang gao luon 1a méi quan tdm cua nong nghiép Viét Nam, xuat phat tir moi
quan tam vé an ninh luong thuc. Gao ciing 12 mat hang xuét khiu quan trong,
Viét Nam da trd thanh nuéc ding thit hai the gidi vé xuét khiu gao.
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- Qui dinh ddu méi va han ngach xudt khau:

Trong thoi ky dau clia qué trinh d6i mdi, chinh sdch dam bao an ninh
luong thuc 1a hét sic quan trong. San xuat lia gao cua Viét Nam truGc hét
phai dam bao dap ting du cho tiéu dung trong nudc. Sau do, cung véi su gia
tang san luong lda gao va yéu cdu dam bao can bang cin can thuong mai,
xuat khau gao bat ddu dugc quan tm. Vi vay, trong chinh sach xuat khau gao
cua Viét Nam truéc day, chi c6 cdc DNNN dugc phép tham gia xudt khau.
Bén canh d6, Nha nuéc cung 4p dit chi tiéu xuét khau gao va quan ly chit cac
ddu mai xuat khau bang hinh thic gidy phép kinh doanh xuat khau gao. Tuy
nhién, cac qui dinh vé xuat khau gao & Viét Nam ciing dugc néi 16ng dan, cu
thé:

+ Giai doan 1996 - 1998: s6 luong don vi xuat khau gao giam con 15
doanh nghiép va chi tiéu xuét khau duoc ting 1én do san luong tang. Thué
xudt khiu gao giam con 1% do6i v6i gao 5% va 10% tam, bo thu€ xuét khau
doi véi loai gao 15 - 35% tam.

+ Tr nam 1999 dén 2001: ddu moi xuét khau nong san 14 VINAFOOD
-1 & 2 khong con doc quyén thu mua va xuét khau gao, tu nhan c6 thé tham
gia vao xudt khiu gao. Déng thoi, viec c6 phan hod 2 Tong cong ty nay ciing
lam giam vai tro cua cong ty me va lam tang canh tranh gitta cic doanh
nghiép trong thu mua va ché bién gao xuét khau. Thué xuat khau giam xuéng
0%.

+ Tr 2001, theo Quyét dinh 46/2001/QD-TTg, Chinh phu da bai bd co
ch€ giao han ngach xuét khdu gao, dong thoi quy dinh vé céc doanh nghiép
ddu mai kinh doanh xuét nhap khau gao da duoc bai bo. Tuy nhién trong diéu
6.4 cua Quyét dinh nay ciing néu ro rang "Tha tuéng Chinh phi s& xem xét
quyét dinh cédc bién phép cin thiét nham can thiép hiéu qua vao thi trudng lia
gao". Viéc luu y vé cdc bién phéap kiém soat trong trudng hop dic biét phan
anh moi quan tam cua Chinh phu doi v6i mot trong nhitng mat hang xuat
khau cht luc ctia Viét Nam va tAm quan trong ctiia van dé an ninh luong thuc.

- Cdc bién phdp ho tro:

Doi v6i mat hang gao, nhitng nam truéc day Chinh phu ciing ap dung
nhiéu bién phdp ho tro nhu quy dinh gia san d6i v6i thu mua lda gao, néu gia
thi trudng xudng thdp hon gid san thi Chinh phu hd tro 1di suat dé mua gao
nhim gitp cic DNNN mua gao nhim khic phuc tinh trang gid gao giam
manh trén thi truong noi dia trong vu thu hoach gay anh hudng xau dén nguoi
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nong dan, bu 16 cho doanh nghiép xuat khau gao (Cong van s6 275/CP-KTTH
ngay 18/3/1999 ctia Van phong Chinh pht). Nhitng bién phdp hd trg nhu vay
la khong phu hop véi quy dinh cuia WTO nén sé khong dugc phép ap dung
ti€p tuc trong thoi gian téi.

3.2. Cac bién phap phi thué quan dé bao hé che, ca phé
3.2.1. Ca phe:

Mic du ca phé 12 mot trong nhitng mat hang xudt khau cha luc cia
Viét Nam nhung trong nhiéu nim qua, ngudi nong dan luén gap khé khan do
gid thu mua khong 6n dinh. Vi vay, Chinh phu da sir dung nhiéu chinh sdch
ho6 trg nhu khoanh ng, gidn ng cho nhiing ngudi trong ca phé (Quyét dinh
1127/Qb-TTg ngay 27/8/2001); cho vay véi lai suat vu dai (Quyét dinh so
103/2001/QD-TTg ngay 10/7/2001 cta Tha tuéng Chinh pha vé ho trg nguoi
san xudt ca phé); tro cap cho nguoi san xuat (Quyét dinh 65/2001/Qb-BTC
ngay 29/6/2001); dau tu cho cac cong trinh thuy loi phuc vu “Chuong trinh
phat trién ca phé”, nghién ctu dao tao, tu van ky thuat va chuyén giao cong
nghé; bu 16 cho cac doanh nghiép ca phé xuat khau sau tam trit (Cong van s6
1558/CP-KTTH ngay 21/12/2001 cta Chinh phu)...

Ca phé ciing thuoc loai nong san dugc huong chinh sach khuyén khich
xuat khau cua Nha nuéc. Nha nuGe da 1ap Quy hd trg xuét khau ca phé dé
khuyén khich cidc doanh nghiép ddy manh xuét khdu; dp dung chinh sdch
thudng xuat khau (Quyét dinh 02/2002 QD-BTM); hd tro xic tién thuong mai
(Quyét dinh s6 44/2005/QD-TTg)... Tuy vay Viét Nam cam két s€ hoan toan
bdi b tro gid ca phé xudt khau khi gia nhap WTO.

3.2.2. Che:

Mat hang che 1a mot trong muoi ba mat hang duoc uu tién vay von theo
qui ché tin dung wu dai xuat khau tir Qui hd trg phét trién. Pong thoi, dé tiang
cuong khuyén khich xuét khau che, tir nam 2001, Chinh ph da quyét dinh b
sung mat hang che vao dién dugc thudng theo kim ngach xuat khAu.

Quyét dinh s6 43/1999/QD-TTg ngay 10/3/1999 ctua Thu tuéng Chinh
phil vé k€& hoach san xuat ché nam 1999 - 2001 va dinh huéng phat trién
nganh cheé dé€n nam 2010 da tao hanh lang va co s& phéap 1y cho viéc thuc hién
céc muc tiéu chién luoc & giai doan dinh hinh va giai doan phat trién nganh
che theo chiéu sau. Pay 1a mot quyét dinh quan trong trong lich sir phét trién
hon 40 nam qua ctia nganh ch¢ Viét Nam, trong d6, ché duoc xac dinh 1a mot
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trong s6 nhitng cay chu luc trong chuong trinh xod déi giam ngheo, dac biét
la doi véi céc tinh trung du va mién nui.
Bén canh d6, nhiéu chinh sich khuyén khich phat trién san xuét che da

dugc ban hanh nhu chinh sdch diu tu cho nghién cttu khoa hoc dé cai tao
giong, k¥ thuat canh tac, dau tu cho nang cap cong nghé ché bién...

Thuc hién Nghi dinh 52/1999/ND-CP ngay 8/7/1999 vé viéc ban hanh
qui ch€ dau tu cua Viét Nam va thong 1é qudc t€, Chinh pha da ky véi Ngan
hang phat trién chau A (ADB) Du 4n phat trién ché va cdy an qua nhim tan
dung ngudn tai tro quoc t€ dé nghién citu ting nang suat, chit luong cay
trong, cai thién moi trudng sinh thai thong qua viéc st dung dat lau dai va 6n
dinh trén co s& qui hoach trong hodc tai trong ché va cay an qua.

3.3. Cac bién phap phi thué quan dé bao ho rau, qua

- Nghi quyét s6 09/2000/QD-TTg da dua ra nhi€u chinh sdch vé hé trg
phat trién cong nghé vé giong, cham séc bdo vé cay trong vat nuoi, bao quan,
ché bién..., theo d6: dam bao trén 70% giong duoc dung trong san xuat la
giong tién bo ky thuat. Phan 16n giong tot phai dugc san xuat trong nudc.
Khuyén khich viéc nghién cttu lai tao va tng dung giong uu thé€ lai. Pau tu
dam bao yéu cau xay dung co s& vat chat cho cong tac nghién citu tao giong
md&i va san xudt giong gc. Danh du kinh phi can thi€t d€ nhap khau nguén
gien va giong tiộn bo kƠ thuat phuc vu cong tac nghiộn ctiu, lai tao giong mội
va dé nhan nhanh giéng t6t phuc vu san xuat dai tra.

Tha tuéng Chinh pha da phé duyét Chuong trinh giong cdy trong,
giong vat nudi thoi ky 2000 - 2005 (QD s6 225/1999/Qb-TTg ngay
10/12/1999), khuyén khich cidc nha dau tu va cac dia phuong nhap giong,
dong thoi Chinh phu ciing hd trg mot s6 dia phuong va doanh nghiép nhap
giéng cay trong, vat nuodi c6 nang sudt, chat luong cao, kha nang chéng bénh
tot. Chinh phu da trg gia nhap khau giong dia Cayen cho céc doanh nghiép
va cac tinh.

- Thong tu s6 95/2004/TT-BTC ciing quy dinh cdc t6 chiic, cd nhan
thué dat dau tu phét trién viing nguyén liéu rau qua dugc mién, giam thué sur
dung dat nong nghiép theo quy dinh tai Thong tu s6 112/2003/TT-BTC ngay
19/11/2003 huéng dan viéc mién, giam thué st dung dat nong nghiép tir nam
2003 dén nam 2010 theo Nghi dinh s6 129/2003/ND-CP ngay 3/11/2003 cua
Chinh phu.
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- Thi truong néng san hang hod thudong gap rui ro, anh huéng dén loi
ich ctia nong dan va doanh nghiép. Ngoai cac chinh sach tai trg hién hanh thi
Nha nudc khuyộn khich 1ap QuĐ bao hiộm xuột khau nganh hang (Quyột dinh
s0 11//2002/Qb-TTg ngay 21/8/2002). Rau qua la mot trong nhitng mat hang
dugc khuyén khich 1ap qu§ bao hi€ém va dugc hd tro & mic cao vi day 1a mot
nganh kinh doanh cé mic do rui ro thi truong twong doi cao do gia ca rau qua
bién dong that thuong.

Vé hd tro xuat khdu, ngudi san xuat, doanh nghiép ky hop dong tiéu
thu nong san c6 du 4n san xuat, ché bién hang xuat khau duoc hudng cdc hinh
thitc dau tu Nha nude tir Quy H6 tro phat trién theo quy dinh tai Nghi dinh s6
43/1999/ND-CP ngay 29 thang 6 nam 1999 cua Chinh phu vé tin dung dau tu
ctia Nha nudc va Quyét dinh s6 02/2001/Qb-TTg ngay 02/1/2001 cta Tha
tuéng Chinh phu.

Cac doanh nghiép ky két hop dong tiéu thu nong san dé xuat khiu, ¢
du 4n san xuat kinh doanh hang xuét khau dugc vay von tir Quy Ho tro xuit
khau theo quy dinh tai Quyét dinh s6 133/2001/QD-TTg ngay 10/9/2001 clia
Thu tuéng Chinh phu vé viéc ban hanh Quy ché Tin dung hé trg xuat khau.
Cac doanh nghiép tiéu thu nong san mang tinh thoi vu duge vay von tir Quy
HO6 tro xuat khau dé mua nong san hang hoa theo hop doéng va dugc ap dung
hinh thic tin chap hodc thé chip bing tai san hinh thanh tir von vay dé vay
von.

- Cong van s0 83/1998/TT/BTC ngay 26/8/1998 trong dé quy dinh cac
doanh nghiép xuét nhap khiu rau qua duoc phép hoan thué tiéu thu dic biét
doi v6i mat hang rau qua xudt khau.

- Quyét dinh s6 1116/QD-BTM ngay 9/9/2003 vé quy ché thudng xuat
khau d6i v6i phan kim ngach xudt khdu nam 2003 vuot so v6i nam 2002 4p
dung cho 13 mat hang va nhém mat hang, trong dé c6 rau qua cac loai. Trong
sO0 13 nhém hang dugc thuong thi rau qua la mot trong 3 nhém hang c6 mic
thudng cao nhat - dén 1000d6ong/USD tang thém.

3.4. Cac bién phap phi thué quan dé bao hé mét sé6 nong san chu
yéu khac

3.4.1. Cao su:

Cao su la cay trong duoc Chinh phu Viét Nam ddnh gid cao vé tinh bén
vitng, tinh hiéu qua kinh t&€ va moi truong sinh thai, do dé trong nhiing nam
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qua Chinh phi Viét Nam da c6 nhitng chinh sach hé trg ddu tu phdt trién,
nhu: hé trg kinh phi dau tu cho viéc khao sat, quy hoach cdc vung trong cao
su; cho vay tin dung uvu dai; Nha nuéc hod trg cho viéc nhap giong mdi c6
nang suit cao; Thanh l1ap Vién Nghién cttu cao su do Ngan sach Nha nudc tai
trg kinh phi dé nghién citu, lai tao, thuc nghiém giéng cao su dua vao san
xudt, ho tro kinh phi trong nghién cttu quy trinh cong nghé san xuét cao su,
nong hod thd nhudng, bao vé thuc vat...Doi véi cdc ho gia dinh trén dia ban
c6 trong cay cao su dugc Nha nudc ho trg kinh phi khuyén nong thong qua
Ngan sdch dia phuong dé chi hé trg vé giong méi, nghién citu hoc tap phuong
phdp trong, ap dung k§ thuat thAm canh va cham s6c vudn cay cao su, k¥
thuat so ché mu cao su trong nhém nong ho...

Ngan sach Nha nudc hoé trg mot phan kinh phi dao tao can bo quan 1y,
dao tao cong nhan va nang cao tay nghé cho cong nhan.

Vé chinh sidch thué: Thuc hién viéc mién giam thué cho cdc doanh
nghiép cao su theo Luat khuyén khich dau tu trong nudc doi véi cac nha may
cong nghiép ché bién gb cao su xuat khau 50 ty dén 70 ty dong vd mién,
giam thu€ sir dung dat nong nghiép do6i véi mot s dién tich trong cay cao su
hang nam gan 100 ty dong.

Cao su ciing thuéc danh muc mat hang dugc hoé tro xdc tién thuong mai
theo Quyét dinh s6 44/2005/Qb-TTg phé duyét chuong trinh xtc tié€n thuong
mai trong diém nam 2005.

3.4.2. Puong:

Puong thudoc danh muc mat hang nhay cam cua Viét Nam va dugc ap
dung nhiéu chinh sach can thiép dé quan Iy nhap khau. Cac bién phép quan ly
da ting duogc dp dung doi v6i mit hang nay rat khac nhau, bao gdbm cam nhap
khau; han ngach nhap khdu; quy dinh gi4 tinh thu€ t6i thiéu; gidy phép nhap
khau (dp dung doi v6i dudng tho va dudng tinh luyén); chi dinh nha nhap
khau...trong do bién phédp cip gidy phép nhap khau hién van dugc 4p dung.

San xuat mia dudng ciing 1a doi twong cua nhiéu chinh sich hé tro.
Trong hai nam 1999-2000, theo Quyét dinh 65/2000/QD-TTg ngay 7/6/2000
Thu tuéng Chinh pht da giam 50% thu€ VAT phai tra cho cac doanh nghiép
san xudt kinh doanh mat hang duong. Tt nam 2000 tré di, mot loat cac chinh
sdch ho trg da dugc ap dung bao gém hé tro 13i suat cho vay dé diu tu trong
mia va san xuat dudng; quy dinh muic gid sin mua mia t6i thiéu cho cdc nha
mdy duong cho cdc nha mdy dudng dé dam bao thu nhap cho nong dan trong
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mia; bu chénh 1éch ty gia va cdp von luu dong theo Quyét dinh 854/2000/QD-
TTg ngay 7/9/2000 va quyét dinh 194/1999/QD-TTg ngay 23/9/1999, hé trg
1ai sudt thu mua duong trong vu thu hoach theo Cong van s6 562/CP-NN ngay
7/6/2000 cuia Chinh phu va hé trg cac khu vuc trong mia tir nguon ngan sach
dia phuong. Theo d6, cdc dia phuong chi hd tro lam dat, giong, chuyén doi
dat lta sang trong mia cho nong dan...

Pé giai quyét nhitng kh6 khan cta nganh mia dudng, gan day nhat, Bo
Nong nghiép va Phat trién nong thon di c6 Cong van s6 1083/BNN-CB ngay
14/5/2004 vé viéc quy hoach va phét trién ving nguyén liéu, trong d6 yéu ciu
Uy ban nhan dan céac tinh ¢6 nha may duong, cic nha may, cong ty dudng
thuc hién nghiém cac gidi phdp phat trién ving nguyén liéu ctia Quyét dinh
28/2004/Qb-TTg do Chinh phu ban hanh ngay 04/3/2004, trong d6 tap trung
lam mot s6 viéc co ban sau:

+ Uy ban nhan dan céc tinh ra soat quy hoach ving nguyén liéu mia
cho cdc nha mdy dudng, danh dat thich hop trong mia tao diéu kién dé nha
mdy dudng phdt huy hét cong suat thiét k&, dam bao cu ly van chuyén mia
gan dé giam cudc phi van chuyén, gép phan giam gi4 thanh san xuét dudng.
Quy hoach dién tich viing nguyén liéu mia tap trung cho nha may phai chi tiét
dén tiing xa.

+ Céac nha mdy ti€p tuc hoan chinh Du 4n phét trién viing nguyén liéu
tap trung, trong d6 dic biét quan tam dén phat trién két ciu ha tang (dudng
giao thong, thuy lgi...). Nghién cttu 1ap du an tuéi cho mia & nhitng noi cé
diéu kién, du 4n nhan giong mia dé cung cap du va kip thoi giong phit hop c6
nang suét, chit lugng cao, ddp ting yéu cau phét trién viing nguyén liéu. Dé
xuat yéu cdu nhap khiu giong mia méi, néu rd tén giong, so luong, gid ca,
ngudn goc dé Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon chi dao cdc co quan
chitc nang ctia Bo thim dinh va gitip dd trién khai.

+ Trén co s& dién tich ving nguyén liéu mia dugc cip c6 thim quyén
quy hoach, cdc nha may phai c6 k& hoach va ky hop dong tiéu thu mia véi
nguoi trong mia theo Quyét dinh s6 80/2002/QD-TTg ngay 24/6/2002 cta
Thia tuéng Chinh pht vé viéc tiéu thu nong san thong qua hop dong, cung co
bd phan nong vu véi can bo gioi nghiép vu, tinh thong dia ban, chi dao kip
thoi viéc phét trién ving nguyén liéu.

Theo 10 trinh hoi nhap AFTA, tir nam 2006 Nha nudc sé cat giam su
bao trg qua thué nhap khiu san pham duodng.
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3.4.3. Bong

boi v6i mat hang bong, Nha nudc dat muc gia san cho cac doanh
nghiép thu mua boéng cia nong dan nham dam bao thu nhap cia ngudi trong
bong. Khi gid bong thé gidi xudng thap, nha may dét chi mua bong xo trong
nudc bing v6i gid bong nhap khau. Chinh phu da bu khoan 16 cho céc nha
mdy can bong tir Quy binh 6n gid nay 1a QuƠ hộ trg xuat khau.

Theo chu truong ctia Chinh phu, dién tich trong bong s€ dugc tang 1én
60.000 ha vao nam 2005 va 120.000 ha vao nam 2010. Chinh pha da quy
hoach cic vung trong bong dong thoi ban hanh mot s6 chinh siach hé tro nhu
hé tro von du trit hat bong, wu tién von tin dung dau tu, ho trg cong tac nghién
ctru khoa hoc cong nghé, thanh 1ap Qiiy ho tro gid bong.

4. PANH GIA TONG QUAT VE CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE
BAO HO HANG NONG SAN CUA VIET NAM

4.1. Cac biộn phap phi thuộ quan ¢ Viột Nam phu hop vội thong 1ộ
quoc té

* Cdc bién phdp ho tro:

Ho tro trong nudc cua Viét Nam phan 16n thuoc chinh sach "hop xanh"
dac biét ho tro cho cdc linh vuc: nghién ctu khoa hoc, huin luyén, cac
chuong trinh m& rong, co sd ha ting, bao vé cay tréng, kiém dich dong thuc
vat, an ninh luong thuc quoc gia, cttu tro thién tai, dau tu ho tro diéu chinh co
céu, tai dinh cu. Viét Nam ciing nhu cdc nuéc dang phat trién can c6 tin dung
cho vay wu dai thong qua hé théng ngan hang dé c6 thé gidp ngudi nong dan
va cac doanh nghiép néng nghiép c6 co s& san xuat kinh doanh, tin dung wu
dai ngan han cho ngudi nong dan vay thong qua ngan hang danh cho ngudi
ngheo, gitip chuyén hudng san xuét khong con cay thudc phién. Nguén kinh
phi ho trg dugc 1ay chu yéu tir ngan sach Nha nudc va céc tinh.

Cac bién phap hé trg phét trién clia Viét Nam phu hop véi cac diéu
khoan vé doi xir diac biét va khac biét doi v6i cdc nuGe dang phat trién va c6
thé ti€p tuc duy tri dé hd tro cho nong dan va san xuét nong nghiép.

* Qudn 1y nhdp khdu:

Thé hién su chli dong tich cuc trong hoi nhap, Quyét dinh 46 clia Thi

tuéng Chinh phu da loai bo hang loat cac hang rao phi thué. Mot s6 cam két
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ctia Viét Nam trong Hiép dinh thuong mai Viét Nam — Hoa Ky da dugc thuc
hiộn truộc khi Hiộp dinh duoc phộ duyột va cÂ6 hiộu luc (bộ dau mdai, han
ngach xuat khiu gao, han ngach nhap kh4u phan bén...). Quy dinh vé quan ly
xuat nhap khau hang hod chuyén nganh nong nghiép ciing nhu da chuyén tir
gidy phép nhap khau chuyộn nganh sang cộc quy dinh mang tinh kĐ thuat phu
hop vội WTO.

Han ngach thué€ quan bat dau duoc 4p dung thay ché ché do quan ly
bang han ngach truGe day. Day 1a bién phap phi hop véi quy dinh cia WTO
va ¢6 tac dung tot trong quan 1y nhap khau néu lva chon duoc danh muc mat
hang va c6 muc han ngach/thué€ suat phtu hop.

* Cdc bién phdp kiém dich va vé sinh dich té:

SPS cua Viét Nam duoc dua trén cdc tieu chudn ciia CODEX va
FAO/WHO. Véi céc tieu chuan ma CODEX va FAO/WHO chua cé, Viét
Nam sé& thong qua céc tiéu chuan khu vuc hodc clia cdc nuGe phét trién, hay
t0i thiéu 12 cdc tiéu chudn quoc gia duoc dp dung md rong phu hop véi Hiép
dinh SPS. Cic tiéu chuan SPS cuia Viét Nam ciing phi hop véi quoc t€ song &
miic do thdp hon dé cho phu hop véi diéu kién san xudt ctia Viét Nam hién
nay. Viét Nam cam két s€ 4p dung day di mot khi da 1a thanh vién cia WTO.

Hién Viét Nam dang rat thi€u thon nguén nhan luc, trang thiét bi ky
thuat cling nhu co s& vat chat dé c6 thé thuc thi hoan toan ddy di nhitng nghia
vu quy dinh trong Hiép dinh SPS. Do vay Chinh pht Viét Nam rat can mot
giai doan chuyén ti€p (dén ngay 1/7/2008) dé hoan thanh cong viéc. Viét
Nam s€ tuan thu cac nghia vu ctua Hiép dinh nhu: minh bach, khong phan biét
doi xir, ddnh gid rhi ro ngay khi gia nhap. Trong giai doan chuyén ti€p Viét
Nam cam két cac bién phap SPS ma Viét Nam ap dung sé khong tao ra rao
can doi véi thuong mai.

* Cdc tiéu chudn moi truong:
- Dé thuc hién Cong udc CITES (vé buon ban quoc t€ cdc loai dong,
thuc vat hoang da c6 nguy co tuyét chung), Chinh phtt Viét Nam da ban hanh

Nghi dinh 11/2002/ND-CP ngay 22/1/2002 vé quan ly hoat dong xuit nhap
khau va qua canh cdc loai dong thuc vat hoang da.

- Pé thuc hién Cong udc vé da dang sinh hoc, Diéu 12 Luat Bao vé Moi
truong quy dinh t6 chiic, cd nhan c¢6 trach nhiém bao vé cdc giong, loai thuc
vat, dong vat hoang da, bao vé tinh da dang sinh hoc, bao vé rimg, bién va céc
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hé sinh théi; Quy dinh t6 chiic, c4 nhan vi pham cdc quy dinh vé bao vé da
dang sinh hoc va bao ton thién nhién thi bi x{r phat hanh chinh hoac bi truy
cttu trdch nhiém hinh su; Quy dinh viéc quan 1y bang gidy phép viéc nhap
khau giong cay tréng, vat nuoi, theo dé nhitng san phdm trong danh muc
giong cay trong vat nuodi duoc phép nhap khau chi phai hoan tat hd so vé
nguodn goc xuét xi va td khai hai quan, trong khi nhitng san phadm ngoai danh
muc cin c6 gidy phép khao nghiém cua co quan thdm quyén trong khi chua
duoc dua vao danh muc duge phép nhap khau; Ban hanh danh muc giong cay
trong, giong vat nudi quy hiém cdm xuit khau, danh muc giong cay trong,
giong vat nuoi dugc phép nhap khiu quy dinh viéc quan ly bang gidy phép
danh muc giéng cay tréng, giéng vat nuodi dugc phép nhap khau.

Nhin chung, so v6i yéu cau cua cac hiép dinh MEAs, cac chinh sach,
bién phép c6 lién quan dén thuong mai dé bao vé moi trudng ctia Viét Nam 1a
phu hop va khong tao ra tic dong bop méo thuong mai.

4.2. Cac biộn phap phi thuộ quan ¢ Viột Nam chua phu hop vội
thong 1ộ quoc té

* Cdm nhdp khdu:

Theo Diéu III va Diéu XX ciia GATT néu Viét Nam cdm nhap khau
thuoc 14 vội 1y do ¢6 hai cho stic khoộ thi cac hoat dong san xuột, buon ban,
phan phoi thuoc 1a trong nudc ciing bi cdam. WTO quy dinh cdc mat hang
nhap khdu ciing phai duoc d6i xUr twong tu nhu cdc mit hang san xuit trong
nudc. Tuy nhiộn, Viột Nam da cam két sộ bo han chộ do6i vội thuoc 14 khi tra
thanh thanh vién WTO.

Trong thuc tién con ¢6 nhiéu truong hop ching ta dua ra Iénh cdm nhap
khau mot mit hang nong san nao do 1a do stc ép du luan clia ngudi tiéu ding.
Chang han 14 cdm nhap kh4u thit lon tai cdc viing bi dich bénh, cAm nhap
khau thit bd tai mot s6 ving 1anh thé c6 bénh bo dién. Tuy nhién, ching ta lai
chua dua ra duoc cdc bang ching khoa hoc vé€ van dé nay ma chi 1a theo
thong tin cua bao chi. Nhitng truong hop cdm nhu trén ciling khong phu hop
vGi thong 1€ quoc té.

* Han ché nhdp khdu:

Pé han ché nhap khdu, Viét Nam thudng dp dung bién phap cdm hoic
gidy phép d€ han chộ nhap khdu mội khi ¢6 nhu cdu bao ho san xudt trong
nudc, thé hiộn su quan 1y mang tinh hanh chinh mộnh 1ộnh. Cộc biộn phdp
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han ché nhap khdu cua ta thudng mang tinh gidi quyét tinh thé, khong theo
mot k€ hoach hay chuong trinh dugc Chinh phu phé duyét truée. Dién mat
hang, s6 lugng hang duoc cip phép lai con tuy thudc vao tinh hinh thuc t€
phét sinh (tinh khong luong trudce).

Cac bién phap kiém sodt doi v6i hang héa chiu su quan 1y chuyén
nganh cuia cidc bo chi quan va cdm nhap khiu c6 muc tiéu da dang song tap
trung chu yéu vao bao vé sic khoé nhan dan, bao vé moi trudng va an toan
cong cong. Nhitng muc tiéu nay 1a co s& cua cic qui ch€ diéu ti€t ¢ nhiéu
nudc, tuy nhién hé thong quy dinh quan ly chuyén nganh ctia Viét Nam con
thi€u cu thé, rat nhiéu mat hang thuoc dién quan ly chuyén nganh nhu hod
chat doc hai, nhiéu loai phan bén, thudc trir sau...chua c6 quy dinh cu thé va
phl hop. Viéc quéan 1y céc hang hoa nhap khiu theo gidy phép khao nghiém
chua dugc quan tam ding mic, chua cé bién phap xur 1y kip thoi doi véi cac
loai hang nhap khau khong phu hop.

Mot s6 bién phap quan 1y nhap khau c6 thé 4p dung nhu thué tuyét doi,
thu€ thoi vu, thué doi khang, thu€ chéng ban pha gia, méi chi ding lai & mic
d6 ban hanh cac co s& phap luat nhu Phap 1énh tu vé, Phap 1énh chong pha
gid, Phap lénh chong tro cap hang nhap khau va quy dinh chi tiét thi hAnh mot
s6 diéu ctia Phéap lénh...chua dugc trién khai trén thuc t€ d€ quan ly nhap
khau.

* Cdc bién phdp ho tro:

Ho tro truc ti€p cho ngudi san xuat (nong dan) rat it, nhat 1a d6i véi dan
ngheo, viing khé khan, nhung cac bién phéap hé trg lai cht yéu 1a hd trg cho
doanh nghiép duéi dang tro cuéce, tro gid, ho tro 1ai suat dé thu mua hang xuit
khau va hé trg 13i sudt cho tam trit haing nong san. Nhitng bién phép hé trg
cho mit hang cu thé va khong thudc loai hd trg chung, hé trg viing khé khin
la khong phu hgp v6i quy dinh cua Hiép dinh nong nghiép.

* Tro cdp xudt khdu

Thudng xuat khau theo kim ngach va thanh tich xuat khau 1a mot loai
trg cap xuat khau khong phut hop véi quy dinh cia WTO. Quy ché thudng
xuat khau cho cộc doanh nghiộp xuột khau gao, ca phÂ, rau qua, thit lon hop
duoc thuc hién theo Quyét dinh s6 65/2001/QD-BTC ngay 29/6/2001 cua Bo
Tai chinh. Nam 2002 tiép tuc md rong sang cadc mat hang thit bo, rau qua so
ché, qua kho, tra, tiéu, lac, cao su. Trong nhiing giai doan bién dong manh
clia gia ca thi trudng thé€ gidi, nguodi nong dan gip rat nhiéu kho khan, vi vay
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Chinh phu Viét Nam buoc phai hé tro xuat khau, 6n dinh san xuat va ddy
manh phat trién khu vuc nong nghiép. Tuy nhién dé diéu chinh cho phu hop
hon v6i WTO, nam 2003 - 2004 da chuyén sang co ché hoat dong xiic tién
xuat khdu va thudng xuat khau cho cdc san phdm da qua ché bién, céc san
phdm md&i va xuét khau sang thi trudng mdi...Nhin chung, thuéng xuét khau
12 mot bién phap hoé tro khong phit hop vé6i Diéu 3 ctia Hiép dinh vé trg cap va
cac bién phap doi khang. Viét Nam 13 nuGc dang phat trién & trinh do thap
nén duoc phép duy tri trg cip xuat khiu theo Hiép dinh vé trg cap va cdc bién
phéap do6i khang (SCM). Tuy vay Dieu 27-2 (a) cia Hiép dinh da quy dinh cu
thé cho cdc nudc dang phat trién ndo dugc quyén st dung (tham khao tai Phu
luc VII ciia SCM). Hon nita trong cdc khoan Diéu 27.4 cta Hiép dinh quy
dinh danh cho cdc nuéc dang ph4t trién c6 thi phan xuat khau gao nho so nén
Viét Nam khong thudc nhém nay. Trong cdc vong dam phdn gia nhap, nhiéu
nuGe thanh vien WTO yéu cau Viét Nam cin xod bo hé thong trg cap xuat
khau khi gia nhap WTO.

Nhin chung, cdc bién phdp tro cap xuat khau déu phai cam két cit giam
theo quy dinh cua Hiép dinh Nong nghiép. Hai bién phap trg cip xuat khiu
ma céic nuGc dang phét trién duoc phép tiép tuc duy tri 12 tro cap dé giam chi
phi ti€p thi xuit khdu cho nong san (trir cac dich vu tu van va xic tién xuat
khau thong thudng), trong d6 gém c6 chi phi xir 1y, nang cap va céc chi phi
ché bién khac va chi phi van tai quoc t€ va cude phi: Nha nude danh hoac chi
thi danh chi phi van tai noi dia va cuéc phi danh cho hang xuat khiu wu dai
hon so véi danh cho hang tiéu dung noéi dia thi Viét Nam lai chua ap dung.

*Hang rao ky thudt

Hiép dinh vé hang rao ky thuat cho phép cac nuéc duoc sir dung cac
tieu chuan kĐ thuat dộ quan 1y nhap khau. Trong khi cộc nuộc dang sir dung
cộc tiộu chuin quoc t€ va khu vuc dộ chi phoi thwong mai quoc t€ va khu vuc,
thi tai Viét Nam, chi c¢6 khoang 1.200 trong tong s6 5.600 tiéu chuin quoc gia
hién hanh 1a hai hoa véi céc tieu chuidn qudc t€ twong tng. Riéng trong khu
vuc, Viét Nam ciling méi chap nhan 56 trong tong s6 59 tiéu chuin clia
chuong trinh hai hoa tiéu chuan ASEAN.

Nhin chung hé thong tiéu chudn k§ thuat cua Viét Nam van chua déap
ting dugc céc yéu cau vé quan ly xuét nhap khiu va luu thong hang hod. Theo
Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon, tinh dén thang 10/2003, c6 1.430
tieu chuan Viét Nam va tiéu chuidn nganh dang duoc dp dung trong toan
nganh NN-PTNT. Trong d6, nong nghiép c6 768 tiéu chuin (trong trot 147,
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chan nuoi 203, nong san thuc pham 267), 1am nghiép 147, co khi nong 1am
nghiép 211... nhung nhiéu van ban da qua cii, chua phit hop véi yéu cau cua
Hiép dinh Hang rao ky thuat trong Thuong mai (TBT) va Kiém dich dong
thuc vat (SPS) cia WTO. Ngay ca nhitng van ban ban hanh sau nam 1991,
hang tram tiéu chuén ciing can soat xét va nang cap dé phu hop véi céc hé
thong quan 1y chat luong quoc t€: HACCP, GMP (d6i véi thuc pham), ISO
9000 (doi vé6i cdc san pham khac) hodc két hop ca hai hé thong tiéu chudn.
Mot khao st nam 2004 cta Trung tam tiéu chudn chat lugng Viét nam cho
thdy trong 405 TCVN lién quan dén thuc pham thi c¢6 t6i 195 TCVN dai lac
hau phai xay dung lai.

Viét Nam chua c6 danh muc thuc vat cé nguy co cao thudc dién cam
hoic han ché nhap tuong duong véi Danh muc cho phép kiém sodt vat thé
thuoc dién kiém dich thuc vat nhap khau theo Tiéu chuin kiém dich thuc vat
quoc t€ - ISPM, chua c6 quy dinh yéu cdu nudc xuat khau phai cung céip
thong tin phuc vu ddnh gid ridi ro dich hai theo Cong udc quoc t€ vé bao vé
thuc vat — IPPC. Déanh gid chi ti€t vé muic do phit hgp ctia cic quy dinh SPS
Viét Nam va quoc té€ tham khao tai Phu luc 8.

4.3. Nhirng van deé dat ra can hoan thién cac bién phap phi thué
quan nham bao ho hang nong san phu hop véi thong 1é quoc té va dieu
kién cua Viét Nam

Mic du cac bién phép phi thu€ quan dé bao ho hang nong san cta Viét
Nam da duoc thiét 1ap va st dung c6 nhiéu diém tuong déng véi quy dinh ctia
WTO va thong 1é quoc t&€, dong thoi cling da ¢ nhitng tac dong tich cuc dén
bao ho hang nong san ctia Viét Nam theo nhiing muc tiéu va yéu cau dé ra.
Tuy nhién, xét mot cdc tong thé thi cdc bién phdp phi thu€ quan dé bao ho
hang nong san con ¢6 nhitng van dé can tié€p tuc hoan thién nhu sau:

- Thir nhdt 1a chua x4c dinh cu thé quan diém bao ho hop Iy hang nong
san nén cac bién phap duoc luva chon 4p dung mang tinh phan tan, dan trai va
thi€u tinh dong bo muc tiéu.

- Thit hai 1a viéc st dung cac bién phap hanh chinh khéng phu hop véi
quy dinh cia WTO vé tinh du béo trudc (han ngach va gidy phép nhap khiu
duong, tring gia cam...), va vé€ tinh cong khai minh bach (quy trinh cap phép
con nhiéu bat cap).

- Thit ba 1a codn thi€u cac quy dinh vé phap luat, chinh sach dé sir dung
céc rao can tiéu chudn ky thuat, rao can vé moi trudng va cdc rao can SPS.
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Hiộn ching ta con thi€u hộ thong cộc quy dinh va tiộu chuin kƠ thuat, thi€u
cac quy dinh vé cong nhan hop chuin; Quy dinh vé danh muc mat hang phai
kiém tra chua phu hop, lac hau; Chua c6 céc quy dinh vé rao can ky thuat
theo quy trinh; C4c quy dinh vé tiéu chudn moi trudong con thi€u va chua cu
thé.

- Thir tw 1a moét s6 bién phap ho tro trong nudc con thi€u tap trung, dan
trai, nhiéu bién phép tro cap xuit khau nong san khong phu hop véi thong 1é
qudc t€ nén dé bi cdc nudc ap dat thué chong ban pha gid va thué d6i khang.

- Thir nam 1a nang luc thuc thi cdc bién phdp phi thu€ nham bao ho
hang nong san con nhiéu bat cap. Co s& vat chat k§ thuat (phong thi nghiém
va kiém tra) vira thi€u lai vira lac hau, c6 rat it phong thi nghiém duoc cong
nhan hop chuin; khu vuc cich ly tai ctra khau con thi€u; phan 16n cdc co quan
quan 1y phai st dung cdc phuong phap cam quan dé ddnh gi4 nén tinh chinh
xac kém dan dén nhiing két luan doi khi trdi ngugc nhau.

- Thir sdu 1a su phoi hop va phan cong trach nhiém gitta cic co quan
quan 1y chua 16 rang va cu thé, nang luc va trinh do cdn bo trong bo may
quan ly con nhiéu han ché.
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CHUONG III

PINH HUGNG XAY DUNG VA HOAN THIEN HE THONG
BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE BAO HO MOT SO NONG SAN
CHU YEU CUA VIET NAM

1. DU BAO CAC XU HUGNG MOI PE BAO HO HANG NONG SAN
TRONG THUONG MAI QUOC TE

1.1. Nhirng xu huéng méi trong dam phan vé tu do hoa thuong mai
hang nong san

1.1.1. Thué quan va han ngach thué quan

Hién nay giita cac thanh vién cuia WTO, theo cam két nong san chi
dugc bao ho bang thu€ quan. Tat ca cdc rao can phi thué€ quan phai dugc loai
b6 hoidc chuyén thanh rdo can thué quan theo két qua ctia vong dam phén
Urugoay (thu€ quan hoéa). Trong mdt s6 truong hgp, viéc tinh todn mic thu€
quan tuong ting - giéng nhu cic bién phdp duoc tinh thué - qud cao dé c6 thé
nhap khau trong thuc t€. Vi vay, mot hé thong han ngach thu€ quan duoc dua
ra nhim khong ché miic ti€p can thi trudng nhap khau nhu cii va chi cho phép
ti€p can thi trudng & mic t6i thiéu, mic nhap khiu ngoai han ngach s& bi
danh thué cao hon rét nhiéu.

Khuon khé thiang 8/2004 khong chi ra cong thic tinh thu€ ma chi dua
ra nén tang cho nhiing 14n dam phén ti€p theo ciing nhu chi ra rang cong thitc
phai tinh dén cac c4u truc thué€ cta cac nudc (vi du mot s6 nudc cé mic thué€
rat khac nhau gita cic san pham, mot s6 khédc lai c6 muc thué chung), va né6
ciing chi ra quy tdc chu chét cho cong thifc md rong thuong mai hon nita.
Nhitng van dé cén ti€p tuc dam phén 1a muc do, s6 lugng can cét giam va ki€u
thu€ quan can cét giam. C6 hai cau hoi s& ti€p tuc duoc dam phdn 1a - xdc
dinh toan bo mic thué t6i da chung va xtr 1y riéng va khac biét doi véi cac san
phdm nhay cam.

Nhitng thao luan ké tir sau Vong dam phdn Urugoay da tap trung vao 2
van dé: mic thu€ cao hon ngoai han ngach (mot s6 nudc doi cat giam nhiéu
muc thué quan ngoai han ngach) va quy moé han ngach; phuong phap quan ly
va muc thué€ trong han ngach. Phuong phap cap han ngach ciing duoc nhiéu
nudc dua ra thao luan. R4t nhiéu nudc chi trich viéc cap han ngach theo hinh
thitc “ngudi dén trude duoc truée” (duoc dp dung & Lién minh Chau Au trong
phan 16n cac truong hgp) hay cép han ngach theo nhiing s6 liéu lich str. Cac
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nuGc nay yéu cau ap dung hinh thiic dau thiau cap gidy phép (tuy nhién,
phuong phap nay lai khong tuong thich véi cac co ché cua GATT).

1.1.2. Cdc rao can trong linh vuc vé sinh dich té

Tinh khong minh bach cuia c4c qui dinh c6 thé 4p dung theo Hiép dinh
SPS 1a nguyén nhan ctia nhiéu tranh chap thuong mai giita cic nuéc. Mot s
nudc yéu cdu rit ngan thodi han sira d6i, b sung cho phu hop vdi céc quy
dinh. Mot s6 nude khac lai dé nghi xem xét lai ndi dung Hiép dinh SPS theo
hudng cho phép cac qudc gia ¢6 quyén rong rai hon nita trong viéc lua chon
mifc do an toan clia cdc san pham trong trudng hop nguoi tiéu ding c6 nghi
ngd d6i véi cdc tiéu chudn quoc t€. Mic du ngay cang c6 nhiéu nudc phan doi
ma lai cdc cuoc thao luan vé noi dung Hiép dinh, thu tuc sira d6i lai noi dung
Hiép dinh hién dang duoc tién hanh c6 thé s& din dén viéc xem xét lai co ché
ap dung Hiép dinh.

1.1.3. Nhiing vdn dé vé chinh sdch canh tranh va thuong mai cé su
quan ly cua Nha nudc

Nhitng tranh chap lién quan dén chinh sach canh tranh 4p dung & cac
mitc do khdc nhau gifta cdc nudc cé thé s€ lai néi lén trong tuong lai, ké ca
trong Iinh vuc nong nghiép. Hoat dong thuong mai cua Nha nudc, cic co
quan ddu moi xudt nhap khau ctia Nha nudc 1a nhitng co ché€ van thudng bi
chi trich nhiéu nhat. Cic co quan thié€t ché€ cua Nha nudc duogc coi 1a nhitng
rao can doi vé6i su van hanh cuta thi truong, cac thanh phan kinh t€ tu nhan
phai canh tranh véi cdc doanh nghiép doc quyén ctia Nha nuGe & dia phuong.
Céc quy dinh vé thuong mai qudc t€ (diéu XVII, Hiép dinh GATT) thira nhan
su ton tai cia cac doanh nghiép Nha nudc, nhung cho ring hoat dong san
xuat, kinh doanh cua cac doanh nghiép nay khong duoc thuc hién trong mot
khuon khé mang tinh phan biét d6i xir. Tuy nhién, d6 1a cdc quy dinh trén 1y
thuyét, con trén thuc t€ thi cic co quan doanh nghiép Nha nuéc van thuong
duoc thanh 1ap ra nham muc dich quan 1y mang tinh phan biét déi xur, hoat
dong san xuét, kinh doanh theo phuong thic khac véi cac doanh nghiép tu
nhan truyén thong (doc quyén xuat khau 1a hinh thitc vin thuong duoc 4p
dung dé tan dung wu th€ trén thi trudng). Ngoai ra, nhiéu nudc ciing doi hoi
cat giam vai trd clia cic co quan Nha nudc trong viéc quan 1y han ngach nhap
khau va xo4 bo su phan biét doi xir giita cic doanh nghiép nhap khau cia Nha
nuéc va clia tu nhan trong viéc cip han ngach xuét nhap khau.

99



Céc nudc tham gia dam phan trong Chuong trinh Nghi su thang 8/2004
da nhat tri vé viéc cin phai tim ra nhiing quy tic nhim chic chian khong ¢6
trg cap. Nhitng van dé duoc dé cap bao gom:

- phuong phép co ban ti€p can véi cic quy tac;
- dinh nghia cac thuc thé duoc dé cap;

- cu thé héa cic yéu t6 1am méo mé thuong mai (tro cip, tdi chinh
Chinh phu, tén that khong duoc dua ra va cdc thanh phan khac);

- 1am thé nao dé loai trir ching (nhin chung cdc thanh vién dong y rang
diéu nay déng nghia véi viéc loai bo trg cip xuat khau);

- minh bach ho4, han ch€ st dung quyén luc doc quyén;
- doi xtr dac biét voi cac nudc dang phat trién.
1.1.4. Cdc thod thudn khu vuc

S6 lIuong cac thoa thuan khu vuc ¢6 xu huộng ngay cang gia tang, tuy
nhién tic dong cta cac thoa thuan khu vuc nay t6i dam phan thuong mai da
phuong réit khac nhau. Trong Iinh vuc nong nghiép, vong dam phén sap tdi s&
tao kha ndng phan loai cic chinh sich trong cic khdi lién két khu vuc, nhim
tao ra mot su thong nhat, tuong thich gitta cac thoa thuan khu vuc va céc thoa
thuan da phuong. Ngudi ta cling da dé cap viéc ban hanh cic quy dinh nham
ngan chan, han ché, khac phuc nhitng hé qua tic dong trai chiéu cla cdc
ludng giao luu, trao déi trong khuon khé hinh thanh cdc lién minh thu€ quan.
Cic thoa thuan nhap khau vu dai ky két v6i mot s6 quoc gia, trén thuc t€ vin
nam trong pham vi han ngach thué€ quan va dit ra nhiéu van dé cho cac nuéc
ngoai cam két. Cuoc tranh chap vé van dé nhap khiu chudi cua Lién minh
Chau Au dugc dua ra giai quyét tai WTO 12 mot vi du minh hoa. Théch thic
dat ra 1a rat 16n doi vé6i su phét trién kinh t€ ciia cdc nuGe xuat khau c6 lién
quan.

1.2. Mot s6 xu huéng méi dé bao ho hang nong san

1.2.1. Xu hudng giam thué va cdc khodn tro cdp néong nghiép noi
chung nhung giit mitc bao hé cao doi voi mdt hang nhay cam

K& tir khi phit dong vong dam phan Doha (11/2001) dén Hoi nghi Bo
trudng WTO dién ra tai Cancun thang 9/2003, cdac nuGc thanh vién da khong
nhat tri duoc nhi€u van dé, trong d6 chi yéu nhat 1a van dé nong nghiép. Hoa
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Ky, EU, Nhat Ban v mot s6 nudc cong nghiép phat trién cé tiém luc tai
chinh 16n thuc hién trg cdp & mic rat cao cho nong nghiép ban dia, giam thué
doi véi cac mat hang ho c6 1oi thé canh tranh cao nhung lai danh thu€ cao doi
v6i cdc san phdm nong nghiép ma ho vién dan 1a mat hang nhay cam. Céach
thitc bao ho nhu trén xét vé hinh thic thi s6 dong thué d6i v6i hang nong san
dugc cat giam nhiéu va xu hudng giam thué 1a thiy ro nhung thuc chat 1a bao
ho rit cao doi v6i mot s loai nong san khién cho nhitng mat hang nay cta
cac nudc dang phat trién kho c6 thé xam nhap dugc vao thi trudng noi dia clia
cac nudc cong nghiép. Cho dé€n Hoi nghi Bo truong tai Geneve (8/2004), cac
nuéc cong nghiép phat trién méi cam két trén nguyén tic s€ cat giam trg cap
nong nghiép, trong d6, EU chdp nhan dam phan vé mot 10 trinh xo4d bo cac
khoan trg cap xudt khdu ma nong dan Phdp, Tay Ban Nha...dang dugc hudng,
Hoa Ky chdp thuan giam xudng sdu thang thoi han tra cac khoan tin dung
xuat khdu danh cho nong dan ctia ho va cam két giam 20% trg cdp nong san
(khoang 19 ty USD). Tuy nhién, ho lai bao luu quyén danh thué€ cao doi véi
mot sO “mat hang nhay cam”, nhu gao tai Nhat Ban; duong, thit bo tai EU;
stta tai Na uy va Thuy Si...

1.2.2. Xu thé mo réong dién dp dung han ngach thué quan

Dam phan nong nghiép sé tap trung vao van dé tiép tuc cit giam thué
quan hoac/va mé rong han ngach thué€ quan véi mic thué suat dugc cat giam.
Van dé duy tri han ngach thué€ quan c6 thé s& dugc xem xét lai (trong tinh
hinh hién nay, néu nhap khau vuot khoi lugng quy dinh, thi quéc gia c6 thé
ap dung miic bao ho cao). Pa ¢ y kién dé xuit nham tang miic han ngach,
giam thiéu dan hiéu luc cua han ngach, giam thiéu tdc dong cua thu€ quan doi
v6i khoi luong nhap khau ngoai han ngach, thudng 12 rat cao.

1.2.3. Str dung cdc tiéu chudn ky thudt

Hang rao ky thuat thuong mai 12 cdc bién phap k§ thuat bat budc hoac
khong bat budc vé6i 1y do nham bao vé an ninh qudc gia hodc bao vé stic khoé,
an toan cua con nguoi, cua dong thuc vat, bao vé moi truong, moi sinh hoac
ngan chan cac hanh vi lra dao, nhiing bién phap dé da tré thanh mot rao can
v6i hang hoa nhap khau. Nhin chung cic tiéu chudn clia cdc nudc phat trién
doi hoi rat khit khe, 1am cho cdc nuéc dang phat trién khong thé nao theo kip,
tlr d6 hinh thanh rao can han ché nhap khau hang ho4, dich vu.

Ching nhan san phdm cap cho cac san phadm phi hop véi cdc quy dinh
vé kĐ thuat, hodc cdc quy dinh vé tiộu chuộn, tinh an toan ctia cdc san phim
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c6 lién quan truc tiép t6i sic khoe va tinh mang cua nguoi tiéu dung, nén
ching nhan vé an toan ctia san phdm c6 tinh chat bit budc. Ching nhan hé
thong 1a ching chi xdc nhan hé thong san xuit hoac quan ly phu hop véi
nhiing quy dinh tuong tng. Cac chiing nhan quoc té thong dung nhat hién nay
la chiing nhan hé thong quan 1y moi truong ISO 14000; ISO 9000.

1.2.4. Ap dung cdc bién phdp va quy dinh vé vé sinh an toan thuc
phdm

Xudt phat tir viéc bao dam stc khoé ctia con nguoi va dong thuc vat,
nhiéu nudc da xay dung ché do kiém dich, kiém nghiém san phdm mot cich
nghiém ngat. Ngay 12/1/2000, Uy ban chau Au di cong bo "Sich tring an
toan thuc phdm", gébm hon 80 bién phép cu thé; Cuc quan Iy thuc pham va d-
ugc pham MĐ (FDA) da c6 quy dinh chi tiột vé chitng nhan, dong gội bao bi,
tieu chi va phuong phéap xét nghiém, kiém nghiém cac loai hang nhap khau;
Nhat Ban thuc hién ché do ki€ém dich, kiém nghiém khét khe doi v6i nong
san, stc san va thuc pham theo "Luat vé sinh thuc pham", "Luat phong chéng
dich bénh thuc vat"...

Do su khic nhau ciia cdc nuéc vé mic chi tiéu, tieu chudn k§ thuat
cling nhu vé phuong phap kiém nghiém va su tuy y trong viéc thiét k& céc chi
tieu kiộm nghiộm ma 1am cho tiộu chudn va kĐ thuat cộ thé trộ thanh hang
rao ky thuat thuong mai.

1.2.5. Gia tang viéc dp dung cdc bién phdp bdo vé moi truong

Cach thiic WTO 4p dung dé giai quyét moi quan hé tdc dong qua lai
gifta linh vuc thuong mai hang nong san thuc phdm va yéu ciu bao vé moi
truong 1a mot van dé van con dugc thao luan nhi€u. Mot trong nhiing noi
dung quan trong ctia cdc cudc dam phan c6 thé sé tap trung vao viéc thanh lap
mot t6 chiic ¢6 vai trd cung cap céc chuidn muc quy chiéu, cdc tiéu chuén, cic
khuyén nghi trong linh vuc moi truong, giong nhu vai tro ciia Codex
Alimentarius trong linh vuc y t€. Ngoai ra, cling dit ra van dé mé rong pham
vi thdm quyén ctia Codex d6i véi ca cdc van dé vé moi trudong (hodc cdc van
dé khac khong c6 anh hudng truc ti€p dén siic khoé con ngudi, chang han nhu
vén dé vé dao diic) trong trudng hop clia cac san pham bién déi gen.

Tuy nhién, rat nhi€u nuGc van con dé dat ve vai trdo cua ciac “nhan to
chinh dang” khac ngoai nhiing nguy co doéi véi suc khoé con ngudi. Nhin
chung, van dé dat ra & day 1a viéc cac nuGc don phuong 1ap ra cdac hang rao
phi thu€ quan trén co s& vién dan cic tiéu chuin vé moi trudng. Trong linh
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vuc nong nghiép, su khac biét trong quy dinh ctia cidc nudc vé van dé bao vé
vat nuoi, cay trong c6 thé sé trd thanh mot van dé quan trong néu nhu khong
xay dung duoc cic quy dinh chung.

2. QUAN PIEM VE XAY DUNG VA HOAN THIEN CAC BIEN PHAP PHI
THUE QUAN PE BAO HO MOT SO HANG NONG SAN CUA VIET NAM

Trong nhitng nam t&i, san xuat nong nghiép va thuong mai hang nong
san van c6 vi trf va vai trd rit quan trong trong phat trién kinh t€ va én dinh
tinh hinh chinh tri va xa hoi cua dat nugce. Chinh vi vay ma chiing ta phai tim
ra cdc bién phap hop 1y va phit hop d€ bao ho hang nong san cia Viét Nam.
Trén thé gidi c6 rat nhiéu céch thitc khdc nhau dé€ bdo ho hang nong san clia
ho, chang han nhu ting cudng hé tro cho nong nghiép dudi cdc hinh thic hd
trog trong nudc, hoac xay dung cac bién phap quan 1y va dung nén cac hang
rao thuong mai d€ can trd su xam nhap hang nong san cia cdc nudc khac vao
thi trudng noi dia cia ho. Khong chi 1a cdc nude dang phét trién, dang trong
qua trinh cong nghiép hod, hién dai hoda ma ca cac nudc cong nghiép phat
trién cling st dung céc bién phdp ndy mot cidch phd bién va ngdy cang phiic
tap. Viet Nam dang thuc hién chién lugc phat trién san xuét vira huéng manh
vé xudt khau va thay thé nhap khau. Thuc hién chién lugc nay doi hoéi nuée ta
phai thuc thi mot hé thong chinh sdch nham vira bao vé cdc nganh san xudt
trong nudc, lai phai md cira thi trudng nham ddp Gng yéu cAu hoi nhap kinh t&€
quoc t€. D€ phu hop vdi chi truong chung ctia chinh sach nhu trén, ching toi
cho ring cin quén triét mot s6 quan diém chu dao trong xay dung va hoan
thién cdc bién phap phi thué€ nham bao ho néi chung va bao hd nong nghiép
noi riéng nhu sau:

Quan di€m 1: Vin dé c6 tinh bao trim trong xay dung va hoan thién
cdc bién phdp phi thu€ quan nham bao ho mot s6 hang nong san cta Viét
Nam 12 phai thuc hién nhat quan quan diém bao ho ¢6 chon loc, c6 thoi han
va c6 diéu kién. Viét Nam 1a mot nuéc dang phat trién & trinh do thip, véi da
sO nguoi dan song dua vao san xudt nong nghiép, thi truong con kém phat
trién va dé bi ton thuong khi ¢6 bién dong nén chiing ta duoc phép dp dung
cac nguyén tic wu dai cho cic nudc dang phat trién. Tir d6 cho thdy cin phai
phan loai hang hod nong san dé c6é co s& ching minh cho viéc sit dung cic
bién phép thuc hién nhiam bao ho hang nong san. Theo d6, can phan loai hang
nong san thanh cac loai nhu sau:
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- Hang hoa thuoc nhém nhay cam cao

- Hang hoa khong ¢6 kha nang canh tranh

- Hang hoa c6 kha nang canh tranh v6i di€u kién nhat dinh
- Hang hoa c6 kha nang canh tranh

Theo danh muc phan loai tir trén xuong s€ phai xay dung cac bién phap
phi thué€ quan & miic tir cao xudng thadp nhim bao ho hang nong san ctua Viét
Nam mot cach hitu hiéu nhat. Tuy nhién, khong phai tit ca cac loai hang hoa
khong ¢ kha nang canh tranh s& déu phai bao ho ma chi 1a cdc mat hang ndm
trong chién lugc hay quy hoach phét trién, né khong thudc hang ho4 cé nhay
cam cao nhung 1a nhay cam nhu ngo hat, triing gia cam, sita bo...

Quan diém 2: Cic bién phdp phi thu€¢ quan dugc xay dung va hoan
thién phai tuan thu va phu hgp vé6i cac quy dinh trong cac Hiép dinh quoc té€
da ky két. Hién tai ching ta da ky két cac hiép dinh thuong mai song phuong
vGi gan 100 nudc, da cam két thuc hién AFTA, da ky két tham gia nhiéu Hiép
dinh quoc t€ vé tiéu chuin chat lugng hang hod, vé moi trudng...va cam két
thuc hién cdc bién phdp phi thu€ quan trong khuon kho cia WTO. Vi vay,
ching ta s& phai cat giam va xod bo cédc bién phap khong phut hgp nhung lai
duoc phép st dung cac bién phap ma nhieu Hiép dinh quoc t€ cho phép nhu:
Hiép dinh Nong nghiép, Hiép dinh vé viéc 4p dung cdc bién phdp ki€ém dich
dong thuc vat, Hiép dinh vé cdc rao can trong thuong mai quoc t&€, Hiép dinh
v€ Quy tac xuat xit hang hod, Hiép dinh vé cdc bién phap tu vé, Quyét dinh vé
céc bién phap uu dai cho cdc nudc cham phét trién nhat. ..

Quan diém 3: Viéc st dung cdc bién phdp bao ho phai khong tao ra su
phan biét doi xr gitta cdc doanh nghiép Nha nudc véi cac doanh nghiép thudc
céc thanh phan kinh t€ khac, khong dugc vi pham nguyén tac doi xir qudc gia
theo quy dinh cia WTO. Nhung ching ta lai phai khon khéo trong viéc st
dung cac bién phap ma WTO cho phép theo Hiép dinh vé gidm dinh hang hoa
truGe khi x€p hang, Quyét dinh vé cac tha tuc thong bdo, Quyét dinh vé ban
thoa thuan duoc du ki€n vé hé thong thong tin va tieu chuan WTO - ISO,
Quyét dinh vé thuong mai moi trudng. ..

Quan diém 4: St dung triét dé cic quy dinh vé dam bao an sinh xa hoi
va an ninh luong thuc — thuc phdm trong Hiép dinh Nong nghiép dé bao ho
mot s6 nong san chi yéu c¢6 yéu ciu bao ho cao. D6 1a viéc tan dung toi da
cac dang ho trg duoc phép nhu: Hop xanh 14 cay, Hop xanh da troi va Hop ho
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phach dé hé tro cho cdc ving khé khin, viing sau, ving xa va hd trg vi muc
tieu chuyén dich co cau. ..

Quan diém 5: Phai xay dung va Iua chon 16 trinh, chinh sich b4o ho
sao cho, mot mat phai bao ho hitu hiéu cdc san phdm can bao ho, nhung mat
khac 12 phéi thiic ddy phat trién san xuat trong nuéc theo huéng nang cao stic
canh tranh cla san ph4m ma khong tao ra su y lai vao su bao ho cua Nha
nudc. Dong thoi, viéc lua chon cdc bién phdap bao ho phai phit hop véi nang
luc cua quan 1y Nha nuGc vé diéu kién phong thi nghiém, co s vat chat k§y
thuat, kha nang tai chinh va trinh do cua can bo quan 1y. C6 su phan cong ro
rang gilta cic co quan quan 1y Nha nuGc va tang cudng cdc bién phap ki€ém
tra, kiém sodt va c¢6 ché tdi xir ly manh, nghiém khéc d6i vé6i cdc hanh vi vi
pham.

3. MOT SO PE XUAT VE XAY DUNG VA HOAN THIEN CAC BIEN
PHAP PHI THUE QUAN PE BAO HO HANG NONG SAN CUA VIET NAM PHU
HOP VOI THONG LE QUOC TE

Nhim bao ho nén san xuét nong nghiép, cidc nudc dang phat trién ciing
nhu cdc nudc phat trién déu st dung cdc bién phap phi thué€ quan. Viét Nam
12 nuéc dang phat trién & trinh do thap. Viéc bao ho san xudt vad mau dich
nong san la can thi€t song phai dap tng duoc yéu cau hoi nhap. Thoi gian tdi,
Viét Nam s€ gip rat nhiéu kho khian khi thuc hién cdc cam két trong dam
phan gia nhap WTO. Ching ta s€ phai d& bo cic bién phap nhu: cdm nhap
khau, han ngach nhap khau, gidy phép nhap khau.... Do vay viéc xay dung va
ap dung cédc bién phdp phi thué€ quan vé€ co ban phai dip ting duoc cdc cam
két trong khuon kho cuia WTO va cdc cam két song phuong khdc. Trén co sG
tinh hinh thuc tién va cic quan diém da néu & trén, dé tai dé xuat mot s6 van
dé cu thé nhu sau:

3.1. Vé cac bién phap ho tro trong nude

Nhu di trinh bay ¢ nhitng phan trén, do nang luc canh tranh ctia nhiéu
hang nong san ctia Viét Nam con thap hon so véi cac nudc trong khu vuc va
trén thé giéi nén dé€ bao ho hang nong san budc chiing ta phai sir dung cac
bién phdp dé€ nang cao ning luc canh tranh. Day la bién phap ma nhiéu nudc
phat trién va mot s6 nudc dang phat trong khu vuc ciing sit dung. Tuy nhién,
vin dé 12 & chd chiing ta phai lua chon cdc bién phdp ma ching nhitng khong
vi pham v6i cdc cam két quoc t€ dé khong bi 4p dung cdc bién phdp trimg
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phat thuong mai nhu chéng ban pha gid, chdng tro cap..., ma chiing ta lai con
phai can nhac dén kha nang tai chinh ctia quoc gia. Theo dé:

Hop xanh la cdy

Chinh pht nén dau tu nhi€¢u hon vao nong nghiép thong qua Hop xanh
la cay nhu: xay dung co s& ha tang, chuong trinh cai tién hat va con giong,
KH&CN, dao tao, dich vu mé rong, ho tro ving khé khan, moi truong...Bao
1anh thu nhap, ho tro nguoi san xuat can duoc dp dung hop 1y.

Viét Nam ciing can phai m& rong ap dung hinh thiic tro cip trong hop
mau xanh 14 cay, nhu hé trg nghién citu trién khai, hé trg nang cap céc thiét
bi nhiam ddp tng cac tiéu chuin vé moi trudng, hd tro dau tu vao ha ting nong
nghiép...nhitng bién phap nay dugc WTO cho phép vi chiing khong truc ti€p
ho trg nganh trong nudc, tang nang suat va kha nang canh tranh.

Hop xanh da troi

M6 rong pham vi va mic ddu tu vu ddi cho nhitng ngudi du tiéu chuin
dugc hudng, dic biét 12 ddu tu doi méi trang thiét bi ché bién va biao quéan
nong san. Pay 1a nhitng cong doan quan trong gép phan gia tang gia tri san
pham.

Hb tro cho nhiing ving ngh&o khé: hoc tir kinh nghiém cta cic nudc
ASEAN cung cdp mién phi hat giong va nguyén liéu cho dan ngheo tai nhiing
vung khé khan. Trong di€u kién cua Viét Nam can mé rong pham vi nhiing
ngudi dugc hudéng wu dai, nguoi ngheo duge ti€p can von vay; dugc hudng
dan kinh doanh va str dung nguén von.

Chinh phul da danh mot phan ngan sich gidp ngudi dan chuyén dai tir
cély thuoc phién sang cdc loai cay trong khac. Tuy nhién do mic hd trg con
han hep nén nguodi dan & nhi€u noi van khong cai thién duoc cudc song va
ti€p tuc quay lai trong cay thuoc phién. Trong thoi gian tGi Chinh phu sé danh
khoan chi tiéu nhiéu hon dé hé trg nhitng viing nay.

Ho tro tong thé

Mbi mot chinh sdch hé trg cho mot nganh cu thé hoic nhitng du 4n hd
tro mot nganh, mot khu vuc phai dam bao c¢é hiéu qua khi dua vao thuc hién.
Muc tiéu ctia chiing ta hién nay 1a huéng t6i mot chinh sach hé trg chung 6n
dinh trong mot khoang thoi gian nhat dinh ciing nhu mé rong pham vi nguoi
dan duoc hudng lgi. Tir kinh nghiém ctia mot s6 nuée khac, tan dung nhitng
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uu dai nhu doi xur dac biét va doi xir khac biét danh cho ciac nudc dang phat
trién, Viét Nam c6 thé ting cuong hd tro trong nuéc thong qua hinh thic tro
gitip chuyén dich co ciu kinh t&€ nhu thay déi cay trong va vat nuoi, cai cich
nong nghiép...Ngoai ra, Viét Nam ciing cdn xem xét lua chon thoi diém dé
cong bo rd khoang thoi gian 4p dung céc bién phdp hod trg tong thé cho ngudi
dan, cic doanh nghiép biét truéc dé chu dong, dong thoi cong bo trudc sé
khong gy tré ngai trong dam phén va giai quyét cac tranh chip trong thuong
mai quoc t€ vi nhu thé€ chiing ta di chidp hanh ding nguyén tac cong khai -
minh bach caa WTO.

Tro cdp

Vé nguyén tic, bat cif bién phap tro cap truc ti€p nao ciing déu bi cam
Vva trg cap gian ti€p trong nudc nhim ddy manh xuit khau nhung c6 su phan
biét doi x{r giita cac loai hinh doanh nghiép hay cho nganh hang nao d6 nham
canh tranh khong binh dang ciing s& bi cAm. Tuy nhién, trong Hiép dinh
Nong nghiép va Hiép dinh chung vé thu€ quan va thuong mai cia WTO da
cho phép dugc ap dung mot s6 bién phap trg cap trong nuéc ma khong bi
cam. Trong diéu kién va tinh hinh cta Viét Nam, ching t6i cho rang c6 thé
trién khai mot s6 hinh thic trg cip gidn ti€p nhu sau:

- Tang cuong hd trg cho nghién ctu thi trudng va xdc tién thuong mai,
ké ca nghién cttu thi trudng va xic tién thuong mai & trong va ngoai nudc, hd
trg xay dung va phdt triộn thuong hiộu, hd trÂg dao tao nguộn nhan luc cho
hoat dong thuong mai, phột triộn cộc hinh thic thuong mai tiộn bo. ..

- Can chuyén cdc loai Qu§ hd tro riéng ré sang Qu§ hd tro phat trién
noi chung va c6 danh muc uu tién cho cdc méat hang hay nganh hang theo cac
tiéu chi phan loai vé stc canh tranh ctia hang hod. Danh muc mit hang duoc
dua vao trong Quy hé tro phat trién phai c6 co s& dé chitng minh 12 phit hop
vGi nguyén tac cia WTO.

- Nha nudc can dau tu thém von d€ nang cao nang luc ctia Ngan hang
c6 phan xuat nhap khau va cdp mot luong von du 16n cho ngan hang nay dé
hé tro cho viéc nhap khau mot so vat tu, giong ciy trong va vat nuodi cho san
xuat nong nghiép, qua d6 ma nang cao stc canh tranh cua hang néong san va
day 1a bién phép bao ho rat t6t trong diéu kién hién nay ctia Viét Nam.

- Van dung nguyén tic hd trg viing (tdc 1a ho tro cho cdc ving khé
khin) thuong thidy & cidc nuéc dang phét trién dé hd tro cude phi trong nudc
va chi phi vat tu san xuat nong nghiép va cac khoan chi phi khac...
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- Chuyén tir h6 tro truc tiép cho doanh nghiép nhu hd trg vé 1ai suét tin
dung, xo0d no, gidn ng ... sang ho trg nang cao nang luc canh tranh va hé tro
truc ti€p cho nguoi san xuat thong qua cac yéu t6 dau vao trong nong nghiép:
giam thué nhap khiu nguyén liéu, mién thu€ st dung dat nong nghiép, s
dung cac loai giong mdi.

WTO cho phép cac nudc thanh vién duy tri cac hinh thic trg cap khong
gay bép méo thuong mai hay gy t6n hai t6i loi ich clia nuc thanh vién khéc.
Ngoai ra, cdc nuGc dang phat trién con duoc danh "vu dai vé d6i xir dac biét
va khdc biét" dé ddm bdo nguyén tic binh ding trong thwong mai, mot san
choi chung cho tét ca cac thanh vién.

WTO thira nhan trg cidp 1a mot cong cu hop phap va quan trong cuia cac
nuéc dang phat trién. Do do, xét vé khia canh phdp ly Viét Nam c6 thé duoc
huong nhitng vu dai khi da 1a thanh vien WTO. Mot s6 hinh thiic tro cap khac
lién quan t6i tin dung xuat khau, bao 1anh tin dung xuat khau cho dén nay vin
chua dugc diéu chinh bdi mot quy tic thong nhat, do d6 van dang duoc nhiéu
nuéc van dung dé tranh né khong phai cam két cit giam.

Tém lai, Viet Nam c6 thé tan dung céc bién phdp tro cdp dang nay
nham hoé tro cdc doanh nghiép trong nudc cai thién va ting cudng ning luc
canh tranh. Ngoai ra Viét Nam con ¢6 thé md rong pham vi st dung trg cip
duoc phép trong Hop xanh dugc WTO cho phép nham khuyén khich, nang
cao hiéu qua va kha nang canh tranh ctia nganh nhu hé trg cho nghién ctu
phat tri€n, nang c4p mdy moc trang thiét bi dam bao céc tiéu chuin vé moi
truong, ho tro ha ting nong nghiép. ..

3.2. Xay dung cac diéu luat, quy dinh vé tu vé, cac bién phap
thuong mai tam thoi

Tu vé va cdc bién phap tu vé ddc biét

boi v6i nong san, Hiép dinh Nong nghiép cho phép cac nudc dang
trong giai doan thuc hién cam két duoc quyén dap dung cic bién phap tu vé
dic biét bang thu€ quan ma khong can thiét phai ching minh ring nganh noi
dia bi de doa hoac de doa gay thiét hai.

Co ché€ tu vé dac biét — mot hinh thic tu vé méi dugc thoa thuan trong
khung kho thdng 8/2004 - cho phép cic nuéc dang phét trién ti€p can mot co
ch€ tu vé dac biet (SSM) dé doi pho véi trudong hop ting dot bién nhap khau
tr cac nudc khiac va dugc mién khong phai giam thu€ doi véi mot s6 “san
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pham dic biét” ¢6 tdm quan trong song con doi v6i an ninh luong thuc. Do
sap t6i Viét Nam phai canh tranh truc ti€p voi nhitng nha xuat khiu nong
nghiép I6n trén thé gidi, viéc st dung cong cu SSM c¢6 ¥ nghia then chot. Daoi
v6i Viét Nam, cdc san phdm nhdy cam nhu dudng, ngo, gia sic va sin -
nhitng mét hang quan trong doi véi nong dan ngheo va dé bi t6n thuong trudc
thang trdm cua thi truong. Ngo va san con dugc dung trong nganh san xuét
sita va chan nuoi gia stc va gia cam. Nhap khau thic an gia sic duoc tro gia
c6 thé anh hudng tiéu cuc dén nhitng ngudi san xuat dia phuong ca & ving
cao va viung dong bang von chi ¢6 nhitng khoanh dat canh tdc rdt nhd. Viét
Nam can phai sur dung tat ca cac cong cu tu vé danh cho cac nuée dang phat
trién dé bao vé khu vuc nong nghiép dé t6n thuong.

Thué thoi vu

La cdch tinh cac miic thué€ nhap khiau khdc nhau cho mot san pham
theo timg thoi diém, thudng 1a nong san duoc san xuét va thu hoach theo céc
thoi vu 1o rét nén vao thoi ky thu hoach ro ¢6 thé 4p dung miic thué cao hon.
Bién minh cho viéc nay 1a nhim bao vé thi trudng noi dia trude nguy co xam
nhap qud mifc ciia hang nhap khau cling loai. Viéc 4p dung thué thoi vu tuy
khong phai 1a bién phéap phi thué quan nhung né vira lam tang tinh linh hoat
ctia loai thu€ nay, vira phut hop véi yéu cau ctia Hiép dinh Nong nghiép va la
bién phdp ma nhiéu nudc sir dung. Ngoai thué thoi vu, c6 thé dung thu€ tuyét
doi nham tang tinh hiéu qua ctia bao ho khi gid cd nong san trén thi trudng
thé€ giGi xuong téi mitc qua thap ma thué€ phan tram khong cé tac dung nhiéu.

Han ngach thué quan

Su chénh léch gitta thu€ trong va ngoai han ngach c6 thé 1én t6i vai
tram phan tram. TRQ Ia mot dac trung trong thuong mai nong san do vay
Viét Nam can chi trong xay dung mot biéu thu€ TRQ 16 rang dé hang ho4
dugc bao vé thuc su. Viet Nam c6 kha nang tién hanh dam phéan dé c6 thé van
duy tri cdic TRQs d6i véi nong san. Tuy vay, theo kinh nghiém cua Trung
Quoc ching ta can ¢6 mot k& hoach cu thé cing mot co ché phan bé han
ngach minh bach, theo d6 nén cap han ngach thué quan theo ch&€ do tu dong.

3.3. Hoan thién hé thong tiéu chudn hang hoa

Bat ky mot qudc gia nao ciing vay, dé quan ly xuat nhap khiu va luu
thong hang hod trong nudc ngudi ta déu phai dua trén cdc tiéu chudn san
pham hang hoa. D6 ¢6 thé 1a dua theo tiéu chuin qudc t€, tieu chuin quoc gia
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hay tiéu chuin nganh. Trong thuc tién thudng c6 cac loai tieu chuin khac
nhau nhu sau:

- Tiéu chudn co ban (cac tiéu chuan vé kich thudc, thong s6 ky thuat,
yéu cau vé thanh phan va tinh chat hod hoc...)

- Tiéu chuén k§ thuat (loai nguyén liéu duoc ch€ bién, tinh ning sir
dung...)

- Tiéu chudn vé nhan médc, ma s6 san phaim (EAN)

- Tiéu chudn vé bao goi, cdc yéu cdu vé ghi nhan van chuyén va luu
kho

- Tiéu chudn vé do tin cay va thoi gian sir dung
- Tiéu chuén vé vé sinh an toan thuc pham, tiéu chuan HACCP. ..

- Cé4c tiéu chudn vé phuong phap thtr (1dy mau, phuong phdp th, tiéu
chuén vé phong thi nghiém va su cong nhan két qua...).

Nhin chung, c4c loai tiéu chuén trén déu cé thé dugc sir dung lam rao
can dé€ bao ho hang nong san. Tuy nhién, ké tir khi thuc hién Phéap lénh chat
luong hang hod (1/7/2000) dén nay, viéc ban hanh tiéu chuan chat luong hang
hod ndi chung, chiing nhan chat lugng hang hod, cong nhan hé thong quan ly
chat luong, viéc kiém tra va thanh tra chat luong hang hod trong luu thong da
c6 nhiéu chuyén bién tich cuc nhung doi véi cdc loai hang hod lién quan dén
thuc phdm, an toan vé sinh, stic khoé con ngudi, moi trudng thi tinh hinh con
nhi€u bat cap nhu da trinh bay trong phan thuc trang. Ngay 26/5/2005, Thu
tu6ng Chinh phu da ban hanh Quyét dinh s6 444/QD-TTg vé viéc phé duyét
D¢ 4n trién khai thuc hién hang rao k§ thuat trong thwong mai. Trong d6 da
phan dinh r6 nhiém vu clia cdc bd nganh va cdc dia phuong vé viéc ra sodt,
hoan thién, ting cudng hoat dong danh gid phu hop, thanh lap Ban lién nganh
vé hang rao k§ thuat, thanh 1ap mang ludi diém hdi ddp vé hang rao k¥
thuat...Vi vay, can nhanh chéng t6 chic thuc hién ding 10 trinh theo quyét
dinh ctia Tha tuéng Chinh phu. Trong d6, can xay dung hé thong van ban
phap quy k¥ thuat, thi€t 1ap hé théng tiéu chuén chat lugng doi v6i hang nong
san nhap khiu, san xuat va kinh doanh trong nuéc dé lam co s& phép 1y cho
viéc quan ly Nha nude vé chat lugng. Tich cuc thita nhan va dp dung céc tiéu
chuin quéc t€, kién toan va hoan thién cic ché do ching nhan...tao ra cic
hang rao vé tiéu chuin chit lugng nham bao ho hang nong san mot cdch c6
hiéu qua.

110



Trudc hét c6 thé xay dung va ban hanh mot so tiéu chuan vé kich thudc
san phdm d6i v6i nhiéu loai rau qua va hang nong sin (chiang han vuot qua
kich ¢& nao d6 s& khong cho phép nhap khau vao Viét Nam va c6 thé bién
minh ring sin phdm d6 c6 thé 1a san phdm bién déi gen...); Xay dung cac
quy dinh vé an toan theo tiéu chudn HACCP, trong d6 chu y t6i quy trinh san
xudt, cac loai hoa chit cam st dung trong cham séc cdy trong, vat nuoi, du
luong cdc chat bao vé, su tuoi ngon cua san pham duoc phép, du luong chat
khang sinh va du luong cac chat hooc mon tang truong cho phép...

3.4. Hoan thién cac bién phap vé vé sinh an toan thuc pham

Ph4p lénh vé vé sinh an toan thuc phdm da cé hiéu luc tir ngdy
1/11/2003, trong d6 quy dinh:

- Thuc phdm I nhitng san phdm ma con ngudi 4n, uéng & dang tuoi,
song hoac da qua ché bién.

- Vé sinh an toan thuc pham la cdc diéu kién va bién phdp can thiét dé
bao vé thuc phdm khong gay hai cho stic khoé, tinh mang con nguoi.

- San xuat kinh doanh thuc pham 1a viéc thuc hién mot, mot s6 hodc tat
céa cdc hoat dong trong trot, chian nuoi, thu hdi, danh bat, so ché&, ché bién, bao
g06i, bao quan, van chuyén, buon ban thuc pham.

- Phu gia thuc pham 1a chat c6 hodc khong ¢6 gia tri dinh dudng dugc
b6 sung vao thanh phan thuc phdm trong qud trinh ché bién, xir ly, bao géi,
van chuyén thuc phdm nhim giit nguyén hoic cai thién dic tinh nao d6 cla
thuc pham.

- Thuc phdm chiic ning 1a thuc phdm dung dé hé trg hoat dong ctia cdc
bo phan co thé, ¢6 tdc dung dinh dudng, tao cho co thé tinh trang thoai m4i va
giam b6t nguy co gay bénh.

- Thuc phdm dugc bdo quan bang phuong phap chi€u xa la thuc phdm
da dugc chiéu xa bing nguén c6 hoat tinh phéng xa dé bao quan va ngin
ngira su bién chat cta thuc pham.

- Thuc pham c6 gen da bi bién déi 1a thuc phdm c6 ngudn goc tir sinh
vat c6 gen da bi bién déi do sir dung cong nghé gen.

Do tinh da dang va phtc tap cua céc loai thuc phdm nhu da néu nén
thuc pham thudc cdc mat hang phuc vu cho nhu ciu @n udng va chita bénh, va
hoan toan c¢6 thé sir dung cac bién phdp thudc yéu cdu vé sinh an toan thuc
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phdm nham muc tiéu kép cung v6i bao ho san xuat trong nudc. Tai Diéu 4
cua Phép lénh vé sinh an toan thuc phdm quy dinh: Kinh doanh thuc phdm la
kinh doanh cé diéu kién. To chiic, ho gia dinh, c4 nhan san xuét kinh doanh
thuc pham phai chiu trdch nhiém vé vé sinh an toan thuc phdm do minh san
xuat kinh doanh. Nha nudc cdm san xuat kinh doanh cic loai thuc pham sau:

- Thuc phdm da bi thiu, thoi bién chat, nhiém ban c6 thé gay hai cho
tinh mang, sitc khoé con ngudi; thuc phdm da qua han sir dung.

- Thuc pham c¢6 nhiém chat doc hoic chita chat doc.

- Thuc pham c6 ky sinh triing gay bénh, vi sinh vat vuot qua mic quy
dinh.

- Thit hodc san phdm ché& bién tir thit chua qua ki€ém dich thd y hodc
kiém tra khong dat yéu cau.

- Gia sic, gia cam, thuy san chét do bi bénh, bi ngd doc hoac chét
khong rd nguyén nhan; san phdm ché bién tir gia sic gia cAm, thuy san chét
do bi bénh c¢6 thé lay truyén sang ngudi, dong vat, thuc vat.

- San xuét, kinh doanh thuc phidm tir nguyén liéu khong phai 1a thuc
pham hoic hod chat ngoai danh muc duogc phép.

- San xuat, kinh doanh phu gia thuc phdm, chat hd trg ché bién thuc
pham, vi chat dinh dudng, thuc phdm chic niang, thuc phdm cé nguy co cao,
thuc phdm dugc bao quan biang phuong phdp chi€u xa, thuc phdm c6 gen da
bi bién d6i chua dugc co quan quan ly Nha nudc ¢6 tham quyén cho phép.

- Str dung phuong tién bi 6 nhiém, phuong tién da van chuyén chat doc
hai d€ van chuyén thuc pham.

- Thong tin, quang cdo, ghi nhan hang hoa sai su that hoac cé hanh vi
gian d6i khdc vé vé sinh an toan thuc pham.

C6 thé thdy rang, mot s6 ndi dung cuia Phdp 1énh hoan toan nhim vao
muc tiéu vé an toan vé sinh thuc phdm chit khong 16ng ghép v6i muc tiéu bao
ho mot so loai hang nong san ctia Viét Nam. Diéu d6 thé hién rd hon trong
quy dinh vé quan Iy Nha nuéc vé vé sinh an toan thuc pham nhu sau:

- Quan ly Nha nudc vé vé sinh an toan thuc phdm bao gém: xay dung
va to chitc thuc hién chién luoc, chinh sich, quy hoach, k& hoach vé sinh an
toan thuc phdm; ban hanh va t6 chifc thuc hién cdc van ban quy pham phép
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luat vé vé sinh an toan thuc pham; xay dung va t6 chic thuc hién k& hoach
phong ngira, khic phuc ngd doc thuc phdm va bénh truyén qua thuc phim;
quan ly hé thong kiém nghiém thuc pham, thir nghiém vé vé sinh an toan thuc
phdm; quéan ly viéc cong b6 tiéu chudn vé sinh an toan thuc phiam, chiing
nhan du diéu kién vé sinh an toan thuyc phdm; hop tdc quoc t€ vé vé sinh an
toan thuc pham. ..

- V& t6 chiic quan ly: Chinh phu théng nhéit quan 1y Nha nuéc vé vé
sinh an toan thuc pham. Bo Y t€ chiu trach nhiém trudc Chinh pht thong nhat
quan ly Nha nuéc vé vé sinh an toan thuc phadm, cdc bo nganh khdc theo chic
nang va nhiém vu cua minh cé trach nhiém phoi hop véi Bo Y t€ trong cong
tdc quan 1y Nha nudc vé vé sinh an toan thuc pham.

Mac du da c6 quy dinh nhu trén nhung ré rang la trong van ban phap
luat thi BoO Thuong mai véi trach nhiém quan 1y Nha nuéc vé thuong mai néi
chung va hang ho4 xuat nhap khiu néi riéng lai khong dugc quy dinh vé trach
nhiém va quyén han. Tt nhiing van d¢ da dugc dé cap nhu trén, ching toi dé
xuat mot sO giai phap nhu sau:

- Can ¢6 quy dinh bé sung vé trach nhiém cta Bo Thuong mai trong
quan Iy vé sinh an toan thuc phdm, déng thdi bd sung vao van ban phéap luat
yéu cau bat budc phai kiém tra trudc doi véi cadc hang hod 1a thuc phdm, nong
san dugc nhap khiu bing con dudng tiéu ngach. Lam nhu vay méi dam bao
dugc hang hod nhap khau déu qua kiém tra vé sinh an toan thuc pham va cic
co quan quan 1y Nha nudc ctua B6 Thuong mai nhu Cuc quan ly thi truong va
cac Chi cuc méi c6 quyén han, trach nhiém va cdc diéu kién can thiét dé xir ly
cac truong hop vi pham va ciing s& gop phan tich cuc vao viéc bao ho hang
nong san cua Viét Nam.

- Cin ¢6 yộu cau vé dat coc truộc mot khoan kinh phi dộ khi kiộm tra
hoac thir nghiém ma phat hién dugc hang nong san khong dap ung dugc tiéu
chuin bét buoc thi ¢ kinh phi dé tiéu huy hoic budc tai xuat néu chl hang cit
ngoan c0 tri hoan.

- Can nhanh chéng nghién cttu va bé sung Quyét dinh s6 607/NN-TY-
QD ngay 9/6/1994 ctia Bo Nong nghiép va Cong nghiép thuc phdm (nay 12 Bo
Nong nghiép va Phat trién nong thon), Thong tu s6 02/TS-TT ngay 25/6/1994
ctua Bo Thuy san quy dinh dién mat hang phai qua kiém tra vé sinh an toan
thuc pham. C4c quyét dinh nay ban hanh da qu4 lau va khong phu hop véi ma
s6 HS nén rat kh6 khin trong cong tac kiém tra.
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- Can ctr Quyét dinh s6 46/2001/QD-TTg ngay 4/4/2001 cua Thua tudng
Chinh ph vé quan 1y xuat nhap khiu hang ho4 thoi ky dén nam 2005, Chinh
pht giao cho cdc Bo chuyén nganh dua ra cic quy dinh vé quan ly hang hoa
thuoc dién quan 1y chuyén nganh. Phan 16n cac thong tu huéng dan da ban
hanh khong chid y dén yéu cau sir dung cac bién phdp phi thu€ dé bao ho hang
nong san. Dén nay quyét dinh trén da sap hét hiéu luc, vi vay khi ban hanh
m&i phai chi y dén yéu ciu nay.

- Dé nang cao hiéu luc va hiéu qua cua cong tdc kiém tra vé sinh an
toan thuc phdm va xem do6 nhu 12 bién phap bo sung cho céc bién phap bao ho
hang nong san can thiét phai tang cuong co s& vat chat k§ thuat va can bo c6
trinh d6 cho cong tac nay, dong thoi can tang cuong va ma rong quan hé quoc
t€ dé€ tao diéu kién hai hoa hod cac tha tuc vé vé sinh an toan thuc pham theo
ding quy dinh quoc té.

3.5. Xay dung va hoan thién cac tiéu chuian moi truong

Nhu da dé cap tai phan trén, xu th€ chung hién nay trong thuong mai
quoc t&€, ngoai cac van dé vé an toan trong st dung nguoi ta con rat quan tam
dén van dé moi trudong. Cac bién phdp bao vé moi trudng dugc coi la tim binh
phong hitu hiéu va hién duoc sit dung phé bién trong thuong mai quoc t&€
nhung lai nhim vao muc dich kép 1a dé bao ho hang nong san. Day la bién
phédp bao ho phi thu€ dugc nhiéu nude sir dung va Viét Nam cin c¢6 nhiing
nghién cttu dé c6 thé su dung. Tuy nhién, kho khan 16n nhat cta ching ta 1a
phai xay dung cdc bién phap quan ly moi trudng phu hgp véi diéu kién cu thé
cua ching ta dé khong bi xem 1a vi pham nguyén tic phan biét doi xir. Do
vay, ching toi dé€ xuat mot s6 bién phap quan 1y nhu sau:

- Trong khi nhi€u nuéc da sir dung céc quy dinh vé quy trinh va phuong
phdp san xuét thi hién ching ta con chua c6. Cin c6 céc quy dinh cu thé vé
quy trinh va phuong phdp san xuat dé khi can thi ching ta c6 co s& dé yéu cau
phai dugc kiém tra truc tiép tir co s& san xuat, néu thuc hién khong ding quy
trinh thi khong cho phép nhap khau vao Viét Nam.

- Viét Nam chua c6 ché dinh vé cho phép stt dung han ngach va gidy
phép moi trudng dé han ché nhap khau cic loai hang nong san thuc pham c6
ngudn goc tir khai thc tu nhiộn cÂ6 kha niang canh tranh vội cdc san pham do
nuoi trong ma cộ. Do vay, can xay dung cdc quy dinh nay dộ€ han chộ nhap
khau cdc loai nong, lam, thuy san ma kha nang canh tranh ctia san pham con
kém so vé6i san pham thay thé ctia nuéc khéc.
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- Yéu cau vé nhan méc sinh thdi (Eco-labelling). C6 kha nhiéu loai
hang rau, qua, thuc phdm di qua ché€ bién dugc nhap khiu vao Viét Nam
nhung khong cÂ6 nhian mộc sinh thdi. Mac di Nha nuộc da ¢6 quy dinh bat
budc vé ghi nhan hang hod theo Quyét dinh 178/1999/QD-TTg ngay
30/8/1999 nhung tai Quyét dinh nay ciing chua dé cap t6i nhan mac sinh théi,
do vay cén stra doi, bé sung hodac ban hanh mot quy dinh mdéi vé van dé nay.

- Dit coc phi tai ch€ doi véi cac loai vo d6 hop: Viét Nam chua c6 quy
dinh dit coc phi tdi ché d6i v6i d6 uong va thuc pham ché bién déng hop,
trong khi céc loai san phdm nay dang canh tranh rat manh d6i vé6i cdc loai
hang tuoi s6ng cua Viét Nam, vi vy cin ¢6 ngay quy dinh nay nham han ché&
mot phian hang hod nhap khiu va c6 thé gép phan bao ho cho mot sd hang
nong san cua Viét Nam.

- Phi, thué va cac khoan thu lién quan dén moi truong danh vao hang
nhap khdu chua duoc d4p dung & Viét Nam. Mic du Quyét dinh 46/QD-TTg
cia Thu tuéng Chinh phu da cho phép ap dung cac khoan phi va thu€ moi
truong nhung dén nay van chua cé quy dinh cu thé nao vé van dé ndy ngoai
du kién vé thu phi nuéc thai do nganh cip thodt nuéc dé nghi. Vi vay can
khén truong nghién ctiu va cho ap dung cdc quy dinh nay.

3.6. Tang cuong cac bién phap kiém dich dong, thuc vat

Nong san hang hod cÂ6 nhitng dac tinh riộng biột so vội cac loai hang
hod khac & chd n6 khong chi bi chi phội bội Hiộp dinh Nong nghiộp ma con
bi rang budc bdi nhiéu Hiép dinh khac c6 lién quan. WTO cho phép cac nudc
thanh vién st dung cac bién phap k§ thuat va vé sinh dich té khi can thiét
nham bao vé stic khoé con ngudi va dong thuc vat, trir nhitng bién phap bop
méo thuong mai qudc t€. Néu khéo 1éo van dung thi Viét Nam c6 thé 1oi dung
céc bién phdp nay dé gay can trd cho nha xuét khiu nudc ngoai, han ché nhap
khau trong khi vin bién minh duoc 1a khong trdi v6i quy dinh ctia WTO.
Ngoai cdc bién phap vé vé sinh an toan thuc phdm, cdc bién phdp nhiam bao
vé moi truong, WTO cho phép cac nudc thanh vién sit dung cac bién phap
kiém dich dong thuc vat can thiét d€ bao veé siic khoé cuia con ngudi va bao vé
dong thuc vat, chi trir khi nhitng bién phap nay lam bép méo thuong mai
quoc t&€ va khong ching minh duoc. Trong khuon kho ctia WTO da ¢ mot
Hiép dinh vé kiém dich dong thuc vat (SPS) quy dinh kha chi tiét vé quyén va
nghia vu cua cac thanh vién tham gia Hiép dinh, quy dinh hai hoa hoa cac
bién phap vé vé sinh dich té, vé tinh tuong duong va cong nhan tuong duong,
vé danh gid rai ro va xac dinh mdc do bao vé dong thuc vat phu hop, van dé
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minh bach chinh sach...Tuy nhién, khong phai ngiu nhién ma cac nudc dang
phat trién rat it khi 4p dung céc bién phép nay vi dé€ 4p dung dugc thi phai giai
quyét hang loat cac van dé phiic tap va cé lién quan dén rat nhiéu bo nganh,
linh vuc khac nhau.

Tai Viét Nam, ching ta da la thanh vién cia CODEX, OIE, IPPC, da
tién hanh xay dung kha nhi€u van ban phdp luat c6 lién quan dén van dé nay
nhu Phdp 1énh vé thd y, Phdp 1énh vé bao vé thuc vat, xay dung dugc mot s6
don vi c6 thdm quyén xé4c nhan gidy diang ky ki€m dich va cdp gidy chiing
nhan kiém dich doi véi hang hod xuat khau, nhap khau thudc dién ki€ém dich
dong thuc vat va da c6 phan cong cho cdc Bo, nganh chiu trach nhiém vé céc
Iinh vuc c6 lién quan dé€n SPS. Tuy nhién, theo danh gia cua cac chuyén gia
vé linh vuc nay thi hién nay ching ta con thi€u van ban phap luat, tinh dong
bo kém va ban hanh thong tu huéng din qud cham chap. Chang han, theo
thong tu lién tich s6 17/2003/TTLB-BTC-BNNPTNN-BTS ngay 14/3/2003
huéng dan viéc ki€ém tra, gidm sdt hang hoa xuét nhap khau thuoc dién ki€ém
dich dong vat, thuc vat, kiém dich thuy san vin quy dinh hang hod thudc dién
kiém dich dong thuc vat dugc thuc hién theo quyét dinh s6 607/Nha nudic-
TY-QD ngay 9/6/1994 ctia Bo Nong nghiép va Cong nghiép thuc pham, hoic
kiém dich thuy san theo Thong tu s6 02/TS-TT ngay 25/6/1994 ctia Bo Thuy
san...Bén canh d6, quy trinh va tiéu chuin xay dung con qué it va chua phu
hop véi tiéu chudn qudc t€. Tinh trang thi€u trang thi€t bi déng bo, thi€u kién
thitc trong viéc xay dung va 4p dung cac bién phap SPS con dién ra kha pho
bién. O nhiéu co s& kiém tra, viéc sit dung phuong phap cam quan va cic thiét
bi kiém tra lac hau 1a chi yéu...Tat ca nhitng yéu kém d6 1am giam tinh hiéu
qua va tic dung clia c4c bién phdp néu trén, né chang nhitng khong dap ting
dugc yéu cau va muc dich chti yéu ma con khong cé tac dung nhu la cac bién
phép phi thu€ nham bao ho hang nong san cua Viét Nam. Do d6, chiing ta cin
tap trung cic nd luc cao cho viec xay dung céc chinh sach cu thé, 4p dung
céc tiéu chuén kiém dich dong thuc vat, cdc nguyén tic ki€ém sat k§ thuat cho
céc san pham, cdc thi tuc, cdc thong s6 kiém soat, cac tiéu chuin kiém tra...
nham vao muc tiéu bao vé stic khoé con nguoi, dong thuc vat nhung lai chinh
12 bién phdp phi thu€ quan nham bao ho céc loai hang nong san cua nudc ta.

Tit nhitng co s& thuc tién nhu vay, ching toi dé nghi:

- Chinh pht can chi dao cac Bo nganh c6 lién quan xac dinh lai danh
muc cic loai hang hod xuét nhap khiu c6 yéu cu kiém dich dong thuc vat va
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day 1a quy dinh bét buoc cho tat ca cdc hinh thitc nhap khau vao Viét Nam, ké
ca nhap khau theo con dudng tiéu ngach va nhap khau thir nghiém.

- Xay dung céc tiéu chuan kiém dich dong, thuc vat mot cach cu thé va
chi tiét theo quy dinh cua qudc t€, cong bo cong khai trén cac phuong tién
thong tin dai ching va huéng din thuc hién céc tiéu chuén do.

- Ky két cac Hiép dinh song phuong véi cic nude vé su cong nhan 1an
nhau trong ki€ém dich dong, thuc vat. Chi c6 nhitng nudc va vang 1anh tho nao
ma ching ta da ky két duoc Hiép dinh cong nhéan 1an nhau thi chiing ta méi
cong nhan gidy chitng nhan dé va cho phép nhap khiu hang nong san.

- Xay dung céc phong thi nghiém, cdc co s& kiém dich dong thuc vat
dh tieu chudn quoc t€, thiét 1ap hé thong thong bio va diém hoi dap quoc gia
v€ nhitng van dé lién quan dén SPS.

- Nang cao nang luc du bdo s6m c4c nguy co va vung bi sau bénh, ving
bi dich bénh dé c6 bién phip ngin chin sém nhu cAm nhap khiu hoic thong
bao phai qua kiém dich d6i véi nhitng loai hang khong nam trong danh muc
kiém dich da quy dinh.

Tém lai, dé c6 thé tan dung co hoi va han ché t6i da nhitng bat loi d6i
vGi nong nghiép trong qué trinh hoi nhap, can tién hanh dong thoi nhitng yéu
cau sau:

+ Diéu chinh nhitng chinh sich trong nudc sao cho phu hgp véi tinh
hinh cu thé ctia Viét Nam nhung khong di nguoc lai v6i nguyén tic cla
WTO.

+ Nang cao nang luc canh tranh ctia titng mat hang, nhém hang va cua
doanh nghiép.

+ Pam phdn dé€ dat dugc nhitng chinh sich hd tro nong nghiép, bién
phap thué€ va phi thué c6 lgi nhat.

4. CAC PE XUAT CU THE CHO MOT SO NONG SAN CHU YEU

Nhin chung, Chinh phu chi ¢6 thé bdo ho san xuit trong nudc doi vội
mot s6 san pham trong khoang thoi gian giGi han va phii hop vé6i qua trinh hoi
nhap quoc t€. Chiing t6i cho rang trén co s phan loai vé kha niang canh tranh
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cua mot sO san pham va dé tao da cho su phét trién bén viing nganh nong
nghiép trong nhitng nam t6i, ¢ thé phan chia thanh 3 mic do bao ho nhu sau:

- Bao ho & mic thap: Miic bao ho nay chu yéu dugc ap dung cho cac
san pham c6 kha nang canh tranh cao, cdc san pham chua ché bién hodc dau
vao cua cdc nganh ché€ bién nhu gao, ca phé, hat tiéu, cao su, diéu, ngo, dau
tuong, che...

- Bio ho miic trung binh: San pham c6 kha ning canh tranh & mifc trung
binh, c6 thé san xuột & nhiộu khu vuc khộc nhau trong nuộc va khong ¢6 vi tri
quan trong trong tiộu dung cting nhu khong anh hudng nhiộu d6i vội nguoi san
xuat nhu rau tuoi, mot so loai hoa qua va lam san... s€ duogc bao ho trung binh.

- Bdo ho & mic cao: Ap dung d6i v6i mot s6 san pham thudc nganh
chin nuoi, cdc san pham ché bién tir cdc loai nong san va mot s6 mat hang
nhay cam.

Tl céc nguyén tic cu thé nhu vay, ching toi dé xuét céc bién phép phi
thué€ dé€ bao ho mot s6 loai hang nong san nhu sau:

4.1. Lua gao

Pay la mat hang thuoc an ninh luong thuc quoc gia, nhung ciing lai 1a
mdt hang ma Viét Nam luon ddng & vi tri thit hai hodc thi ba trén thé gidi vé
xuat khau. Lia gao 1a mat hang ¢ kha nang canh tranh cao nén chi can bao
ho & mic do thap. Hudng bao ho dé xuat la:

- Tiép tuc st dung cac bién phédp ho tro dang hop xanh 14 cay va xanh
da troi, trong d6 ho trg cho cong tiac thuy loi, cho cong tdc tham nhap thi
truong, cho cong tac nghién ciu cic loai gidong lia c6 nang suit cao va chat
luong tot dé nang cao gid tri gia ting va giam gia thanh.

- Quy dinh cdc tiéu chuin vé gao xuat nhap khau, trong dé chu yéu 1a
cac tieu chuin vé do 4m, vé ndm moc va con trung cé trong gao, vé tiéu
chuén bao g6i va ghi nhén, va tiéu chuén vé cac loai tap chat c6 trong gao.

- Gao la mat hang thudc an ninh luong thuc nén ti€p tuc ap dung co ché
diéu hanh xuat khau gao bing cich thong biao han mic xuédt khdu hang nam
mot cach thong minh nhit dé vira nang cao dugc gid xudt khau, vira giit 6n
dinh gia trong nudc theo hudng cé 1oi cho ca nguoi san xuat, cdc nha kinh
doanh va nguoi tiéu dung trong nude.
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4.2. Ngo

Ngo 1a mot trong nhitng san phdm ngii c6c quan trong vira dap ting cho
nhu cdu tiộu ding trong nuộc vira ¢6 kha nang xuột khau. Nhu cau tiộu thu
ngo trong nudc du tinh s€ tang manh trong nhitng nam tội, khi chan nuoi phộat
triộn manh mộ. Tuy nhiộn, kha ning canh tranh clia mit hang ngo & thi
truong trong nudc va xuat khau chi & muc trung binh vi hién tai ching ta dang
trong nhiÂu giong ngd khac nhau va & cac ving khac nhau. Cộc loai ngo lai
c6 ning suat cao cộ thé canh tranh duoc v6i ngd cung loai ciia mot s6 nuộc
trong khu vuc nhung lai khong thé canh tranh dugc vội cdc loai nay nhap
khau tir Hoa Ky. Cac loai ng6 thong thudng trong tai cac khu vuc mién ndi thi
kha nang canh tranh lai qua yéu kém, néu ma ctra thi trudng manh va khong
c6 su bao ho thi sé rat kho khian cho dong bao ¢ cac khu vuc mién ndi, dac
biét 1a & vung cao, ving sau va vung xa. Tu nhitng phan tich nhu trén, ching
toi dé xuat mot so bién phap 4p dung dé bao ho nhu sau:

- Slr dung t6i da cdc bién phdp hé trg ving dé bao ho mat hang ngo
duoc san xuat tai cac khu vuc khoé khan (ho tro vé giong, k¥ thuat canh tac, k¥
thuat bao quan sau thu hoach, cdc chwong trinh hé tro viing vé phat trién giao
thong...)

- Str dung han ngach thué€ quan dé cho phép nhap khiau mot so lugng
nhat dinh ngo dung lam thic an gia sic. Bién phdp nay cho phép nhap khau
mot luong ng6 nhat dinh v6i miic thu€ thdp dé ché bién thic an gia sic cho
nganh chin nuoi trong nudc, han ngach nhap khiu cé thé st dung ché do
khong tu dong.

- C6 cdc yéu cdu vé ghi xuat xit, bao géi va kiém tra chit ché theo cac
quy dinh.

- Pua vao danh muc céc san phdm phai qua kiém tra xem c6 phai san
pham bién d6i gen hay khong, néu 1a san pham bién doi gen thi can doi chiéu
vdi tiéu chuan quoc t€, néu ddp tng dugc mdi cho phép nhap khau.

4.3. Che

Trong vai nam gan day, san xuat va xudt khau ché c6 muc ting trudng
kha. San lugng che con c6 nhiéu kha nang tang cao do tang dién tich canh tac
va tang nang sudt che. Theo BO NN&PTNT, udc tinh dién tich cheé cua Viét
Nam & muc 125.000 ha vội san luong hon 577.000 ha tan chÂ bup tuoi. Du
bdo, nam 2010, cac con so tuong tng s€ la 150.000 ha va khoang 870.000

119



tan. Nam nay, nganh ché Viét Nam dia dat muc tiéu xudt khiau khoéang
100.000 tan che, kim ngach dat 100 triéu USD. Pén nam 2010, luong che
xuat khiu du bdo dat 120.000 tin che, tri gid 200 trieu USD. Che 1a mat hang
vira phuc vu cho tiéu dung noi dia lai vira dé xudt khau. Che Viét Nam ciing
duoc tiéu thu trong nudc kha nhiéu, & cdc khu vuc nong thon xu huéng chung
la tiéu thu che tuoi va che bip kho, nhung & cac thanh phg, khu cong nghiép
lai chi yéu la che bup kho va dac biét la tang 16p tré dang c6 xu hudng
chuyén sang tiéu ding céc loai ché da c6 ché bién sau nhu che tii cac loai
mang nhan hiéu nudc ngoai.

Ty trong che xuét khau trong san lugng hang nam c6 xu huéng ngay
cang tang, hién tai dang 6 muc trén 70% san luong. Kha nang canh tranh cua
nganh hang chu yéu dua vao gid thanh thap, do lgi th€ vé chi phi lao dong
nong thon thdp, tan dung dat doi nidi va kinh nghiém sin ¢ cta ngudi trong
che. Tuy nhién, chat lugng che xuat khau cua Viét Nam con thap, mot phan 1a
do giong cheé chua duoc cai tién, hién van st dung giong che ci, nang suét chi
khoang 7- 8 tan che bip tuoi/ha/nam. Nhitng giong cheé méi cho nang suét
cao khoang 16 - 20 tan/ha/nim va ddm bdo chat luong s& duoc phat trién
trong tuong lai cho phép cai tién 16n nang suit va chat lugng che. Ngoai ra,
do san xuat ché phan tdn & nhi€u dia phuong khic nhau khong dam bao su
déng nhat vé mat chat lugng...Bao bi xau va dang san phdm ché xudt khau
chua phu hop v6i nhu ciu clia cdc nuée vé cdc loai, dang ché nhap khau.

Vi thuc trang chung nhu trén, chiing t6i dé xuit mot s6 bién phap
can 4p dung dé bao ho nhu sau:

- Che ¢6 thé 4p dung céc bién phdp hé trg viing & miic thap
- Tap trung ho trg vé gidng, kĐ thuat thu hội va chộ biộn

- Hb tro xay dung va ph4t trién thuong hiéu ché Viét Nam, ké ca tuyén
truyén cho ngudi dan trong nudc vé dac tinh nai troi ctia che Viét Nam

- Xay dung cdc tiéu chuin chat luong doi v6i mat hang nay dé quan Iy
xuat nhap khau

- Ap dung tiéu chudn nhan méc sinh thdi d6i véi cdc loai che
4.4. Ca phé

Ca phé la mot trong nhitng mat hang c¢6 kha nang canh tranh trong
nudc va xudt khau, 12 san phadm ma ty trong xuat khau chiém t6i 80 - 90% séan
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luong san xuat ra. Nhin chung, Viét Nam co vi tri dia 1y va diéu kién tu nhién
thuan loi cho phét trién ca phe, véi loi thé nay khong can thiét phai bao ho
san xuat ca phé trong nuéc. Pay 1a mit hang c6 thé tu do nhap khau hoan
toan (thu€ suat 0%). Tuy nhién, d€ phat trién bén vitng nganh san xuét va ché
biộn ca phộ va dộ quan 1y xuột nhap khau ca phộ mot cach ¢ hiộu qua, chiing
toi dé xudt mot sd bién phép sau:

- Ho6 tro viing trong cong tic quy hoach, giong, thuy lgi (vi ca phé dugc
trong cht yéu ¢ khu vuc mién nii va déng bao dan toc it nguoi)

- H6 tro k¥ thuat trong khau thu hai va bao quan

- H6 tro phét trién thuong hiéu ca phé Viét Nam

- Xay dung va quan 1y theo cdc tiéu chuan chat luong ca phé

- Ap dung tiéu chudn nhin méc sinh thdi

- Yéu cdu cong nhan hop chuin d6i véi ca phé da ché bién sau.
4.5. Cao su thién nhién

Cao su la mot loai cay cong nghiép dai ngay, c6 gié tri khong nhitng 1a
mu cao su ma con cÂ6 thé str dung gb 1am hang dộ gộ xudt khau. Hiộn nay nhu
cau tiéu thu trong nuéc chi khoang 30% tong san luong mu cao su dugc san
xudt ra. Du doan luong tiéu thu sé tang 1én trong tuong lai khoang 40% vao
nhitng nam cho dén 2020. C4ac nganh san xuat trong nudc tiéu thu cao su
thién nhién nhi€u nhu: cong nghiép san xuat sam 16p 0 t0, xe mdy, san xuét
céc san pham gia dung bing cao su va cdc san phadm chuyén dung khidc nhu
day cu roa, ging tay y t€...Xuat khau cao su ciia nu6c ta du kién c6 thé dat
khoang 500 ngan tan/nam vao nam 2010. C4c thi trudng xuat khau chu yéu 1a
Trung Quoc, Singapore, EU, Hoa Ky, Nhat Ban, Nga...

Cao su thién nhién cta nudc ta c6 kha nang canh tranh kha cao & ca thi
trudng trong nudc va xudt khau chi yéu 1a vé gid, vi chi phi lao dong chiém
khoang 65% gid thanh, va nudc ta ¢6 1gi th€ vé di€u kién trong cao su. Tuy
nhién, chat luong cao su ctia Viét Nam chua cao va dang san pham con rat
don diéu, nhiéu khi khong phu hop v6i dang san phdm theo yéu cdu budn ban
quoc t€. Mat khdc, cao su thién nhién thudng bi canh tranh gay gét tir cao su
tong hop va gia ca mit hang cao su thién nhién ciing bi dao dong that thudng
boi gid dau tho, nguyén liéu chinh dé san xuét cao su nhan tao.
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Tir su phan tich trén, chiing toi dé xuat khong can thiét phai bao ho mit
hang nay & mic do cao, chi can & muc trung binh va véi cac bién phap phi
quan thué nhu sau:

- H6 trg quy hoach phat trién bén viing
- H6 tro xay dung thuong hiéu cho cao su Viét Nam

- Xay dung hé thong tiéu chuin chat luong d6i véi cao su thién nhién
dé quan 1y hoat dong xuat nhap khau

- Ap dung cdc yéu cdu vé tiu chuin moi trudng trong ché bién mu cao
su.

4.6. Rau qua

Theo Bo Nong nghiép va Phat trién Nong thon, dién tich trong rau qua
ctia Viét Nam hién nay dao dong & muc 600 - 850 ngan ha, chiém khoang 8%
dién tich dat trong trot clia ca nudc, cho san luong khoang hon 4 triéu tan rau
va hon 3 triéu tdn qua tuoi/nam. Kha nang tang san lugng trong nudc rat 16n
do c6 ca kha nang mo6 rong dién tich va ting nang suat; trong d6 cé nhiéu
loai rau nhu bép cai, hoa lo, xa lach, ca rét, khoai tay, dua chuot... va cac loai
qua c6 gia tri kinh t€ nhu : nhan, vai, chuoi, cam, dita, xoai nho... Ngoai cay
lda va mot s6 cay luong thuc khéc, phdt trién san xuat cac loai rau qua 1a
huéng quan trong trong van dé chuyén dich co céu san xuét nong nghiép, tao
san phadm hang hod ddp ing nhu cdu cua thi trudng quoc t€ va nhu ciu tiéu
thu trong nudc, tang thu nhap cho nong dan.

Hién nay va trong nhitng nam téi, kha nang canh tranh & thi truong
trong nudc va xuét khau doi v6i rau qua tuoi nhin chung 1a han ché so véi céc
nudc trong khu vuc, dac biét 1a so véi Trung Quoc va Thai Lan...Su yéu kém
vé nang luc canh tranh ctia rau qua tuoi cht yéu la do chua ddp ting duoc yéu
cau vé cdc mat lién quan t6i chat luong san phdm nhu do tuoi, su da dang vé
chiing loai va bao bi, thuong hiéu san pham. C6 thé khang dinh ring, doi véi
nhiéu loai rau qua tuoi ctia Viét Nam, vé kha nang canh tranh 1a khd han ché,
maic du diéu kién tu nhién kha thuan lgi va luc luong lao dong nong nghiép
rdt doi dao. Chinh vi vay, ching t6i dé xuat mot s6 bién phap phi thué€ quan
nham bao ho nhém hang nay nhu sau:

- Nghién ctu 4p dung cac bién phap tu vé trong thuong mai nhu st
dung thu€ thoi vu, thu€ tuyét doi va han ngach... khi vu thu hoach tap trung
tai Viét Nam véi ting loai rau qua
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- Ap dung tiéu chudn kich thuéc d6i v6i mot s loai san phdm

- Xay dung va 4p dung tiéu chudn vé vé sinh an toan thuc pham nhu
quy dinh r6 vé€ ton du chat bao quan, ton du thudc bao vé thuc vat, thoi han st
dung

- Quy dinh va ki€ém tra xuat x& hang hod
- Nghién cttu 4p dung quy dinh vé nhan méc sinh thai

- Ap dung cdc quy dinh kiém tra va thong bdo d6i v6i san phim bién
déi gen, san phdm chiéu xa...

- Sir dung céc bién phép hé trg dang hop xanh 14 cay va xanh da troi.

Riộng do6i vội cac loai hang rau qua da qua chộ biộn, can cÂ6 quy dinh
cu thé vé cộc chit phu gia trong chộ biộn, yộu cau vé bao bi c6 liộn quan dộn
chét luong san pham va van dé tai ché bao bi. Ngoai ra can ¢ cic quy dinh
vé thu tuc thong bdo sém va kiém tra quy trinh ché€ bién xem c6 dap ting yéu
cau theo tieu chudn HACCP hay khong..., néu ddp ung dugc mdi cho phép
nhap kh4u. ..

4.7. Sitrta

Nudc ta ¢6 tiém nang 16n vé phét trién dan bo sita do diéu kién tu nhién
thuan loi va lao dong doi dao lai duoc kich thich bdi nhu cau sita noi dia tang
rdt manh do ting dan s6 va tang thu nhap. Day ciing chinh 1a di€u kién thuan
loi cho cong nghiép ché bién sita phat trién nhanh thoi gian qua va hip din
cac nha dau tu nuéc ngoai tham gia nganh nay. Mat hang stta hién ciing la
mat hang duoc Nha nuéc uvu tién bao ho nhim phét trién manh mé nganh
chin nuoi va cong nghiép ché bién sita d€ phuc vu nhu ciu tiéu dung trong
nudc.

Theo Quy hoach phat trién nganh cong nghiép sita Viét Nam dén nam
2010 va dinh huéng dén 2020 ma Bo Cong nghiép vira ban hanh, san lugng
stta toan nganh trung binh tang khoang 5 - 6%/nam trong giai doan 2006 -
2010. Trong do, sita dac c6 muic tang trudng 1%, sita bot 10%, sita tuoi thanh
trung 20%, stta chua cac loai la 15% va kem la 10%. Hién nang luc san xuat
toan nganh dat khoang 547,3 triéu lit/nam (quy sita da ché bién). Tuy nhién,
dé ddp ung dugc nhu cdu tiéu thu dang c6 xu huéng ting, toan nganh phai
dau tu b6 sung thém ning luc san xuat dén nam 2010 1a 248 triéu lit.
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Dé dat duoc muc tiéu trén, bén canh viéc gia ting nhap khiu sita
nguyén liéu cin phai tap trung phéat trién dan bo sita & nhitng khu vuc c6 loi
th€ vé chan nuoi dan bo sita tap trung. Tuy nhién, do khau chon gidng, quy
trinh chan nuoi va thic an cho chan nuoi con han ché nén hién nay, gia thu
mua sita & Viét Nam dat hon gid sita th€ gii binh quan 600 dong/lit (cao hon
khoang 17%). Vi vay, cdc doanh nghiép ché bién sita déu c6 xu hudéng nhap
sita nguyén liéu cua nuéc ngoai, mic du thu€ nhap khau sita dang & mic cao.

Hién nganh cong nghiép ché€ bién sita Viét Nam dang ding truéc co
hoi rat 16n dé phat trién, van dé dat ra 1a phat trién nguén nguyén liéu nhu the
nao khi ma nguyén liéu tai ch6 cho ché& bién sita méi thoa man khoang 30%,
con lai 70% 1a nhap khau. Ro rang 1a phdt trién nganh chin nuoi, ché bién sita
trong tuong lai vin cin duoc bao ho & muc cao dé phat trién. Tuy nhién, cin
phai ¢6 10 trinh cột giam bao ho theo hudng giam din cho phi hop vi nộu cit
ti€p tuc bao ho cao s€ lam cho nganh cong nghiép ché bién sita y lai vao su
bao ho ctia Nha nudc. Tir d6, ching toi dé xuat 4p dung mot s6 bién phap phi
thu€ nham bao ho nhu sau:

- Sir dung céc bién phéap hd trg dang hop xanh 14 cay va xanh da troi
mot cach ddy di nham giip cho nganh chian nuoi bd sita trong nudc phat
trién.

- Thuc hién mot cdch nghiém tic cdc quy dinh vé kiém dich dong thuc
vat dộ han chộ nhap khau cộc loai giong bo sita cÂ6 chat luong kém va cộ nguy
co vé dich bộnh, cộc loai thic dn chian nuoi kém chat luong.

- Ti€p tuc duy tri ché€ do han ngach thué quan.

- Xay dung va thuc hién cdc quy dinh tiéu chuin vé vé sinh an toan
thuc pham.

- Ap dung cdc quy dinh vé thuc phdm hé tro ting cudng sic khoé dé
kiém tra va gidm sit viéc nhap khiu cdc loai sita chita bénh.

- Xay dung va 4p dung cic quy dinh vé tiéu chuin dinh dudng doi véi
cac loai sita thong dung.

4.8. Duong

Puong 1a mat hang vira phuc vu cho nhu céau tiéu dung truc ti€p cua
dan cu, lai phuc vu cho mot s6 nganh cong nghiép nhu ché bién nudc giai
khat va banh keo... BPuong duoc san xuit & nudc ta chu yéu la tir mia, day lai
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1a loai cay trong dugc trong & nhiéu khu vuc trung du, mién ndi, ving c6
nhiém min & céc tinh TAy Nam bo. Vé6i nhiing dic diém trén, nén Nha nudc
da dua mat hang duong vao danh muc loai trir hoan toan trong khi gia nhap
AFTA. Ciing vi 1y do trén ma ching ta c6 thé bién minh dugc viéc sir dung
han ngach nhap khau va gidy phép, cuing v6i mot loat cac bién phap hd trg
cho nguoi trong mia va cho phét trién cdc nha mdy dudng theo chuong trinh
mia duong tGi nam 2010 da duoc Chinh phu thong qua. Tuy nhién, véi viéc
bao ho qua cao cho nganh mia duong da tiéu ton mot luong tai chinh khong
nho va hiéu qua cta bao ho khong cao, lam cho cac nganh cong nghiép ché
bién c6 su dung duong khé canh tranh dugc véi hang hoa cung loai cua nudc
khac do phai mua duong nguyén liéu véi gid cao hon gia thé gidi. Vi vay,
chidng t6i cho rang can phai giam dan mitc do bao ho do6i v6i mat hang nay va
dua vao danh muc cét giam bao ho. Trudc hét, Nha nudc c6 thé dua mat hang
nay vao danh muc cdc mat hang s€ dp dung cdc bién phap tu vé trong nhap
khau hang ho4 nuGc ngoai vao Viét Nam nhu: Tang thu€ so v6i miic thong
thudng; 4p dung han ngach nhap khau; 4p dung han ngach thu€ quan; dp dung
thué tuyét doi; cdp phép nhap khau dé kiém sodt nhap khau; phu thu d6i véi
hang nhap khau. Trong s6 cac bién phdp dugc phép dp dung nhu trén c6 thé
ap dung han ngach thu€ quan ngay tir nam 2006, st dung thu€ mua vu khi vu
thu hoach mia duong tap trung ciing can dugc nghién ctu dp dung. Ngoai ra,
can x4y dung va kiém soat nhap khiu dudng theo cic tiéu chudn, khong cho
phép nhap khiu cdc loai dudng c6 thanh phan hod chat véi tén goi “ dudng
siéu ngot”, tang cudng cac bién phdp quan ly thi trudng dé chong nhap khau
lau dudong qua bién giéi nhu thoi gian qua.

5.MOT SO KIEN NGHI CHU YEU

Trong xu thé€ toan cau hod va tu do hoé thuong mai, dat ra van dé hoan
thién cdc bién phap phi thu€ quan nham bao ho hang nong san dudng nhu
khong phut hgp, nhung nhu da néu & cac phan trén thi day sé 1a cac bién phap
phi thué quan phu hop véi thong 1& quoc t€. Tat ca cac bién phap phi thué
quan khong pht hop vé6i quy dinh va thong 1€ quoc t€ nhu cadm, gidy phép, chi
dinh dau mai, quy dinh gid t6i thi€u, quyén mua ngoai té... ching to6i déu dé
nghi xo0a bo.

Ciing nhu da dé cap ¢ phin quan diém vé bao ho hang nong san, van dé
bao ho mot s6 hang nong san ctia Viét Nam la rdt can thié€t bdi nhiéu 1y do
khéc nhau, v6i miic do, thodi han va ¢6 thé dung cdc bién phap khac nhau. C6
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nhiéu chuyén gia da tong két, phan tich va cho chiing ta nhitng 10i khuyén
rang néu can bao ho thi tot nhat 1a st dung bién phdp thu€ quan vi:

- Véi viéc bao ho bang thué€ quan, thong tin chita dung trong su van
dong cua gid ca trén thi truong s€ dugc chuyén tai t6i cac nha san xuat, nhiing
nguoi tiéu dung va cdc nha dau tu trong nén kinh t€ mot cdch nhanh chéng va
khong ton kém. Trén co so thu€ va gia trén thi truong ciac nha san xuat s€ c6
duoc cic quyét dinh sdng su6t nham st dung mot cach hiéu qua cic ngudn
luc phuc vu cho san xuét kinh doanh, loi nhuan s& c6 thé nang cao va Nha
nudc lai thu dugc nhiéu tién nop thué hon.

- Thué quan dua ra mot tin hiéu vé gi6i han clia mitc bao ho cho mot
nganh san phadm cu thé, trén co s& d6 ma cac nha san xuat kinh doanh phai c6
chién lugc phét trién va nang cao nang luc canh tranh. Nhu vay, thu€ quan sé
trd nén minh bach va rd rang hon, cdc nha san xuat kinh doanh c6 thé tién
luong va du dodn dugc dé ma chli dong trong nang cao ning luc canh tranh.

- Thu€ quan s€ 1a nguon thu cua Chinh phu, trong khi viéc sir dung céac
bién phap phi thu€ quan thi Chinh phu lai phai tiéu ton mdt nguon nhan lyc va
tai chinh khong nho cho viéc thuc hién. Khong nhitng thé, ciac bién phdp phi
thu€ quan nhiéu khi ciing tao ra céc tiéu cuc lam anh hudéng dén uy tin cua
quoc gia do nhitng hanh dong tiéu cuc cua doi ngii cong chic gay ra.

Mic du ¢6 nhitng bat cap nhu trén nhung do ching ta da cam két vé
cat giam thué€ quan nén khong c6 1y do dé ting thué theo huéng chuyén cic
bién phap phi thu€ quan thanh cac bién phap thu€ quan. Mat khac, cac bién
phép phi thu€ quan duoc dé cap & day hoan toan phit hop véi cac bién phap ho
trg duoc phép trong Hiép dinh Nong nghiép cia WTO, cac bién phap tu vé
trong diéu kién khan cép duoc phép va cdc bién phdp phi hop vé6i quy dinh
chung trong Hiép dinh vé hang rao ky thuat trong thuong mai. T nhiing 1y do
nhu da dé cap va nham thuc hién t6t cdc giai phap da dé xuét, ching toi dé
xuat mot s6 kién nghi cu thé nhu sau:

(1) Kién nghi Nha nudc thuc hién mot cach thong nhat va nhat quan
nguyộn tac bao ho cÂo lua chon, cộ diộu kiộn va c6 thoi han theo mot 16 trinh
cu thé. D€ bao ho hitu hiéu hang nong san cua Viét Nam c6 thé ti€p tuc sir
dung cac bién phap hé trg theo quy dinh cia WTO, titc 1a Téng hd trg (AMS)
c6 thé s& giam va hé trg chi nén tap trung vao muc tiéu dé ting cudng kha
ning canh tranh clia cdc san pham (giam gid, tding nang suat va chat luong)
thay vi ho tro truc ti€p. Chinh pht ting cudng dau tu ho trg cho nong nghiép
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thong qua nhém ho trg thuoc dién hop xanh da troi (dau tu co s6 ha ting nhu
dudng giao thong, thuy loi, hd trg cho cac ving c¢6 thu nhap thap thong qua
dau tu cac co s& ha tang thuong mai ...). Bén canh d6 su dung cac bién phap
hé tro dang hop xanh 14 cay véi cac hinh thitc ho trg nhu: ho tro cho cong tac
nghién citu khoa hoc dé phat trién cac loai giong cay trong vat nudi c6 ning
sudt cao va it bi dich bénh, nghién citu khoa hoc va cdc chuong trinh kiém
soat dich bénh, ho tro cac dich vu dao tao, dich vu tu van khuyén nong, dich
vu tiép can thi truong...). Bai bod toan bo cdc chinh sach va bién phap ho trg
truc ti€p cho doanh nghiép theo hinh thic cap von, vu dai vé 1ai suat tin dung,
gian no va xo0d ng (cdc chuong trinh truéc day da lam nhu chuong trinh mia
duong, ca phé che, gidy nguyén liéu... nhung hién dang x{r Iy ma chua xong
thi phai cong khai tuyén b6 trudc va c6 thé sir dung nguyén tic hd tro ving c6
thu nhap thap dé€ bién minh).

(2) Phai tang cuong nang luc cho viéc thuc thi Phap Iénh vé tu vé trong
nhap khau hang hoa nudc ngoai vao Viét Nam. Theo quy dinh hién hanh
ching ta da dua ra 7 nhém bién phép tu vé trong nhap khau hang hod nuéc
ngoai vao Viét Nam, cac bién phap nay phu hop véi quy dinh qudc t€ va cé
thé 4p dung cho hang nong san nhu:

- Tang mic thué nhap khiu so véi mitc thu€ nhap khau hién hanh

- Ap dung han ngach nhap khiu

- Ap dung han ngach thué€ quan

- Ap dung thué tuyét d6i

- Cdp phép nhap khau dé kiém sodt nhap khau

- Phu thu d6i v6i hang hoa nhap khau

- C4c bién phéap khic

Vian dé kho khin nhat hién nay 13 1am thé ndo dé chiing minh dugc
ring “hang nhap khdu qué mifc, gay thiét hai nghiém trong cho nganh san
xuat trong nudc, de doa gay thiét hai nghiém trong cho nganh san xuéit trong
nudc, hang hoa canh tranh truc tiép va cai goi la hang hoa tuong tu®“. Néu
Chinh pht khong tang cuong nguén nhan luc va co s& vat chat cho Bo
Thuong mai, cling nhu khong quy dinh 16 vé co céu t6 chiic thuc thi nhiém vu
ma chi giao mot cach chung cho B6 Thuong mai chiu trach nhiém diéu tra va
ra quyét dinh vé bién phép dp dung thi sé& rat kho c6 thé thuc hién duoc. Theo
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do, dé nghi Chinh pht cho phép thanh 1ap Téng cuc Quan 1y canh tranh truc
thuoc Bo Thuong mai dé thuc thi nhiém vu nay.

(3) Thoi gian vira qua, lién quan dén hang rao k¥ thuat trong thuong
mai cé rit nhiéu co quan quan 1y Nha nudc chiu trach nhiém truéc Chinh phu
dé thuc hién. Da x4y ra nhiéu trudng hop vira chong chéo lai vira bo sét. Nhan
thitc mot cach rd rang vé thuc trang nay, ngay 26/5/2005, Thu tuéng Chinh
pht da ra Quyét dinh s6 114/2005/QD-TTg vé viéc thanh lap va ban hanh
Quy ché t6 chiic va hoat dong clia mang Iu6i co quan Thong bao va Diém hoi
dap ctia Viét Nam vé hang rao k§ thuat. Quyét dinh nay s€ ¢ tic dung doi
vdi ca hang hod xuat va nhap khau, né bao gébm ca hang rao ky thuat ciia Viét
Nam va clia cac nudc. Pay 1a buée di chu dong dé ddp tng yéu ciu khi Viét
Nam chinh thifc 1a thanh vién ctia WTO. Theo quy dinh, t6 chiic mang luéi s&
bao gébm 3 cdp: cap quoc gia thanh lap tai Téng cuc tiéu chuin do ludng va
chat luong thudéc Bo Khoa hoc va Cong nghé; cap bd thuoc cac Bo nhu
Thuong mai, Cong nghiép, Xay dung, Giao thong van tai, Buu chinh vién
thong, Tai nguyén va Moi truong, Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Y t€,
Nong nghiép va Phat trién nong thon, Thuy san, Van hoa -Thong tin; cap dia
phuong dat tai S& khoa hoc va Cong nghé. Mot trong nhitng nhiém vu quan
trong cua mang ludi co quan thong bao nay la chi dong ra soat, phat hién va
thong bao cac van ban phap quy kƠ thuat va quy trinh danh gia su phu hop cộ
kha nang can trd thuong mai dội vội cac nude thanh vien WTO vé TBT. Dong
thoi, phoi hop vội Co quan thong bao va Diộm hoi ddp quoc gia vé cdc biộn
phap ki€ém dich dong thuc vat (SPS) va Cuc vé sinh an toan thuc phdm (Bo Y
t€) dé thong bao va hoi dap vé cac van dé c6 lien quan. Pay 12 mot viéc lam
rat quan trong va kip thoi dé sém gia nhap WTO va lam co s& quan trong dé
cac Bo nganh c6 lién quan s6m xay dung va hoan thién cac quy dinh phap ly
dé quan 1y nhap khau hang hoa néi chung sau khi chinh thic gia nhap WTO.
Chiing toi cho rang, bén canh nhiém vu ra soat, thong bao va hoi dap, céc co
quan nay cin phai bdo cdo Chinh phu vé cdc quy dinh hién ching ta con thi€u
(nhu da néu trong phan thuc trang) va dé nghi Chinh phu yéu cau co quan
quan 1y Nha nudc c6 lién quan phai s6ém hoan thanh van ban phdp luat dé
thuc hién. D6i v6i hang nong san, can giao trach nhiém cu thé cho céc Bo chu
chot nhu Thuong mai, Nong nghiép va Phat trién nong thon, Y t€, Khoa hoc
va Cong nghé cung phoi hop dé c6 duoc cac bién phap tot nhat nham bao ho
mot s6 hang nong san ctia Viét Nam phu hop véi quy dinh quoc té.

(4) Kién nghi Chinh pht sém phé duyét va ban hanh Quyét dinh cta
Thu tuéng Chinh phi vé quan ly xudt nhap khau hang hoa cho thoi ky sau
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nam 2005 thay cho Quyét dinh 46/2001/QD-TTg da sap hét hiéu luc. Trong
d6, danh muc hang hod thudc dién quan 1y chuyén nganh can xoa bo danh
muc hang cAm nhap khau ma dua vao danh muc mat hang nhap khiu chuyén
nganh theo cic dicu kién do cac bo nganh quy dinh. Quy dinh rd thém cac
nguyén tic quan ly dé tranh viéc hiéu khdc nhau din dén nhiing vuéng mac
trong t6 chitc thuc hién. Trong d6 mot nguyén tic quan trong quan ly l1a
khong han ché dinh lugng nhap khau ma chi quy dinh cdc tiéu chuin va diéu
kién nhap khau, trir nhitng mét hang méi sir dung tai Viét Nam va/ hoic 1a
nhitng mat hang chua hoidc khong quy dinh duoc tiéu chuin va diéu kién thi
m&i cap gidy phép.

(5) Cach bao ho tot nhat va chit dong nhat la nang cao nang luc canh
tranh clia san phdm va ctia doanh nghiép. Vi vay, dé nghi Chinh phi va céc
Bo6 nganh cin c6 chuong trinh va k& hoach cu thé vé nang cao nang luc canh
tranh cho san pham. Péng thodi Bo Thuong mai, cic Bo nganh cé lién quan,
cac dia phuong can thuc hién t6t Quyét dinh 311/QD-TTG ngay 20/3/2003
cua Thu tuéng Chinh phu phé duyét dé 4an ti€p tuc t6 chiic thi trudng trong
nuéc, tap trung phat trién thi trudng nong thon thoi ky dén nam 2010. Viéc
thuc hién day du va cé hiéu qua Quyét dinh trén, dac biét 1a van dé xay dung
co sO ha tang thuong mai, hinh thanh hé théng phan phdi 16n ¢6 tinh lién két
cao, d6i mdi va nang cao vai trd cta cdc hiép hoi nganh hang ...cling sé 1a cdc
bién phép kinh t€ - k§ thuat tinh vi nhdm bdo ho c6 hiéu qua mot s6 hang
nong san cua Viét Nam va phu hop véi quy dinh quoc té.
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KET LUAN

Bam sat cac muc tiéu, yéu ciu va cac ndi dung da dugc phé duyét, Ban
chil nhiém dé tai da hoan thanh dugc mot s6 nhiém vu nhu sau:

- He thong hod, tong hop va khdi quat vé cac bién phap phi thué duogc
ap dung doi v6i hang nong san theo quy dinh cua WTO va thong 1€ qudc té,
kinh nghiém ctia mot s6 nudc.

- Phan tich va ddanh gid mot cach khai quat qué trinh 4p dung céc bién
phap phi thu€ quan dé bao ho hang nong san cta Viét Nam trong thdi gian
qua, chi ra nhitng bién phdp phu hop va cé hiéu qua ciing nhu nhitng van dé
con bat cap va nguyén nhan.

- Du bao moét s6 xu huéng méi trong viéc bao hd hang nong san trén
thé gidi, dé xuat mot s6 quan diém, cdc giai phdp va kién nghi nhim hoan
thién cédc bién phdp phi thu€ quan nhdm bao ho mot s6 hang nong san cla
Viét Nam phu hop véi quy dinh cia WTO va cac cam két quoc té.

Xudt phat tr muc dich nghién cttu hoan thién cac bién phap phi thué€
quan dé bao ho mot s6 nong san chl yéu ctia nudc ta phit hop véi thong 1é
quoc t€ nén dé tai da ti€p can cdc bién phap phi thué quan theo cédch thiic ma
WTO hoac thong 1é quoc t€ dang st dung. Tir cac két qua nghién ciu cua dé
tai, ching toi nhan thiy rang:

1. Mot trong nhitng muc tiéu cia WTO 1a dam phdn dé cat giam thué
quan va dd bo cdc bién phdp phi thué quan nham tu do hoa thuong mai nén
trong hau hét cac quy dinh cia WTO hodc trong cac van kién dam phan déu
ban t6i cdc bién phap dé giam bao ho, dé cho thuong mai quoc t€ ngay cang
tu do hon, minh bach hon. Pong thai, cac nude khi ap dung cac bién phap phi
thu€ quan va thué quan citing khong chi mdt cach dich danh t6i muc dich bao
ho ma thuong che day bdi muc tiéu bao vé stic khoé con nguoi, bao vé dong
thuc vat, bdo vé moi truong chong lai su canh tranh khong binh ding trong
thuong mai quéc t€. Trong thuc tién, ké ca cdc nha hoach dinh chinh sach va
cdc nha nghién ctu déu thira nhan rang bao ho bang bién phéap thu€ quan 1a
tot hon so véi cac bién phap phi thu€ quan vi né tao ra thu nhap cho Chinh
pht, minh bach hon va dé du doan hon, con cac bién phap phi thu€ quan thi
nguoc lai nhung hau hét cac nudc van st dung cac bién phap phi thué€ quan &
muc do cao hon va tinh vi hon.
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2. Noi ham cta khai niém bao ho rat rong 16n, né khong chi 1a cac bién
phdp thu€ quan va phi thu€ quan dé ngin chian su xam nhap cta hang hoa
nuéc ngoai ma con bao ham ca trg cap nodi dia, tro cAp xuat khau va cic bién
phdp han ch€ canh tranh thong qua viéc danh cac wu dai cho mét s6 doanh
nghiép xdc dinh vé tai chinh, tin dung, quyén kinh doanh va phan phdi...Dé
bao ho hitu hiéu hang hoad dugc san xuat ra trong nudc néi chung, hang nong
san néi riéng con phai st dung nhiéu bién phdp khac nhau, trong dé cac bién
phap phi thu€ quan c6 mot vi tri va vai trd quan trong.

3. Trong xu hudng vé str dung cac bién phép phi thu€ quan dé bao ho
hang nong san cin luu ¥ rang viéc st dung cdc hang rdo mang tinh hanh
chinh (nhu cdm, gidy phép) dang c6 xu hudng giam dan, viéc st dung cac
hang rao k¥ thuat va quan ly theo quy trinh s€ ngay cang tang 1én va mic do
ngay cang cao hon. Doi v6i hang nong san, mot mat phai can ct vao Hiép
dinh Nong nghiép, Hiép dinh vé kiém dich dong thuc vat (SPS), Hiép dinh vé
hang rao k¥ thuat trong thuong mai (TBT) va quy dinh khéc c6 lién quan, mat
khic phai dua vao hé thong céac tiéu chuan quoc t€ nhu: ISO, HACCP,
CODEX,...dé xay dung cidc yéu cau k§ thuat theo quy trinh “san phdm an
toan”, “san phadm sach” hodc “san pham than thién v6i moi trudng”. Cdc quy
dinh nay doi hoi ca 6 khau chon giéng, moi trudng nuoi trong, ky thuat nuoi
trong va ché bién, bao goi va van chuyén san pham, bao quan san pham...

4. Viéc sut dung cdc bién phdp phi thué€ quan dé bao ho hang nong san
phai dam bao khong vi pham nguyén tac doi xur quoc gia, tic 1a khong duogc
tao ra su phan biét giita hang san xuat trong nudc va hang nhap khau. Tuy
nhién, trong diéu kién ctia mot nudc dang ph4t trién c6 trinh do thdp nhu Viét
Nam, ching ta c6 thé tan dung triét dé cdc wu dai danh cho cic nudc dang
phat trién & trinh do thap dé tim ki€ém su hd trg clia quoc t€ trong viéc xay
dung va hoan thién cdc bién phéap phi thué. Pong thoi can chon ra cdc bién
phap khan cap dé ap dung ngay, k& d6 1a cac bién phdp c6 tinh ngan han (theo
wu dai cho cdc nudc dang phat trién) va cac bién phdp stt dung trong dai han.
Chang han, tru6c mat v6i cic bién phdp tai bién gi6i trén bo vé kiém tra vé
sinh an toan thuc phdm va kiém dich dong thuc vat ching ta c6 thé bat budc
phai kiém tra hodc phai xuat trinh gidy t0 c¢6 lién quan vé thii tuc chiing
nhan... dé han ché hang hoa khong ddp ung yéu cdu chat lugng duoc buon
ban theo con dudng tiéu ngach vao Viét Nam. D6i véi cac 16 hang 16n, chiing
ta van c6 thé yéu ciu dat coc hodc ky quy nhu thong 1&é mot s6 nudc. VE lau
dai, chiing ta phai xay dung céc tiéu chuin va cong nhan hop chuin, phat
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trién cac phong thi nghiém va yéu cdu cong nhan phong thi nghiém hop
chuén... dé quan ly hang nhap khiu vao Viét Nam.

5. Viéc xay dung va thuc hién chiic nang quan ly Nha nuéc doi véi viéc
hoan thién cac bién phép phi thué€ quan dé bao ho hang nong san c6 lién quan
dén nhiéu Bo, nganh khac nhau nhu B6 Thuong mai, Bo Khoa hoc va Cong
ngh¢, Bo Nong nghiép va Phét trién nong thon, Bo Thuy san, Bo Y t€... Dé
thuc hién t6t nhiém vu ndy, bén canh viéc phai trién khai nhiéu noi dung nhu
da dé cap, cac Bo, nganh can trién khai ngay Quyét dinh 444/QD-TTg ngay
26/5/2005 cuia Tha tuéng Chinh phu vé viéc phé duyét D€ 4n trién khai thuc
hién Hiép dinh hang rao k¥ thuat trong thuong mai.
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Mở đầu


Sự cần thiết nghiên cứu đề tài


Tự do hoá thương mại là một quá trình lâu dài, gắn chặt với quá trình đàm phán để cắt giảm thuế quan và hàng rào phi quan thuế. Các nước, đặc biệt là các nước phát triển, một mặt luôn đi đầu trong việc đòi hỏi phải đàm phán để mở cửa thị trường và thúc đẩy tự do hoá thương mại, mặt khác lại luôn đưa ra các biện pháp tinh vi hơn và các rào cản phức tạp hơn nhằm bảo hộ sản xuất trong nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp do tính chất nhạy cảm của lĩnh vực này đối với kinh tế, xã hội của các quốc gia. Nhiều biện pháp bảo hộ mới được áp dụng đối với hàng nông sản theo các Hiệp định có liên quan như Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Hiệp định về kiểm dịch động thực vật, Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng và các quy định quản lý thương mại liên quan đến môi trường, lao động…, các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật cho các mặt hàng cụ thể cũng như các quy định về thủ tục hải quan và nhiều quy định quản lý khác. 


ở nước ta, Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khoá IX) đã xác định phải chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm gia nhập WTO vào năm 2005. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, chúng ta phải mở cửa thị trường, từng bước tự do hoá thương mại, giảm dần mức thuế suất, mở cửa thị trường hàng nông sản nhiều hơn, các chính sách trợ cấp hoặc hỗ trợ cho nông dân không phù hợp với quy định của WTO cũng dần phải loại bỏ. Khi đó, Việt Nam vẫn phải xây dựng và hoàn thiện một số hàng rào phi thuế quan để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và bảo hộ sản xuất trong nước.


Việc thực hiện các cam kết của WTO theo hướng cắt giảm thuế, loại bỏ hàng rào phi thuế và cắt giảm các khoản trợ cấp cho nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến thương mại và cung cầu một số ngành hàng nông sản của Việt Nam, tạo cơ hội cho hàng hoá từ bên ngoài, đặc biệt là các nước xuất khẩu nông sản lớn thâm nhập thị trường Việt Nam với giá rẻ hơn, gây sức ép cạnh tranh lên các ngành hàng nội địa và có thể tác động tới các vấn đề xã hội như công ăn việc làm, nghèo đói, bất bình đẳng thu nhập…Vì vậy, một chính sách bảo hộ hợp lý sản xuất nông nghiệp trong nước vẫn rất cần thiết. Điều quan trọng là các hình thức bảo hộ đó được xây dựng phù hợp với các qui định của WTO và thông lệ quốc tế, không tạo ra những trở ngại cho quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam. Muốn vậy, cần phải có sự nghiên cứu toàn diện về các biện pháp phi thuế quan phù hợp với các qui định của WTO để xây dựng được rào cản hữu hiệu bảo hộ sản xuất trong nước theo đúng chủ trương của Đảng về bảo hộ có sự lựa chọn, có thời hạn, có điều kiện và phù hợp với các thông lệ quốc tế.


Từ những lý do nêu trên, Bộ Thương mại đã cho phép chúng tôi nghiên cứu triển khai đề tài cấp Bộ với tiêu đề: “ Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế”.


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài


- Tổng hợp và khái quát các biện pháp phi thuế quan theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế để bảo hộ hàng nông sản.


- Đánh giá thực trạng các biện pháp phi thuế quan được áp dụng để bảo hộ hàng nông sản Việt Nam hiện nay.


- Đề xuất định hướng xây dựng, hoàn thiện và áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của Việt Nam cho phù hợp với quy định của WTO và thông lệ quốc tế.


Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài


-  Đối tượng nghiên cứu là các biện pháp phi thuế quan trong thương mại để bảo hộ hàng nông sản Việt Nam theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế.


- Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào nghiên cứu việc áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số hàng nông sản.


- Phạm vi về không gian, thời gian là các biện pháp phi thuế quan được áp dụng ở Việt Nam trong giai đoạn 1996 đến nay và đề xuất các biện pháp cho thời kỳ đến năm 2010.


Phương pháp nghiên cứu


Để thực hiện đề tài, ngoài các phương pháp chung được áp dụng cho lĩnh vực nghiên cứu kinh tế, một số phương pháp cụ thể được tiến hành là: 


  - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh


  - Khảo sát thực tế


  - Phương pháp chuyên gia, hội thảo


Nội dung nghiên cứu:


Đề tài được kết cấu thành 3 chương (ngoài phần mở đầu, kết luận), nội dung nghiên cứu cụ thể của từng chương như sau:


Chương 1


tổng quát các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế

Trong các sách giáo khoa và sách tham khảo về kinh tế quốc tế, hay thương mại quốc tế đã có nhiều tác giả phân tích và đề cập trực tiếp tới vấn đề bảo hộ. Tuy nhiên trong các văn kiện của WTO cũng không có tài liệu nào đề cập một cách trực tiếp tới các biện pháp bảo hộ, mà chỉ đề cập tới việc cắt giảm thuế quan và các biện pháp phi thuế quan nhằm tự do hoá thương mại. 


Đề tài này không nhằm vào mục tiêu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của bảo hộ nói chung mà chỉ tập trung vào giải quyết những vấn đề cơ sở khoa học của việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản Việt Nam cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, đề tài cũng không đi sâu vào giải quyết vấn đề vì sao chúng ta lại phải bảo hộ hàng nông sản, vì sao lại bảo hộ mặt hàng này mà không bảo hộ mặt hàng khác. Hàng nông sản của Việt Nam còn cần phải sử dụng các biện pháp để bảo hộ vì nó liên quan đến việc làm và thu nhập của gần 80% dân số sống ở nông thôn và dựa vào nông nghiệp. Bên cạnh việc sử dụng các hàng rào thuế quan là chủ yếu thì phải nghiên cứu các biện pháp phi thuế để bảo hộ. Với cách đặt vấn đề như vậy, đề tài tập trung vào tổng quan các biện pháp phi thuế quan theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế có thể sử dụng để bảo hộ hàng nông sản.


1. Tổng quan Hiệp định Nông nghiệp của WTO về các biện pháp bảo hộ hàng nông sản


1.1. Các cam kết về mở cửa thị trường 


Để giảm bảo hộ, Hiệp định Nông nghiệp của WTO tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực cam kết chính: tiếp cận thị trường, hỗ trợ trong nước và trợ cấp xuất khẩu.


* Tiếp cận thị trường: 


Cũng như trong các lĩnh vực khác, trong nông nghiệp, tiếp cận thị trường là mức độ một nước cho phép hàng nhập khẩu bên ngoài thâm nhập vào thị trường của mình. Các điều khoản của tiếp cận thị trường trong Hiệp định Nông nghiệp nhằm điều tiết và hạn chế các cản trở đối với thương mại trong nông nghiệp. Do đó các biện pháp mở cửa thị trường trong Hiệp định Nông nghiệp tập trung vào hai vấn đề chính là cắt giảm thuế/ thuế quan hoá các rào cản phi thuế quan và cam kết mở cửa thị trường tối thiểu. 


Trong trường hợp không có nhu cầu nhập khẩu đối với một số sản phẩm nhất định, các nước phát triển vẫn phải tạo cơ hội mở cửa thị trường tối thiểu cho những sản phẩm đó là 3% so với sức tiêu thụ nội địa trong thời kỳ cơ sở 1986-1988. Tỷ lệ 3% này bắt đầu thực hiện từ năm 1995 và nâng lên 5% vào năm 2000. Tỷ lệ này là l% đối với các nước đang phát triển và sẽ tăng lên 4% và năm 2004. Do kết quả của các cam kết mở cửa thị trường tối thiểu, các nước phải nhập khẩu một số lượng khiêm tốn nhất những hàng hóa hạn chế chặt chẽ nhất. 


* Hỗ trợ trong nước:


Tại Phụ lục 2 của Hiệp định Nông nghiệp đã phân các biện pháp hỗ trợ trong nước có yêu cầu được miễn trừ cam kết cắt giảm cần phải thoả mãn các yêu cầu cơ bản là các biện pháp đó không có tác động bóp méo thương mại và ảnh hưởng đến sản xuất. Khi đàm phán về dỡ bỏ hàng rào bảo hộ thì người ta quy các loại hỗ trợ này về 3 dạng hỗ trợ, đó là: hỗ trợ dạng hộp hổ phách, hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và hỗ trợ dạng hộp xanh da trời (Hỗ trợ dạng hộp xanh là các biện pháp hỗ trợ phù hợp và được đề cập ở mục 1.2).


* Trợ cấp xuất khẩu 

Những khoản chi của Chính phủ hoặc những khoản đóng góp tài chính của các Chính phủ cho các nhà sản xuất hay xuất khẩu để họ xuất khẩu hàng hóa hay dịch vụ được gọi là trợ cấp xuất khẩu. Theo Hiệp định Nông nghiệp, các nước phát triển phải giảm 21% trợ cấp (tính theo lượng trợ cấp) và 36% (tính theo giá trị) trong vòng 6 năm, các nước đang phát triển là 14% (theo lượng) và 24% (theo giá trị) trong vòng 9 năm. Thời kỳ cơ sở của cắt giảm trợ cấp xuất khẩu được tính từ 1986 - 1990. Các cam kết cắt giảm được thực hiện theo nhóm sản phẩm chứ không theo từng sản phẩm cụ thể. 


Trong điều 20 của Hiệp định Nông nghiệp, các nước đã cam kết tiếp tục đàm phán về cắt giảm nhanh chóng và đáng kể hỗ trợ và bảo hộ để tạo nên quá trình cải cách cơ bản và liên tục, việc đàm phán sẽ bắt đầu 1 năm trước khi kết thúc thời gian thực hiện các cam kết trước đó. Tháng 11 năm 2001, Hội nghị Bộ trưởng tại Doha đã đặt ra một nhiệm vụ thiết lập các mục tiêu một cách rõ ràng hơn, các mục tiêu này được xây dựng trên cơ sở những kết quả cần đạt được và thời hạn để đạt được những kết quả đó. Một bản dự thảo “phương thức” sửa đổi được đưa ra để đàm phán trong tháng 3 năm 2003 và được sử dụng để làm cơ sở cho các đàm phán về mặt kỹ thuật. 


1.2. Các biện pháp bảo hộ phù hợp


Theo Hiệp định Nông nghiệp, các biện pháp hỗ trợ trong nước thuộc dạng hộp xanh lá cây và hộp xanh da trời được coi là các biện pháp bảo hộ phù hợp. 


* Các biện pháp trong ''hộp xanhlá cây'' (green box) là những chính sách không hoặc rất ít làm bóp méo giá trị thương mại các mặt hàng nông sản được tất cả các nước áp dụng để hỗ trợ chung cho sản xuất nông nghiệp như hỗ trợ về các dịch vụ công, hỗ trợ nhằm đảm bảo an ninh lương thực và an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai…


* Các biện pháp trong ''hộp xanh da trời'' (blue box) hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất thông qua các chương trình như hỗ trợ đầu tư cho các vùng khó khăn, trợ cấp đầu vào cho người nghèo, trợ cấp để chuyển dịch vùng trồng cây thuốc phiện sang các cây trồng khác…


* Các trường hợp ngoại lệ (quyền tự vệ và các ưu đãi đặc biệt trong nông nghiệp)


Ngoài các biện pháp tự vệ được điều chỉnh bằng Hiệp định về tự vệ, đối với nông sản, các biện pháp tự vệ còn có những điều khoản cơ sở khác - Điều 5 của Hiệp định Nông nghiệp. Điều khoản về tự vệ đặc biệt trong nông nghiệp khác với tự vệ thông thường. Mức thuế tự vệ cao có thể được áp dụng một cách tự động khi khối lượng nhập khẩu vượt qua một mức nào đó, hoặc nếu giá cả giảm xuống quá mức nào đó và không cần phải chứng minh những tổn thương mà nó gây ra đối với ngành sản xuất trong nước. 


1.3. Các ngoại lệ được phép


* An ninh lương thực:


Để đảm bảo an ninh lương thực, nhiều Chính phủ áp dụng các chương trình quốc gia dự trữ lương thực, thực phẩm (lúa gạo, ngô…). Bên cạnh đó, còn có các chương trình dự trữ các mặt hàng thiết yếu đối với sản xuất nông nghiệp như giống cây, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật…hay quan trọng đối với phát triển các ngành nghề khác như bông…Các biện pháp hạn chế xuất khẩu như kiểm soát xuất khẩu lương thực để duy trì sự ổn định cung cầu trên thị trường nội địa với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực cũng được coi như các ngoại lệ được phép trong bảo hộ nông sản.

* Bảo vệ nguồn gen:


Những quan ngại về “việc ô nhiễm gen”  đã làm nảy sinh yêu cầu bảo vệ nguồn gen trước nguy cơ xâm hại của các giống ngoại lai nhập khẩu. Nhiều nước đã bày tỏ những lo ngại như việc cấy ghép gen ngẫu nhiên, tính bất ổn định của gen, và sự đột biến gen do lai cấy gen… Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học để phân tích, dự báo và phòng ngừa rủi ro, cộng với việc theo dõi vào kiểm soát chặt chẽ cần phải được tiếp tục để hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng sinh thái tiêu cực của các loài cây trồng biến đổi gen. Mặc dù không nằm trong các điều khoản của Hiệp định Nông nghiệp, các lý do bảo hộ được đưa ra xuất phát từ yêu cầu này thường được coi là hợp lý.


1.4 Các ưu đãi đối với các thành viên đang phát triển


Theo thoả thuận chung, các nước đang phát triển và chậm phát triển sẽ được hưởng một số ưu đãi sau:


 - Cam kết về hỗ trợ trong nước ( Điều 6): Theo Hiệp định rà soát giữa kỳ, các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ, dù là trực tiếp hay gián tiếp, nhằm khuyến khích phát triển nông nghiệp và nông thôn là bộ phận không tách rời trong chương trình phát triển cuả các nước đang phát triển, do đó trợ cấp đầu tư - là những trợ cấp nói chung thường có tại các nước đang phát triển; trợ cấp đầu vào của nông nghiệp - là những trợ cấp thường được cấp cho những người sản xuất có thu nhập thấp và thiếu nguồn lực tại các nước Thành viên đang phát triển; và hỗ trợ nhằm khuyến khích việc từ bỏ trồng cây thốc phiện, sẽ được miễn trừ khỏi các cam kết cắt giảm hỗ trợ trong nước.


Hỗ trợ trong nước không cho một sản phẩm cụ thể nào không đưa vào tính toán Tổng AMS hiện hành của thành viên đó nếu hỗ trợ đó không vượt quá 10% trị giá tổng sản lượng nông nghiệp (các nước phát triển là 5%).


- Cam kết về trợ cấp xuất khẩu( Điều 9): Chi tiêu ngân sách cho  trợ cấp xuất khẩu và số lượng nông sản được hưởng trợ cấp vào cuối giai đoạn thực hiện không vượt quá 76% và 86% các mức tương ứng trong giai đoạn cơ sở 1986 - 1990 (Các nước phát triển tỷ lệ phần trăm tương ứng là 64% và 79%).


- Đối xử đặc biệt và khác biệt (Điều 15): Thành viên các nước đang phát triển được linh hoạt trong việc thực hiện cam kết cắt giảm trong một giai đoạn là 10 năm. Thành viên các nước kém phát triển sẽ không phải thực hiện cắt giảm.


- Tiếp tục quá trình cải cách (Điều 20): Các thành viên nhất trí rằng các cuộc đàm phán nhằm tiếp tục quá trình cải cách có tính đến yếu tố phi thương mại, đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các Thành viên đang phát triển.


Như vậy, theo khuôn khổ của Hiệp định nông nghiệp các nước đang phát triển được các ưu đãi về hỗ trợ trong nước, trợ cấp xuất khẩu, và một số đối xử đặc biệt và khác biệt. Việt Nam là một nước đang phát triển ở vào trình độ thấp, lại là một nước đang thực thi cải cách và chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường, vì vậy chúng ta phải vận dụng một cách tốt nhất các quy định cho phép đối với các nước đang phát triển và đang chuyển đổi trong việc xây dựng các hàng rào phi thuế nhằm bảo hộ một số nông sản chủ yếu.

2. Các biện pháp phi thuế quan khác trong khuôn khổ WTO có liên quan đến bảo hộ hàng nông sản


2.1. Hiệp định về kiểm dịch động thực vật (SPS)


Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ (SPS) chỉ rõ những nguyên tắc và quy định mà các nước thành viên phải áp dụng trong việc quản lý các sản phẩm nhập khẩu. Hiệp định định nghĩa những biện pháp vệ sinh dịch tễ là những biện pháp nhằm bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con người, động vật và thực vật. 


Hiệp định quy định các nước kém phát triển nhất có thể hoãn việc thực hiện các điều khoản về nhập khẩu trong vòng 5 năm. Hiệp định cũng quy định việc hỗ trợ kỹ thuật giữa các thành viên. Hiệp định cũng cho phép Uỷ ban, trong một số trường hợp cụ thể, đưa ra các ngoại lệ đặc biệt giới hạn về thời gian đối với các nước đang phát triển trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình (Điều 9, 10 và 14). 


Trong khung khổ đàm phán tháng 8/2004, các nước đã thoả thuận:



- Đồng ý kéo dài thời hạn chuẩn bị cho các nước đang phát triển để các nước này có thể thích ứng với những biện pháp mới của các nước khác;


- Thảo luận về vấn đề xác định thời hạn hợp lý giữa thời điểm công bố một biện pháp SPS mới của một nước và thời điểm triển khai biện pháp đó trong thực tế;


- áp dụng nguyên tắc tương đương, theo đó các Chính phủ phải chấp nhận rằng các biện pháp mà các Chính phủ áp dụng phải tương đương với những biện pháp riêng của họ;


- Khuyến khích các nước đang phát triển tham gia vào quá trình xây dựng các quy chuẩn SPS quốc tế.


2.2. Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)


Hiệp định TBT cho phép sử dụng các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm các yêu cầu về bao bì, mã hiệu, nhãn hiệu và các thủ tục đánh giá sự phù hợp với các quy định và các tiêu chuẩn kỹ thuật không tạo ra các trở ngại không cần thiết cho thương mại quốc tế. Hiệp định TBT thừa nhận rằng các nước có quyền áp dụng những quy định kỹ thuật hoặc những tiêu chuẩn sản phẩm bắt buộc (gồm cả những tiêu chuẩn về đóng gói và nhãn mác để bảo đảm chất lượng hàng xuất khẩu, bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người, động vật, thực vật, bảo vệ môi trường hoặc để ngăn ngừa các hoạt động gian lận ở mức độ mà nước đó cho là phù hợp và phải bảo đảm rằng các biện pháp này không được tiến hành với các cách thức có thể gây ra phân biệt đối xử một cách tuỳ tiện hoặc không thể biện minh được giữa các nước trong điều kiện giống nhau, hoặc tạo ra các hạn chế trá hình đối với thương mại quốc tế. 


Hiệp định công nhận rằng các nước đang phát triển có thể chấp nhận các quy định, tiêu chuẩn, và các phương pháp xét nghiệm với mục đích bảo vệ các công nghệ, phương thức và quy trình sản xuất mang tính bản xứ và trong những trường hợp đó, họ không phải chấp thuận các tiêu chuẩn quốc tế không phù hợp với sự phát triển, nhu cầu về tài chính thương mại của mình. 


Hiệp định cũng cho phép có những ngoại lệ đặc biệt, được giới hạn về thời gian, đối với các nước đang phát triển còn gặp khó khăn trong việc thực hiện nghĩa vụ theo Hiệp định do nhu cầu phát triển và thương mại cũng như mức độ phát triển công nghệ của nước đó (Điều 4 và 12.8). 


2.3. Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng 


  Hiệp định về Trợ cấp và biện pháp đối kháng đưa ra định nghĩa về trợ cấp và phân loại trợ cấp; xác định mối quan hệ giữa các biện pháp đối kháng và các biện pháp khắc phục đối với mỗi loại trợ cấp, đưa ra cách đối xử khác biệt ưu đãi hơn đối với các thành viên đang phát triển, cũng như thời hạn quá độ đối với các thành viên đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch  tập trung sang kinh tế thị trường. Điều đặc biệt lưu ý trong Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng là ở chỗ chỉ có khoản trợ cấp nào mà gây tổn hại cho một ngành sản xuất của một thành viên khác mới là đối tượng điều chỉnh của Hiệp định. 


Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc xử lý các trợ cấp dành cho sản phẩm nông nghiệp sẽ tuân theo các nguyên tắc trong Hiệp định Nông nghiệp mặc dù các nguyên tắc này cũng bị chi phối bởi các quy định của Hiệp định về Trợ cấp và biện pháp đối kháng. Hiệp định cũng cho phép các nước thành viên được áp dụng thuế đối kháng. Các loại thuế đối kháng chỉ được áp dụng trên cơ sở điều tra đã được khởi tố và thực hiện phù hợp với các quy định của Hiệp định này và Hiệp định Nông nghiệp.


 2.4. Các quy định quản lý thương mại liên quan đến môi trường


Trong khung khổ của WTO không có một hiệp định riêng nào về môi trường nhưng trong nhiều hiệp định của WTO lại chứa đựng nhiều điều khoản liên quan đến môi trường. Do có nhiều quan điểm khác nhau nên chương trình đàm phán về môi trường chỉ giới hạn trong những quy định hiện hành của WTO và những nghĩa vụ mang tính chất thương mại trong các Hiệp định Đa phương về Môi trường (MEAs). 


Vấn đề bảo vệ môi trường cũng được đề cập trong Hiệp định Nông nghiệp. Điều 20 của Hiệp định Nông nghiệp cũng quy định các cuộc đàm phán về việc tiếp tục các chương trình cải cách cần phải tính đến các vấn đề phi thương mại, trong đó có vấn đề môi trường. Phụ lục 2 của Hiệp định Nông nghiệp liệt kê các loại biện pháp trợ cấp khác nhau không thuộc diện phải cam kết cắt giảm, trong đó có nhiều biện pháp trợ cấp liên quan tới môi trường. Trong số các biện pháp này phải kể đến biện pháp cung cấp tài chính trực tiếp cho nhà sản xuất và các chương trình hỗ trợ của Chính phủ trong lĩnh vực nghiên cứu và xây dựng cơ sở hạ tầng trong khuôn khổ các chương trình môi trường. 


3. Kinh nghiệm sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của một số nước


3.1. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của một số nước


3.1.1. Trung Quốc: 


Trong lộ trình trở thành thành viên WTO, Trung Quốc đã thực hiện các cam kết mở cửa thị trường theo quy định của WTO nhưng đồng thời đã xây dựng được một hệ thống các biện pháp phù hợp để bảo hộ ngành nông sản Trung Quốc.   


* Các cam kết mở cửa thị trường : 


Trung Quốc đã liên tục thực hiện cắt giảm các biện pháp phi quan thuế nhằm đáp ứng đòi hỏi của các thành viên WTO như:  


- bãi bỏ danh mục các mặt hàng thay thế nhập khẩu;


- bãi bỏ một số biện pháp phi quan thuế như hạn ngạch, giấy phép nhập khẩu cho phần lớn chủng loại hàng hoá; 


- thực hiện thuế quan hóa và cải thiện một số biện pháp phi quan thuế như áp dụng hạn ngạch thuế quan. 


Tuy nhiên, nhiều biện pháp phi quan thuế khác vẫn được duy trì để bảo hộ sản xuất trong nước như yêu cầu về giấy phép nhập khẩu và quy định về đấu thầu các hàng hóa có hạn ngạch và hàng hóa không cần hạn ngạch. 


 * Chính sách hỗ trợ: 


Trung Quốc đã xem xét lại chính sách trợ cấp, giảm trợ cấp xuất khẩu và bãi bỏ sự khác biệt về tỷ giá hối đoái, thực hiện chế độ một tỷ giá, và áp dụng chế độ hoàn thuế cho một số mặt hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì chính sách thu mua và tạm trữ đối với lương thực: lúa mỳ, gạo, ngô. Đường và thuốc lá là hai sản phẩm được thu mua ở mức giá cố định của Chính phủ, cao hơn giá quốc tế. 


* Trợ cấp xuất khẩu: 


Trung Quốc đã bãi bỏ các hình thức trợ cấp xuất khẩu cho hàng nông sản khi trở thành thành viên chính thức của WTO. 


* Các biện pháp quản lý nhập khẩu:


- Thương mại Nhà nước: Hiện nay, Trung Quốc không áp dụng chế độ độc quyền thu mua của Nhà nước và Chính phủ chỉ đề ra giá chỉ đạo và tùy theo cung cầu thị trường. Tuy nhiên, Chính phủ Trung Quốc thành lập thị trường giao dịch bông quốc gia, chỉ cho phép các doanh nghiệp trong nước được tham gia vào thị trường này. Thị trường này cũng là nơi mà Tổng công ty bông và đay có thể can thiệp vào thị trường khi cần thiết bằng việc bán bông dự trữ. Riêng đối với bông, Chính phủ tập trung khuyến khích các doanh nghiệp trong nước sử dụng bông nội địa thay bông nhập khẩu. Bông nhập khẩu để sản xuất hàng tái xuất được kiểm soát chặt chẽ nhằm tránh sử dụng bông nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước. 


- Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu: Trung Quốc đang mở rộng dần quyền kinh doanh hàng nông sản đến khu vực tư nhân và các doanh nghiệp nước ngoài; xoá bỏ chế độ hạn ngạch nhập khẩu và minh bạch hoá các thủ tục về cấp phép phù hợp với WTO.


Theo cam kết WTO, Trung Quốc chấp nhận cho phép mọi thương nhân nhập khẩu hầu hết các sản phẩm vào bất cứ địa phận nào của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc giữ lại quyền quản lý Nhà nước nhất định đối với các loại ngũ cốc bao gồm: lúa mỳ, ngô, gạo; các loại dầu thực vật: dầu đậu tương, dầu cọ, dầu hạt cải; đường: đường mía và đường củ cải; thuốc lá và bông. Trung Quốc đã cam kết tự do hoá dịch vụ phân phối, cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được tham gia vào mọi dịch vụ phân phối và tiếp thị tất cả các loại hàng nông sản của họ, trừ thuốc lá. 


- Giấy phép nhập khẩu: Sau khi Trung Quốc trở thành thành viên chính thức của WTO, hình thức quản lý nhập khẩu này đối với hàng nông sản được dỡ bỏ. 


- Hạn ngạch nhập khẩu: Hai loại nông sản nằm trong danh sách chịu hạn ngạch nhập khẩu của Trung Quốc là đường và thuốc lá. Từ đầu năm 2005, hạn ngạch nhập khẩu đã được bãi bỏ.


- Hạn ngạch thuế quan (TRQ): Trung Quốc, giống như nhiều thành viên của WTO, áp dụng hệ thống TRQ phù hợp với quy định của WTO đối với các mặt hàng nhạy cảm, cụ thể đối với hàng nông sản bao gồm lúa mỳ, ngô, gạo, bông và dầu đỗ tương, dầu cọ, dầu hạt cải, đường, len và bông. 


- Các biện pháp kiểm dịch: Tất cả nông sản nhập khẩu vào Trung Quốc đều phải qua giám định vệ sinh dịch tễ. Các nhà nhập khẩu phải xin giấy phép từ Cơ quan kiểm dịch và giám định Trung Quốc cho từng sản phẩm nhập khẩu và cho từng cảng nhập khẩu. Trung Quốc đã cam kết hoàn toàn tuân thủ các điều khoản trong Hiệp định của WTO về các Biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch. 


- Yêu cầu về nhãn mác: Kể từ ngày 1/4/2001, Trung Quốc áp dụng những tiêu chuẩn mới về nhãn thực phẩm, yêu cầu tất cả các đồ hộp thực phẩm phải có nhãn viết bằng chữ Trung Quốc nêu rõ loại thực phẩm, tên, nhãn hiệu thương mại, tên và địa chỉ nhà sản xuất, nước sản xuất, thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng. 


- Những hạn chế khác: Trung Quốc đã đồng ý không áp dụng hoặc áp đặt những yêu cầu về xuất khẩu, tỷ lệ nội địa và những yêu cầu tương tự như là điều kiện để được chấp nhận cho nhập khẩu hoặc đầu tư vào sản xuất sản phẩm.


3.1.2 Thái Lan 


Thái Lan duy trì nhiều rào cản nhập khẩu, trong đó có hạn ngạch thuế quan, chế độ cấp giấy phép nhập khẩu và các rào cản kỹ thuật. 


* Chế độ cấp giấy phép nhập khẩu: 


Chính phủ Hoàng gia Thái Lan (RTG) duy trì kiểm soát nhập khẩu  bằng việc cấp phép không tự động đối với nhiều loại sản phẩm nhập khẩu (thịt, thức ăn gia súc, bao cói, đay và gai…) để bảo hộ sản xuất trong nước. RTG cũng kiểm soát chặt chẽ thực phẩm và thức ăn gia súc nhập khẩu thông qua các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và vệ sinh dịch tễ. 


* Hạn ngạch thuế quan (TRQ)


Thái Lan áp dụng TRQs đối với 23 mặt hàng nông sản theo Hiệp định Nông nghiệp của WTO. Các mặt hàng này có thể chia làm 2 nhóm:


- Các mặt hàng xuất khẩu truyền thống như gạo, dừa…mà lợi thế so sánh có thể vượt xa sự cần thiết phải bảo hộ nhập khẩu 


- Các mặt hàng sản xuất được trong nước nhưng cần thiết phải nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu cao của ngành chế biến như dầu thực vật, ngô…

* Các biện pháp quản lý nhập khẩu


Trước việc phải thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan và các rào cản thuế quan, RTG đã thắt chặt các biện pháp quản lý nhập khẩu nhằm tạo ra những hình thức hạn chế nhập khẩu mới như  áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật; Quy định về đăng ký và kiểm tra hàng nhập khẩu đối với thức ăn gia súc; Quy định về thanh tra cơ sở chế biến...


* Hỗ trợ xuất khẩu: 


RTG duy trì các hình thức hỗ trợ gián tiếp đối với các nhà xuất khẩu nông sản và chế biến hàng nông sản xuất khẩu thông qua một số chương trình như: chương trình “tín dụng cả gói" (Packing Credit Facility); chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ...


* Hỗ trợ trong nước:


Nông sản được trợ giá chủ yếu là gạo, cao su, trái cây. Nông dân trồng lúa còn được hưởng những chính sách hỗ trợ khác như: được mua phân bón với giá thấp và miễn cước vận chuyển phân bón; được cung cấp giống mới có năng suất cao; được vay vốn lãi suất thấp từ ngân hàng nông nghiệp… Ngoài ra, Thái Lan cũng hỗ trợ về giá cả cho nông dân trồng trái cây và xác định 5 loại trái cây chủ lực để hỗ trợ là: sầu riêng, nhãn, vải, măng cụt và chôm chôm. 


- Một số chương trình lớn khác: Chương trình hoãn nợ cho nông dân vay tiền của Ngân hàng nông nghiệp; Chương trình “Mỗi làng một triệu baht”; Chương trình “Mỗi làng một sản phẩm”...


* Xúc tiến thương mại:


Thái Lan thành lập Uỷ ban Giám sát Đàm phán hàng nông sản quốc tế nhằm giám sát chặt chẽ tiến trình đàm phán thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi trong đàm phán thương mại quốc tế. Ngoài ra, nhằm tạo thuận lợi cho việc đàm phán đạt hiệu quả đối với các đối tác thương mại liên quan đến các biện pháp thương mại phi thuế quan, Thái Lan sẽ thành lập các tổ công tác lưu động thường trú tại các nước đối tác thương mại chủ chốt.


3.2. Những bài học rút ra đối với Việt Nam 


- Cố gắng chỉ đưa cam kết cao trong những lĩnh vực mạnh và quan tâm nhất của mình và cam kết thấp trong những lĩnh vực có năng lực cạnh tranh thấp. Chọn một số lĩnh vực cần thiết phải bảo hộ để phát triển lĩnh vực đó trong trong thời gian chuyển tiếp.


- Để có thời gian điều chỉnh tiêu chuẩn trong nước cho phù hợp với yêu cầu của WTO, cần giai đoạn chuyển tiếp để thực hiện Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 


- Thực tế cho thấy, ở một chừng mực nào đó, những nước xin gia nhập WTO và ngay cả những nước thành viên WTO vẫn có thể duy trì một số biện pháp nhậy cảm để bảo hộ sản xuất trong nước đồng thời cũng cần tính đến một số biện pháp hỗ trợ cho các lĩnh vực bị tác động do việc bãi bỏ các biện pháp phi quan thuế. 


- Về các biện pháp áp dụng trợ cấp xuất khẩu và giá cả, các nước và lãnh thổ xin gia nhập phải đưa ra được lộ trình giảm dần trong từng giai đoạn cho phù hợp với quy định của WTO. Tuy nhiên, trong quá trình thương lượng gia nhập WTO, các nước và lãnh thổ vẫn có thể duy trì một số biện pháp để hỗ trợ cho sản xuất và xuất khẩu nếu như có một lộ trình thích hợp.


- Trung Quốc vẫn duy trì một mức bảo hộ thỏa đáng cho những sản phẩm nhạy cảm, như đường, ngô, bông… Đây cũng là những mặt hàng mà Việt Nam quan tâm và có thể sử dụng hạn ngạch thuế quan (TRQ) và các biện pháp tự vệ đặc biệt (SSG) để bảo hộ. 


- Thái Lan vẫn sử dụng TRQs đối với 23 mặt hàng. TRQs được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với động thái của thị trường trong nước.


- Các biện pháp kiểm dịch, vệ sinh dịch tễ và yêu cầu về quy trình sản xuất được sử dụng như một công cụ kiểm soát nhập khẩu hữu hiệu của Thái Lan, trong đó vai trò của các cơ quan quản lý ngành dọc như Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan hay Cục Phát triển chăn nuôi Thái Lan là rất quan trọng.


- Việt Nam cần có khả năng sử dụng tất cả các công cụ dành cho các nước đang phát triển thành viên WTO để bảo vệ khu vực nông nghiệp dễ tổn thương, bao gồm hạn ngạch thuế quan, điều khoản Tự vệ Đặc biệt (SSG) hiện hành của WTO và các điều khoản mới đang thương lượng tại WTO (“cơ chế tự vệ đặc biệt” và “sản phẩm đặc biệt”).


- Cần có được thời kỳ quá độ đủ dài để tương thích với các Hiệp định như Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, Hiệp định về các biện pháp vệ sinh dịch tễ nhằm kéo giãn chi phí thực thi và xây dựng năng lực kỹ thuật cần thiết.


Chương 2


Thực trạng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam

1. Khái quát về việc sử dụng các biện pháp bảo hộ hàng nông sản của n​ước ta hiện nay


1.1. Thực trạng một số biện pháp bảo hộ hàng nông sản:


Những năm vừa qua, để bảo hộ hàng nông sản, chúng ta đã sử dụng các biện pháp bảo hộ khác nhau như sau:


(1) Thuế nhập khẩu 


Thuế nhập khẩu là công cụ phổ biến nhất để hạn chế nhập khẩu nông sản. Mức thuế nhập khẩu đối với một số nông sản của Việt Nam khá cao, chẳng hạn thuế suất đối với một số loại rượu bia có thể lên tới 100%, với một số loại đồ uống, quả chế biến, sản phẩm chế biến từ một số thuỷ sản và gia súc là 50%. Thuế suất trung bình đơn giản hiện nay của Việt Nam đối với nông sản vào khoảng 25%.


(2) Các biện pháp phi thuế quan (Xin xem chi tiết tại mục 2 của chương 2)


 (3) Các biện pháp hỗ trợ:

* Hỗ trợ trong n​ước:  


Các chính sách hỗ trợ của Việt Nam hầu hết thuộc "hộp xanh", đặc biệt là các hỗ trợ cho các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, huấn luyện, các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, bảo vệ cây trồng, kiểm dịch động thực vật, an ninh lương thực quốc gia, cứu trợ thiên tai, đầu tư hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu, tái định cư. Tuy nhiên, vẫn còn một số biện pháp hỗ trợ của Việt Nam nằm trong nhóm các biện pháp phải cắt giảm hay còn gọi là các biện pháp thuộc hộp hổ phách, bao gồm các biện pháp hỗ trợ theo mặt hàng cụ thể và các biện pháp hỗ trợ không theo mặt hàng cụ thể được lượng hóa trong Tổng hỗ trợ tính gộp (tổng AMS) như : Hỗ trợ giá thị trường; Hỗ trợ về giống; Các hỗ trợ khác như hỗ trợ lãi suất để thu mua và tạm trữ nông sản trong vụ thu hoạch nhằm giúp bảo đảm thu nhập cho nông dân, hỗ trợ phát triển vùng nông sản, vùng nguyên liệu thô, cho vay lãi suất ưu đãi cho một số doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất nông sản, bù lỗ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại do quy định giá thu mua trong nước của Chính phủ, giảm thuế VAT cho một số doanh nghiệp sản xuất nông sản; Miễn giảm thuế nông nghiệp, ưu đãi liên quan đến đất đai, ưu đãi về thuế VAT, cấp bù tiền điện dùng cho tưới tiêu nông nghiệp và xoá nợ thuỷ lợi phí.


-  Hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây


Theo quy định của Hiệp định Nông nghiệp của WTO, có 11 nhóm biện pháp hỗ trợ được liệt kê vào danh mục của hộp xanh lá cây và không phải cam kết cắt giảm.


Dịch vụ chung: bao gồm các chương trình liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, phúc lợi cho nông nghiệp hoặc cộng đồng nông thôn dưới dạng các chương trình nghiên cứu, kiểm soát dịch bệnh và côn trùng, dịch vụ đào tạo, dịch vụ tư vấn, dịch vụ kiểm tra, kiểm hoá, dịch vụ tiếp thị và xúc tiến thương mại, hạ tầng cơ sở…Việt Nam đã áp dụng 5 nhóm biện pháp hỗ trợ là nghiên cứu khoa học, đào tạo, khuyến nông, hạ tầng nông nghiệp và thú y, bảo vệ thực vật, kiểm dịch động thực vật.


Dự trữ công vì mục đích an ninh lương thực: Để đảm bảo an ninh lương thực, Nhà nước đã áp dụng một số chương trình quốc gia dự trữ các mặt hàng lương thực thực phẩm bao gồm lúa gạo, một số hạt giống lúa, ngô, giống rau… 


Hỗ trợ lương thực - thực phẩm trong nước: Việt Nam áp dụng một số chương trình hỗ trợ nhằm trợ cấp lương thực thực phẩm cho những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, núi cao và các vùng khó khăn khác; hỗ trợ thu nhập cho người có mức thu nhập dưới mức tối thiểu, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các vật dụng tối thiểu cho nhân dân vùng bị thiên tai, tuy nhiên phần ngân sách chi cho các hỗ trợ dạng này khá hạn chế.


Hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu: Nhà nước áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, đầu tư, tín dụng nhằm hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu. 


Chương trình mang tính kinh tế - xã hội: Nhà nước hỗ trợ dưới hình thức cho vay vốn ưu đãi nhằm phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, tăng thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Nhà nước cũng hỗ trợ cho hoạt động đầu tư vào những vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hoá có hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, thuỷ lợi, điện,...), hệ thống chợ bán buôn, kho bảo quản, mạng lưới thông tin thị trường, các cơ sở kiểm định chất lượng nông sản hàng hoá. 


- Hỗ trợ dạng hộp xanh da trời


Việt Nam không áp dụng biện pháp phi thuế quan nào thuộc dạng hỗ trợ trực tiếp theo các chương trình hạn chế sản xuất.


- Hỗ trợ dưới dạng các “Chương trình phát triển”


Trợ cấp đầu tư của Chính phủ: Nhà nước đã tiến hành trợ cấp đầu tư cho nông nghiệp dưới hình thức cho vay đầu tư lãi suất ưu đãi và cấp các hỗ trợ tài chính nhằm phát triển kinh tế trang trại. Cụ thể, Chính phủ đã hỗ trợ bằng cách cấp bù chênh lệch cho ngân hàng để ngân hàng cho vay tín dụng đầu tư trung và dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các hoạt động đầu tư và xây dựng nhà xưởng chế biến nông lâm sản, trồng cây lâu năm, xưởng chế biến, nông lâm sản. Đối với các khoản nợ khó đòi của ngành nông nghiệp, Nhà nước có thể cho khoanh nợ, xoá nợ. 


Trợ cấp đầu vào cho người sản xuất có thu nhập thấp: Hệ thống Ngân hàng người nghèo đã được Nhà nước thiết lập để cho dân nghèo được vay vốn ngắn hạn để phát triển sản xuất với lãi suất thấp (0,6%/tháng) trong khi lãi suất thông thường khoảng 1,2%. 


Trợ cấp dành cho người sản xuất nhằm khuyến khích từ bỏ việc trồng cây thuốc phiện: Nhà nước đã có các hỗ trợ cho nông dân để họ chuyển từ trồng cây thuốc phiện sang trồng cây khác (như hỗ trợ cây giống, hạt giống, con giống, hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra, kiểm soát quá trình thực hiện chuyển dịch cây trồng này).


* Trợ cấp xuất khẩu 


Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu đã được thành lập, sử dụng và quản lý theo quyết định 195/1999/QĐ-TTg (27/09/1999) nhằm hỗ trợ khuyến khích đẩy mạnh việc xuất khẩu hàng hoá, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam. 


Việt Nam cũng áp dụng nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ cho công tác xuất khẩu như: hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thưởng theo kim ngạch xuất khẩu; cho vay đầu tư với lãi suất ưu đãi đối với các dự án sản xuất, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu; bảo lãnh tín dụng thương mại. Hỗ trợ tài chính trực tiếp sẽ được hạn chế dần và thay thế bằng hỗ trợ cho các nhà cung ứng nguyên liệu, các giải pháp khoa học, kỹ thuật và công nghệ để cải thiện sản xuất xuất khẩu.


1.2. Mức độ bảo hộ hàng nông sản


Trong những năm qua, Việt Nam đã từng bước mở cửa thị trường nông sản theo các cam kết cắt giảm thuế quan cà hàng rào phi thuế quan với các quốc gia và tổ chức quốc tế: AFTA, APEC, Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các thoả thuận song phương trong quá trình đàm phán gia nhập WTO.


Trong bản chào hàng hoá và dịch vụ gia nhập WTO, Việt Nam đã chuẩn bị mức cam kết đ​ược xem là t​ương đương, thậm chí cao hơn cam kết của một số quốc gia thành viên cũng như​ một số n​ước mới gia nhập.


 Việt Nam cam kết thực hiện các nghĩa vụ quy định trong tất cả các Hiệp định của WTO, trừ một vài nghĩa vụ trong Hiệp định về kiểm dịch động thực vật (SPS). Về các biện pháp phi thuế quan, các cam kết đ​ưa ra là bãi bỏ toàn bộ giấy phép mang tính hạn chế nhập khẩu và các biện pháp hạn chế định l​ượng khác đối với hàng nhập khẩu từ thời điểm gia nhập WTO. Riêng với thuốc lá, sẽ bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngay tại thời điểm gia nhập.


Các cam kết khác liên quan tới việc định giá hải quan, rào cản kỹ thuật đối với thư​ơng mại, kiểm dịch động thực vật, các biện pháp đầu t​ư liên quan tới th​ương mại, sở hữu trí tuệ liên quan tới thư​ơng mại, Việt Nam sẽ thực hiện ngay khi gia nhập mà không yêu cầu một giai đoạn chuyển tiếp nào. Về trợ cấp xuất khẩu nông sản, Việt Nam cam kết loại bỏ trợ cấp với cà phê ngay sau khi gia nhập, còn với các sản phẩm khác (như​ gạo, thịt lợn, rau quả) sẽ loại bỏ trong vòng 3 năm kể từ khi gia nhập. 


Việt Nam sẽ đư​a ra lộ trình cho phép quyền kinh doanh đối với các doanh nghiệp có vốn đầu t​ư n​ước ngoài. Ngay sau khi gia nhập, sẽ cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư​ n​ước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo và các doanh nghiệp liên doanh trong đó vốn nư​ớc ngoài chiếm không quá 49% đ​ược tham gia xuất khẩu - nhập khẩu. Chậm nhất vào 1/1/2008, quyền kinh doanh này cũng sẽ trao cho các liên doanh trong đó vốn n​ước ngoài chiếm không quá 51%. Đối với các doanh nghiệp 100% vốn n​ước ngoài, thời điểm này sẽ là 1/1/2009. 


1.3. Tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu đối với hàng nông sản


Hàng nông sản được bảo hộ bằng mức thuế cao hơn so với các hàng hoá khác (bình quân 24% so với mức 16% bình quân chung). Mức độ chênh lệch giữa các thuế suất lớn. Xu thế chung của thế giới là bảo hộ cao đối với hàng nông sản sơ chế, bảo hộ thấp đối với sản phẩm đã chế biến. Thuế quan của Việt Nam thì ngược lại, sản phẩm chế biến được bảo hộ cao hơn. Điều này cho thấy ngành công nghiệp chế biến mới bắt đầu phát triển, nhiều ngành đang là ngành công nghiệp non trẻ. Do giá trị gia tăng trong chế biến nông sản chưa cao nên mức bảo hộ hiệu quả (ERP) còn cao hơn nhiều so với mức bảo hộ danh nghĩa. Một số ngành có mức độ bảo hộ thực tế rất cao (trên 100%) bao gồm rượu các loại, nước ngọt và các loại nước không cồn khác, chế biến thực phẩm, chế biến và bảo quản rau củ quả. Các sản phẩm có mức bảo hộ cao (ERP> 50%) gồm: chế biến cà phê, chế biến chè các loại, thuốc lá và các sản phẩm từ thuốc lá…Một số sản phẩm trong nhóm này là các sản phẩm thay thế nhập khẩu có nhu cầu cao về vốn do vậy cần có mức bảo hộ cao. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm có lợi thế cạch tranh tương đối lớn, kim ngạnh xuất khẩu cao như: chế biến cà phê, chè cũng thuộc nhóm này.

2. Các biện pháp phi thuế quan bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam từ năm 1996 đến nay 


2.1. Các biện pháp kiểm soát nhập khẩu 


2.1.1. Các biện pháp hạn chế định l​ượng


Cấm nhập khẩu:


Trong giai đoạn 1996 - 2001, chỉ có một mặt hàng nông sản bị cấm xuất, nhập khẩu - đó là thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác. Mặt hàng này vẫn tiếp tục nằm trong danh mục các mặt hàng bị cấm xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2001- 2005. 


Việc cấm nhập khẩu thuốc lá có thể bị coi là vi phạm điều III của GATT 1994 về không phân biệt đối xử. 


Hạn ngạch nhập khẩu:


Sau khi Luật thương mại ra đời năm 1997, điều 16 của Luật này nêu rõ "hạn chế nhập khẩu những mặt hàng trong nước đã sản xuất được và có khả năng đáp ứng nhu cầu, bảo hộ hợp lý sản xuất trong nước". Trong giai đoạn 1996 - 2001, chỉ có một mặt hàng nông sản chịu chế độ quản lý bằng hạn ngạch nhập khẩu là đường. 


Trong các tài liệu gửi Ban Thư​ ký WTO để chuẩn bị cho Phiên họp 8, Việt Nam đã cam kết bãi bỏ toàn bộ giấy phép mang tính hạn chế nhập khẩu và các biện pháp hạn chế định l​ượng khác đối với hàng nhập khẩu từ thời điểm gia nhập WTO. Đồng thời Việt Nam còn cung cấp các thông tin về phạm vi và cơ chế phân bổ hạn ngạch theo Thông t​ư số 09/2003/TT-BTM. Việt Nam cam kết sẽ áp dụng và điều chỉnh TRQs cho phù hợp với luật và quy định của WTO trong đó bao gồm cả các điều khoản MFN và Đãi ngộ quốc gia của GATT.


2.1.2. Hệ thống giấy phép nhập khẩu


Theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg, các mặt hàng nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ Thương mại bao gồm các mặt hàng cần kiểm soát nhập khẩu theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia do Bộ Thương mại công bố cho từng thời kỳ. Mặt hàng được đưa vào danh mục cấp giấy phép nhập khẩu là trứng gia cầm nhưng trong thực tế là không cấp. Các biện pháp hạn chế số l​ượng nhập khẩu bao gồm cả giấy phép đối với nông sản cũng sẽ đ​ược xóa bỏ hoặc thay thế bằng TRQs đối với một số mặt hàng. 


2.1.3. Hệ thống quản lý chuyên ngành


Theo quy định của Nhà nước, một số nhóm hàng hoá xuất, nhập khẩu thuộc vào danh mục quản lý chuyên ngành. Những mặt hàng nông sản trong nhóm này thuộc quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT). Theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg, danh mục các nông sản nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bằng giấy phép khảo nghiệm) bao gồm: thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y và nguyên liệu sản xuất thuốc thú y; thuốc bảo vệ thực vật và nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; giống cây trồng, giống vật nuôi và côn trùng các loại; thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi; các loại phân bón mới sử dụng ở Việt Nam và nguồn gen cây trồng, vật nuôi cũng như vi sinh vật phục vụ nghiên cứu. 


Riêng đối với các nguồn gen, ngoài việc phải xin giấy phép của Bộ chuyên ngành mặt hàng này còn phải xin giấy phép nhập khẩu của Bộ NN&PTNT. Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng chịu trách nhiệm cấp giấy phép xuất khẩu cho một số động thực vật quý hiếm, giống cây trồng và vật nuôi quý hiếm.


Trong phạm vi quản lý của mình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 62/2001/TT-BCN ngày 5/6/2001 hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng ban hành Danh mục các mặt hàng được phép nhập khẩu.

2.1.4. Các biện pháp kiểm soát giá cả


Quy định về giá tối thiểu được tính trong hải quan thường bị coi là rào cản thương mại do không phù hợp với những quy tắc của WTO. Theo Luật Hải quan (thông qua vào ngày 12/7/2001), từ ngày 1/1/2002, Chính phủ Việt Nam sẽ xem xét việc chuyển hệ thống tính giá hiện tại của Việt Nam sang hệ thống tính giá dựa trên tiêu chuẩn của GATT/WTO. Đây là một bước đi tích cực của Việt Nam nhằm cải cách khung pháp lý phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.


2.1.5. Các biện pháp phi thuế quan tại biên giới


Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24/11/2003 của Thủ t​ướng Chính phủ về quản lý hàng hoá qua biên giới  qui định các yêu cầu cơ bản về chất l​ượng hàng hoá buôn bán qua biên giới;  hàng hoá nhập khẩu thuộc diện danh mục phải kiểm tra chất l​ượng và kiểm dịch phải đư​ợc kiểm tra theo qui định hiện hành trư​ớc khi thông quan; cấm nhập khẩu các mặt hàng không bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và ảnh h​ưởng đến môi trường. 


2.2. Các biện pháp liên quan đến doanh nghiệp 


2.2.1. Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu:


Kể từ ngày 1/9/2001, tất cả các doanh nghiệp Việt Nam - bất kể hình thức sở hữu, ngành nghề (thương mại hay sản xuất) và quy mô về vốn - đều được phép kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá. Chính phủ không hạn chế hoặc can thiệp vào phạm vi kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, ngoại trừ ở những lĩnh vực bị cấm. 


Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 cho phép doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được xuất khẩu trực tiếp hoặc thông qua đại lý, ngoài ra họ còn được phép mua hàng trực tiếp trên thị trường Việt Nam để xuất khẩu trực tiếp hoặc xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến, trừ những hàng hoá bị cấm theo danh mục Bộ Thương mại quy định trong từng thời kỳ. Chi nhánh của các thương nhân nước ngoài cũng đã được mua hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp (trừ gạo trừ gạo và cà phê), rau quả, hàng tiêu dùng, thịt gia cầm và gia súc các loại, và thực phẩm chế biến để xuất khẩu.


Trong thời kỳ 2001 - 2005, nhìn chung Nhà nước đã không quy định đầu mối xuất nhập khẩu đối với bất kỳ một mặt hàng nông sản nào. Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ra ngày 2/8/2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/1998/NĐ/CP đã cho phép các thương nhân Việt Nam có quyền xuất khẩu mọi loại hàng hoá (trừ những mặt hàng nằm trong danh mục cấm xuất nhập khẩu) không phụ thuộc ngành nghề, ngành hàng ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Tuy nhiên Việt Nam vẫn duy trì sự can thiệp đối với xuất khẩu gạo và nhập khẩu đường. 


2.2.2. Các quy định về nhãn hàng hoá 


Chính phủ đã ban hành Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 về Quy chế nhãn hàng hoá và Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hóa lư​u thông trong nư​ớc và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm các yêu cầu cơ bản đối với nhãn hàng hoá nhập khẩu và lư​u thông trên thị trư​ờng Việt Nam: nhãn hàng hoá, ngôn ngữ trình bày, các nội dung bắt buộc của nhãn hàng hoá, các cơ quan có chức năng quản lý về nhãn hàng hoá…Để thực hiện Quy chế này, ngày 27/12/2000 Thủ t​ướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/2000/CT - TTg về việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá và tăng c​ường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá.


2.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật


Việt Nam đã cam kết sẽ thực hiện Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong th​ương mại (TBT) khi gia nhập WTO. Những quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật cung cấp những yêu cầu về kỹ thuật (hoặc là trực tiếp hoặc tham chiếu những quy định về tiêu chuẩn) nhằm mục đích bảo vệ cuộc sống và sức khoẻ của con ng​ười (như​ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm); để bảo vệ sinh thái, bảo vệ môi tr​ường và đa dạng sinh học (nh​ư Luật bảo vệ thực vật), bảo vệ an ninh quốc gia cũng như​ chống gian lận th​ương mại. Quốc hội nư​ớc CHXHCN Việt Nam đã ban hành Pháp lệnh chất lư​ợng hàng hoá (Pháp lệnh 18/1999/PL - UBTVQH10 ngày 24/12/1999) quy định việc ban hành, áp dụng tiêu chuẩn chất lư​ợng hàng hóa. 


Điểm hỏi đáp và thông báo về các rào cản kỹ thuật đối với th​ương mại của Việt Nam đã đ​ược thành lập theo Quyết định 356/QĐ-BKHCN, nằm trong Bộ Khoa học và Công nghệ.  Điểm này sẽ thực sự hoạt động khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO. 


2.3.1. Hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm:


Về các yêu cầu kỹ thuật cho thực phẩm, Việt Nam áp dụng thủ tục chứng nhận dựa trên quốc gia và quốc tế, hệ thống quản lý chất lư​ợng dựa trên ISO 9000, Quy trình sản xuất bảo đảm (GMP) và yêu cầu về HACCP đối với các đơn vị kinh doanh thực phẩm. 


Việt Nam đang nỗ lực điều chỉnh sửa đổi cách thức quản lý cũng như​ những tiêu chuẩn cho phù hợp với yêu cầu của quốc tế và khu vực đồng thời tham gia các hiệp định công nhận song phư​ơng (APEC-MRA). Việt Nam đã ký Hiệp định song ph​ương với Trung Quốc, Liên bang Nga và Ucraina bao gồm các điều khoản về Tiêu chuẩn hài hòa quốc gia, cách đánh giá phù hợp với h​ướng dẫn và tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác kỹ thuật, cơ chế công nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá. 


2.3.2. Các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật 


Các biện pháp kiểm dịch động thực vật bao gồm tất cả các luật, nghị định, qui định, yêu cầu và thủ tục liên quan như​ tiêu chuẩn đối với sản phẩm cuối cùng; các phư​ơng pháp sản xuất và chế biến; các thủ tục xét nghiệm, giám định, chứng nhận và chấp thuận; các yêu cầu liên quan đến vận chuyển vật nuôi và cây trồng; các yêu cầu về đóng gói và nhãn mác liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm. 


- Kiểm dịch động thực vật đ​ược quan tâm nhiều ở Việt Nam với nhiều văn bản pháp qui ở các cấp, các ngành, trong đó có Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật; Luật kiểm dịch, bảo vệ thực vật và quản lý thuốc trừ  sâu; Pháp lệnh thú y…


- An toàn vệ sinh thực phẩm: Xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà nước ta đã có những văn bản pháp luật nhằm quản lý thống nhất lĩnh vực này như : Pháp lệnh số 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26/7/2003 về Vệ sinh an toàn thực phẩm; Luật bảo vệ ngư​ời tiêu dùng và các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.


Việt Nam và một số thành viên ASEAN khác đang triển khai một khuôn khổ bảo vệ thực vật hài hòa b​ước đầu gồm 10 sản phẩm nông nghiệp và chỉ áp dụng trong phạm vi ASEAN. Việt Nam đã ký hiệp định và thoả thuận sơ bộ về hợp tác bảo vệ động vật với một số nước.


Việt Nam cam kết thực thi Hiệp định SPS ngay khi gia nhập, ngoại trừ một giai đoạn chuyển tiếp tới năm 2008 để tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến hài hòa (Điều 3.1, 3.3 và 3.4), t​ương đư​ơng (Điều 4) và các thủ tục kiểm soát, chấp thuận và kiểm tra (Điều 8).


 2.3.3. Tiêu chuẩn môi tr​ường 


- Để thực hiện Công ước CITES ( Công ​ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng), Nghị định 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 và Thông t​ư 123/2003/TT-BNN ngày 14/11/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hư​ớng dẫn thực hiện Nghị định số 11/2002/NĐ-CP ngày 22/02/2002 của Chính phủ về việc quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã.


Việt Nam chư​a có một tiêu chuẩn nào quy định riêng cho sản phẩm GMO bởi Việt Nam vẫn còn hạn chế trong đánh giá ảnh h​ưởng của GMO. Quy định về nhãn hiệu sản phẩm GMO cũng  như​ các sản phẩm khác phải tuân thủ Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 về nhập khẩu, xuất khẩu, và vận chuyển hàng hoá trong nước. Tuy nhiên, một luật riêng về quản lý sản phẩm biến đổi gen vẫn còn đang trong quá trình chuẩn bị.


2.4. Các biện pháp tự vệ


Khuôn khổ luật pháp liên quan đến các biện pháp tự vệ bao gồm Pháp lệnh 42/2002/PL-UBTVQH10 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá n​ước ngoài vào Việt Nam ngày 25/5/2002 và Nghị định 150/2003/NĐ-CP ngày 8/12/2003 quy định chi tiết thực hiện Pháp lệnh. Pháp lệnh 42/2002/PL-UBTVQH10 cho phép Việt Nam áp dụng các biện pháp bảo vệ các ngành sản xuất trong nư​ớc tr​ước những thiệt hại do có sự tăng đột biến hàng nhập khẩu v​ượt quá mức nhất định. Nghị định 150/2003/NĐ-CP quy định 6 biện pháp tự vệ trong tr​ường hợp có sự tăng đột biến hàng nhập khẩu gây thiệt hại lớn đến sản xuất trong n​ước và trình tự chi tiết điều tra.


2.4.1. Hạn ngạch thuế quan


Việt Nam bư​ớc đầu đư​a vào áp dụng hình thức bảo hộ bằng thuế quan đ​ược WTO cho phép là hạn ngạch thuế quan (TRQ) và các biện pháp chống bán phá giá. Quyết định số 36/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá và  thuế suất thuế nhập khẩu để áp dụng  hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu. 


Theo Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 3/3/2005, về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan,  từ 1/4/2005, Việt Nam bỏ hạn ngạch nhập khẩu ngô, bông và sữa. 


TRQs đư​ợc áp dụng và trở thành b​ước chuyển tiếp cho Việt Nam trong quá trình mở cửa thị tr​ường, trên cơ sở sẽ xoá bỏ và thay thế cho biện pháp phi thuế th​ường áp dụng tr​ước đây như​: cấm nhập khẩu, giấy phép, hay hạn ngạch nhập khẩu. 


2.4.2 Thuế chống phá giá


Pháp lệnh 20/2004/PL-UBTVQH10 về chống bán phá giá của Việt Nam đ​ược soạn thảo dựa trên các chuẩn mực, quy định của WTO. Nội dung chính của pháp lệnh có bảy ch​ương với các quy định: phạm vi đối tư​ợng điều chỉnh, các biện pháp chống bán phá giá, trình tự thủ tục điều tra, áp dụng các biện pháp chống bán phá giá…Ngày 11/7/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam: về Cơ quan điều tra chống bán phá giá; Hội đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá; thủ tục, nội dung điều tra và việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam.


2.4.3. Thuế đối kháng và thuế thời vụ


Luật pháp của Việt Nam chư​a có một điều khoản nào quy định về thuế đối kháng. Tuy nhiên trong Luật bổ sung sửa đổi Luật thuế xuất nhập khẩu do Quốc hội thông qua vào ngày 20/5/1998 có một số điều khoản (Điều 2 và 9) có quy định về mức thuế đánh bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu nếu nh​ư giá đó thấp hơn “giá thông th​ường do phá giá và gây ra khó khăn đối với các nhà sản xuất trong n​ước với sản phẩm cùng loại” hoặc "giá thông th​ường nh​ưng có trợ cấp từ nư​ớc xuất khẩu, do vậy đã gây ra khó khăn đối với các nhà sản xuất trong n​ước với sản phẩm cùng loại”. Ngoài ra, luật pháp Việt Nam còn quy định được phép áp dụng thuế bổ sung cho các sản phẩm xuất xứ từ những n​ước đã phân biệt đối xử đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam thông qua đánh thuế hoặc/và bất kỳ biện pháp nào khác. 


2.4.4. Các biện pháp chống trợ cấp


Pháp lệnh 22/2004/PL-UBTVQH11 về các biện pháp chống trợ cấp hàng nhập khẩu vào Việt Nam, có hiệu lực từ 1/1/2005, tạo ra khuôn khổ luật pháp để áp dụng các biện pháp bảo vệ các ngành sản xuất trong n​ước khi hàng nhập khẩu đ​ược trợ cấp của nư​ớc ngoài gây ra hoặc đe dọa gây ra những mất mát đáng kể cho ngành sản xuất trong nư​ớc. 


Ngày 11/7/2005, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 89/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống trợ cấp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam: về Cơ quan điều tra chống trợ cấp; Hội đồng xử lý vụ việc chống trợ cấp; thủ tục, nội dung điều tra để áp dụng và việc áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hoá được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam.


2.4.5. Tự vệ đặc biệt trong nông nghiệp: 


Trong bản chào hàng hoá và dịch vụ gia nhập WTO vòng 8, có 38 dòng thuế (6 số) sử dụng SSG gồm các mặt hàng thịt (16 dòng), sản phẩm đường (4 dòng), sản phẩm quả (18 dòng). Đối chiếu các điều kiện để được hưởng quy chế này và thực tế của các nước mới gia nhập như phân tích ở trên, có thể thấy việc bảo vệ được quyền thực thi SSG đối với các dòng thuế trong bản chào hiện nay là hết sức khó khăn. Nhất là trong bối cảnh đàm phán về mở cửa thị trường nông nghiệp đang diễn ra với nhiều chỉ trích cơ chế SSG hiện hành.

Trong vòng đàm phán tiếp theo, Việt Nam chỉ đề nghị bảo lư​u quyền áp dụng tự vệ đặc biệt đối với một vài sản phẩm thịt - giảm đáng kể về diện so với bản chào lần tr​ước  


3. Thực trạng áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu

3.1. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ gạo


Trong chính sách xuất khẩu gạo của Việt Nam trước đây, chỉ có các DNNN được phép tham gia xuất khẩu. Bên cạnh đó, Nhà nước cùng áp đặt chỉ tiêu xuất khẩu gạo và quản lý chặt các đầu mối xuất khẩu bằng hình thức giấy phép kinh doanh xuất khẩu gạo. Từ 2001, theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg, Chính phủ đã bãi bỏ cơ chế giao hạn ngạch xuất khẩu gạo, đồng thời quy định về các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu gạo đã được bãi bỏ. Tuy nhiên trong điều 6.4 của Quyết định này cũng nêu rõ rằng "Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét quyết định các biện pháp cần thiết nhằm can thiệp hiệu quả vào thị trường lúa gạo". 


Đối với mặt hàng gạo, những năm trước đây Chính phủ cũng áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ như quy định giá sàn đối với thu mua lúa gạo, nếu giá thị trường xuống thấp hơn giá sàn thì Chính phủ hỗ trợ lãi suất để mua gạo nhằm giúp các DNNN mua gạo nhằm khắc phục tình trạng giá gạo giảm mạnh trên thị trường nội địa trong vụ thu hoạch gây ảnh hưởng xấu đến người nông dân, bù lỗ cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo. Những biện pháp hỗ trợ như vậy là không phù hợp với quy định của WTO nên sẽ không được phép áp dụng tiếp tục trong thời gian tới.


3.2. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ chè, cà phê


3.2.1. Cà phê:


Chính phủ đã sử dụng nhiều chính sách hỗ trợ như khoanh nợ, giãn nợ cho những ngư​ời trồng cà phê; cho vay với lãi suất ưu đãi; trợ cấp cho người sản xuất; đầu tư  cho các công trình thuỷ lợi phục vụ “Chương trình phát triển cà phê”, nghiên cứu đào tạo, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ; bù lỗ cho các doanh nghiệp cà phê xuất khẩu sau tạm trữ …


Cà phê cũng thuộc loại nông sản được hưởng chính sách khuyến khích xuất khẩu của Nhà nước. Nhà nước đã lập Quỹ hỗ trợ xuất khẩu cà phê để khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu; áp dụng chính sách thưởng xuất khẩu; hỗ trợ xúc tiến thương mại...Tuy vậy Việt Nam cam kết sẽ hoàn toàn bãi bỏ trợ giá cà phê xuất khẩu khi gia nhập WTO. 


3.2.2. ChÌ:


Mặt hàng chè là một trong mười ba mặt hàng được ưu tiên vay vốn theo qui chế tín dụng ưu đãi xuất khẩu từ Quĩ hỗ trợ phát triển. Đồng thời, để tăng cường khuyến khích xuất khẩu chè, từ năm 2001, Chính phủ đã quyết định bổ sung mặt hàng chè vào diện được thưởng theo kim ngạch xuất khẩu. Bên cạnh đó, nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất chè đã được ban hành như chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học để cải tạo giống, kỹ thuật canh tác, đầu tư cho nâng cấp công nghệ chế biến...


3.3. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ rau, quả


 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi thời kỳ 2000 - 2005 (QĐ số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999), khuyến khích các nhà đầu tư và các địa phương nhập giống, đồng thời Chính phủ cũng hỗ trợ một số địa phương và doanh nghiệp nhập giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống bệnh tốt. Chính phủ đã trợ giá nhập khẩu giống dứa Cayen cho các doanh nghiệp và các tỉnh.


- Thông tư số 95/2004/TT-BTC cũng quy định các tổ chức, cá nhân thuê đất đầu tư phát triển vùng nguyên liệu rau quả được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.


- Nhà nước khuyến khích lập Quỹ bảo hiểm xuất khẩu ngành hàng. Rau quả là một trong những mặt hàng được khuyến khích lập quỹ bảo hiểm và được hỗ trợ ở mức cao vì đây là một ngành kinh doanh có mức độ rủi ro thị trường tương đối cao do giá cả rau quả biến động thất thường. 


- Công văn số 83/1998/TT/BTC ngày 26/8/1998 trong đó quy định các doanh nghiệp xuất nhập khẩu rau quả được phép hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rau quả xuất khẩu. Rau quả cũng nằm trong số 13 mặt hàng và nhóm mặt hàng được áp dụng quy chế thưởng xuất khẩu.


3.4. Các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu khác


3.4.1. Cao su:


Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển, như: hỗ trợ kinh phí đầu tư cho việc khảo sát, quy hoạch các vùng trồng cao su; cho vay tín dụng ưu đãi; Nhà nước hỗ trợ cho việc nhập giống mới có năng suất cao; Thành lập Viện Nghiên cứu cao su do Ngân sách Nhà nước tài trợ kinh phí để nghiên cứu, lai tạo, thực nghiệm giống cao su đưa vào sản xuất, hỗ trợ kinh phí trong nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất cao su, nông hoá thổ nhưỡng, bảo vệ thực vật...


Đối với các hộ gia đình trên địa bàn có trồng cây cao su được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khuyến nông thông qua Ngân sách địa phương. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo công nhân và nâng cao tay nghề cho công nhân. Thực hiện việc miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp cao su theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với một số diện tích trồng cây cao su hàng năm gần 100 tỷ đồng. 


Cao su cũng thuộc danh mục mặt hàng được hỗ trợ xúc tiến thương mại theo Quyết định số 44/2005/QĐ-TTg phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm năm 2005.

3.4.2. Đường:


Đường thuộc danh mục mặt hàng nhạy cảm của Việt Nam và được áp dụng nhiều chính sách can thiệp để quản lý nhập khẩu. Các biện pháp quản lý đã từng được áp dụng đối với mặt hàng này rất khác nhau, bao gồm cấm nhập khẩu; hạn ngạch nhập khẩu; quy định giá tính thuế tối thiểu; giấy phép nhập khẩu (áp dụng đối với đường thô và đường tinh luyện); chỉ định nhà nhập khẩu...trong đó biện pháp cấp giấy phép nhập khẩu hiện vẫn được áp dụng. Theo lộ trình hội nhập AFTA, từ năm 2006 Nhà nước sẽ cắt giảm sự bảo trợ qua thuế nhập khẩu sản phẩm đường. 


3.4.3. Bông


Đối với mặt hàng bông, Nhà nước đặt mức giá sàn cho các doanh nghiệp thu mua bông của nông dân nhằm đảm bảo thu nhập của người trồng bông. Khi giá bông thế giới xuống thấp, nhà máy dệt chỉ mua bông xơ trong nước bằng với giá bông nhập khẩu. Chính phủ đã bù khoản lỗ cho các nhà máy cán bông từ Quỹ bình ổn giá nay là Quỹ hỗ trợ xuất khẩu.


4. Đánh giá tổng quát về các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam 


4.1. Các biện pháp phi thuế quan ở Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế


* Các biện pháp hỗ trợ:


Hỗ trợ trong nước của Việt Nam phần lớn thuộc chính sách "hộp xanh" đặc biệt hỗ trợ cho các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, huấn luyện, các chương trình mở rộng, cơ sở hạ tầng, bảo vệ cây trồng, kiểm dịch động thực vật, an ninh lương thực quốc gia, cứu trợ thiên tai, đầu tư hỗ trợ điều chỉnh cơ cấu, tái định cư. Các biện pháp hỗ trợ phát triển của Việt Nam phù hợp với các điều khoản về đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các nước đang phát triển và có thể tiếp tục duy trì để hỗ trợ cho nông dân và sản xuất nông nghiệp.


* Quản lý nhập khẩu:


Thể hiện sự chủ động tích cực trong hội nhập, Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ đã loại bỏ hàng loạt các hàng rào phi thuế. Một số cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ đã được thực hiện trước khi Hiệp định được phê duyệt và có hiệu lực (bỏ đầu mối, hạn ngạch xuất khẩu gạo, hạn ngạch nhập khẩu phân bón…). Quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành nông nghiệp cũng như đã chuyển từ giấy phép nhập khẩu chuyên ngành sang các quy định mang tính kỹ thuật phù hợp với WTO. Hạn ngạch thuế quan bắt đầu được áp dụng thay chế chế độ quản lý bằng hạn ngạch trước đây. Đây là biện pháp phù hợp với quy định của WTO và có tác dụng tốt trong quản lý nhập khẩu nếu lựa chọn được danh mục mặt hàng và có mức hạn ngạch/thuế suất phù hợp.


* Các bịên pháp kiểm dịch và vệ sinh dịch tễ:


SPS của Việt Nam đư​ợc dựa trên các tiêu chuẩn của CODEX và FAO/WHO. Với các tiêu chuẩn mà CODEX và FAO/WHO ch​ưa có, Việt Nam sẽ thông qua các tiêu chuẩn khu vực hoặc của các n​ước phát triển, hay tối thiểu là các tiêu chuẩn quốc gia đ​ược áp dụng mở rộng phù hợp với Hiệp định SPS. Các tiêu chuẩn SPS của Việt Nam cũng phù hợp với quốc tế song ở mức độ thấp hơn để cho phù hợp với điều kiện sản xuất của Việt Nam hiện nay. 


* Các tiêu chuẩn môi trường: 


- Để thực hiện Công ước CITES (về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang đã có nguy cơ tuyệt chủng), Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 11/2002/NĐ-CP ngày 22/1/2002 về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và quá cảnh các loài động thực vật hoang dã. Để thực hiện Công ước về đa dạng sinh học, Điều 12 Luật Bảo vệ Môi trường quy định tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ các giống, loài thực vật, động vật hoang dã, bảo vệ tính đa dạng sinh học, bảo vệ rừng, biển và các hệ sinh thái; Quy định về xử phạt hành chính; Quy định việc quản lý bằng giấy phép việc nhập khẩu giống cây trồng, vật nuôi; Ban hành danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cấm xuất khẩu, danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được phép nhập khẩu quy định việc quản lý bằng giấy phép danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được phép nhập khẩu. Nhìn chung, so với yêu cầu của các hiệp định MEAs, các chính sách, biện pháp có liên quan đến thương mại để bảo vệ môi trường của Việt Nam không tạo ra tác động bóp méo thương mại. 


4.2. Các biện pháp phi thuế quan ở Việt Nam chư​a phù hợp với thông lệ quốc tế


* Cấm nhập khẩu: 


Theo Điều III và Điều XX của GATT nếu Việt Nam cấm nhập khẩu thuốc lá với lý do có hại cho sức khoẻ thì các hoạt động sản xuất, buôn bán, phân phối thuốc lá trong nư​ớc cũng bị cấm. WTO quy định các mặt hàng nhập khẩu cũng phải đ​ược đối xử tương tự nh​ư các mặt hàng sản xuất trong nước. Tuy nhiên, Việt Nam đã cam kết sẽ bỏ hạn chế đối với thuốc lá khi trở thành thành viên WTO.


* Hạn chế nhập khẩu:


Để hạn chế nhập khẩu, Việt Nam thường áp dụng biện pháp cấm hoặc giấy phép để hạn chế nhập khẩu mỗi khi có nhu cầu bảo hộ sản xuất trong nước, thể hiện sự quản lý mang tính hành chính mệnh lệnh. Các chính sách hỗ trợ của ta thường mang tính giải quyết tình thế, không theo một kế hoạch hay chương trình được Chính phủ phê duyệt trước. Diện mặt hàng, số lượng hàng được hưởng hỗ trợ tuỳ thuộc vào tình hình thực tế phát sinh (tính không lường trước).


* Các biện pháp hỗ trợ:


Hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất (nông dân) rất ít, nhất là đối với dân nghèo, vùng khó khăn, song các khoản hỗ trợ này lại trở thành hỗ trợ cho doanh nghiệp dưới dạng trợ cước, trợ giá và hỗ trợ lãi suất. Đây là các khoản hỗ trợ không phù hợp.


Thưởng xuất khẩu theo thành tích xuất khẩu hoặc theo kim ngạch xuất khẩu là một sự biến tướng của trợ cấp xuất khẩu cũng sẽ phải loại bỏ. 


* Hàng rào kỹ thuật


Việc sử dụng các tiêu chuẩn đang trở thành một trong các biện pháp quản lý nhập khẩu hàng nông sản và trong nhiều trường hợp nó đã trở thành biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản. Trong khi tại Việt Nam, chỉ có khoảng 1.200 trong tổng số 5.600 tiêu chuẩn quốc gia hiện hành là hài hòa với các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. Riêng trong khu vực, Việt Nam cũng mới chấp nhận 56 trong tổng số 59 tiêu chuẩn của chương trình hài hòa tiêu chuẩn ASEAN. Nhìn chung hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu về quản lý xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hoá. Ngay cả những văn bản ban hành sau năm 1991, hàng trăm tiêu chuẩn cũng cần soát xét và nâng cấp để phù hợp với các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. 


 Các biện pháp kiểm soát đối với hàng hóa chịu sự quản lý chuyên ngành của các bộ chủ quản và cấm nhập khẩu có mục tiêu đa dạng song tập trung chủ yếu vào bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo vệ môi trường và an toàn công cộng. Những mục tiêu này là cơ sở của các qui chế điều tiết ở nhiều nước. Tuy nhiên, hệ thống quy định quản lý chuyên ngành của Việt Nam còn thiếu cụ thể và còn nhiều quy định chưa phù hợp. Việc quản lý các hàng hoá nhập khẩu theo giấy phép khảo nghiệm chưa được quan tâm đúng mức, chưa có biện pháp xử lý kịp thời .


Việt Nam chưa có danh mục thực vật có nguy cơ cao thuộc diện cấm hoặc hạn chế nhập khẩu tương đương với Danh mục cho phép kiểm soát vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu theo Tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật quốc tế - ISPM, chưa có quy định yêu cầu nước xuất khẩu phải cung cấp thông tin phục vụ đánh giá rủi ro dịch hại theo Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật - IPPC. 


4.3. Những vấn đề đặt ra cần hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ hàng nông sản phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam


Mặc dù các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam đã được thiết lập và sử dụng có nhiều điểm tương đồng với quy định của WTO và thông lệ quốc tế, đồng thời cũng đã có những tác động tích cực đến bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam theo những mục tiêu và yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, xét một các tổng thể thì các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản còn có những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như sau:


- Thứ nhất là chưa xác định cụ thể quan điểm bảo hộ hợp lý hàng nông sản nên các biện pháp được lựa chọn áp dụng mang tính phân tán, dàn trải và thiếu tính đồng bộ mục tiêu.


- Thứ hai là việc sử dụng các biện pháp hành chính không phù hợp với quy định của WTO về tính dự báo trước (hạn ngạch và giấy phép nhập khẩu đường, trứng gia cầm…), và về tính công khai minh bạch (quy trình cấp phép còn nhiều bất cập).


- Thứ ba là còn thiếu các quy định về pháp luật, chính sách để sử dụng các rào cản tiêu chuẩn kỹ thuật, rào cản về môi trường và các rào cản SPS . Hiện chúng ta còn thiếu hệ thống các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu các quy định về công nhận hợp chuẩn; Quy định về danh mục mặt hàng phải kiểm tra chưa phù hợp, lạc hậu; Chưa có các quy định về rào cản kỹ thuật theo quy trình; Các quy định về tiêu chuẩn môi trường còn thiếu và chưa cụ thể.


- Thứ tư là một số biện pháp hỗ trợ trong nước còn thiếu tập trung, dàn trải, nhiều  biện pháp  trợ cấp xuất khẩu nông sản không phù hợp với thông lệ quốc tế nên dễ bị các nước áp đặt thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng.


         -  Thứ năm là năng lực thực thi các biện pháp phi thuế nhằm bảo hộ hàng nông sản còn nhiều bất cập. Cơ sở vật chất kỹ thuật (phòng thí nghiệm và kiểm tra) vừa thiếu lại vừa lạc hậu, có rất ít phòng thí nghiệm được công nhận hợp chuẩn; khu vực cách ly tại cửa khẩu còn thiếu; phần lớn các cơ quan quản lý phải sử dụng các phương pháp cảm quan để đánh giá nên tính chính xác kém dẫn đến những kết luận đôi khi trái ngược nhau.


- Thứ sáu là sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý chưa rõ ràng và cụ thể, năng lực và trình độ cán bộ trong bộ máy quản lý còn nhiều hạn chế.

Ch​­¬ng iii


định hư​ớng xây dựng và hoàn thiện hệ thống biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của Việt Nam


1. Dự báo các xu h​ướng mới để bảo hộ hàng nông sản trong th​ương mại quốc tế


1.1. Những xu hướng mới trong đàm phán về tự do hoá thương mại hàng nông sản


Có 4 xu hướng chính trong đàm phán về tự do hoá thương mại hàng nông sản tại vòng đàm phán Doha như sau:


- Thuế quan và hạn ngạch thuế quan


-  Các rào cản trong lĩnh vực vệ sinh dịch tễ


-  Những vấn đề về chính sách cạnh tranh và thương mại có sự quản lý của Nhà nước


-  Các thoả thuận khu vực


Đây là những vấn đề rất nhạy cảm nên vòng đàm phán tiếp tục bị kéo dài.


1.2. Một số xu h​ướng mới để bảo hộ hàng nông sản


-  Xu hư​ớng giảm thuế và các khoản trợ cấp nông nghiệp nói chung nhưng giữ mức bảo hộ cao đối với mặt hàng nhạy cảm


-  Xu thế mở rộng diện áp dụng hạn ngạch thuế quan 


- Sử dụng nhiều loại hàng rào tiêu chuẩn kỹ thuật 


- áp dụng các biện pháp và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ở mức cao, theo quy trình


- Gia tăng việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi tr​ường 


2. Quan điểm về xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam 


Quan điểm 1: Vấn đề có tính bao trùm trong xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam là phải thực hiện nhất quán quan điểm bảo hộ có chọn lọc, có thời hạn và có điều kiện. Việt Nam là một nước đang phát triển ở trình độ thấp, với đa số người dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, thị trường còn kém phát triển và dễ bị tổn thương khi có biến động nên chúng ta được phép áp dụng các nguyên tắc ưu đãi cho các nước đang phát triển. 


 Quan điểm 2: Các biện pháp phi thuế quan được xây dựng và hoàn thiện phải tuân thủ và phù hợp với các quy định trong các Hiệp định quốc tế đã ký kết. 


Quan điểm 3: Việc sử dụng các biện pháp bảo hộ phải không tạo ra sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp Nhà nước với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, không được vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia theo quy định của WTO. 


Quan điểm 4: Sử dụng triệt để các quy định về đảm bảo an sinh xã hội và an ninh lương thực - thực phẩm trong Hiệp định Nông nghiệp để bảo hộ một số nông sản chủ yếu có yêu cầu bảo hộ cao. Đó là việc tận dụng tối đa các dạng hỗ trợ được phép như: Hộp xanh lá cây, Hộp xanh da trời và Hộp hổ phách để hỗ trợ cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ vì  mục tiêu chuyển dịch cơ cấu…


Quan điểm 5: Phải xây dựng và lựa chọn lộ trình, chính sách bảo hộ sao cho, một mặt phải bảo hộ hữu hiệu các sản phẩm cần bảo hộ, nhưng mặt khác là phải thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước theo hướng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm mà không tạo ra sự ỷ lại vào sự bảo hộ của Nhà nước. Đồng thời, việc lựa chọn các biện pháp bảo hộ phải phù hợp với năng lực của quản lý Nhà nước về điều kiện phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất kỹ thuật, khả năng tài chính và trình độ của cán bộ quản lý. Có sự phân công rõ ràng giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và có chế tài xử lý mạnh, nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm. 


3. Một số đề xuất về xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ nông sản của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế


3.1. Về các biện pháp hỗ trợ trong nước


Hộp xanh lá cây

Chính phủ nên đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp thông qua Hộp xanh lá cây như: xây dựng cơ sở hạ tầng, chương trình cải tiến hạt và con giống, KH&CN, đào tạo, dịch vụ mở rộng, hỗ trợ vùng khó khăn, môi trường…Bảo lãnh thu nhập, hỗ trợ người sản xuất cần được áp dụng hợp lý.


Việt Nam cũng cần phải mở rộng áp dụng hình thức trợ cấp trong hộp mầu xanh lá cây, như hỗ trợ nghiên cứu triển khai, hỗ trợ nâng cấp các thiết bị nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, hỗ trợ đầu tư vào hạ tầng nông nghiệp…những biện pháp này được WTO cho phép vì chúng không trực tiếp hỗ trợ ngành trong nước, tăng năng suất và khả năng cạnh tranh. 


Hộp xanh da trời

Mở rộng phạm vi và mức đầu tư ưu đãi cho những người đủ tiêu chuẩn được hưởng, đặc biệt là đầu tư đổi mới trang thiết bị chế biến và bảo quản nông sản. Đây là những công đoạn quan trọng góp phần gia tăng giá trị sản phẩm.


Hỗ trợ cho những vùng nghèo khó: học từ kinh nghiệm của các nước ASEAN cung cấp miễn phí hạt giống và nguyên liệu cho dân nghèo tại những vùng khó khăn. Trong điều kiện của Việt Nam cần mở rộng phạm vi những người được hưởng ưu đãi, người nghèo được tiếp cận vốn vay; được hướng dẫn kinh doanh và sử dụng nguồn vốn.


Hỗ trợ tổng thể

Từ kinh nghiệm của một số nước khác, tận dụng những ưu đãi như đối xử đặc biệt và đối xử khác biệt dành cho các nước đang phát triển, Việt Nam có thể tăng cường hỗ trợ trong nước thông qua hình thức trợ giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế như thay đổi cây trồng và vật nuôi, cải cách nông nghiệp…


Trợ cấp  


Chuyển từ hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp như hỗ trợ về lãi suất tín dụng, xoá nợ, giãn nợ … sang hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất thông qua các yếu tố đầu vào trong nông nghiệp: giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng các loại giống mới.


3.2. Xây dựng các điều luật, quy định về tự vệ, các biện pháp thương mại tạm thời


Tự vệ và các biện pháp tự vệ đặc biệt

Do sắp tới Việt Nam sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những nhà xuất khẩu nông nghiệp lớn trên thế giới, việc sử dụng công cụ SSM có ý nghĩa then chốt. Đối với Việt Nam, các sản phẩm nhậy cảm như đường, ngô, gia súc và sắn - những mặt hàng quan trọng đối với nông dân nghèo và dễ bị tổn thương trước thăng trầm của thị trường. Việt Nam cần phải sử dụng tất cả các công cụ tự vệ dành cho các nước đang phát triển để bảo vệ khu vực nông nghiệp dễ tổn thương.

Thuế thời vụ

Biện minh cho việc sử dụng thuế thời vụ là nhằm bảo vệ thị trường nội địa trước nguy cơ xâm nhập quá mức của hàng nhập khẩu cùng loại. Việc áp dụng thuế thời vụ tuy không phải là biện pháp phi thuế quan nhưng nó vừa làm tăng tính linh hoạt của loại thuế này, vừa phù hợp với yêu cầu của Hiệp định Nông nghiệp và là biện pháp mà nhiều nước sử dụng. Ngoài thuế thời vụ, có thể dùng thuế tuyệt đối nhằm tăng tính hiệu quả của bảo hộ khi giá cả nông sản trên thị trường thế giới xuống tới mức quá thấp mà thuế phần trăm không có tác dụng nhiều.


Hạn ngạch thuế quan 

Sự chênh lệch giữa thuế trong và ngoài hạn ngạch có thể lên tới vài trăm phần trăm. TRQ là một đặc trưng trong thương mại nông sản do vậy Việt Nam cần chú trọng xây dựng một biểu thuế TRQ rõ ràng để hàng hoá được bảo vệ thực sự. Việt Nam có khả năng tiến hành đàm phán để có thể vẫn duy trì các TRQs đối với nông sản. Tuy vậy, theo kinh nghiệm của Trung Quốc chúng ta cần có một kế hoạch cụ thể cùng một cơ chế phân bổ hạn ngạch minh bạch, theo đó nên cấp hạn ngạch thuế quan theo chế độ tư động.


3.3. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn hàng hoá


Ngày 26/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 444/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện hàng rào kỹ thuật trong thương mại. Trong đó đã phân định rõ nhiệm vụ của các bộ ngành và các địa phương về việc rà soát, hoàn thiện, tăng cường hoạt động đánh giá phù hợp, thành lập Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật, thành lập mạng lưới điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật…Vì vậy, cần nhanh chóng tổ chức thực hiện đúng lộ trình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, cần xây dựng hệ thống văn bản pháp quy kỹ thuật, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đối với hàng nông sản nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh trong nước để làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý Nhà nước về chất lượng. Tích cực thừa nhận và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, kiện toàn và hoàn thiện các chế độ chứng nhận…tạo ra các hàng rào về tiêu chuẩn chất lượng nhằm bảo hộ hàng nông sản một cách  có hiệu quả.


Trước hết có thể xây dựng và ban hành một số tiêu chuẩn về kích thước sản phẩm đối với nhiều loại rau quả và hàng nông sản (chẳng hạn vượt quá kích cỡ nào đó sẽ không cho phép nhập khẩu vào Việt Nam và có thể biện minh rằng sản phẩm đó có thể là sản phẩm biến đổi gen…); Xây dựng các quy định về an toàn theo tiêu chuẩn HACCP, trong đó chú ý tới quy trình sản xuất, các loại hoá chất cấm sử dụng trong chăm sóc cây trồng, vật nuôi, dư lượng các chất bảo vệ, sự tươi ngon của sản phẩm được phép, dư lượng chất kháng sinh và dư lượng các chất hooc môn tăng trưởng cho phép…


3.4 Hoàn thiện các biện pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm


- Cần có quy định bổ sung về trách nhiệm của Bộ Thương mại trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời bổ sung vào văn bản pháp luật yêu cầu bắt buộc phải kiểm tra trước đối với các hàng hoá là thực phẩm, nông sản được nhập khẩu bằng con đường tiểu ngạch. Làm như vậy mới đảm bảo được hàng hoá nhập khẩu đều qua kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ quan quản lý Nhà nước của Bộ Thương mại như Cục quản lý thị trường và các Chi cục mới có quyền hạn, trách nhiệm và các điều kiện cần thiết để xử lý các trường hợp vi phạm và cũng sẽ góp phần tích cực vào việc bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam.


- Cần có yêu cầu về đặt cọc trước một khoản kinh phí để khi kiểm tra hoặc thử nghiệm mà phát hiện được hàng nông sản không đáp ứng được tiêu chuẩn bắt buộc thì có kinh phí để tiêu huỷ hoặc buộc tái xuất nếu chủ hàng cứ ngoan cố trì hoãn.


- Cần nhanh chóng nghiên cứu và bổ sung Quyết định số 607/NN-TY-QĐ ngày 9/6/1994 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Thông tư số 02/TS-TT ngày 25/6/1994 của Bộ Thuỷ sản quy định diện mặt hàng phải qua kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Các quyết định này ban hành đã quá lâu và không phù hợp với mã số HS nên rất khó khăn trong công tác kiểm tra.


- Để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và xem đó như là biện pháp bổ sung cho các biện pháp bảo hộ hàng nông sản cần thiết phải tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và cán bộ có trình độ cho công tác này, đồng thời cần tăng cường và mở rộng quan hệ quốc tế để tạo điều kiện hài hoà hoá các thủ tục về vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định quốc tế.


3.5. Xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn môi trường 


-  Cần có các quy định cụ thể về quy trình và phương pháp sản xuất để khi cần thì chúng ta có cơ sở để yêu cầu phải được kiểm tra trực tiếp từ cơ sở sản xuất, nếu thực hiện không đúng quy trình thì không cho phép nhập khẩu vào Việt Nam.


- Cần xây dựng các quy định hạn ngạch và giấy phép môi trường để hạn chế nhập khẩu các loại nông, lâm, thuỷ sản mà khả năng cạnh tranh của sản phẩm còn kém so với sản phẩm thay thế của nước khác.


- Yêu cầu về nhãn mác sinh thái (Eco-labelling) vì hiện có khá nhiều loại hàng rau, quả, thực phẩm đã qua chế biến được nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không có nhãn mác sinh thái. 


- Đặt cọc phí tái chế đối với các loại vỏ đồ hộp: Việt Nam chưa có quy định đặt cọc phí tái chế đối với đồ uống và thực phẩm chế biến đóng hộp, trong khi các loại sản phẩm này đang cạnh tranh rất mạnh đối với các loại hàng tươi sống của Việt Nam, vì vậy cần có ngay quy định này nhằm hạn chế một phần hàng hoá nhập khẩu và có thể góp phần bảo hộ cho một số hàng nông sản của Việt Nam. 


- Phí, thuế và các khoản thu liên quan đến môi trường đánh vào hàng nhập khẩu chưa được áp dụng ở Việt Nam. Vì vậy cần khẩn trương nghiên cứu và cho áp dụng các quy định này. 


3.6. Tăng cư​ờng các biện pháp kiểm dịch động, thực vật


- Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ ngành có liên quan xác định lại danh mục các loại hàng hoá xuất nhập khẩu có yêu cầu kiểm dịch động thực vật và đây là quy định bắt buộc cho tất cả các hình thức nhập khẩu vào Việt Nam, kể cả nhập khẩu theo con đường tiểu ngạch và nhập khẩu thử nghiệm.    


- Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm dịch động, thực vật một cách cụ thể và chi tiết theo quy định của quốc tế, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và hư​ớng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn đó. 


- Ký kết các Hiệp định song phư​ơng với các nư​ớc về sự công nhận lẫn nhau trong kiểm dịch động, thực vật. Chỉ có những nước và vùng lãnh thổ nào mà chúng ta đã ký kết được Hiệp định công nhận lẫn nhau thì chúng ta mới công nhận giấy chứng nhận đó và cho phép nhập khẩu hàng nông sản.


- Xây dựng các phòng thí nghiệm, các cơ sở kiểm dịch động thực vật đủ tiêu chuẩn quốc tế, thiết lập hệ thống thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về những vấn đề liên quan đến SPS.


- Nâng cao năng lực dự báo sớm các nguy cơ và vùng bị sâu bệnh, vùng bị dịch bệnh để có biện pháp ngăn chặn sớm như cấm nhập khẩu hoặc thông báo phải qua kiểm dịch đối với những loại hàng không nằm trong danh mục kiểm dịch đã quy định.


4. Các đề xuất cụ thể cho một số nông sản chủ yếu 


4.1. Lúa gạo

- Tiếp tục sử dụng các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và xanh da trời, trong đó hỗ trợ cho công tác thuỷ lợi, cho công tác thâm nhập thị trường, cho công tác nghiên cứu các loại giống lúa có năng suất cao và chất lượng tốt để nâng cao giá trị gia tăng và giảm giá thành.


- Quy định các tiêu chuẩn về gạo xuất nhập khẩu, trong đó chủ yếu là các tiêu chuẩn về độ ẩm, về nấm mốc và côn trùng có trong gạo, về tiêu chuẩn bao gói và ghi nhãn, và tiêu chuẩn về các loại tạp chất có trong gạo.


- Gạo là mặt hàng thuộc an ninh lương thực nên tiếp tục áp dụng cơ chế điều hành xuất khẩu gạo bằng cách thông báo hạn mức xuất khẩu hàng năm một cách thông minh nhất để vừa nâng cao được giá xuất khẩu, vừa giữ ổn định giá trong nước theo hướng có lợi cho cả người sản xuất, các nhà kinh doanh và người tiêu dùng trong nước.


4.2. Ngô


- Sử dụng tối đa các biện pháp hỗ trợ vùng để bảo hộ mặt hàng ngô được sản xuất tại các khu vực khó khăn (hỗ trợ về giống, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật bảo quản sau thu hoạch, các chương trình hỗ trợ vùng về phát triển giao thông…)


- Sử dụng hạn ngạch thuế quan để cho phép nhập khẩu một số lượng nhất định ngô dùng làm thức ăn gia súc. Biện pháp này cho phép nhập khẩu một lượng ngô nhất định với mức thuế thấp để chế biến thức ăn gia súc cho ngành chăn nuôi trong nước, hạn ngạch nhập khẩu có thể sử dụng chế độ không tự động.


- Có các yêu cầu về ghi xuất xứ, bao gói và kiểm tra chặt chẽ theo các quy định.


- Đưa vào danh mục các sản phẩm phải qua kiểm tra xem có phải sản phẩm biến đổi gen hay không, nếu là sản phẩm biến đổi gen thì cần đối chiếu với tiêu chuẩn quốc tế, nếu đáp ứng được mới cho phép nhập khẩu.


4.3. ChÌ

- Chè có thể áp dụng các biện pháp hỗ trợ vùng ở mức thấp


- Tập trung hỗ trợ về giống, kỹ thuật thu hái và chế biến


- Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu chè Việt Nam, kể cả tuyên truyền cho người dân trong nước về đặc tính nổi trội của chè Việt Nam


- Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng đối với mặt hàng này để quản lý xuất nhập khẩu


- áp dụng tiêu chuẩn nhãn mác sinh thái đối với các loại chè


4.4. Cà phê 


- Hỗ trợ vùng trong công tác quy hoạch, giống, thuỷ lợi (vì cà phê được trồng chủ yếu ở khu vực miền núi và đồng bào dân tộc ít người)


- Hỗ trợ kỹ thuật trong khâu thu hái và bảo quản


- Hỗ trợ phát triển thương hiệu cà phê Việt Nam


- Xây dựng và quản lý theo các tiêu chuẩn chất lượng cà phê


- áp dụng tiêu chuẩn nhãn mác sinh thái


- Yêu cầu công nhận hợp chuẩn đối với cà phê đã chế biến sâu.


4.5. Cao su thiên nhiên

- Hỗ trợ quy hoạch phát triển bền vững


- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho cao su Việt Nam


- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng đối với cao su thiên nhiên để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu


- áp dụng các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường trong chế biến mủ cao su.


4.6. Rau quả 

- Nghiên cứu áp dụng các biện pháp tự vệ trong thương mại như sử dụng thuế thời vụ, thuế tuyệt đối và hạn ngạch... khi vụ thu hoạch tập trung tại Việt Nam với từng loại rau quả


- áp dụng tiêu chuẩn kích thước đối với một số loại sản phẩm


- Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm như quy định rõ về tồn dư chất bảo quản, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thời hạn sử dụng


- Quy định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá


- Nghiên cứu áp dụng quy định về nhãn mác sinh thái


- áp dụng các quy định kiểm tra và thông báo đối với sản phẩm biến đổi gen, sản phẩm chiếu xạ…


- Sử dụng các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và xanh da trời.


 Riêng đối với các loại hàng rau quả đã qua chế biến, cần có quy định cụ thể về các chất phụ gia trong chế biến, yêu cầu về bao bì có liên quan đến chất lượng sản phẩm và vấn đề tái chế bao bì. Ngoài ra cần có các quy định về thủ tục thông báo sớm và kiểm tra quy trình chế biến xem có đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn HACCP hay không…, nếu đáp ứng được mới cho phép nhập khẩu…

4.7. Sữa


- Sử dụng các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây và xanh lá cây một cách đầy đủ nhằm giúp cho ngành chăn nuôi bò sữa trong nước phát triển.


- Thực hiện một cách nghiêm túc các quy định về kiểm dịch động thực vật để hạn chế nhập khẩu các loại giống bò sữa có chất lượng kém và có nguy cơ về dịch bệnh, các loại thức ăn chăn nuôi kém chất lượng.


- Tiếp tục duy trì chế độ hạn ngạch thuế quan.


- Xây dựng và thực hiện các quy định tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.


- áp dụng các quy định về thực phẩm hỗ trợ tăng cường  sức  khoẻ để kiểm tra và giám sát việc nhập khẩu các loại sữa chữa bệnh.


- Xây dựng và áp dụng các quy định về tiêu chuẩn dinh dưỡng đối với các loại sữa thông dụng.


4.8. Đường 


Với việc bảo hộ quá cao cho ngành mía đường đã tiêu tốn một lượng tài chính không nhỏ và hiệu quả của bảo hộ không cao, làm cho các ngành công nghiệp chế biến có sử dụng đường khó cạnh tranh được với hàng hoá cùng loại của nước khác do phải mua đường nguyên liệu với giá cao hơn giá thế giới. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cần phải giảm dần mức độ bảo hộ đối với mặt hàng này và đưa vào danh mục cắt giảm bảo hộ. Trước hết, Nhà nước có thể đưa mặt hàng này vào danh mục các mặt hàng sẽ áp dụng các biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam như: Tăng thuế so với mức thông thường; áp dụng hạn ngạch nhập khẩu; áp dụng hạn ngạch thuế quan; áp dụng thuế tuyệt đối; cấp phép nhập khẩu để kiểm soát nhập khẩu; phụ thu đối với hàng nhập khẩu. Trong số các biện pháp được phép áp dụng như trên có thể áp dụng hạn ngạch thuế quan ngay từ năm 2006, sử dụng thuế mùa vụ khi vụ thu hoạch mía đường tập trung cũng cần được nghiên cứu áp dụng. Ngoài ra, cần xây dựng và kiểm soát nhập khẩu đường theo các tiêu chuẩn, không cho phép nhập khẩu các loại đường có thành phần hoá chất với tên gọi “ đường siêu ngọt”, tăng cường các biện pháp quản lý thị trường để chống nhập khẩu lậu đường qua biên giới như thời gian qua.


5. Một số kiến nghị chủ yếu


(1) Kiến nghị Nhà nước thực hiện một cách thống nhất và nhất quán nguyên tắc bảo hộ có lựa chọn, có điều kiện và có thời hạn theo một lộ trình cụ thể. Để bảo hộ hữu hiệu hàng nông sản của Việt Nam có thể tiếp tục sử dụng các biện pháp hỗ trợ theo quy định của WTO, tức là Tổng hỗ trợ (AMS) có thể sẽ giảm và hỗ trợ chỉ nên tập trung vào mục tiêu để tăng cường khả năng cạnh tranh của các sản phẩm (giảm giá, tăng năng suất và chất lượng) thay vì hỗ trợ trực tiếp. Chính phủ tăng c​ường đầu tư​ hỗ trợ cho nông nghiệp thông qua nhóm hỗ trợ thuộc diện hộp xanh da trời (đầu tư​ cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thuỷ lợi, hỗ trợ cho các vùng có thu nhập thấp thông qua đầu tư các cơ sở hạ tầng thương mại …). Bên cạnh đó sử dụng các biện pháp hỗ trợ dạng hộp xanh lá cây với các hình thức hỗ trợ như: hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học để phát triển các loại giống cây trồng vật nuôi có năng suất cao và ít bị dịch bệnh, nghiên cứu khoa học và các chương trình kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ các dịch vụ đào tạo, dịch vụ tư vấn khuyến nông, dịch vụ tiếp cận thị trường…). Bãi bỏ toàn bộ các chính sách và biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp theo hình thức cấp vốn, ưu đãi về lãi suất tín dụng, giãn nợ và xoá nợ (các chương trình trước đây đã làm như chương trình mía đường, cà phê chè, giấy nguyên liệu… nhưng hiện đang xử lý mà chưa xong thì phải công khai tuyên bố trước và có thể sử dụng nguyên tắc hỗ trợ vùng có thu nhập thấp để biện minh).


(2) Phải tăng cường năng lực cho việc thực thi Pháp lệnh về tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam. Theo quy định hiện hành chúng ta đã đưa ra 7 nhóm biện pháp tự vệ trong nhập khẩu hàng hoá nước ngoài vào Việt Nam, các biện pháp này phù hợp với quy định quốc tế và có thể áp dụng cho hàng nông sản như:


- Tăng mức thuế nhập khẩu so với mức thuế nhập khẩu hiện hành


- áp dụng hạn ngạch nhập khẩu


- áp dụng hạn ngạch thuế quan


- áp dụng thuế tuyệt đối


- Cấp phép nhập khẩu để kiểm soát nhập khẩu


- Phụ thu đối với hàng hoá nhập khẩu


- Các biện pháp khác


   Vấn đề khó khăn nhất hiện nay là làm thế nào để chứng minh được rằng “hàng nhập khẩu quá mức, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước, hàng hoá cạnh tranh trực tiếp và cái gọi là hàng hoá tương tự“. Đề nghị Chính phủ cho phép thành lập Tổng cục Quản lý cạnh tranh trực thuộc Bộ Thương mại để thực thi nhiệm vụ này.


(3) Thời gian vừa qua, liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại có rất nhiều cơ quan quản lý Nhà nước chịu trách nhiệm trước Chính phủ để thực hiện. Đã xẩy ra nhiều trường hợp vừa chồng chéo lại vừa bỏ sót. Nhận thức một cách rõ ràng về thực trạng này, ngày 26/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật. Chúng tôi cho rằng, bên cạnh nhiệm vụ rà soát, thông báo và hỏi đáp, các cơ quan này cần phải báo cáo Chính phủ về các quy định hiện chúng ta còn thiếu (như đã nêu trong phần thực trạng) và đề nghị Chính phủ yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan phải sớm hoàn thành văn bản pháp luật để thực hiện. Đối với hàng nông sản, cần giao trách nhiệm cụ thể cho các Bộ chủ chốt như Thương mại, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ cùng phối hợp để có được các biện pháp tốt nhất nhằm bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam phù hợp với quy định quốc tế.


(4) Kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt và ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất nhập khẩu hàng hoá cho thời kỳ sau năm 2005 thay cho Quyết định 46/2001/QĐ-TTg đã sắp hết hiệu lực. Trong đó, danh mục hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành cần xoá bỏ danh mục hàng cấm nhập khẩu mà đưa vào danh mục mặt hàng nhập khẩu chuyên ngành theo các điều kiện do các bộ ngành quy định. Quy định rõ thêm các nguyên tắc quản lý để tránh việc hiểu khác nhau dẫn đến những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Trong đó một nguyên tắc quan trọng quản lý là không hạn chế định lượng nhập khẩu mà chỉ quy định các tiêu chuẩn và điều kiện nhập khẩu, trừ những mặt hàng mới sử dụng tại Việt Nam và/ hoặc là những mặt hàng chưa hoặc không quy định được tiêu chuẩn và điều kiện thì mới cấp giấy phép.


(5) Cách bảo hộ tốt nhất và chủ động nhất là nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm và của doanh nghiệp. Vì vậy, đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành cần có chương trình và kế hoạch cụ thể về nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm. Đồng thời Bộ Thương mại, các Bộ ngành có liên quan, các địa phương cần thực hiện tốt Quyết định 311/QĐ-TTG ngày 20/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thị trường nông thôn thời kỳ đến năm 2010. Việc thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Quyết định trên, đặc biệt là vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, hình thành hệ thống phân phối lớn có tính liên kết cao, đổi mới và nâng cao vai trò của các hiệp hội ngành hàng ...cũng sẽ là các biện pháp kinh tế - kỹ thuật tinh vi nhằm bảo hộ có hiệu quả một số hàng nông sản của Việt Nam và phù hợp với quy định quốc tế.   


Kết luận


Bám sát các mục tiêu, yêu cầu và các nội dung đã được phê duyệt, Ban chủ nhiệm đề tài đã hoàn thành được một số nhiệm vụ như sau:


- Hệ thống hoá, tổng hợp và khái quát về các biện pháp phi thuế được áp dụng đối với hàng nông sản theo quy định của WTO và thông lệ quốc tế, kinh nghiệm của một số nước.


- Phân tích và đánh giá một cách khái quát quá trình áp dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản của Việt Nam trong thời gian qua, chỉ ra những biện pháp phù hợp và có hiệu quả cũng như những vấn đề còn bất cập và nguyên nhân.


- Dự báo một số xu hướng mới trong việc bảo hộ hàng nông sản trên thế giới, đề xuất một số quan điểm, các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan nhằm bảo hộ một số hàng nông sản của Việt Nam phù hợp với quy định của WTO và các cam kết quốc tế.


 Xuất phát từ mục đích nghiên cứu hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản chủ yếu của nước ta phù hợp với thông lệ quốc tế nên đề tài đã tiếp cận các biện pháp phi thuế quan theo cách thức mà WTO hoặc thông lệ quốc tế đang sử dụng. Từ các kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi nhận thấy rằng:


1. Một trong những mục tiêu của WTO là đàm phán để cắt giảm thuế quan và dỡ bỏ các biện pháp phi thuế quan nhằm tự do hoá thương mại nên trong hầu hết các quy định của WTO hoặc trong các văn kiện đàm phán đều bàn tới các biện pháp để giảm bảo hộ. Trong thực tiễn, kể cả các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng bảo hộ bằng biện pháp thuế quan là tốt hơn so với các biện pháp phi thuế nhưng hầu hết các nước vẫn sử dụng các biện pháp phi thuế quan ở mức độ cao hơn và tinh vi hơn.


2. Nội hàm của khái niệm bảo hộ rất rộng lớn, nó không chỉ là các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để ngăn chặn sự xâm nhập của hàng hoá nước ngoài mà còn bao hàm cả trợ cấp nội địa, trợ cấp xuất khẩu và các biện pháp hạn chế cạnh tranh thông qua việc dành các ưu đãi cho một số doanh nghiệp xác định về tài chính, tín dụng, quyền kinh doanh và phân phối…Để bảo hộ hữu hiệu hàng hoá được sản xuất ra trong nước nói chung, hàng nông sản nói riêng còn phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, trong đó các biện pháp phi thuế quan có một vị trí và vai trò quan trọng.


3. Trong xu hướng về sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản, việc sử dụng các hàng rào mang tính hành chính (như cấm, giấy phép) đang có xu hướng giảm dần, việc sử dụng các hàng rào kỹ thuật và quản lý theo  quy trình sẽ ngày càng tăng lên và mức độ ngày càng cao hơn. Đối với hàng nông sản, một mặt phải căn cứ vào Hiệp định Nông nghiệp, Hiệp định về kiểm dịch động thực vật (SPS), Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và quy định khác có liên quan, mặt khác phải dựa vào hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO, HACCP, CODEX,…ĐỂ xây dựng các yêu cầu kỹ thuật theo quy trình “sản phẩm an toàn”, “sản phẩm sạch” hoặc “sản phẩm thân thiện với môi trường”. 


4. Việc sử dụng các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản phải đảm bảo không vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia. Tuy nhiên, trong điều kiện của một nước đang phát triển có trình độ thấp như Việt Nam, chúng ta có thể tận dụng triệt để các ưu đãi dành cho các nước đang phát triển ở trình độ thấp để tìm kiếm sự hỗ trợ của quốc tế trong việc xây dựng và hoàn thiện các biện pháp phi thuế. Đồng thời cần chọn ra các biện pháp khẩn cấp để áp dụng ngay, kế đó là các biện pháp có tính ngắn hạn (theo ưu đãi cho các nước đang phát triển) và các biện pháp sử dụng trong dài hạn. 


5. Việc xây dựng và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với việc hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ hàng nông sản có liên quan đến nhiều Bộ, ngành khác nhau Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, bên cạnh việc phải triển khai nhiều nội dung như đã đề cập, các Bộ, ngành cần triển khai ngay Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
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MO PAU
Su can thiét nghién citu dé tai

Tu do hoa thuong mai 12 mot qua trinh lau dai, gan chat véi qua trinh
dam phdn dé€ cét giam thu€ quan va hang rao phi quan thu€. Cic nudc, dic
biét 1a cac nudc phat trién, mot mat luon di dau trong viéc doi hoi phai dam
phan dé md& cura thi trudng va thiic day tu do hod thuong mai, mat khac lai
luon dua ra cdc bién phdp tinh vi hon va cdc rao can phtc tap hon nhim béo
ho san xuat trong nudc, dac biét 1a trong linh vuc nong nghiép do tinh chat
nhay cam cua linh vuc nay déi véi kinh t€, xa hoi ctia cdc qudc gia. Nhiéu
bién phap bao ho méi dugc ap dung doi v6i hang nong san theo cac Hiép dinh
c6 lién quan nhu Hiép dinh vé hang rao ky thuat trong thuong mai, Hiép dinh
vé ki€ém dich dong thuc vat, Hiép dinh vé trg cap va cac bién phdp doi khéing
va cac quy dinh quan ly thuong mai lién quan dén moi truong, lao dong...,
cộc quy dinh vé tiộu chuin kĐ thuat cho cdc mit hang cu thé ciing nhu cic
quy dinh vé thu tuc hai quan va nhiéu quy dinh quan 1y khéc.

O nuéc ta, Nghi quyét Hoi nghi Trung wong 1an thit 9 (khod IX) di xdc
dinh phai chuén bi t6t cdc diéu kién dé sém gia nhap WTO vao nam 2005. Dé
thuc hién thang 1gi Nghi quyét, ching ta phai md ctra thi trudng, tiing budc tu
do hoa thuong mai, giam dan muc thu€ suét, mé cua thi truong hang nong san
nhi€u hon, cdc chinh sich tro cdp hoac hd trg cho néong dan khong phit hop
vGi quy dinh cia WTO ciing dan phai loai bé. Khi d6, Viét Nam van phai xay
dung va hoan thién mot s6 hang rao phi thu€ quan dé dam bao an ninh luong
thuc qudc gia va bao ho san xuit trong nude.

Viéc thuc hién cac cam két cia WTO theo hudng cat giam thué, loai bo
hang rao phi thué€ va cit giam cac khoan trg cidp cho nong nghiép sé anh
huong dén thuong mai va cung cau mot s6 nganh hang noéng san cua Viét
Nam, tao co hoi cho hang hod tlr bén ngoai, dac biét 1a cdc nuGc xuat khau
nong san 16n tham nhap thi truong Viét Nam véi gia ré hon, gay stic ép canh
tranh 1én cdc nganh hang noi dia va c6 thé tic dong t6i cdc van dé xa hoi nhu
cong an viéc 1am, ngheo doi, bat binh dang thu nhap... Vi vay, mot chinh sdch
bao ho hop 1y san xuét nong nghiép trong nudc van rat can thiét. Di€u quan
trong 1a cac hinh thitc bao ho dé dugc xay dung pht hgp vé6i cac qui dinh clia
WTO va thong 1& quoc t€, khong tao ra nhitng tré ngai cho qua trinh dam
phan gia nhap WTO cua Viét Nam. Mudn vay, can phai cé su nghién ciu
toan dién vé cdc bién phdp phi thu€ quan phu hop véi cac qui dinh cia WTO
dé xay dung dugc rao can hitu hiéu bao ho san xudt trong nuéc theo diing chu



truong cua Pang vộ€ bao ho cÂ6 su lua chon, ¢6 thoi han, cộ di€u kiộn va phu
hop vội cac thong 1ộ quoc té.

Tu nhitng 1y do nộu trộn, BO Thuong mai da cho phép chiing tội nghiộn
ctu triộn khai dộ tai cap Bo vội tieu dộ: “ Hoan thiộn cdc biộn phdp phi thuộ
quan dộ bdo ho mot s6 noộng sdan chii yộu cua nudc ta phi hop vội thong 1ộ
quoc té”.

Muc tiéu nghién ciru cua deé tai

- Téng hop va khai quat cdc bién phdp phi thué€ quan theo quy dinh cta
WTO va thong 1& quoc t€ dé bao ho hang nong san.

- Déanh gi4 thuc trang céc bién phép phi thué quan duoc 4p dung dé bao
ho hang nong san Viét Nam hién nay.

- DÂộ xuit dinh huộng xay dung, hoan thiộn va dp dung cộdc biộn phép
phi thu€ quan dé bao ho mot s6 nong san chu yéu ctia Viét Nam cho phit hop
vGi quy dinh cia WTO va thong 1é qudc té.

Dai tuong va pham vi nghién citu cia dé tai

- Da6i tuong nghién cttu 1a cac bién phap phi thu€ quan trong thuong
mai dé bao ho hang nong san Viét Nam theo quy dinh ciia WTO va thong 1é
quoc té.

- Pham vi nghién cttu cta dé tai tap trung vao nghién ciu viéc 4p dung
céc bién phép phi thu€ quan dé bao ho mot s6 hang nong san.

- Pham vi vé khong gian, thoi gian 1a cdc bién phép phi thu€ quan duogc
ap dung & Viét Nam trong giai doan 1996 dén nay va dé xudt cac bién phap
cho thoi ky dén nam 2010.

Phuong phap nghién ciu

Dé thuc hién dé tai, ngoai cdc phuong phdp chung duoc 4p dung cho
linh vuc nghién ctu kinh t€, mot s6 phuong phép cu thé dugc tién hanh Ia:

- Phuong phép tong hop, phan tich, so sanh
- Khao sat thuc té€
- Phuong phéap chuyén gia, hoi thao

Noi dung nghién cuu:

Dé tai dugc két cdu thanh 3 chuong (ngoai phan mé dau, két luan), noi
dung nghién citu cu thé cta timg chuong nhu sau:



CHUONG 1

TONG QUAT CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE BAO HO HANG
NONG SAN THEO QUY PINH CUA WTO VA THONG LE QUOC TE

Trong cac sich gido khoa va siach tham khao vé kinh t& quoc té, hay
thuong mai quoc t€ da cé nhiéu tic gia phan tich va dé cap truc ti€p t6i van dé
bao ho. Tuy nhién trong cdc van kién cia WTO ciing khong ¢6 tai liéu nao dé
cap mot cach truc ti€p t6i cac bién phdp bao hd, ma chi dé cap téi viéc cit
giam thué€ quan va cdc bién phap phi thué quan nham tu do hod thuong mai.

Dé tai nay khong nhiam vao muc tiéu lam sdng to6 nhitng van dé 1y luan
va thuc tién clia bdo hod néi chung ma chi tap trung vao giai quyét nhiing van
dé co s& khoa hoc cua viéc st dung cdc bién phéap phi thu€ quan dé bao ho
hang nong san Viét Nam cho phii hop véi thong 1€ qudc t€. Dong thoi, dé tai
cling khong di sau vao giai quyét van dé vi sao chiing ta lai phai bao ho hang
nong san, vi sao lai bao ho mat hang nay ma khong bao hd mat hang khac.
Hang nong san cua Viét Nam con cin phai st dung cdc bién phdp dé bao ho
vi n6 lién quan dén viéc lam va thu nhap cta gan 80% dan s6 song & nong
thon va dua vao nong nghiép. Bén canh viéc sut dung cac hang rao thué quan
12 cht yé€u thi phai nghién cu cdc bién phap phi thu€ dé bao ho. Véi cach dat
van dé nhu vay, dé tai tap trung vao tong quan cac bién phdp phi thué quan
theo quy dinh ctia WTO va thong 1¢ qudc t& co thé sir dung dé bao ho hang
nong san.

1. TONG QUAN HIEP PINH NONG NGHIEP CUA WTO VE CAC BIEN
PHAP BAO HO HANG NONG SAN

1.1. Cac cam két vé mé cua thi trudong

Dé giam bao ho, Hiép dinh Nong nghiép cia WTO tap trung chu yéu
vao 3 linh vuc cam két chinh: #iép cdn thi truong, ho tro trong nudc va tro
cdp xudt khdu.

* Tiép cdn thi truong:

Ciing nhu trong cac linh vuc khac, trong nong nghiép, tiép can thi
trudong 1a mitc do mot nuGe cho phép hang nhap khau bén ngoai tham nhap
vao thi truong cua minh. Céc dicu khoan cta ti€p can thi trudong trong Hiép
dinh Nong nghiép nham diéu tiét va han ché€ cdc can tré doi véi thuong mai
trong nong nghiép. Do d6 cac bién phap ma cua thi truong trong Hiép dinh
Nong nghiép tap trung vao hai van dé chinh 1a cat giam thué/ thué€ quan hod
céc rao can phi thu€ quan va cam két md ctra thi trudng t6i thiéu.



Trong trudng hop khong c6 nhu cAu nhap khdu doi v6i mot sO san
pham nhit dinh, cic nudc phéat trién van phai tao co hoi md clra thi trudng toi
thi€u cho nhitng san phdm d6 1a 3% so véi stc tiéu thu noi dia trong thoi ky
co s& 1986-1988. Ty 1¢ 3% nay bat dau thuc hién tir nam 1995 va nang lén
5% vao nam 2000. Ty 1& nay 1a 1% d6i v6i cac nuGe dang phat trién va sé ting
lén 4% va nam 2004. Do két qua cuia cac cam két md cira thi trudng t6i thi€u,
cac nudc phai nhap khau mot s6 luong khiém ton nhat nhitng hang héa han
ché chat ché nhat.

* Ho tro trong nudc:

Tai Phu luc 2 ctia Hiép dinh Nong nghiép da phan céc bién phap ho trg
trong nudc c6 yéu ciu dugc mién trir cam két cat giam can phai thoa man cic
yéu cau co ban la cac bién phap dé khong c6 tic dong bop méo thuong mai
va anh hudng dén san xuat. Khi dam phéan vé dd bo hang rao bao ho thi nguoi
ta quy céc loai hd tro nay vé 3 dang hé trg, d6 1a: hé tro dang hop hé phéch,
ho tro dang hop xanh 14 cay va ho tro dang hop xanh da troi (H6 trg dang hop
xanh 1a cdc bién phap hoé trg phit hop va dugc dé cap 6 muc 1.2).

* Tro cdp xudt khdu

Nhitng khoan chi ciia Chinh pht hoac nhiing khoan déng gbp tai chinh
cua cdc Chinh phu cho céc nha san xuat hay xuét khau dé€ ho xuat khau hang
héa hay dich vu duoc goi 1a trg cAp xudt khau. Theo Hiép dinh Nong nghiép,
cac nuGc phat trién phai giam 21% tro cdp (tinh theo lugng trg cip) va 36%
(tinh theo gid tri) trong vong 6 nam, cic nudc dang phat trién 1a 14% (theo
luong) va 24% (theo gia tri) trong vong 9 nam. Thoi ky co so clia cat giam trg
cap xudt khdu dugc tinh tir 1986 - 1990. Céc cam két cat giam duoc thuc hién
theo nhém san pham chit khong theo timg san pham cu thé,

Trong di€u 20 ctua Hiép dinh Nong nghiép, cidc nudc da cam két tiép
tuc dam phdn vé cat giam nhanh chéng va ddng ké hd trg va bao ho dé tao
nén qud trinh cai cich co ban va lién tuc, viéc dam phdn s€ bit dau 1 nam
trude khi két thic thoi gian thuc hién cac cam két truéec d6. Thang 11 nam
2001, Hoi nghi Bo truéng tai Doha da dat ra mot nhiém vu thiét 1ap cac muc
tiéu mot cach rd rang hon, cac muc tiéu nay duoc xay dung trén co s nhiing
két qua can dat dugc va thoi han dé dat duoc nhitng két qua d6. Mot ban du
thdo “phuong thiic” sira doi duoc dua ra dé dam phan trong thang 3 nam 2003
va dugc st dung dé 1am co s& cho cdc dam phan vé mat k§ thuat.



1.2. Cac bién phap bao hé phu hop

Theo Hiép dinh Nong nghiép, cdc bién phdp hd trg trong nudc thudc
dang hop xanh 14 cay va hop xanh da tr6i dugc coi la cac bién phap bao ho
phu hop.

* Cdc bién phdp trong ""hop xanhla cdy'' (green box) la nhitng chinh
sach khong hodc rat it 1am bép méo gia tri thuong mai cac mat hang nong san
dugc tat ca cdc nuGe ap dung dé hd trg chung cho san xuat nong nghiép nhu
ho tro vé cdc dich vu cong, hd trg nham dam bao an ninh luong thuc va an
sinh x4 hoi, bao vé moi truong, giam nhe thién tai...

* Cdc bién phdp trong ""hop xanh da troi"" (blue box) ho trg truc tié€p
cho nguoi san xuat thong qua cic chuong trinh nhu hé tro dau tu cho cac
viing khé khan, trg cap dau vao cho ngudi ngheo, trg cdp dé chuyén dich viing
trong cay thudc phién sang cac cay trong khac. ..

* Cdc truong hop ngoai lé (quyén tu vé va cdc uu ddi ddc biét trong
nong nghiép)

Ngoai cdc bién phdp tu vé dugc diéu chinh bang Hiép dinh vé tu vé, doi
vGi nong san, cdc bién phap tu vé con ¢6 nhitng diéu khoan co s khéc - Diéu
5 cua Hiép dinh Nong nghiép. Diéu khoan vé tu vé dic biét trong nong
nghiép khdc véi tu vé thong thudng. Miic thué tu vé cao c6 thé duoc dp dung
mot cdch tu dong khi khéi lugng nhap khiu vuot qua mot mite nao d6, hoic
néu gia ca giam xudng qua miuc nao d6 va khong can phai chiing minh nhiing
ton thuong ma né gay ra doi v6i nganh san xuat trong nudc.

1.3. Cac ngoai l¢ duoc phép

* An ninh luong thuc:

Pé dam bao an ninh luong thuc, nhiéu Chinh phu 4p dung cdc chuong
trinh quoc gia du trit luong thuc, thuc pham (Ida gao, ngo...). Bén canh do,
con c6 cac chuong trinh du trit cic mat hang thi€t yéu doi véi san xudt nong
nghiép nhu giong cay, thudc thd y, thudc bao vé thuc vat...hay quan trong doi
vGi phét trién cdc nganh nghé khdc nhu bong...Céc bién phap han ché xuat
khau nhu kiém sodt xuat khau luong thuc d€ duy tri su 6n dinh cung céu trén
thi truong noi dia v6i muc tiéu dam bao an ninh luwong thuc ciing duge coi nhu
cac ngoai 1& duoc phép trong bao hd nong san.

* Bdo vé nguon gen:
Nhiing quan ngai vé “viéc 6 nhiém gen” da lam nay sinh yéu cau bao

vé ngudn gen trudc nguy co xam hai cua cdc giéng ngoai lai nhap khau.
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Nhiéu nudc da bay to nhiing lo ngai nhu viéc cdy ghép gen ngau nhién, tinh
bat on dinh cla gen, va su dot bién gen do lai cdy gen... Tuy nhién, nghién
ctiu khoa hoc dé€ phan tich, du bdo va phong ngira rli ro, cong véi viéc theo
ddi vao kiém soét chit ché can phai duoc tiép tuc dé han ché dén muic thip
nhat nhitng anh hudng sinh théi tiéu cuc cia cac loai cay trong bién déi gen.
Mac du khong nam trong cdc diéu khoan cta Hiép dinh Nong nghiép, céc 1y
do bao ho duoc dua ra xuat phat tir yéu cau nay thuong duoc coi 1a hop ly.

1.4 Cac uu dai doi v6i cac thanh vién dang phat trién

Theo thoa thuan chung, cidc nudc dang phat trién va cham phat trién s&
dugc huong mot s6 uu dai sau:

- Cam két vé ho trg trong nuéc ( Diéu 6): Theo Hiép dinh ra soat giita
k¥, cdc bién phdp hd trg cia Chinh phu, du 1a truc ti€p hay gidn ti€p, nham
khuyén khich phat trién nong nghiép va nong thon 1a bo phan khong tach roi
trong chuong trinh phat trién cuéa cdc nudc dang phat trién, do d6 trg cap dau
tu - 12 nhitng trg cdp néi chung thudng ¢ tai cic nude dang phét trién; trog cip
dau vao cua nong nghiép - 1a nhiing tro cap thuong dugc cap cho nhitng nguoi
san xuat c6 thu nhap thap va thi€u nguodn luc tai cic nuéc Thanh vién dang
phat tri€n; va hé trg nham khuyén khich viéc tir bo trong cay thoc phién, s&
dugc mién trir khoi cdc cam két cat giam ho trg trong nudc.

H6 trg trong nuéc khong cho mot san pham cu thé nao khong dua vao
tinh todn Téng AMS hién hanh cuia thanh vién d6 néu hd tro d6 khong vuot
qua 10% tri gia tong san luong nong nghiép (cac nudc phat trién 1a 5%).

- Cam két vé trg cdp xuat khau( Diéu 9): Chi tiéu ngan sach cho tro
cap xuat khau va s6 lugng nong san dugc hudng trg cip vao cudi giai doan
thuc hién khong vuogt qua 76% va 86% cac mic tuong tng trong giai doan co
s& 1986 - 1990 (Cidc nudc phat trién ty 1¢ phin tram twong ung 1a 64% va
79%).

- Doi xtir dac biét va khac biét (Diéu 15): Thanh vién cac nudc dang
phat trién dugc linh hoat trong viéc thuc hién cam két cit giam trong mot giai
doan 1a 10 nam. Thanh vién cic nudc kém phat trién s& khong phai thuc hién
cat giam.

- Tiép tuc qua trinh cai cdch (Diéu 20): Cac thanh vién nhat tri rang cac
cudc dam phan nham ti€p tuc qud trinh cai cach c6 tinh dén yéu td phi thuong
mai, doi xir dac biét va kh4c biét d6i véi cac Thanh vién dang phat trién.



Nhu vay, theo khuon kho cua Hiép dinh nong nghiép cic nudc dang
phat trién duoc cac uu dii vé hd trg trong nudc, trg cap xuat khiu, va mot so
doi xtr dac biét va khdc biét. Viét Nam 12 mot nude dang phét trién & vao trinh
do thap, lai 12 mot nuéc dang thuc thi cai cdch va chuyén ddi co ché quan 1y
nén kinh t€ tir co ché k& hoach hod tap trung sang co ch€ thi trudng, vi vay
ching ta phai van dung mot cach t6t nhat cac quy dinh cho phép doi véi cac
nuéc dang phat trién va dang chuyén déi trong viéc xay dung cdc hang rao
phi thu€ nham bao ho mot s6 nong san chu yéu.

2. CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN KHAC TRONG KHUON KHO
WTO CO LIEN QUAN PEN BAO HO HANG NONG SAN

2.1. Hiép dinh vé kiém dich dong thuc vat (SPS)

Hiép dinh vé€ dp dung céc bién phép vé sinh dich t€ (SPS) chi r6 nhiing
nguyén tic va quy dinh ma cdc nudc thanh vién phai 4p dung trong viéc quan
ly cdc san pham nhap khau. Hiép dinh dinh nghia nhitng bién phdp vé sinh
dich té 1a nhitng bién phdp nham bao vé cudc séng va siic khoé cuia con
nguoi, dong vat va thuc vat.

Hiép dinh quy dinh cdc nudc kém phét trién nhat c6 thé hoan viéc thuc
hién cdc diéu khoan vé nhap khau trong vong 5 nam. Hiép dinh ciing quy
dinh viéc ho trg ky thuat gitta cdc thanh vién. Hiép dinh ciing cho phép Uy
ban, trong mot s6 trudng hop cu thé, dua ra cdc ngoai 1é dic biét giéi han vé
thoi gian doi v6i cac nudc dang phét trién trong viéc thuc hién nghia vu cia
minh (Diéu 9, 10 va 14).

Trong khung khé dam phan thang 8/2004, cdc nudc da thod thudn:

- Dong y kéo dai thoi han chudn bi cho cdc nudc dang phat trién dé cac
nudc nay c6 thé thich ing véi nhitng bién phdp mdi cta cac nude khac;

- Thao luan vé van dé x4c dinh thoi han hop Iy gitta thoi diém cong bo
mot bién phdp SPS méi clia mot nuéce va thoi diém trién khai bién phdp d6
trong thuc té;

- Ap dung nguyén tic tuong duong, theo d6 cic Chinh phu phai chip
nhan rang cic bién phiap ma cidc Chinh pht dp dung phéi tuong duong véi
nhiing bién phép riéng cua ho;

- Khuyén khich cic nudc dang phét trién tham gia vio qua trinh xay
dung céc quy chuin SPS quac té.



2.2. Hiép dinh vé hang rao ky thuat trong thuong mai (TBT)

Hiộp dinh TBT cho phép sir dung cộc quy dinh va tiộu chuộin kĐy thuat,
bao gébm cac yéu cau vé bao bi, ma hiéu, nhan hiéu va cac thu tuc danh gia su
phi1 hop v6i cdc quy dinh va cdc tiéu chudn k§ thuat khong tao ra cdc trd ngai
khong can thiét cho thuong mai qudc t€. Hiép dinh TBT thira nhan ring cic
nuéc c6 quyén dp dung nhitng quy dinh k¥ thuat hodc nhitng tiéu chuén san
pham bt budc (gém ca nhiing tiéu chuan vé déng goi va nhan mdc dé bao
dam chat luong hang xuat khiu, bdo vé siic khoé va su an toan ctia con nguoi,
dong vat, thuc vat, bdo vé moi trudong hodc dé ngin ngira cdc hoat dong gian
1an & mic do ma nuéc do cho 1a phi hop va phai bao dam riang cic bién phép
nay khong duoc tiộn hanh vội cdc cdch thitc ¢6 thé gay ra phan biột d6i xur
mot cach tuy tién hodc khong thé bién minh dugc giita cdc nudc trong diéu
kién giong nhau, hodc tao ra cac han ché tra hinh doi véi thuong mai quoc té.

Hiép dinh cong nhan ring céc nudc dang phét trién c6 thé chap nhan
céc quy dinh, tiéu chuén, va cdc phuong phdp xét nghiém véi muc dich bao
vé cac cong nghé, phuong thic va quy trinh san xuit mang tinh ban xi va
trong nhitng trudng hop dé, ho khong phai chap thuan cdc tiéu chuin quoc t&€
khong phu hgp véi su phat trién, nhu c4u vé tai chinh thuong mai ctia minh.

Hiép dinh ciing cho phép c6 nhitng ngoai 1& dac biét, duoc giéi han vé
thoi gian, doi véi cdc nuc dang phat trién con gap khé khan trong viéc thuc
hién nghia vu theo Hiép dinh do nhu cau phét trién va thuong mai ciing nhu
miic do phat trién cong nghé cua nudc d6 (Diéu 4 va 12.8).

2.3. Hiép dinh vé tro cap va cac bién phap doi khang

Hiép dinh vé Tro cép va bién phéap doi khang dua ra dinh nghia vé tro
cap va phan loai trg cép; xac dinh moi quan hé gitra cac bién phap doi khang
va cdc bién phap khac phuc d6i v6i moi loai trg cap, dua ra cach doi xi khac
biét vu ddi hon doi véi cac thanh vién dang phat trién, cling nhu thoi han qué
do doi vé6i cac thanh vién dang trong qua trinh chuyén déi tir nén kinh t€ k&
hoach tap trung sang kinh t€ thi truong. Di€u dic biét luu ¥ trong Hiép dinh
v€ tro cap va cdc bién phdp doi khang 1a & chd chi c6 khoan trg cap nao ma
gay ton hai cho mot ngdnh san xuat ctia mot thanh vién khac méi 1a doi tuong
diéu chinh cua Hiép dinh.

Trong linh vuc nong nghiép, viéc xtt 1y cdc trg cap danh cho san phdm
nong nghiép s& tuan theo cac nguyén tac trong Hiép dinh Nong nghiép mic
du cdc nguyén tic ndy ciing bi chi phéi bdi cdc quy dinh cia Hiép dinh vé
Tro cdp va bién phap doi khang. Hiép dinh ciing cho phép cic nudc thanh



vién duoc dp dung thué doi khang. Cac loai thu€ doi khang chi dugc dap dung
trén co so diéu tra da dugc khai té va thuc hién phut hop véi cac quy dinh cua
Hiép dinh nay va Hiép dinh Nong nghiép.

2.4. Cac quy dinh quan ly thuwong mai lién quan dén moéi truong

Trong khung kh6 cia WTO khong c6 mot hiép dinh riéng nao vé moi
truong nhung trong nhiéu hiép dinh cia WTO lai chita dung nhic¢u dicu khoan
lién quan dén moi truong. Do ¢6 nhiéu quan diém khic nhau nén chuong
trinh dam phan vé moi truong chi giGi han trong nhiing quy dinh hién hanh
cia WTO va nhiing nghia vu mang tinh chat thuong mai trong cac Hiép dinh
DPa phuong vé Moi truong (MEAS).

Vén dé bao vé moi trudng ciing dugc dé cap trong Hiép dinh Nong
nghiép. Diéu 20 ctia Hiép dinh Nong nghiép ciing quy dinh cdc cudc dam
phéan vé viéc ti€p tuc cdc chuong trinh cai cdch cin phai tinh dén cic van dé
phi thuong mai, trong d6 c¢6 van dé€ moi truong. Phu luc 2 cta Hiép dinh
Nong nghiép liét ké cac loai bién phap trg cdp khac nhau khong thudc dién
phai cam két cat giam, trong d6 ¢6 nhiéu bién phap tro cap lién quan t6i moi
trudong. Trong s6 cdc bién phdp nay phai ké dén bién phéap cung cap tai chinh
truc ti€p cho nha san xuét va cac chuong trinh hé trg cia Chinh phu trong Iinh
vuc nghién citu va xay dung co s& ha tang trong khuon khé cac chuong trinh
moi truong.

3. KINH NGHIEM SU DUNG CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE
BAO HO HANG NONG SAN CUA MOT SO NUGC

3.1. Cac bién phap phi thué quan dé bao ho hang nong san cia mot
$O nuGe

3.1.1. Trung Quoc:

Trong 16 trinh tré thanh thanh vién WTO, Trung Qudc da thuc hién cac
cam két md ctra thi truong theo quy dinh cia WTO nhung dong thoi da xay
dung duoc mot hé théng cac bién phap phi hop dé bao ho nganh nong san
Trung Quoc.

* Cdc cam két ma cuta thi truong :

Trung Quéc di lién tuc thuc hién cat giam céc bién phap phi quan thué
nham dép ting doi hoi cta cac thanh vién WTO nhu:

- bai bd danh muc cdc mit hang thay thé nhap khau;
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- bai bdo mot s6 bién phap phi quan thué nhu han ngach, gidy phép nhap
khau cho phan I16n chiing loai hang ho4;

- thuc hién thué quan héa va cai thién mot s6 bién phap phi quan thué
nhu 4p dung han ngach thu€ quan.

Tuy nhién, nhiéu bién phdp phi quan thu€ kh4c van duoc duy tri dé bao
ho san xuét trong nudc nhu yéu cdu vé gidy phép nhap khau va quy dinh vé
dau thau cac hang héa c6 han ngach va hang héa khong can han ngach.

* Chinh sdch hé tro:

Trung Qudc da xem xét lai chinh sach trg cap, giam trg cap xuat khau
va bai bo su khac biét vé ty gia hoi dodi, thuc hién ché do mot ty gid, va ap
dung ché¢ do hoan thu€ cho mot s6 mat hang xuat khau. Tuy nhién, Trung
Quoc van tiép tuc duy tri chinh sach thu mua va tam trit d6i vé6i luong thuc:
lda my, gao, ngd. Pudng va thudc 14 1a hai san pham dugc thu mua ¢ miic gid
co dinh cta Chinh phu, cao hon gia quoc té.

* Tro cdp xudt khdu:

Trung Quéc di bai bo cac hinh thife trg cidp xuat khau cho hang nong
san khi trd thanh thanh vién chinh thic cia WTO.

* Cdc bién phdp qudn Iy nhap khdu:

- Thuong mai Nha nuoc: Hién nay, Trung Quoc khong ap dung ché do
doc quyén thu mua ctia Nha nuéc va Chinh phu chi dé ra gid chi dao va tuy
theo cung cau thi truong. Tuy nhién, Chinh phu Trung Quoc thanh lap thi
truong giao dich bong quoc gia, chi cho phép cac doanh nghiép trong nudc
dugc tham gia vao thi trudng nay. Thi trudng nay ciing 1a noi ma Téng cong
ty bong va day c6 thé can thiép vao thi trudng khi can thié€t bang viéc ban
bong du trit. Riéng do6i v6i bong, Chinh phu tap trung khuyén khich cac
doanh nghiép trong nudc sit dung bong noi dia thay bong nhap khiu. Bong
nhap khau dé san xuat hang tdi xuat dugc kiém soat chat ché nhiam tranh sir
dung bong nhap khiu dé san xuat hang tiéu thu trong nudc.

- Quyén kinh doanh xudt nhdp khdu: Trung Quéc dang md rong dan
quyén kinh doanh hang nong san dén khu vuc tu nhan va ciac doanh nghiép
nudc ngoai; xod bo ché do han ngach nhap khau va minh bach hod cdc thi tuc
ve cap phép phu hop v6i WTO.

Theo cam két WTO, Trung Qudc chap nhan cho phép moi thuong nhan
nhap khiu hau hét cdc san phdm vao bét cit dia phan nao clia Trung Qudc.
Tuy nhién, Trung Qudc gitt lai quyén quan 1y Nha nudc nhat dinh déi véi cac
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loai ngii c6c bao gom: lia my, ngo, gao; cac loai dau thuc vat: dau dau tuong,
dau co, diu hat cai; duong: duong mia va duong ci cai; thudc 1a va bong.
Trung Qudc da cam két tu do hoa dich vu phan phéi, cho phép cac doanh
nghiép nudc ngoai dugc tham gia vao moi dich vu phan phéi va ti€p thi tat ca
cac loai hang nong san ctia ho, trir thudc 14.

- Gidy phép nhdp khdu: Sau khi Trung Qudc trd thanh thanh vién chinh
thitc cia WTO, hinh thitc quan 1y nhap khau nay d6i v6i hang nong san duoc
da bo.

- Han ngach nhdp khdu: Hai loai nong san nim trong danh sach chiu
han ngach nhap khiu cua Trung Qudc 1a duong va thudc 14. Tir ddu nam
2005, han ngach nhap khau da duoc bai bo.

- Han ngach thué quan (TRQ): Trung Quoc, giong nhu nhi€u thanh
vién cua WTO, ap dung hé thong TRQ phu hgp vé6i quy dinh caa WTO doi
v6i cac mat hang nhay cam, cu thé d6i v6i hang nong san bao gém lda my,
ngo, gao, bong va dau dé tuong, dau co, dau hat cai, duong, len va bong.

- Cdc bién phdp kiém dich: Tat ca nong san nhap khau vao Trung Qudc
déu phai qua gidm dinh veé sinh dich té. Cdc nha nhap khau phai xin gidy phép
tir Co quan kiém dich va gidam dinh Trung Qudc cho ting san phdm nhap
khau va cho timg cang nhap khau. Trung Qudc da cam két hoan toan tuan thi
cac diéu khoan trong Hiép dinh cia WTO vé cic Bién phdp Vé sinh va Kiém
dich.

- Yéu cdu vé nhan mdc: K€ tir ngay 1/4/2001, Trung Quéc ap dung
nhiing tiéu chuidn méi vé nhin thuc phdm, yéu céu tat ca cidc do hop thuc
phdm phai c6 nhan viét bang chit Trung Quoc néu 16 loai thuc phiam, tén,
nhan hiéu thuong mai, tén va dia chi nha san xuét, nuéc san xuét, thanh phan,
ngay san xuat va han su dung.

- Nhiing han ché khdc: Trung Quoc da dong y khong dp dung hoac dp
dat nhitng yéu cau vé xuat khau, ty I1& noi dia va nhitng yéu ciu tuong tu nhu
1a diéu kién dé duoc chap nhan cho nhap khau hodc dau tu vao san xuét san
pham.

3.1.2 Thadi Lan

Thai Lan duy tri nhiéu rdo can nhap khau, trong d6 c6 han ngach thué
quan, ché do cap gidy phép nhap khau va cic rao can k§ thuat.
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* Ché' do cdp gidy phép nhdp khdu:

Chinh phu Hoang gia Thai Lan (RTG) duy tri kiém sodt nhap khau
bing viéc cap phép khong tu dong d6i v6i nhiéu loai san pham nhap khiu
(thit, thic an gia sic, bao c6i, day va gai...) d€ bao ho san xudt trong nudc.
RTG ciing kiém soat chit ché thuc phdm va thic an gia sic nhap khau thong
qua cdc tiéu chuén an toan thuc pham va vé sinh dich té.

* Han ngach thué quan (TRO)

Thai Lan ap dung TRQs doi v6i 23 mat hang nong san theo Hiép dinh
Nong nghiép cia WTO. Cac mit hang nay c6 thé chia 1am 2 nhém:

- Cac mat hang xuét khau truyén thong nhu gao, dira...ma loi thé so
sdnh c6 thé vuot xa su can thi€t phai bao ho nhap khau

- Cic mat hang san xuit dugc trong nudc nhung can thiét phai nhap
khau dé d4p ting nhu cdu cao ciia nganh ché bién nhu dau thuc vat, ngo...

* Cdc bién phdp quadn Iy nhap khdu

TruGc viéc phai thuc hién cam két cat giam thu€ quan va cic rao can
thu€ quan, RTG da théit chat cac bién phdp quéan 1y nhap khdu nhim tao ra
nhitng hinh thic han ché nhap khau méi nhu ap dung tiéu chuin an toan thuc
phdm va kiém dich thuc vat; Quy dinh vé dang ky va kiém tra hang nhap
khau d6i véi thic an gia stic; Quy dinh vé thanh tra co sG ché bién...

* Ho tro xudt khdu:

RTG duy tri cdc hinh thic hd trg gian ti€p d6i véi cdc nha xuat khau
nong san va ché bién hang nong san xuat khiu thong qua mot s6 chuong trinh
nhu: chuong trinh “tin dung ca g6i" (Packing Credit Facility); chinh sach
mién giam thu€ thu nhap doanh nghiép ...

* Ho6 tro trong nuoc:

Nong san dugc trg gid chu yéu la gao, cao su, trdi cdy. Nong dan trong
lda con dugc hudng nhiing chinh sach hé trg khac nhu: duge mua phan bén
v6i gid thdp va mién cu6e van chuyén phan bén; duoc cung cap giéng mdi c6
nang suat cao; dugc vay von 1ai suit thap tir ngan hang nong nghiép... Ngoai
ra, Thai Lan ciing ho tro vé gid ca cho nong dan trong trai cay va xdc dinh 5
loai trdi cay chu luc dé hd tro 1a: sdu riéng, nhan, vai, mang cut va chom
chom.
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- Mot so chuong trinh 1on khdc: Chuong trinh hoan no cho nong dan
vay tién cua Ngan hang nong nghiép; Chuong trinh “Mo6i lang mot triéu
baht”; Chuong trinh “M6bi lang mot san pham”...

* Xiic tién thuong mai:

Thai Lan thanh 1ap Uy ban Giam sat Dam phan hang nong san quoc t&€
nhdm gidm st chat ché tién trinh ddm phén thuong mai nham bao vé quyén
loi trong dam phén thuong mai qudc t€. Ngoai ra, nham tao thuan 1oi cho viéc
dam phan dat hiéu qua doi véi cac doi tic thuong mai lién quan dén cac bién
phap thuong mai phi thué quan, Thdi Lan s& thanh lap céc t6 cong tdc luu
dong thuong tru tai cac nudc doi tac thuong mai chu chot.

3.2. Nhirng bai hoc rit ra doi v6i Viét Nam

- Co gang chi dua cam két cao trong nhitng linh vuc manh va quan tam
nhat cia minh va cam két thap trong nhiing linh vuc ¢6 nang luc canh tranh
thap. Chon mot s6 linh vuc cin thiét phai bao ho dé phat trién linh vuc d6
trong trong thoi gian chuyén tié€p.

- Pé c6 thoi gian diéu chinh tiéu chudn trong nudc cho phu hop véi yéu
cau ctia WTO, can giai doan chuyén ti€p dé thuc hién Hiép dinh vé hang rao
ky thuat trong thuong mai.

- Thuc t€ cho thay, & mot chirng muc nao dé, nhitng nudc xin gia nhap
WTO va ngay ca nhitng nudc thanh vien WTO van c6 thé duy tri mot s6 bién
phap nhay cam dé bao ho san xuat trong nuéc déng thoi ciing can tinh dén
mot s6 bién phap ho tro cho cac linh vuc bi tic dong do viéc bai bo cac bién
phap phi quan thué.

- Vé cac bién phdp 4p dung tro cap xudt khiu va gia ca, cdc nudec va
lanh tho xin gia nhap phai dua ra dugc 10 trinh giam déan trong timg giai doan
cho phu hop v6i quy dinh cia WTO. Tuy nhién, trong qua trinh thuong lugng
gia nhap WTO, cdc nudc va lanh thé van c6 thé duy tri mot s6 bién phdp dé
hé trg cho san xudt va xudt khau néu nhu c¢6 mot 19 trinh thich hop.

- Trung Quoc van duy tri mot mic bao ho thoa dang cho nhiing san
pham nhay cam, nhu dudng, ngo, bong... Day ciing 1a nhitng mat hang ma
Viét Nam quan tdAm va ¢ thé sit dung han ngach thu€ quan (TRQ) va cic
bién phdp tu vé dic biét (SSG) dé bao ho.

- Thai Lan van st dung TRQs d6i v6i 23 mat hang. TRQs duoc diéu
chinh linh hoat phu hop v6i dong théi cua thi truong trong nudc.
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- C4c bién phép kiém dich, vé sinh dich t€ va yéu cdu vé quy trinh san
xuat dugc sit dung nhu mot cong cu ki€ém soat nhap khau hitu hiéu ctia Thdi
Lan, trong d6 vai tro ctia cac co quan quan ly nganh doc nhu Bo Nong nghiép
va Hop tdc x4 Thai Lan hay Cuc Phat trién chian nuoi Thai Lan 1a rat quan
trong.

- Viét Nam can c6 kha nang str dung tat ca cac cong cu danh cho céc
nudc dang phat trién thanh vien WTO dé bao vé khu vuc nong nghiép dé ton
thuong, bao gobm han ngach thu€ quan, diéu khoan Tu vé Dic biét (SSG) hién
hanh ctia WTO va cdc diéu khoan méi dang thuong luong tai WTO (“co ché
tu vé dic biet” va “san pham dic biét”).

- Can c6 duoc thoi ky qud do du dai dé tuong thich véi cac Hiép dinh
nhu Hiép dinh vé€ hang rao k§ thuat trong thuong mai, Hiép dinh vé cic bién
phép vé sinh dich t& nham kéo gidn chi phi thuc thi va xay dung nang luc k¥
thuat cén thiét.
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CHUONG 2

THUC TRANG CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE BAO HO
HANG NONG SAN CUA VIET NAM

1. KHAI QUAT VE VIEC SU DUNG CAC BIEN PHAP BAO HO HANG
NONG SAN CUA NUGC TA HIEN NAY

1.1. Thue trang mot so6 bién phap bao ho hang nong san:

Nhitng nam vira qua, dé bao ho hang nong san, chiing ta da st dung cac
bién phap bao ho khac nhau nhu sau:

(1) Thué nhdp khdu

Thu€ nhap khau 1a cong cu phd bién nhat dé han ché nhap khiu nong
san. Miic thu€ nhap khau d6i véi mot s6 nong san cta Viet Nam khd cao,
ching han thué suit d6i véi mot s6 loai ruou bia ¢ thé 1én t6i 100%, véi mot
so loai d6 uong, qua ché bién, san pham ché bién tir mot s6 thuy san va gia
sic 1a 50%. Thu€ suét trung binh don gian hién nay cua Viét Nam do6i véi
nong san vao khoang 25%.

(2) Cdc bién phdp phi thué quan (Xin xem chi tiét tai muc 2 cua
chuong 2)

(3) Cdc bién phdp ho tro:

* Ho tro trong nudc:

Céc chinh sdch ho trg ctia Viét Nam hau hét thudc "hop xanh", dic biét
1a cdc hoé trg cho cdc linh vuc: nghién ctu khoa hoc, huin luyén, cdc chuong
trinh phat tri€n co s& ha tdng, bao vé cay trong, ki€ém dich dong thuc vat, an
ninh luong thuc quoc gia, ctu tro thién tai, dau tu ho tro diéu chinh co cau, tii
dinh cu. Tuy nhién, vin cdon mot s6 bién phép hé trg cua Viét Nam nam trong
nhém céc bién phdp phai cit giam hay con goi 1a céc bién phdp thudc hop ho
phach, bao gébm céc bién phdp hd tro theo mit hang cu thé va céc bién phdp
hé trg khong theo mit hang cu thé duoc luong héa trong Téng hd tro tinh gop
(tbng AMS) nhu : H6 tro gid thi trudong; Ho tro vé giong; Cac hd tro khac nhu
hé tro 1i suat dé thu mua va tam trit nong san trong vu thu hoach nham gidp
bao dam thu nhap cho nong dan, hé tro phat trién ving nong san, ving
nguyén liéu tho, cho vay lai suat uu dai cho mot s6 doanh nghiép dau tu, phat
trién san xudt nong san, bl 16 cho cdc doanh nghiép bi thiét hai do quy dinh
gia thu mua trong nudc ctia Chinh phu, giam thu€ VAT cho mot s6 doanh
nghiép san xuat nong san; Mién giam thué nong nghiép, uu dai lién quan dén
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dat dai, uu dai vé thu€ VAT, cédp bu tién dién dung cho tudi tiéu nong nghiép
va x04a no thuy lgi phi.

- Hoé tro dang hop xanh 1d cay

Theo quy dinh ctia Hiép dinh Nong nghiép cia WTO, c6 11 nhém bién
phédp hé tro dugc liét ké vao danh muc ctia hop xanh 14 cay va khong phai
cam két cat giam.

Dich vu chung: bao gobm cac chuong trinh lién quan dén viéc cung cap
dich vu, phic 1oi cho nong nghiép hoac cong dong nong thon dudi dang cac
chuong trinh nghién citu, kiém sodt dich bénh va con tring, dich vu dao tao,
dich vu tu van, dich vu kiém tra, kiém ho4, dich vu ti€p thi va xic ti€n thuong
mai, ha tAng co s6...Viét Nam da 4p dung 5 nhém bién phap hé tro 1a nghién
cttu khoa hoc, dao tao, khuyén nong, ha ting nong nghiép va thid y, bao vé
thuc vat, kiém dich dong thuc vat.

Duy trit cong vi muc dich an ninh luong thuc: Dé dam bao an ninh luong
thuc, Nha nuéc da d4p dung mot s6 chuong trinh quoc gia du trit cic mat hang
luong thuc thyc phdm bao goém lda gao, mot sd hat giong lda, ngod, giong
rau...

Ho tro luong thic - thuc phdm trong nudc: Viét Nam dp dung mot so
chuong trinh hd tr¢g nhim trg cap luong thuc thuc phadm cho nhitng viing khé
khan, viing sau, viing xa, nudi cao va cdc vung khé khan khéc; ho tro thu nhap
cho ngudi c6 mic thu nhap duéi muc t6i thiéu, hd trg luong thuc, thuc pham,
cac vat dung t6i thiéu cho nhan dan ving bi thién tai, tuy nhién phan ngan
sach chi cho céc hoé tro dang nay kha han ché.

Ho tro diéu chinh co cdu: Nha nuéc dp dung cédc chinh sdch wu dai vé
thu€, ddu tu, tin dung nhiam ho tro di€u chinh co cau.

Chuong trinh mang tinh kinh té" - xa hoi: Nha nuGc ho tro duéi hinh
thitc cho vay von wu ddi nham phét trién san xuat, ché bién va tiéu thu san
pham, ting thém viéc 1am va thu nhap cho ngudi dan. Nha nudc ciing hd tro
cho hoat dong dau tu vao nhitng viing san xuit nguyén liéu tap trung gan vdi
co s& ché€ bién, tiéu thu nong san hang hod cé hgp dong tiéu thu nong san
hang hod dugc ngan sach Nha nudc hd tro mot phan vé dau tu xay dung co s&
ha tang (duong giao thong, thuy loi, dién,...), hé thdng chg ban buon, kho bao
quan, mang ludi thong tin thi trudng, cic co sd kiém dinh chat luong nong
san hang hoa.
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- Ho6 tro dang hop xanh da troi

Viét Nam khong dp dung bién phép phi thu€ quan nao thudc dang ho
tro truc ti€p theo cac chuong trinh han ché san xuat.

- Ho tro dudi dang cdc “Chuong trinh phdt trién”

Tro cdp dau tu ciua Chinh phi: Nha nuGc da tién hanh trg cap dau tu
cho nong nghiép dudi hinh thic cho vay ddu tu 1ai sudt vu dai va cap cac ho
trg tai chinh nhdm ph4t trién kinh t€ trang trai. Cu thé, Chinh phu da hé trg
bang céach cap bu chénh léch cho ngan hang dé ngan hang cho vay tin dung
dau tu trung va dai han véi 1ai suat wu dai cho cac hoat dong dau tu va xay
dung nha xudng ch€ bi€n nong 1am san, trong cay lau nam, xuéng ché bién,
nong lam san. D6i v6i cac khoan ng khé doi cua nganh nong nghiép, Nha
nudc c6 thé cho khoanh ng, xo04 ng.

Tro cdp dau vao cho nguoi san xudt cé thu nhdp thdp: Hé thong Ngan
hang ngudi ngheo di duge Nha nudc thiét 1ap dé cho dan ngheo duoc vay von
ngin han dé phat trién san xuat vé6i 14i suat thap (0,6%/thang) trong khi 1ai
sult thong thuong khoang 1,2%.

Tro cdp danh cho nguoi san xudt nham khuyén khich tix bo viéc trong
cdy thuéc phién: Nha nuéc da c6 céc hd trg cho nong dan dé ho chuyén tir
trong cay thudc phién sang trong cay khac (nhu hd trg cay giong, hat giong,
con giong, huéng din ky thuat va kiém tra, kiém sodt qué trinh thuc hién
chuyén dich cay trong nay).

* Tro cdp xudt khdu

Quy Hb trg xuit khau da duoc thanh 1ap, st dung va quan ly theo quyét
dinh 195/1999/QD-TTg (27/09/1999) nhim hé tro khuyén khich ddy manh
viéc xudt khau hang hod, md& rong thi trudong xudt khau, ting stc canh tranh
cua hang xuat khau Viét Nam.

Viét Nam ciing 4p dung nhiéu co ché, chinh sich nham hé trg cho cong
tdc xudt khau nhu: hé tro hoat dong phat trién thi trudng, ddy manh xuc tién
thuong mai, thudng theo kim ngach xuat khau; cho vay ddu tu vdi 14i suét vu
dai doi vé6i cdc du an san xuat, ché bién, kinh doanh hang xuit khau; bao 1anh
tin dung thuong mai. Ho trg tai chinh truc ti€p s& dugc han ché dan va thay
thé bang ho tro cho cdc nha cung tng nguyén liéu, cdc giai phap khoa hoc, k¥
thuat va cong nghé dé cai thién san xuat xuat khau.
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1.2. Mitc dé bao hé hang nong san

Trong nhiing nam qua, Viét Nam da ting buéc mo cura thi truong nong
san theo cdc cam két cat giam thué€ quan ca hang rao phi thu€ quan véi céac
quoc gia va t6 chic quoc t€: AFTA, APEC, Khu vuc mau dich tw do ASEAN
- Trung Quoc, Hiép dinh thuong mai Viét Nam - Hoa Ky va cac thoa thuan
song phuong trong qud trinh dam phan gia nhap WTO.

Trong ban chao hang hoa va dich vu gia nhap WTO, Viét Nam da
chudn bi mitc cam két dugc xem 1a tuong duong, tham chi cao hon cam két
ciia mot s6 quoc gia thanh vién ciing nhu mot s6 nudc méi gia nhap.

Viét Nam cam két thuc hién cac nghia vu quy dinh trong tat ca cac
Hiép dinh ctia WTO, trir mot vai nghia vu trong Hiép dinh vé kiém dich dong
thuc vat (SPS). V€ cdc bién phdp phi thu€ quan, cdc cam két dua ra 1a bai bo
toan bo gidy phép mang tinh han ché€ nhap khiu va cdc bién phap han ché
dinh lugng khéac d6i v6i hang nhap khau tir thoi diém gia nhap WTO. Riéng
v6i thudce 14, s& bai bo 1énh cam nhap khau ngay tai thoi diém gia nhap.

Cac cam két khac lién quan téi viéc dinh gia hai quan, rao can ky thuat
doi vé6i thuong mai, kiém dich dong thuc vat, cdc bién phdp dau tu lién quan
tGi thuong mai, s& hitu tri tué lién quan téi thuong mai, Viét Nam sé€ thuc hién
ngay khi gia nhap ma khong yéu cdu mot giai doan chuyén ti€p nao. Vé tro
cap xudt khdu nong san, Viét Nam cam két loai bo tro cap véi cd phé ngay
sau khi gia nhap, con véi cac san pham khdc (nhu gao, thit lon, rau qua) sé
loai bo trong vong 3 nam ké tir khi gia nhap.

Viét Nam sé dua ra 10 trinh cho phép quyén kinh doanh d6i véi cac
doanh nghiép c6 von dau tu nudc ngoai. Ngay sau khi gia nhap, sé cho phép
cac doanh nghiộp cÂ6 von dau tu nudc ngoai trong linh vuc san xuột va chộ tao
va cac doanh nghiép lién doanh trong d6 von nuGc ngoai chi€ém khong qua
49% dugc tham gia xuat khau - nhap khdu. Cham nhat vao 1/1/2008, quyén
kinh doanh nay ciling s€ trao cho cac lién doanh trong d6 vén nudc ngoai
chi€ém khong qua 51%. Doi véi cac doanh nghiép 100% von nuéc ngoai, thoi
diém nay s& 1a 1/1/2000.

1.3. Ty 1é bao ho hiru hiéu déi v6i hang nong san

Hang nong san dugc bao ho bang miic thu€ cao hon so v6i cic hang
hod khéac (binh quan 24% so v6i miic 16% binh quan chung). Mtic do chénh
léch gitta cac thué suat 16n. Xu thé chung cta thé gidi la bao ho cao doi véi
hang nong san so ché, bao ho thap doi véi san pham da ché bién. Thué quan
cua Viét Nam thi nguoc lai, san pham ché bién duoc bao ho cao hon. Diéu
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nay cho thdy nganh cong nghiép ché bién méi bat dau phat trién, nhiéu nganh
dang 1a nganh cong nghiép non tré. Do gia tri gia tang trong ché bién néng
san chua cao nén mic bao ho hiéu qua (ERP) con cao hon nhiéu so véi miic
bao hd danh nghia. Mot s6 nganh c6 mic do bao ho thuc t€ rat cao (trén
100%) bao goébm ruou céc loai, nudc ngot va cac loai nuéc khong con khac,
ch€ bién thuc pham, ché bién va bao quan rau cl qua. C4c san pham c6 mic
bao ho cao (ERP> 50%) gobm: ché bién ca phé, ché bién che cac loai, thudc 1a
va céc san pham tir thudc 14...Mot s6 san phdm trong nhém ndy 13 cdc san
phdm thay thé nhap khau c6 nhu ciu cao vé von do vay cin cé muc bao ho
cao. Tuy nhién, nhiéu san phdm c6 1oi thé cach tranh twong doi 16n, kim
nganh xuét khau cao nhu: ché bién ca phe, che ciing thuoc nhém nay.

2. CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN BAO HO HANG NONG SAN CUA
VIET NAM TU NAM 1996 PEN NAY

2.1. Cac bién phap kiém soat nhap khau
2.1.1. Cdc bién phdp han ché dinh luong
Cdm nhdp khdu:

Trong giai doan 1996 - 2001, chi ¢6 mot mat hang nong san bi cdm
xuat, nhap khau - do 1a thudc 14 di€u, xi ga va cic dang thudc 14 thanh pham
khdc. Mat hang nay van ti€p tuc nam trong danh muc cdc mit hang bi cAm
xuat nhap khau trong giai doan 2001- 2005.

Viộc cdm nhap khiu thuộc 14 cÂ6 thé bi coi 1a vi pham diộu III cua
GATT 1994 vé khong phan biét d6i x1.

Han neach nhdp khdu:

Sau khi Luat thuong mai ra doi nam 1997, di€u 16 ctia Luat nay néu ro
"han ché nhap khiu nhitng mit hang trong nuéc da san xuét dugc va cé6 kha
nang dap tng nhu cau, bao ho hop 1y san xuat trong nuée". Trong giai doan
1996 - 2001, chi ¢c6 mot mat hang nong san chiu ch€ do quan ly bang han
ngach nhap khau 13 dudng.

Trong cdc tai liộu giri Ban Thu kĐy WTO dộ chuộn bi cho Phiộn hop 8,
Viét Nam da cam két bai bo toan bo gidy phép mang tinh han ché nhap khau
va cdc bién phdp han ché dinh luong khic d6i véi hang nhap khiu tir thoi
diém gia nhap WTO. Déng thoi Viét Nam con cung cip cidc thong tin vé
pham vi va co ch€ phan bo han ngach theo Thong tu s6 09/2003/TT-BTM.
Viét Nam cam két sé dp dung va diéu chinh TRQs cho phit hop véi luat va
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quy dinh cia WTO trong d6 bao gébm ca cic diéu khoan MFN va Dii ngo
quoc gia cua GATT.

2.1.2. Hé thong gidy phép nhdp khdu

Theo Quyét dinh 46/2001/QD-TTg, cdc mit hang nhap khiu phai ¢
gidy phép ctia Bo Thuong mai bao gém cdc mit hang can kiém sodt nhap
khau theo quy dinh ctia diéu uGc quoc t€ ma Viet Nam ky két hoac tham gia
do B6 Thuong mai cong bd cho tung thoi ky. Mat hang dugc dua vao danh
muc c4p gidy phép nhap khdu 1 triing gia cAm nhung trong thuc t€ 12 khong
cap. C4c bién phdp han ch€ s6 luong nhap khiu bao gém cé gidy phép doi véi
nong san ciing s& dugc x6a bo hodc thay th€ bang TRQs doi véi mot s6 mat
hang.

2.1.3. Hé thong qudn ly chuyén nganh

Theo quy dinh cia Nha nuGc, mot s6 nhém hang hod xuat, nhap khau
thudc vao danh muc quan ly chuyén nganh. Nhitng mat hang nong san trong
nhém nay thudc quyén quan ly cua Bo Nong nghiép va Phat trién Nong thon
(Bo NN&PTNT). Theo Quyét dinh 46/2001/QD-TTg, danh muc cac néng san
nhap khiu thuoc dién quan 1y chuyén nganh cia Bo Nong nghiép va Phat
trién nong thon (bang gidy phép khao nghiém) bao gém: thudc thd y, ché
pham sinh hoc dung trong thd y va nguyén liéu san xuat thudc thd y; thudc
bao vé thuc vat va nguyén liéu san xuat thudc bao vé thuc vat; giong cay
trong, giéng vat nuoi va con trung cac loai; thic an chan nuoi va nguyén liéu
san xuat thitc an chan nuoi; cac loai phan bén méi s dung & Viét Nam va
nguodn gen cay trong, vat nuoi cling nhu vi sinh vat phuc vu nghién ciu.

Riéng d6i v4i cadc ngudn gen, ngoai viéc phai xin gidy phép ctia Bo
chuyén nganh mit hang nay con phai xin gidy phép nhap khiu cta Bo
NN&PTNT. Ngoai ra, BO NN&PTNT ciing chiu trach nhiém cap gidy phép
xuat khau cho mot s6 dong thuc vat quy hiém, giéng cay tréng va vat nuoi
quy hi€m.

Trong pham vi quan 1y cua minh, Bo Nong nghiép va Phat trién nong
thon da ban hanh Thong tu s6 62/2001/TT-BCN ngay 5/6/2001 huéng dan
viéc xuat khau, nhap khiu hang hoa thudc dién quan ly chuyén nganh nong
nghiép theo Quyét dinh 46/2001/QD-TTg. Bo Nong nghiép va Phat trién
nong thon ciing ban hanh Danh muc céc mit hang duoc phép nhap khau.
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2.1.4. Cdc bién phdp kiém sodt gid cd

Quy dinh vé gia t6i thi€u duoc tinh trong hai quan thudng bi coi 1a rao
can thuong mai do khong pht hop vdi nhitng quy tac cia WTO. Theo Luat
Hai quan (thong qua vao ngay 12/7/2001), tir ngay 1/1/2002, Chinh phu Viét
Nam s& xem xét viéc chuyén hé thong tinh gid hién tai ctia Viét Nam sang hé
thong tinh gid dua trén tiéu chudn ctia GATT/WTO. Day 1a mot bude di tich
cuc ctia Viét Nam nham cai cdch khung phdp ly pht hop véi tién trinh hoi
nhap qudc té.

2.1.5. Cdc bién phdp phi thué quan tai bién gici

Quyét dinh s6 252/2003/Qb-TTg ngay 24/11/2003 cua Tha tudng
Chinh phu vé quan 1y hang hod qua bién giGi qui dinh cdc yéu ciu co ban vé
chét lugng hang hoa buon ban qua bién giGi; hang hoa nhap khau thudc dién
danh muc phai kiém tra chat luong va ki€ém dich phai duoc kiém tra theo qui
dinh hién hanh truéc khi thong quan; cAm nhap khiu cdc mat hang khong bao
dam céc yéu cau vé vé sinh an toan thuc phdm va anh huéng dén moi trudng.

2.2. Cac bién phap lién quan dén doanh nghiép
2.2.1. Quyén kinh doanh xudt nhdp khdu:

K& tir ngay 1/9/2001, tit ca cdc doanh nghiép Viét Nam - bt ké hinh
thic s& hitu, nganh nghé (thuong mai hay san xudt) va quy mo vé von - déu
duoc phép kinh doanh xuat nhap khiu hang hod. Chinh phti khong han ché
hoac can thiép vao pham vi kinh doanh ctia cac doanh nghiép Viét Nam,
ngoai trir & nhitng Iinh vuc bi cam.

Nghi dinh s6 24/2000/ND-CP ngay 31/7/2000 cho phép doanh nghiép
dau tu nudc ngoai va cac bén tham gia hgp dong hop tac kinh doanh dugc
xuat khau truc ti€p hoac thong qua dai 1y, ngoai ra ho con duoc phép mua
hang truc ti€p trén thi trudng Viét Nam dé xuat khiu truc ti€p hodc xuat khau
sau khi da gia cong, ché bién, trir nhitng hang hoa bi cdm theo danh muc Bo
Thuong mai quy dinh trong timg thoi ky. Chi nhanh cta cac thuong nhan
nudc ngoai ciing da duoc mua hang thi cong my nghé, san pham nong nghiép
(trir gao trlr gao va ca phé), rau qua, hang tiéu dung, thit gia cam va gia sic
céc loai, va thuc pham ché bién dé xuat khau.

Trong thoi ky 2001 - 2005, nhin chung Nha nudc da khong quy dinh
ddu moi xuat nhap khau d6i véi bat ky mot mit hang nong san nao. Nghi dinh
s6 44/2001/ND-CP ra ngay 2/8/2001 vé viéc stra doi, bé sung mot sd diéu clia
Nghi dinh 57/1998/ND/CP da cho phép cic thuong nhan Viét Nam ¢6 quyén

22



xuat khau moi loai hang hod (trir nhiing mat hang nam trong danh muc c4m
xudt nhap khau) khong phu thuoc nganh nghé, nganh hang ghi trong gidy
chiing nhan dang ky kinh doanh). Tuy nhién Viét Nam van duy tri su can
thiép doi v6i xuat khau gao va nhap khiu duong.

2.2.2. Cdc quy dinh vé nhan hang hod

Chinh phu da ban hanh Quyét dinh 178/1999/QD-TTg ngay 30/8/1999
vé Quy ch€ nhin hang hod va Quyét dinh s6 95/2000/QD-TTg ngay
15/8/2000 vé viéc diéu chinh, b6 sung mot s6 noi dung ctia Quy ché ghi nhan
hang hoa Iuu thong trong nuéc va hang héa xuat khiu, nhap khiu, bao gébm
céc yéu ciu co ban doi véi nhian hang hod nhap khau va luu thong trén thi tru-
ong Viét Nam: nhan hang hod, ngon ngit trinh bay, cic ndi dung bat budc cua
nhan hang hod, cic co quan c6 chic ning quan Iy vé nhan hang hod...Dé
thuc hién Quy ché nay, ngay 27/12/2000 Thu tuéng Chinh phu da ban hanh
Chi thi s6 28/2000/CT - TTg vé viéc thuc hién ghi nhan hang hod va tang c-
uong kiém tra, kiém soat viéc thuc hién Quy ché ghi nhan hang hoa.

2.3. Tiéu chuan k§ thuat

Viét Nam da cam két s€ thuc hién Hiép dinh vé hang rao k§y thuat trong
thuong mai (TBT) khi gia nhap WTO. Nhitng quy dinh vé tiéu chuin k§ thuat
cung cap nhiing yéu cau vé k¥ thuat (hoac 1a truc ti€p hodc tham chiéu nhiing
quy dinh vé tiéu chudn) nhim muc dich bao vé cudc song va siic khoé ctia
con ngudi (nhu quy dinh vé vé sinh an toan thuc pham); dé bao vé sinh thdi,
bao vé moi truong va da dang sinh hoc (nhu Luat bao vé thuc vat), bao vé an
ninh quoc gia cling nhu chong gian 1an thuong mai. Quoc hoi nuéc CHXHCN
Viét Nam da ban hanh Phap lénh chat lugng hang hod (Phap 1énh 18/1999/PL
- UBTVQHI10 ngay 24/12/1999) quy dinh viéc ban hanh, 4p dung tiéu chuin
chat luong hang héa.

Piộm hoi dép va thong bdo vé cdc rao can kƠ thuat doi vội thuong mai
cta Viét Nam da duoc thanh lap theo Quyét dinh 356/QD-BKHCN, nim
trong Bo Khoa hoc va Cong nghé. Diém nay sé thuc su hoat dong khi Viét
Nam chinh thic trd thanh thanh vién caa WTO.

2.3.1. Hé thong tiéu chudn sdn pham:

Vé céc yeéu cau k§ thuat cho thuc phdm, Viét Nam 4p dung thu tuc
ching nhan dua trén quoc gia va quoc té€, hé thong quan 1y chat lugng dua
tréen ISO 9000, Quy trinh san xuat bao dam (GMP) va yéu cau vé HACCP doi
véi cac don vi kinh doanh thuc pham.
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Viét Nam dang nd luc diéu chinh stra d6i cach thic quan 1y cling nhu
nhitng tiéu chudn cho phii hgp véi yéu cau clia quoc t€ va khu vuc déng thoi
tham gia cac hiép dinh cong nhan song phuong (APEC-MRA). Viét Nam da
ky Hiép dinh song phuong v6i Trung Quoc, Lién bang Nga va Ucraina bao
gdm céc diéu khoan vé Tiéu chudn hai hoa quéc gia, cach danh gia phu hop
v6i huéng din va tiéu chuin quoc t€, hop tac ky thuat, co ché€ cong nhan 1an
nhau doi véi két qua danh gia.

2.3.2. Cdc bién phdp vé sinh dich té va kiém dich dong thuc vdt

Céc bién phap kiém dich dong thuc vat bao gom tat ca cac luat, nghi
dinh, qui dinh, yéu c4u va thu tuc lién quan nhu tiéu chudn d6i v6i san pham
cudi cung; cic phuong phdp san xuit va ché bién; cac tha tuc xét nghiém,
gidm dinh, chiing nhan va chap thuén; cic yéu cau lién quan dén van chuyén
vat nuoi va cay trong; cic yéu ciu vé déng go6i va nhian mac lién quan truc
ti€p dén an toan thuc pham.

- Kiém dich dong thuc vdt duoc quan tam nhiéu & Viét Nam véi nhiéu
van ban phap qui & cộc cap, cdc nganh, trong d6 cÂ6 Phép lộnh Bao vé va Kiộm
dich thuc vat; Luat kiém dich, bao vé thuc vat va quan ly thudc trir sau; Phdp
lénh tha y...

- An toan vé sinh thuc phdm: Xéc dinh 16 tAm quan trong cliia van dé vé
sinh an toan thuc phdm, Nha nudc ta da ¢4 nhiing van ban phdp luat nhim
quan ly théng nhat linh vuc nay nhu : Phap Iénh s6 12/2003/PL-UBTVQHI11
ngay 26/7/2003 vé Vé sinh an toan thuc pham; Luét bdo vé ngudi tieu ding
va cdac Nghi dinh vé xtr 1y vi pham hanh chinh trong Iinh vuc vé sinh an toan
thuc pham.

Viét Nam va mot s6 thanh vien ASEAN khac dang trién khai mot
khuon khé bao vé thuc vat hai hoa buéc ddu gém 10 san phdm nong nghiép
va chi ap dung trong pham vi ASEAN. Viét Nam da ky hiép dinh va thoa
thuan so bo vé hop tac bao vé dong vat véi mot s6 nudc.

Viét Nam cam két thuc thi Hiép dinh SPS ngay khi gia nhap, ngoai trit
mot giai doan chuyén tié€p t6i nam 2008 dé tuan thu cdc nghia vu lién quan
dén hai hoa (Diéu 3.1, 3.3 va 3.4), tuong duong (DPiéu 4) va cic tha tuc ki€ém
soat, chap thuan va kiém tra (Diéu 8).

2.3.3. Tiéu chudn moi truong

- Pé thuc hién Cong uéc CITES ( Cong udc vé budn ban quoc t€ cdc
loai dong, thuc vat hoang da c¢6 nguy co tuyét chang), Nghi dinh
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11/2002/ND-CP ngay 22/1/2002 va Thong tu 123/2003/TT-BNN ngay
14/11/2003 ctia Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon vé hudng dan thuc
hién Nghi dinh s6 11/2002/ND-CP ngay 22/02/2002 cua Chinh pha vé viéc
quan ly cdc hoat dong xuat khiu, nhap khiu va qud canh cdc loai dong vat,
thuc vat hoang da.

Viét Nam chua ¢6 mot tiéu chuan nao quy dinh riéng cho san phdm
GMO bdi Viét Nam van con han ché trong danh gia anh hudng cia GMO.
Quy dinh vé nhan hiéu sdn phdm GMO ciing nhu cdc san pham khdc phai
twan thii Quyét dinh s6 178/1999/QD-TTg ngay 30/8/1999 vé nhap khau, xust
khau, va van chuyén hang hoa trong nudc. Tuy nhién, mot luat rieng vé quan
1y san pham bién d6i gen vin con dang trong qud trinh chuén bi.

2.4. Cac bién phap tu vé

Khuon kho luat phap lién quan dén cac bién phap tu vé bao gém Phép
lénh 42/2002/PL-UBTVQHI10 vé Tu vé trong nhap khau hang hod nudc ngoai
vao Viét Nam ngay 25/5/2002 va Nghi dinh 150/2003/ND-CP ngay
8/12/2003 quy dinh chi ti€t thuc hién Phap lénh. Phap 1énh 42/2002/PL-
UBTVQHI10 cho phép Viét Nam ap dung cac bién phap bao vé cac nganh san
xuat trong nudc true nhitng thiét hai do ¢6 su tang dot bién hang nhap khau
vuot qua muc nhat dinh. Nghi dinh 150/2003/ND-CP quy dinh 6 bién phap tu
vé trong trudng hop c6 su ting dot bién hang nhap khiu gay thiét hai 16n dén
san xudt trong nudc va trinh tu chi tiét di€u tra.

2.4.1. Han ngach thué quan

Viét Nam buéc dau dua vao dp dung hinh thic bao ho bang thué€ quan
dugec WTO cho phép 1a han ngach thué€ quan (TRQ) va cac bién phap chong
ban phd gid. Quyét dinh s6 36/2004/QD-BTC cua Bo Tai chinh vé viéc ban
hanh Danh muc hang ho4 va thué suat thu€ nhap khiu dé 4p dung han ngach
thué€ quan doi v6i hang nhap khau.

Theo Quyét dinh s6 46/2005/QD-TTg ngay 3/3/2005, vé viéc di€u
chinh Danh muc hang nhap khau dp dung han ngach thu€ quan, tir 1/4/2005,
Viét Nam bo han ngach nhap khau ngo, bong va sita.

TRQs duogc 4p dung va trd thanh budc chuyén tiép cho Viét Nam trong
qua trinh m& cua thi truong, trén co s& s€ xod bo va thay th€ cho bién phap
phi thu€ thudng 4p dung truGc day nhu: cAm nhap khau, gidy phép, hay han
ngach nhap kh4u.
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2.4.2 Thué chong pha gid

Phdp lénh 20/2004/PL-UBTVQHI10 vé chong ban phd gid cua Viét
Nam duoc soan thao dua trén cdc chuan muc, quy dinh cia WTO. Noi dung
chinh cta phép 1énh c6 bay chuong véi cac quy dinh: pham vi d6i tuong diéu
chinh, cdc bién phdp chong ban pha gid, trinh tu thu tuc diéu tra, 4p dung céc
bién phap chong ban pha gia...Ngay 11/7/2005, Thu tuéng Chinh phu da ban
hanh Nghi dinh s6 90/2005/ND-CP quy dinh chi ti€t thi hanh mot s6 di€u cua
Phap lénh Chong bén phd gia hang hoa nhap khau vao Viét Nam: vé Co quan
diéu tra chong ban pha gid; Hoi dong xur 1y vu viéc chong ban phd gid; thu
tuc, nodi dung di€u tra va viéc dp dung bién phap chong ban pha giad hang hoa
nhap khau vao Viét Nam.

2.4.3. Thué doi khdng va thué thoi vu

Luat phép cta Viét Nam chua ¢ mot di€u khoan nao quy dinh vé thué
doi khang. Tuy nhién trong Luat bo sung stra d6i Luat thué xuat nhap khau do
Quoc hoi thong qua vao ngay 20/5/1998 ¢6 mot s6 di€u khoan (Diéu 2 va 9)
c6 quy dinh vé muc thué danh bé sung doi v6i hang héa nhap khau néu nhu
gia d6 thap hon “gia thong thuong do pha gia va gay ra khé khan déi véi cac
nha sdn xudt trong nudc véi san pham cing loai” hodc "gia thong thudng nh-
ung c6 trg cap tir nudc xudt khau, do vay da gay ra khé khan d6i v6i cdc nha
san xudt trong nuéc v6i san phdm cung loai”. Ngoai ra, luat phap Viét Nam
con quy dinh duoc phép 4p dung thu€ b sung cho cdc san phadm xuat xi tir
nhitng nudc da phan biét doi xtr doi v6i hang hoa xuét khau cua Viét Nam
thong qua danh thu€ hoac/va bat ky bién phap nao khac.

2.4.4. Cdc bién phdp chong tro cdp

Phdp 1énh 22/2004/PL-UBTVQHI11 vé cic bién phdp chong tro cip
hang nhap khiu vao Viét Nam, c6 hiéu luc tir 1/1/2005, tao ra khuon khé luat
phap dé 4p dung céc bién phap bao vé céc nganh san xut trong nudc khi
hang nhap khiu dugc trg cap ciia nuéc ngoai gay ra hoidc de doa gay ra nhing
mat mat ddng ké cho nganh san xuit trong nudc.

Ngay 11/7/2005, Thu tuéng Chinh phu ciing da ban hanh Nghi dinh s6
89/2005/ND-CP quy dinh chi tiét thi hanh mot s6 diéu ctia Phéap 1énh Chong
trg cap hang hod nhap khiu vao Viét Nam: vé Co quan diéu tra chong tro cap;
Hoi dong xur Iy vu viéc chong trg cép; tha tuc, nodi dung diéu tra dé 4p dung
va viéc ap dung bién phap chéng trg cip doi véi hang hoa dugc trg cap nhap
khau vao Viét Nam.
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2.4.5. Tu vé ddc biét trong nong nghiép:

Trong ban chao hang hoa va dich vu gia nhap WTO vong 8, c¢6 38 dong
thu€ (6 s6) str dung SSG gém cac mat hang thit (16 dong), san pham dudng (4
dong), san phdm qua (18 dong). Dai chiéu cdc diéu kién dé dugc hudng quy
ch€ nay va thuc t€ clia cic nudc mdéi gia nhap nhu phan tich & trén, c6 thé
thay viéc bao vé duoc quyén thuc thi SSG d6i véi cac dong thu€ trong ban
chao hién nay 1a hét sic khé khan. Nhat 1a trong bdi canh dam phén vé mé
ctra thi truong nong nghiép dang dién ra véGi nhiéu chi trich co ché SSG hién
hanh.

Trong vong dam phan tiép theo, Viét Nam chi d¢ nghi bao luu quyén
4p dung tu vé dac biét d6i v6i mot vai san pham thit - giam dang ké vé dién so
vGi ban chao lan trudc

3. THUC TRANG AP DUNG CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE BAO
HO MOT SO NONG SAN CHU YEU

3.1. Cac bién phap phi thué quan dé bao ho gao

Trong chinh sich xuat khdu gao ctia Viét Nam truc day, chi cé cac
DNNN duoc phép tham gia xuat khau. Bén canh d6, Nha nudc cung dp dat
chi tiéu xuét khiu gao va quan ly chat cdc ddu moi xuét khau bing hinh thic
gidy phép kinh doanh xuat khau gao. Tir 2001, theo Quyét dinh 46/2001/QD-
TTg, Chinh phu di bai bo co ch€ giao han ngach xuét khdu gao, dong thoi
quy dinh vé cdc doanh nghiép ddu méi kinh doanh xuét nhap khiu gao da
duoc bai bo. Tuy nhién trong diéu 6.4 ctia Quyét dinh nay ciing néu 16 rang
"Thu tuéng Chinh pht s&€ xem xét quyét dinh céc bién phdp can thiét nham
can thiép hiéu qua vao thi truong lia gao".

Doi v6i mat hang gao, nhitng nam truéc day Chinh phu ciing dp dung
nhiéu bién phdp hé tro nhu quy dinh gid san déi véi thu mua lda gao, néu gia
thi trudng xudng thdp hon gid san thi Chinh phu hé tro 1i suat dé mua gao
nhdm giip cdc DNNN mua gao nhdm khic phuc tinh trang gid gao giam
manh trén thi truong noi dia trong vu thu hoach gay anh huéng x4u dén nguoi
nong dan, bu 16 cho doanh nghiép xudt khau gao. Nhing bién phdp hd tro nhu
vay la khong phu hop véi quy dinh cia WTO nén sé khong duge phép ap
dung ti€p tuc trong thoi gian tdi.
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3.2. Cac bién phap phi thué¢ quan dé bao hé che, ca phé
3.2.1. Ca phé:

Chinh phu da st dung nhiéu chinh sach hé trg nhu khoanh ng, gian ng
cho nhiing nguoi trong ca phé; cho vay véi 1ai suat wu dai; tro cap cho nguoi
san xudt; dau tu cho cdc cong trinh thuy loi phuc vu “Chuong trinh phét trién
ca phé”, nghién citu dao tao, tu van k§ thuat va chuyén giao cong ngh¢; bu 16
cho cdc doanh nghiép ca phé xuét khau sau tam tri ...

Ca phé ciing thuoc loai nong san dugc hudng chinh sach khuyén khich
xuat khau ctia Nha nudc. Nha nude da 1ap Quy hd tro xudt khau ca phe dé
khuyén khich ciac doanh nghiép ddy manh xuét khdu; d4p dung chinh sdch
thudng xuat khau; hé tro xic tién thuong mai...Tuy vay Viét Nam cam két s&
hoan toan bai bo trg gid ca phé xuat khau khi gia nhap WTO.

3.2.2. Cheé:

Mat hang che 1a mot trong muoi ba mat hang dugc uvu tién vay von theo
qui ché tin dung wu dai xuat khau tir Qui hd trg phét trién. Dong thoi, dé tang
cuong khuyén khich xuét khiu che, tir nam 2001, Chinh pht da quyét dinh bo
sung mat hang che vao dién duoc thudng theo kim ngach xudt khau. Bén canh
do, nhiéu chinh sach khuyén khich phat trién san xuat ché da duoc ban hanh
nhu chinh sdch dau tu cho nghién citu khoa hoc dé cai tao giong, k§ thuat
canh tac, dau tu cho nang cap cong nghé ché bién...

3.3. Cac bién phap phi thué quan dé bao ho rau, qua

Tha tuéng Chinh pha da phé duyét Chuong trinh giong cay trong,
giong vat nudi thoi ky 2000 - 2005 (Qb s6 225/1999/QD-TTg ngay
10/12/1999), khuyén khich cic nha dau tu va cac dia phuong nhap giong,
dong thoi Chinh phu ciing hd tro mot s6 dia phuong va doanh nghiép nhap
giong cay trong, vat nuodi c6 nang sudt, chat lugng cao, kha nang chéng bénh
tot. Chinh phi da tro gid nhap khau giong dita Cayen cho céc doanh nghiép
va céc tinh.

- Thong tu s6 95/2004/TT-BTC ciing quy dinh cdc t6 chiic, cd nhan
thué dat dau tu ph4t trién viing nguyén liéu rau qua dugc mién, giam thué s
dung dat nong nghiép.

- Nha nuéc khuyén khich 1ap Quy bido hiém xuat khau nganh hang.
Rau qua 1a mot trong nhitng mit hang duge khuyén khich 1ap quy bao hi€ém
va duoc ho trg & miic cao vi day 1a mot nganh kinh doanh ¢6 mic do rui ro thi
truong tuong doi cao do gia ca rau qua bién dong that thuong.
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- Cong van s0 83/1998/TT/BTC ngay 26/8/1998 trong dé quy dinh cac
doanh nghiép xuét nhap khiu rau qua duoc phép hoan thu€ tiéu thu dic biét
doi v6i mat hang rau qua xuét khau. Rau qua cling nim trong s6 13 mit hang
va nhém mat hang duoc dp dung quy ché thudng xuét khau.

3.4. Cac bién phap phi thué quan dé bao hé mét s6 nong san chu
yéu khac

3.4.1. Cao su:

Chinh phu Viét Nam di c6 nhitng chinh sich hé tro dau tu phét trién,
nhu: hé trg kinh phi dau tu cho viéc khao sat, quy hoach cdc viung trong cao
su; cho vay tin dung wu dai; Nha nudc hd trg cho viéc nhap giong méi co
nang suat cao; Thanh 1ap Vién Nghién cttu cao su do Ngan sach Nha nudc tai
trg kinh phi dé nghién citu, lai tao, thuc nghiém giong cao su dua vao san
xudt, ho tro kinh phi trong nghién cttu quy trinh cong nghé san xuét cao su,
nong hoa thd nhudng, bao vé thuc vat...

Dai véi cdac ho gia dinh trén dia ban c6 trong cay cao su dugc Nha nudc
hé tro kinh phi khuyén nong thong qua Ngan siach dia phuong. Ngan sach
Nha nude hd tro mot phan kinh phi dao tao can b quan 1y, dao tao cong nhan
va nang cao tay nghé cho cong nhan. Thuc hién viéc mién giam thu€ cho cac
doanh nghiép cao su theo Luat khuyén khich dau tu trong nuéc va mién, giam
thu€ st dung dit nong nghiép doi v6i mot s6 dién tich trong cay cao su hang
nam gan 100 ty dong.

Cao su ciing thuéc danh muc mat hang dugc hé tro xdc tién thuong mai
theo Quyét dinh s6 44/2005/Qb-TTg phé duyét chuong trinh xtc tié€n thuong
mai trong diém nam 2005.

3.4.2. Puong:

Puong thudoc danh muc mat hang nhay cam cua Viét Nam va dugc ap
dung nhiéu chinh sich can thiép dé quan Iy nhap khau. Cac bién phap quan ly
da timg duogc dp dung doi v6i mit hang nay rat khac nhau, bao gdbm cam nhap
khau; han ngach nhap khdu; quy dinh gi4 tinh thu¢ t6i thiéu; gidy phép nhap
khau (dp dung doi v6i dudng tho va dudng tinh luyén); chi dinh nha nhap
khau...trong d6 bién phdp cap gidy phép nhap khau hién van duoc 4p dung.
Theo 16 trinh hoi nhap AFTA, tir nam 2006 Nha nudGc sé cit giam su bao trg
qua thué€ nhap khau san phdm dudng.
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3.4.3. Bong

Doi v6i mat hang bong, Nha nudc dat mic gid san cho cic doanh
nghiép thu mua bong cuia nong dan nham dam bao thu nhap ctia nguoi trong
bong. Khi gia bong th€ gidi xudng thip, nha may dét chi mua bong xo trong
nuéc bing vé6i gid bong nhap khau. Chinh phu da bu khoan 16 cho céc nha
mdy cdn bong tir Quy binh 6n gid nay 12 Quy hé tro xuat khau.

4. PANH GIA TONG QUAT VE CAC BIEN PHAP PHI THUE QUAN PE
BAO HO HANG NONG SAN CUA VIET NAM

4.1. Cac biộn phap phi thuộ quan ¢ Viột Nam phu hop vội thong 1ộ
quoc té

* Cdc bién phdp ho tro:

Ho tro trong nudc cua Viét Nam phan 16n thuoc chinh sach "hop xanh"
dac biét hd tro cho cdc linh vuc: nghién citu khoa hoc, huan luyén, céc
chuong trinh m& rong, co sd ha ting, bao vé cay tréng, kiém dich dong thuc
vat, an ninh luong thuc quoc gia, ctu tro thién tai, dau tu ho trg di€u chinh co
céu, tai dinh cu. Céac bién phdp hd tro phat trién cta Viét Nam phu hop véi
cdc diéu khoan vé doi xtr dac biét va khac biét doi véi cdc nuGe dang phat
trién va c6 thé tiép tuc duy tri dé hd tro cho nong dan va san xut nong
nghiép.

* Qudn 1y nhdp khdu:

Thé hién su chli dong tich cuc trong hoi nhap, Quyét dinh 46 clia Thu
tuéng Chinh phu da loai bo hang loat cac hang rao phi thu€. Mot s6 cam két
ctia Viét Nam trong Hiép dinh thuong mai Viét Nam — Hoa Ky da dugc thuc
hiộn truộc khi Hiộp dinh duoc phộ duyột va cÂ6 hiộu luc (bộ dau mdi, han
ngach xuét khiu gao, han ngach nhap kh4u phan bén...). Quy dinh vé quan ly
xuat nhap khau hang hod chuyén nganh nong nghiép ciing nhu da chuyén tir
gidy phép nhap khau chuyộn nganh sang cộc quy dinh mang tinh kĐ thuat phu
hop v6i WTO. Han ngach thu€ quan bat ddu dugc dp dung thay ché ché do
quan 1y bang han ngach trudc day. Day 1a bién phap phu hop véi quy dinh ctua
WTO va c6 tiac dung tot trong quan ly nhap khau néu lua chon dugc danh
muc mat hang va ¢ muc han ngach/thué suit phu hop.

* Cdc bién phdp kiém dich va vé sinh dich té:

SPS cua Viét Nam duoc dua trén cidc tieu chudn ciia CODEX va
FAO/WHO. Véi céc tiéu chuan ma CODEX va FAO/WHO chua c6, Viét
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Nam s& thong qua céc tiéu chudn khu vuc hodc cla céc nuéc phat trién, hay
t6i thi€u 1a cdc tieu chudn quoc gia dugc 4p dung md rong phu hop véi Hiép
dinh SPS. Cic tiéu chudn SPS ctia Viét Nam ciing phit hop véi quéc t€ song &
miic do thap hon dé cho phu hop véi diéu kién san xuat ctia Viét Nam hién
nay.

* Cdc tiéu chudn moi truong:

- Dé thuc hién Cong uéc CITES (vé buon bidn quoc t€ cac loai dong,
thuc vat hoang da c6 nguy co tuyét chung), Chinh pht Viét Nam da ban hanh
Nghi dinh 11/2002/ND-CP ngay 22/1/2002 vé quan ly hoat dong xuat nhap
khau va qua canh cac loai dong thuc vat hoang di. D€ thuc hién Cong u6c vé
da dang sinh hoc, Diéu 12 Luat Bao vé Mai trudng quy dinh t6 chic, c4 nhan
c6 trach nhiém bao vé cac giong, loai thuc vat, dong vat hoang da, bao vé tinh
da dang sinh hoc, bdo vé ring, bién va cac hé sinh thdi; Quy dinh vé xir phat
hanh chinh; Quy dinh viéc quan ly bang gidy phép viéc nhap khiu giong cay
trong, vat nuoi; Ban hanh danh muc giong cay trong, giong vat nuoi quy hiém
cam xudt khau, danh muc giéng cay trong, giong vat nuoi dugc phép nhap
khau quy dinh viéc quan 1y bing gidy phép danh muc giong cay trong, giong
vat nuoi dugc phép nhap khau. Nhin chung, so vdi yéu ciu cua cdc hiép dinh
MEAs, cic chinh séch, bién phdp c6 lién quan dén thuong mai dé bao vé moi
truong cua Viét Nam khong tao ra tic dong bép méo thuong mai.

4.2. Cac biộn phap phi thuộ quan ¢ Viột Nam chua phu hop vội
thong 1ộ quoc té

* Cdm nhdp khdu:

Theo Diéu III va Diéu XX ciia GATT néu Viét Nam cdm nhap khau
thuoc 14 vội 1y do ¢6 hai cho stic khoộ thi cac hoat dong san xuột, buon ban,
phan phoi thuoc 14 trong nudc ciing bi cam. WTO quy dinh cdc mat hang
nhap khdu ciing phai duoc d6i xir twong tu nhu cdc mit hang san xuit trong
nudc. Tuy nhiộn, Viột Nam da cam két sộ bo han chộ do6i vội thuoc 14 khi trộ
thanh thanh viéen WTO.

* Han ché nhdp khdu:

Dé han ché nhap khdu, Viét Nam thudng dp dung bién phap c4m hodc
gidly phép dộ han chộ€ nhap khau mội khi cÂ6 nhu cdu bdo ho san xuột trong
nuée, thé hién su quan 1y mang tinh hanh chinh ménh lénh. Cac chinh sidch
ho tro clia ta thudng mang tinh giai quyét tinh thé, khong theo mot k& hoach
hay chuong trinh dugc Chinh pht phé duyét truge. Dién mat hang, s6 luong
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hang duoc hudng ho trg tuy thudc vao tinh hinh thuc t€ phét sinh (tinh khong
ludng trudc).

* Cdc bién phdp ho tro:

HOo tro truc ti€p cho ngudi san xuat (nong dan) rat it, nhat 1a doi véi dan
ngheo, ving khé khin, song cdc khoan hé trg nay lai trd thanh hd tro cho
doanh nghiép duéi dang tro cudc, tro gid va ho trg 13i suat. Day 1a cdc khoan
ho trg khong phut hop.

Thudng xuat khiu theo thanh tich xuét khau hoic theo kim ngach xuit
khau 12 mot su bién tudng clia trg cap xudt khau ciing s& phai loai bo.

* Hang rao ky thudt

Viéc sit dung céc tieu chuin dang tr& thanh mot trong cdc bién phdp
quan ly nhap khau hang nong san va trong nhiéu trudng hop né da trd thanh
bién phdp phi thu€ quan dé bao ho hang nong san. Trong khi tai Viét Nam,
chi c6 khoang 1.200 trong téng s6 5.600 tiéu chuin quoc gia hién hanh 1a hai
hoa véi cdc tieu chuidn quoc t€ tuong ting. Riéng trong khu vuc, Viét Nam
cling md&i chap nhan 56 trong tong s6 59 tiéu chuén clia chuong trinh hai hoa
tieu chuan ASEAN. Nhin chung hé thong tiéu chuin k¥ thuat ctia Viét Nam
van chua déap tng duoc cdc yéu ciu vé quan 1y xuat nhap khau va luu thong
hang hod. Ngay ca nhiing van ban ban hanh sau nam 1991, hang tram tiéu
chuén ciing can soat xét va nang cap dé phu hop véi cac hé théng quéan 1y chat
luong quoc té.

Cac bién phdp ki€ém sodt doi voi hang héa chiu su quan 1y chuyén
nganh cua cic bo chu quan va cdm nhap khiu c6 muc tiéu da dang song tap
trung chl yé€u vao bao vé stc khoé nhan dan, bao vé moi trudong va an toan
cong cong. Nhitng muc tiéu nay 1a co s cua cic qui ch€ diéu tiét ¢ nhiéu
nudc. Tuy nhién, hé thong quy dinh quan 1y chuyén nganh ctia Viét Nam con
thi€u cu thé va con nhiéu quy dinh chua phu hgp. Viéc quan 1y cac hang hod
nhap khau theo gidy phép khao nghiém chua duoc quan tam ding muc, chua
c6 bién phap xtr 1y kip thoi .

Viét Nam chua c6 danh muc thuc vat ¢cé nguy co cao thuoc dién cam
hodc han ché nhap khau tuong duong v6i Danh muc cho phép ki€ém soat vat
thé thudc dién kiém dich thuc vat nhap khau theo Tiéu chuin kiém dich thuc
vat quoc t€ - ISPM, chua c6 quy dinh yéu ciu nudc xuat khiu phai cung cap
thong tin phuc vu ddnh gia rai ro dich hai theo Cong udc quoc t€ vé bao vé
thuc vat - IPPC.
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4.3. Nhirng van dé dat ra can hoan thién cac bién phap phi thué
quan nham bao hÂ hang nong san phu hop vội thong 1ộ quộc tộ€ va diộu
kién cua Viét Nam

Mic du cac bién phép phi thu€ quan dé bao ho hang nong san cta Viét
Nam da dugc thiét 1ap va stt dung c6 nhiéu diém twong dong vé6i quy dinh clia
WTO va thong 1é qudc t€, dong thoi cling da ¢6 nhiing tic dong tich cuc dén
bao ho hang nong san ctia Viét Nam theo nhiing muc tiéu va yéu cau dé ra.
Tuy nhién, xét mot cdc tong thé thi cdc bién phdp phi thu€ quan dé bao ho
hang nong san con c6 nhitng van dé cén ti€p tuc hoan thién nhu sau:

- Thir nhdt 1a chua xdc dinh cu thé quan diém bao ho hop Iy hang nong
san nén cac bién phap duoc lua chon dp dung mang tinh phan tan, dan trai va
thi€u tinh dong bd muc tiéu.

- Thit hai 1a viéc st dung cac bién phap hanh chinh khoéng phu hop véi
quy dinh cia WTO vé tinh du béo truc (han ngach va gidy phép nhap khau
dudng, tritng gia cAm...), va v€ tinh cong khai minh bach (quy trinh cap phép
con nhiéu bat cap).

- Thit ba 1a con thi€u cdc quy dinh vé phdp luat, chinh sdch d€ sir dung
céc rao can tieu chuan ky thuat, rdo can vé moi trudng va cdc rao can SPS .
Hiộn ching ta con thi€u hộ thong cộc quy dinh va tiộu chuin kƠ thuat, thi€u
cac quy dinh vé cong nhan hop chuin; Quy dinh vé danh muc mat hang phai
kiém tra chua phu hop, lac hau; Chua c6 céc quy dinh vé rao can ky thuat
theo quy trinh; C4c quy dinh vé tiéu chuidn moi trudong con thi€u va chua cu
thé.

- Thir tw 1a mot s6 bién phap ho tro trong nudc con thi€u tap trung, dan
trai, nhiéu bién phdp tro cap xuat khau nong san khong phii hop véi thong 1é
qudc t€ nén dé bi cac nudc ap dat thué chong ban pha gid va thué d6i khang.

- Thir nam 1a nang luc thuc thi cdc bién phdp phi thué€ nham bao ho
hang nong san con nhiéu bat cap. Co s& vat chat k§ thuat (phong thi nghiém
va kiém tra) vira thi€u lai vira lac hau, c6 rat it phong thi nghiém duoc cong
nhan hop chuin; khu vuc cdch ly tai ctra khau con thi€u; phan 16n cdc co quan
quan 1y phai st dung cdc phuong phap cam quan dé ddnh gi4 nén tinh chinh
xac kém dan dén nhiing két luan doi khi trdi ngugc nhau.

- Thir sdu 1a su phoi hop va phan cong trach nhiém gitta cac co quan
quan 1y chua 16 rang va cu thé, nang luc va trinh do cdn bo trong bo may
quan 1y con nhiéu han ché.
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CHUONG III

PINH HUONG XAY DUNG VA HOAN THIEN HE THONG BIEN PHAP
PHI THUE QUAN PE BAO HO MOT SO NONG SAN CHU YEU CUA
VIET NAM

1. DU BAO CAC XU HUGNG MOI PE BAO HO HANG NONG SAN
TRONG THUONG MAI QUOC TE

1.1. Nhitng xu huéng méi trong dam phan vé tu do hoa thuong mai
hang nong san

C6 4 xu huong chinh trong dam phdn vé tu do hod thuong mai hang
nong san tai vong dam phan Doha nhu sau:

- Thué€ quan va han ngach thué€ quan
- Céc rao can trong linh vuc vé sinh dich té

- Nhiing van dé vé chinh sdch canh tranh va thuong mai ¢6 su quan ly
ctia Nha nudc

- Cac thoa thuan khu vuc

Day la nhiing van dé rat nhay cam nén vong dam phan tiép tuc bi kéo
dai.

1.2. Mot s6 xu huéng méi dé bao ho hang nong san

- Xu huéng giam thu€ va cac khoan trg cdp nong nghiép néi chung
nhung giit mic bao ho cao doi véi mat hang nhay cam

- Xu thé mé rong dién ap dung han ngach thué quan
- Stt dung nhiéu loai hang rao tiéu chudn k§ thuat

- Ap dung cic bién phdp va quy dinh vé vé sinh an toan thuc phim &
mtuc cao, theo quy trinh

- Gia tang viéc 4ap dung céac bién phap bao vé moi truong

2. QUAN PIEM VE XAY DUNG VA HOAN THIEN CAC BIEN PHAP PHI
THUE QUAN PE BAO HO MOT SO HANG NONG SAN CUA VIET NAM

Quan di€m 1: Vin dé c6 tinh bao triim trong xay dung va hoan thién
cac bién phdp phi thu€ quan nham bao hd mot s6 hang nong san clua Viét
Nam 12 phai thuc hién nhat quan quan diém bdo ho ¢6 chon loc, c6 thoi han
va c6 diéu kién. Viét Nam 1a mot nuGc dang phat trién & trinh do thap, véi da
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sO nguoi dan song dua vao san xudt nong nghiép, thi truong con kém phat
trién va dé bi tén thuong khi c6 bién dong nén chiing ta dugc phép dp dung
cac nguyeén tic uu dai cho cic nuéc dang phat trién.

Quan diém 2: Cic bién phép phi thué quan dugc xay dung va hoan
thién phai tuan thu va phu hgp véi cac quy dinh trong cac Hiép dinh qudc t&
da ky két.

Quan diém 3: Viéc st dung cdc bién phdp bao ho phai khong tao ra su
phan biét doi xtr gitta cac doanh nghiép Nha nudc véi cac doanh nghiép thuodc
céc thanh phan kinh t€ khéac, khong duoc vi pham nguyén tac d6i xtr quoc gia
theo quy dinh cia WTO.

Quan diém 4: St dung triét dé cic quy dinh vé ddm bao an sinh x3 hoi
va an ninh luong thuc - thuc phdm trong Hiép dinh Nong nghiép dé bao ho
mot s6 nong san chi yéu c¢6 yéu ciu bao ho cao. D6 1a viéc tan dung toi da
cac dang hé trg dugc phép nhu: Hop xanh 14 cay, Hop xanh da troi va Hop ho
phach dé hé tro cho cdc viing khé khin, viing sau, ving xa va hd trg vi muc
tiéu chuyén dich co cau...

Quan diém 5: Phai xay dung va lua chon 16 trinh, chinh sich bio ho
sao cho, mot mat phai bao ho hitu hiéu cdc san phdm can bao ho, nhung mat
khac 12 phai thic ddy phat trién san xuat trong nudc theo hudng nang cao stic
canh tranh clia san phdm ma khong tao ra su y lai vao su bdo ho clia Nha
nudc. Dong thoi, viéc lua chon cdc bién phap bao ho phai phit hop véi nang
luc cua quan 1y Nha nuGc vé di€u kién phong thi nghiém, co s& vat chat k§y
thuat, kha nang tai chinh va trinh d6 cua can bo quan 1y. C6 su phan cong 1o
rang gilta cidc co quan quan 1y Nha nudc va ting cudng cdc bién phap ki€ém
tra, kiém soét va c¢6 ch€ tai xir Iy manh, nghiém khéic d6i vdi cdc hanh vi vi
pham.

3. MOT SO PE XUAT VE XAY DUNG VA HOAN THIEN CAC BIEN
PHAP PHI THUE QUAN PE BAO HO NONG SAN CUA VIET NAM PHU HOP
VOI THONG LE QUOC TE

3.1. Vé cac bién phap ho tro trong nude
Hop xanh la cdy

Chinh pht nén dau tu nhi€¢u hon vao nong nghiép thong qua Hop xanh
la cay nhu: xay dung co s& ha tang, chuong trinh cai ti€n hat va con giong,
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KH&CN, dao tao, dich vu mé rong, ho tro ving khé khan, moi truong...Béao
1anh thu nhap, ho tro nguoi san xuat can duoc dp dung hop 1y.

Viét Nam ciing can phai m& rong ap dung hinh thic trog cdp trong hop
mau xanh 14 cay, nhu hé trg nghién citu trién khai, hé trg nang cip céc thiét
bi nhim dédp ting cac tiéu chudn vé moi trudng, hd tro dau tu vao ha ting nong
nghiép...nhitng bién phap nay dugc WTO cho phép vi chiing khong truc ti€p
ho trg nganh trong nudc, tang nang suat va kha nang canh tranh.

Hop xanh da troi

M6 rong pham vi va mic ddu tu vu ddi cho nhitng ngudi du tiéu chuin
dugc hudng, dic biét 12 ddu tu doi méi trang thiét bi ché bién va biao quan
nong san. Pay 1a nhitng cong doan quan trong gép phan gia tang gia tri san
pham.

Hb tro cho nhiing ving ngh&o khé: hoc tir kinh nghiém cta cic nude
ASEAN cung cap mién phi hat giong va nguyén liéu cho dan nghéo tai nhiing
vung khé khan. Trong di€u kién cta Viét Nam cdn m& rong pham vi nhiing
ngudi dugc hudéng wu dai, nguoi ngheo duge ti€p can von vay; duge hudng
dan kinh doanh va str dung nguoén von.

Ho tro tong thé

Tur kinh nghiém cia mot s6 nuéc khac, tan dung nhitng vu dai nhu doi
xUr dic biét va doi xtr khac biét danh cho cdc nuéc dang phat trién, Viét Nam
c6 thé tang cudng hd tro trong nudc thong qua hinh thic trg gitdp chuyén dich
co cdu kinh t€ nhu thay déi cay trong va vat nuoi, cai cach nong nghiép. ..

Tro cdp

Chuyén tir hé tro truc tiép cho doanh nghiép nhu hé trg vé 1ai suit tin
dung, xo0d no, gidn no ... sang ho trg nang cao nang luc canh tranh va hoé trg
truc ti€p cho nguoi san xuét thong qua cac yéu té dau vao trong nong nghiép:
giam thué€ nhap kh4u nguyén liéu, mién thu€ st dung dat nong nghiép, s
dung cac loai giong méi.

3.2. Xay dung cac diéu luat, quy dinh vé tu vé, cac bién phap
thuong mai tam thoi

Tu vé va cac bién phap tu vé dac biét

Do sép t6i Viét Nam s€ phai canh tranh truc ti€p v6i nhiing nha xuét
khau nong nghiép 16n trén thé gidi, viéc sit dung cong cu SSM c6 y nghia
then chot. D6i véi Viet Nam, cac san phdm nhay cam nhu dudng, ngo, gia sic
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va sin - nhitng mat hang quan trong d6i v6i nong dan nghéo va dé bi ton
thuong trudc thang tram cua thi truong. Viét Nam can phai su dung tét ca cac
cong cu tu vé danh cho cdc nudc dang phéat trién dé bao vé khu vuc nong
nghiép dé tén thuong.

Thué thoi vu

Bién minh cho viéc st dung thu€ thoi vu 12 nham bao vé thi trudng noi
dia tru6c nguy co xam nhap qud mic cua hang nhap khau cling loai. Viéc 4p
dung thué thoi vu tuy khong phai 1a bién phap phi thué quan nhung né vira
lam tang tinh linh hoat cta loai thué nay, vira phut hop vé6i yéu cau ctia Hiép
dinh Nong nghiép va la bién phdp ma nhiéu nudc st dung. Ngoai thu€ thoi
vu, ¢6 thé dung thu€ tuyét d6i nham tiang tinh hiéu qua ctia bao ho khi gia ca
nong san trén thi truong thé giGi xudng tGi mic qua thap ma thué€ phan tram
khong c6 tdc dung nhiéu.

Han ngach thué quan

Su chénh léch gifta thué€ trong va ngoai han ngach c6 thé lén t6i vai
tram phan tram. TRQ 1a mot dac trung trong thuong mai nong san do vay
Viét Nam cin chu trong xay dung mot biéu thué TRQ rd rang dé hang hod
dugc bao vé thuc su. Viet Nam c6 kha nang tién hanh dam phéan dé c6 thé van
duy tri cac TRQs d6i véi nong san. Tuy vay, theo kinh nghiém cua Trung
Quộc ching ta can cÂ6 mot k& hoach cu thé cling mot co chộ phan bộ han
ngach minh bach, theo dé nén cap han ngach thu€ quan theo ché do tu dong.

3.3. Hoan thién hé thong tiéu chudn hang hoa

Ngay 26/5/2005, Thu tuéng Chinh pht da ban hanh Quyét dinh s6
444/QD-TTg vé viéc phé duyét Dé an trién khai thuc hién hang rao k§ thuat
trong thuong mai. Trong d6 da phan dinh r6 nhiém vu ctia cic bo nganh va
cdc dia phuong vé viéc ra sodt, hoan thién, ting cuong hoat dong danh gia
phu hop, thanh 14p Ban lién nganh vé hang rao ky thuat, thanh 1ap mang luéi
diém hoi ddp vé hang rao ky thuat...Vi vay, cin nhanh chéng t6 chic thuc
hién ding 16 trinh theo quyét dinh cia Thu tuéng Chinh pht. Trong d6, can
xay dung hé théng van ban phdp quy k§y thuat, thiét 1ap hé thong tiéu chuéin
chét luong doi v6i hang nong san nhap khau, san xuat va kinh doanh trong
nuéce dé 1am co s& phdp 1y cho viéc quan 1y Nha nudc vé chat lugng. Tich cuc
thira nhan va 4p dung céc tiéu chuin qudc t&, kién toan va hoan thién cdc ché
do ching nhan...tao ra ciac hang rao vé tiéu chuin chat luong nham bao ho
hang nong san mot cach c6 hiéu qua.
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Trudc hét c6 thé xay dung va ban hanh mot so tiéu chuan vé kich thudc
san phdm d6i v6i nhiéu loai rau qua va hang nong sin (chiang han vuot qua
kich ¢& nao d6 s& khong cho phép nhap khau vao Viét Nam va c6 thé bién
minh ring sin phdm d6 c6 thé 1a san phdm bién déi gen...); Xay dung cac
quy dinh vé an toan theo tiéu chudn HACCP, trong d6 chu y t6i quy trinh san
xudt, cac loai hoa chit cam st dung trong cham séc cdy trong, vat nuoi, du
luong cdc chat bao vé, su tuoi ngon cua san pham duoc phép, du luong chat
khang sinh va du luong cac chat hooc mon tang truong cho phép...

3.4 Hoan thién cac bién phap vé vé sinh an toan thuc pham

- Can ¢6 quy dinh bé sung vé trach nhiém cta Bo Thuong mai trong
quan 1y vé sinh an toan thuc pham, déng thdi bd sung vao van ban phép luat
yéu cdu bét buodc phai ki€ém tra trudc doi v6i cac hang hod 1a thuc pham, nong
san dugc nhap khiu bing con dudng tiéu ngach. Lam nhu vay méi dam bao
duoc hang hod nhap khiu déu qua kiém tra vé sinh an toan thuc phdm va céc
co quan quan 1y Nha nuéc cua B6 Thuong mai nhu Cuc quan ly thi trudng va
céc Chi cuc méi c6 quyén han, trach nhiém va cac diéu kién can thiét dé xu ly
cac truong hop vi pham va ciing sé gép phan tich cuc vao viéc bao ho hang
nong san cua Viét Nam.

- Can c6 yéu cau vé dit coc truéc mot khoan kinh phi dé khi kiém tra
hoac thir nghiém ma phat hién duoc hang nong san khong dap tng duoc tiéu
chudn bét buoc thi ¢ kinh phi dé tiéu huy hoic budc tai xuat néu chl hang cit
ngoan co tri hoan.

- Cin nhanh chéng nghién citu va bo sung Quyét dinh s6 607/NN-TY-
QD ngay 9/6/1994 ciia Bo Nong nghiép va Cong nghiép thuc pham (nay 1a Bo
Nong nghiép va Phat trién nong thon), Thong tu s6 02/TS-TT ngay 25/6/1994
ctua Bo Thuy san quy dinh dién mit hang phai qua kiém tra vé sinh an toan
thuc pham. C4c quyét dinh nay ban hanh di qu4 lau va khong phit hop v6i ma
s6 HS nén rat kh6 khin trong cong tac kiém tra.

- Pé nang cao hiéu luc va hiéu qua cua cong tdc kiém tra vé sinh an
toan thuc pham va xem do6 nhu 12 bién phap bo sung cho céc bién phap bao ho
hang nong san can thiét phai tang cuong co s& vat chat k§ thuat va can bo c6
trinh d6 cho cong tac nay, dong thoi can tang cuong va ma rong quan hé quoc
t€ dé€ tao diéu kién hai hoa hod cac tha tuc vé vé sinh an toan thuc phdm theo
ding quy dinh quoc té.
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3.5. Xay dung va hoan thién cac tiéu chuan moi truong

- Can c6 cac quy dinh cu thé vé quy trinh va phuong phap san xudt dé
khi can thi ching ta c6 co s& dé yéu cau phai duoc kiém tra truc ti€p tir co s&
san xuat, néu thuc hién khong ding quy trinh thi khong cho phép nhap khau
vao Viét Nam.

- Can xay dung céc quy dinh han ngach va gidy phép moi trudong dé
han ché nhap khiu céc loai nong, l1am, thuy san ma kha nang canh tranh ctia
san pham con kém so v6i san phdm thay thé ctia nudc khac.

- Yéu ciu vé nhan mac sinh thdi (Eco-labelling) vi hién c6 kha nhiéu
loai hang rau, qua, thuc phdm da qua ché bién dugc nhap khiu vao Viét Nam
nhung khong c6 nhan méc sinh thai.

- Bit coc phi tai ché€ doi véi cac loai vo d6 hop: Viét Nam chua c6 quy
dinh dat coc phi tdi ché d6i v6i d6 uong va thuc pham ché bién déng hop,
trong khi cdc loai san phdm ndy dang canh tranh rdt manh doi vé6i céc loai
hang tuoi song cua Viét Nam, vi vay cin ¢6 ngay quy dinh nay nham han ché&
mot phan hang hoa nhap khau va c6 thé gép phan bao ho cho mot s6 hang
nong san cua Viét Nam.

- Phi, thué va cac khoan thu lién quan dén moi truong danh vao hang
nhap khau chua duoc 4p dung & Viét Nam. Vi vay can khan truong nghién
cttu va cho ap dung cic quy dinh nay.

3.6. Tang cuong cac bién phap kiém dich dong, thuc vat

- Chinh phu céan chi dao cac Bo nganh c6 lién quan xac dinh lai danh
muc céc loai hang ho4 xuét nhap khau cé yéu cau kiém dich dong thuc vat va
day 1a quy dinh bét buoc cho tat ca cdc hinh thitc nhap khau vao Viét Nam, ké
ca nhap khau theo con dudng tiéu ngach va nhap khau thir nghiém.

- Xay dung céc tiéu chudn kiém dich dong, thuc vat mot cdch cu thé va
chi ti€t theo quy dinh ctia quoc t&€, cong b6 cong khai trén cac phuong tién
thong tin dai chiing va huéng dan thuc hién cdc tiéu chuédn do.

- Ky két ciac Hiép dinh song phuong véi cac nudc vé su cong nhan lan
nhau trong ki€ém dich dong, thuc vat. Chi c6 nhitng nudc va vang 1anh tho nao
ma ching ta da ky két duoc Hiép dinh cong nhan 1an nhau thi ching ta méi
cong nhan gidy chiing nhan d6 va cho phép nhap khiu hang nong san.

- Xay dung céc phong thi nghiém, cic co s& kiém dich dong thuc vat
du tiéu chudn quoc t€, thiét 1ap hé thong thong bio va diém hoi dap quoc gia
vé nhitng van dé lién quan dén SPS.
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- Nang cao nang luc du bdo s6m cic nguy co va vung bi sau bénh, ving
bi dich bénh dé c6 bién phip ngin chin sém nhu cAm nhap khiu hoic thong
bao phai qua kiém dich d6i véi nhitng loai hang khong nam trong danh muc
kiém dich da quy dinh.

4. CAC PE XUAT CU THE CHO MOT SO NONG SAN CHU YEU
4.1. Lua gao

- Tiép tuc st dung cdc bién phap ho tro dang hop xanh 14 cay va xanh
da troi, trong d6 hod tro cho cong tac thuy loi, cho cong tic tham nhap thi
truong, cho cong tac nghién ctru cac loai gidong lia c6 nang suat cao va chat
luong t6t dé nang cao gia tri gia ting va giam gia thanh.

- Quy dinh cdc tiéu chuin vé gao xuat nhap khau, trong dé chu yéu 1a
cac tieu chudn vé do 4m, vé ndm mdc va con tring cb trong gao, vé tiéu
chudn bao g6i va ghi nhén, va tiéu chudn vé cac loai tap chat c6 trong gao.

- Gao la mat hang thuoc an ninh luong thuc nén tiép tuc ap dung co ché
diéu hanh xuat khiu gao bang cach thong bido han miic xuat khau hang nam
mot cach thong minh nhéit dé vira nang cao dugc gid xudt khau, vira giit 6n
dinh gia trong nudc theo hudng c6 loi cho ca ngudi san xuét, cic nha kinh
doanh va nguoi tiéu dung trong nudc.

4.2. Ngo

- Slr dung t6i da cdc bién phdp hé trg ving dé bao ho mat hang ngo
duoc san xuat tai cac khu vuc khoé khan (ho tro vé giong, k¥ thuat canh tac, k¥
thuat bao quan sau thu hoach, cdc chwong trinh hé tro viing vé phat trién giao
thong...)

- Str dung han ngach thu€ quan dé cho phép nhap khau mot so6 lugng
nhat dinh ngo6 dung 1am thiic 4n gia stc. Bién phép nay cho phép nhap khiu
mot luong ngd nhat dinh v6i mitc thu€ thdp dé ché bién thic an gia sic cho
nganh chin nuoi trong nudc, han ngach nhap khiu cé thé st dung ché do
khong tu dong.

- C6 cdc yéu cdu vé ghi xuat xit, bao géi va kiém tra chit ché theo cac
quy dinh.

- Pua vao danh muc cdc san phdm phéi qua kiém tra xem c6 phai san
phdm bién ddi gen hay khong, néu 1a san pham bién ddi gen thi can doi chi€u
Vi tiéu chudn quoc t&, néu dap ung dugc mdi cho phép nhap khAu.
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4.3. Che
- Che ¢6 thé 4p dung céc bién phdp hé trg viing & miic thap
- Tap trung ho tro vé giong, k¥ thuat thu hai va ché bién

- H6 tro xay dung va phat trién thuong hiéu che Viét Nam, ké ca tuyén
truyén cho ngudi dan trong nude vé dic tinh ndi troi ctia che Viét Nam

- Xay dung cdc tiéu chudn chat lugng d6i voi mat hang nay dé quan ly
xuat nhap khiu

- Ap dung tiéu chudn nhén méc sinh thai doi véi céc loai che
4.4. Ca phé

- H6 tro viing trong cong tac quy hoach, giong, thuy lgi (vi ca phé duogc
trong cht yéu ¢ khu vuc mién nii va déng bao dan toc it nguoi)

- Ho trg k¥ thuat trong khau thu hdi va bao quan

- H6 tro phét trién thuong hiéu ca phé Viét Nam

- Xay dung va quan ly theo cac tiéu chuén chét luong ca phé

- Ap dung tiéu chudn nhin méc sinh thai

- Yéu c4u cong nhan hop chuin d6i véi ca phé da ché bién sau.
4.5. Cao su thién nhién

- H6 trg quy hoach phat trién bén viing

- Ho trg xay dung thuong hiéu cho cao su Viét Nam

- Xay dung hé thong tiéu chudn chat lugng d6i véi cao su thién nhién
dé quan 1y hoat dong xuat nhap khau

- Ap dung cédc yéu cau vé tiéu chudn mai trudng trong ché bién mu cao
su.

4.6. Rau qua

- Nghién cttu 4p dung cac bién phdp tu vé trong thuong mai nhu st
dung thu€ thoi vy, thu€ tuyét doi va han ngach... khi vu thu hoach tap trung
tai Viét Nam véi ting loai rau qua

- Ap dung tiéu chudn kich thuéc d6i v6i mot s6 loai san phdm

- Xay dung va 4p dung tiéu chudn vé vé sinh an toan thuc pham nhu
quy dinh r6 vé€ ton du chat bao quan, ton du thudc bao vé thuc vat, thoi han st
dung
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- Quy dinh va ki€m tra xuét x& hang hod
- Nghién citu 4p dung quy dinh vé nhan méc sinh thai

- Ap dung céc quy dinh kiém tra va thong bdo doi v6i san phdm bién
déi gen, san phdm chiéu xa...

- Sir dung céc bién phép hé trg dang hop xanh 14 cay va xanh da troi.

Riéng doi véi cac loai hang rau qua da qua ché bién, can c6 quy dinh
cu thé vé cédc chit phu gia trong ché bién, yéu ciu vé bao bi ¢6 lién quan dén
chat lugng san phdm va véan dé tai ché bao bi. Ngoai ra cin ¢ cic quy dinh
vé th tuc thong bdo sém va kiém tra quy trinh ché bién xem c6 ddp tng yéu
cau theo tieu chudn HACCP hay khong..., néu ddp ung dugc mdi cho phép
nhap khau. ..

4.7. Sirta

- St dung cédc bién phdp hd trg dang hop xanh 14 cay va xanh 14 cay
mot cach ddy di nham giip cho nganh chan nuoéi bd sita trong nudc phéat
trién.

- Thuc hién mot cdch nghiém tic cdc quy dinh vé kiém dich dong thuc
vat dé han ché nhap khau céc loai giong bo sita c6 chat luong kém va cé nguy
co vé dich bénh, céc loai thic dn chian nuoi kém chat luong.

- Tiép tuc duy tri ch€ do han ngach thué€ quan.

- Xay dung va thuc hién cic quy dinh tiéu chuin vé vé sinh an toan
thuc pham.

- Ap dung cic quy dinh vé thuc phidm hé tro tang cudng stic khoé dé
kiém tra va gidm sdt viéc nhap khau cdc loai sita chita bénh.

- Xay dung va 4p dung cic quy dinh vé tiéu chuin dinh dudng doi véi
cac loai stra thong dung.

4.8. Puong

V6i viéc bao hd qua cao cho nganh mia duong da tiéu ton mot luong
tai chinh khong nho va hiéu qua cua bao ho khong cao, lam cho cac nganh
cong nghiép ché bién c6 sit dung duong khé canh tranh dugc véi hang hoa
cung loai cia nuée khac do phai mua duong nguyén liéu véi gia cao hon gia
thé€ giGi. Vi vay, ching toi cho rang can phai giam din mitc do bao ho doi véi
mat hang nay va dua vao danh muc cat giam bao ho. Trudc hét, Nha nudc c6
thé dua mat hang nay vao danh muc cdc mit hang sé 4p dung céc bién phdp
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tu vé trong nhap khau hang hod nudc ngoai vao Viét Nam nhu: Tang thu€ so
v6i miic thong thuodng; d4p dung han ngach nhap khau; 4p dung han ngach
thué quan; dp dung thué tuyét doi; cdp phép nhap khiau dé ki€m sodt nhap
khau; phu thu doi véi hang nhap khau. Trong s6 cic bién phap duogc phép ap
dung nhu trén c6 thé dp dung han ngach thu€ quan ngay tir nam 2006, sir
dung thu€ mua vu khi vu thu hoach mia duong tap trung ciing can duogc
nghién ctu 4p dung. Ngoai ra, ciAn xay dung va ki€ém sodt nhap khau dudng
theo cdc tiéu chudn, khong cho phép nhap khau cic loai dudng c6 thanh phan
hoa chat véi tén goi “ duong siéu ngot”, tang cuong cac bién phap quan ly thi
truong dé chong nhap khau lau dudng qua bién gii nhu thoi gian qua.

5.MOT SO KIEN NGHI CHU YEU

(1) Kién nghi Nha nudc thuc hién mot cach thong nhat va nhit quan
nguyộn tic bao ho cÂ6 lua chon, cộ diộu kiộn va c6 thoi han theo mot 10 trinh
cu thé. D€ bao ho hitu hiéu hang nong san cua Viét Nam c6 thé ti€p tuc s
dung cdc bién phap ho trg theo quy dinh cia WTO, tiic 1a Tong hé trg (AMS)
c6 thé s& giam va hé trg chi nén tap trung vao muc tiéu dé ting cudng kha
ning canh tranh clia cdc san pham (giam gid, taing nang suat va chat luong)
thay vi ho tro truc ti€p. Chinh pht ting cudong dau tu ho trg cho nong nghiép
thong qua nhém ho trg thuoc dién hop xanh da troi (dau tu co s6 ha ting nhu
duong giao thong, thuy loi, ho tro cho cac ving c6 thu nhap thip thong qua
dau tu cac co s& ha tang thuong mai ...). Bén canh d6 sit dung cac bién phap
ho trg dang hop xanh 14 cay véi cédc hinh thic hd tro nhu: hé tro cho cong tac
nghién citu khoa hoc dé phat trién cac loai giong cay trong vat nudi c¢d nang
sudt cao va it bi dich bénh, nghién citu khoa hoc va cdc chuong trinh kiém
sodt dich bénh, ho trg cac dich vu dao tao, dich vu tu van khuyén nong, dich
vu ti€p can thi trudng...). Bai bo toan bd cdc chinh siach va bién phap hod trg
truc ti€p cho doanh nghiép theo hinh thic cap von, vu dai vé 1ai suat tin dung,
gian no va xo0d ng (cac chuong trinh truéc day da lam nhu chuong trinh mia
duong, ca phé che, gidy nguyén liéu... nhung hién dang x{r Iy ma chua xong
thi phai cong khai tuyén b6 trudc va c6 thé sir dung nguyén tic hd tro ving c6
thu nhap thap dé bién minh).

(2) Phai tang cuong nang luc cho viéc thuc thi Phadp Iénh vé tu vé trong
nhap khau hang hod nuéc ngoai vao Viét Nam. Theo quy dinh hién hanh
ching ta da dua ra 7 nhém bién phép tu vé trong nhap khau hang hod nuéc
ngoai vao Viét Nam, cac bién phap nay phu hop véi quy dinh qudc t€ va cé
thé 4p dung cho hang nong san nhu:
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- Tang mc thu€ nhap khau so véi miic thu€ nhap khau hién hanh
- Ap dung han ngach nhap khdu

- Ap dung han ngach thu€ quan

- Ap dung thué tuyét d6i

- Cap phép nhap khau dé kiém sodt nhap khau

- Phu thu d6i v6i hang hod nhap khau

- Cac bién phap khac

Vian dé kho khin nhat hién nay 13 1am thé ndo dé chitng minh dugc
ring “hang nhap khdu qui mifc, gay thiét hai nghiém trong cho nganh san
xuat trong nudc, de doa gay thiét hai nghiém trong cho nganh san xuit trong
nudc, hang hod canh tranh truc ti€p va cdi goi 1a hang hod tuong tu“. D€ nghi
Chinh phu cho phép thanh 1ap Téng cuc Quan ly canh tranh truc thuoc Bo
Thuong mai dé thuc thi nhiém vu nay.

(3) Thoi gian vira qua, lién quan dén hang rao k¥ thuat trong thuong
mai c6 rit nhi€u co quan quan 1y Nha nudc chiu trach nhiém truéc Chinh phu
dé thuc hién. Da x4y ra nhiéu trudng hop vira chong chéo lai vira bo sét. Nhan
thitc mot cdch ro rang vé thuc trang nay, ngay 26/5/2005, Thu tuéng Chinh
pht da ra Quyét dinh s6 114/2005/QD-TTg vé viéc thanh 1ap va ban hanh
Quy ché t6 chiic va hoat dong clia mang Iu6i co quan Thong bao va Diém hoi
dap clia Viét Nam vé hang rao k§ thuat. Ching toi cho riang, bén canh nhiém
vu ra soat, thong bao va hoi dap, cac co quan nay can phai bao cdo Chinh phu
vé cdc quy dinh hién ching ta con thi€u (nhu da néu trong phan thuc trang) va
dé nghi Chinh phu yéu cau co quan quan ly Nha nudc cé lién quan phai sém
hoan thanh van ban phdp luat dé thuc hién. D6i véi hang nong san, can giao
trach nhiém cu thé cho cidc Bo cht chot nhu Thuong mai, Nong nghiép va
Phét trién nong thon, Y t€, Khoa hoc va Cong nghé cling phéi hop dé cé duoc
cdc bién phép t6t nhat nham bao ho mot s6 hang nong san ctia Viét Nam phit
hop véi quy dinh quoc té.

(4) Kién nghi Chinh phu sém phé duyét va ban hanh Quyét dinh cla
Thu tuéng Chinh phi vé quan ly xudt nhap khdu hang hoa cho thoi ky sau
nam 2005 thay cho Quyét dinh 46/2001/QD-TTg da sap hét hiéu luc. Trong
d6, danh muc hang hod thudc dién quan 1y chuyén nganh can xoa bo danh
muc hang cAm nhap khau ma dua vao danh muc mat hang nhap khau chuyén
nganh theo cdc dicu kién do cac bo nganh quy dinh. Quy dinh rd thém cac
nguyén tic quan ly dé tranh viéc hiéu khdc nhau din dén nhiing vuéng méc
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trong t6 chitc thuc hién. Trong d6 mot nguyén tic quan trong quan ly 1a
khong han ché dinh luong nhap khdu ma chi quy dinh céc tiéu chuin va diéu
kién nhap khau, trir nhitng mat hang méi sir dung tai Viét Nam va/ hoic 1a
nhitng mat hang chua hoidc khong quy dinh duoc tiéu chudn va diéu kién thi
m&i cap gidy phép.

(5) Cach bao ho tot nhit va chit dong nhat la nang cao nang luc canh
tranh clia san phdm va cua doanh nghiép. Vi vay, dé nghi Chinh phu va cac
B0 nganh cin c6 chuong trinh va k& hoach cu thé vé nang cao ning luc canh
tranh cho san phdm. Péng thoi Bo Thuong mai, cdc Bo nganh c6 lién quan,
cac dia phuong can thuc hién t6t Quyét dinh 311/QD-TTG ngay 20/3/2003
cua Thu tuéng Chinh phu phé duyét dé 4an ti€p tuc t6 chifc thi trudng trong
nudc, tap trung phét trién thi trudng nong thon thoi ky dén nam 2010. Viéc
thuc hién diy du va c6 hiéu qua Quyét dinh trén, dic biét 1a van dé xay dung
co s& ha tang thuong mai, hinh thanh hé thong phan phoi 16n ¢6 tinh lién két
cao, d6i m&i va nang cao vai trd cua cac hiép hoi nganh hang ...ciing sé& 1a cac
bién phdp kinh t€ - k§ thuat tinh vi nhdm bao ho ¢6 hiéu qua mot s6 hang
nong san cua Viét Nam va phu hop véi quy dinh quoc té.
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KET LUAN

Bam sat cac muc tiéu, yéu ciu va cac ndi dung da dugc phé duyét, Ban
chil nhiém dé tai da hoan thanh dugc mot s6 nhiém vu nhu sau:

- Hé thong hoa, tong hop va khdi quat vé cac bién phap phi thué¢ dugc
ap dung doi v6i hang nong san theo quy dinh cua WTO va thong 1€ qudc té,
kinh nghiém ctia mot s6 nudc.

- Phan tich va ddanh gid mot cach khai quat qué trinh 4p dung céc bién
phap phi thu€ quan dé bao ho hang nong san ctia Viét Nam trong thdi gian
qua, chi ra nhitng bién phap phu hop va cé hiéu qua ciing nhu nhitng van dé
con bat cap va nguyén nhan.

- Du bao mot s6 xu huéng méi trong viéc bao hd hang nong san trén
thé gi6i, dé xuat mot s quan diém, cdc giai phdp va kién nghi nhim hoan
thién cdc bién phdp phi thué€ quan nhim bao ho mot s6 hang nong san cua
Viét Nam pht hop véi quy dinh cia WTO va cdac cam két quoc té.

Xudt phat tr muc dich nghién cttu hoan thién cac bién phap phi thué€
quan dé bao ho mot s6 nong san chl yéu ciia nudc ta phit hop véi thong 1é
quoc t€ nén dé tai da ti€p can cdc bién phap phi thué quan theo cédch thiic ma
WTO hoac thong 1é quoc t€ dang st dung. Tir cac két qua nghién cdu cua dé
tai, ching toi nhan thiy rang:

1. Mot trong nhitng muc tiéu cia WTO 1a dam phan dé cat giam thué
quan va d& bo cdc bién phdp phi thu€ quan nham tu do hoa thuong mai nén
trong hau hét cic quy dinh ctia WTO hoic trong cac van kién dam phéan déu
ban t6i cdc bién phdp dé giam bao ho. Trong thuc tién, ké ca cdc nha hoach
dinh chinh sdch va cdc nha nghién cttu déu thira nhan rang bao ho bang bién
phap thu€ quan la t6t hon so véi cac bién phap phi thué nhung hau hét cac
nudc van st dung cac bién phap phi thu€ quan & mic do cao hon va tinh vi
hon.

2. NoOi ham cua khai niém bao ho rit rong 16n, né khong chi la cac bién
phdp thu€ quan va phi thu€ quan dé ngin chian su xam nhap cta hang hoa
nuéc ngoai ma con bao ham ca trg cap nodi dia, tro cAp xuat khau va cic bién
phdp han ch€ canh tranh thong qua viéc danh cac wu dai cho mét s6 doanh
nghiép xdc dinh vé tai chinh, tin dung, quyén kinh doanh va phan phdi...Dé
bao ho hitu hiéu hang hoad dugc san xuat ra trong nudc néi chung, hang nong
san néi riéng con phai st dung nhiéu bién phdp khac nhau, trong dé cac bién
phap phi thu€ quan cé mot vi tri va vai trd quan trong.
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3. Trong xu hudng vé str dung cac bién phép phi thu€ quan dé bao ho
hang nong san, viéc st dung cac hang rao mang tinh hanh chinh (nhu cam,
gidy phép) dang c¢6 xu hudng giam dan, viéc st dung cac hang rao ky thuat va
quan 1y theo quy trinh s€ ngay cang tang 1én va muic do ngay cang cao hon.
boi v6i hang nong san, mot mat phai can ct vao Hiép dinh Nong nghiép,
Hiép dinh vé kiém dich dong thuc vat (SPS), Hiép dinh vé€ hang rao ky thuat
trong thuong mai (TBT) va quy dinh khac c6 lién quan, mat khac phai dua
vao hé thong cdc tieu chuin quéc t€ nhu: 1SO, HACCP, CODEX,...dé xay
dung cộc yộu cdu kƠ thuat theo quy trinh “san phdm an toan”, “san phim
sach” hodc “san pham than thién v6i moi trudng”.

4. Viéc st dung cdc bién phdp phi thué€ quan dé bao ho hang nong san
phai dim bao khong vi pham nguyén tac doi xir quéc gia. Tuy nhién, trong
diéu kién cia mot nuGe dang phat trién ¢6 trinh do thdp nhu Viét Nam, ching
ta c6 thé tan dung triét dé cac uu dai danh cho cdc nuéc dang phét trién &
trinh do thap dé tim ki€m su hd trg ciia qudc t€ trong viéc xay dung va hoan
thién cac bién phdp phi thu€. Déng thoi cin chon ra cdc bién phap khan cap
dé ap dung ngay, k& d6 1a cac bién phdp c6 tinh ngén han (theo uvu dai cho cic
nuéc dang phat tri€n) va cac bién phap st dung trong dai han.

5. Viéc xay dung va thuc hién chiic nang quan ly Nha nudc doi véi viéc
hoan thién céc bién phap phi thué quan dé bao ho hang nong san c6 lién quan
dén nhiéu Bo, nganh kh4c nhau D€ thuc hién t6t nhiém vu nay, bén canh viéc
phai trién khai nhiéu noi dung nhu da dé cap, cac Bo, nganh can trién khai
ngay Quyét dinh 444/QD-TTg ngay 26/5/2005 cua Thu tuéng Chinh phi vé
viéc phé duyét Dé 4n trién khai thuc hién Hiép dinh hang rao ky thuat trong
thuong mai.
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